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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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Phần i 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
(11) 29873 
(21) 1-2010-02896 (51) 7 A61K  39/395,  31/404,  31/44,  

45/00, A61P  35/00,  43/00 
(22) 19.03.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2009/001249      19.03.2009 (87) WO2009/122667 08.10.2009 
(30) JP2008-098309      04.04.2008 JP 

PCT/JP2008/002690      26.09.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543, Japan 
(72) KINOSHITA, Yasuko (JP), SUGIMOTO, Masamichi (JP), ISHIGURO, Takahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh ung thư gan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm để ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư biểu mô tế bào gan 
và phương pháp điều trị bệnh ung thư gan. Dược phẩm để ngăn ngừa hoặc điều trị ung 
thư gan thu được bằng cách kết hợp một tác nhân hóa trị liệu với kháng thể kháng 
glypican 3. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm để ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh ung 
thư gan có kháng thể kháng glypican 3 làm thành phần hoạt tính để sử dụng kết hợp với 
một tác nhân hóa trị liệu, hoặc tác nhân hóa trị liệu làm thành phần hoạt tính để sử dụng 
kết hợp với kháng thể kháng glypican 3. Sử dụng các tác nhân hóa trị liệu và kháng thể 
kháng glypican 3 kết hợp với nhau thu được hiệu quả điều trị tốt hơn so với khi sử dụng 
tác nhân hóa trị liệu đơn lẻ, và có hiệu quả làm giảm tác dụng phụ phát sinh khi điều trị 
bệnh ung thư gan bằng tác nhân hóa trị liệu.  
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(11) 29874 
(21) 1-2010-03158 (51) 7 C05F  11/00,  17/00 
(22) 25.11.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2010 
(71) Công ty Cổ phần Giống - Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt 

Nam  (VN) 
Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(72) Hoàng Ngọc Thuận (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân bón lá phức hữu cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân bón lá phức hữu cơ vâ chế phẩm phân bón 
lá phức hữu cơ thu được từ quy trình sản xuất này.  
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(11) 29875 
(21) 1-2010-03170 (51) 7 F16H 37/06, 37/08 
(22) 26.11.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2010 
(75) Bùi Đăng Bình  (VN) 

xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 
(54) Hộp số tự động vô cấp vi sai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp số tự động vô cấp vi sai nhằm hạn chế những nhược điểm như 
cồng kềnh, khó chế tạo, tiêu hao nhiên liệu, hiệu quả sử dụng thấp của hộp số tự động đã 
biết. Hộp số tự động vô cấp vi sai theo sáng chế bao gồm: môđun vi sai thứ nhất gồm 
bánh răng bên trái và bánh răng bên phải được lắp quay được trên trục sơ cấp, hai bánh 
răng hành tinh ở giữa được lắp trên trục vuông với góc trục sơ cấp và ăn khớp với các 
bánh răng bên trái và bên phải của môđun vi sai thứ nhất; môđun vi sai thứ hai gồm bánh 
răng bên trái và bánh răng bên phải được lắp quay được trên trục thứ cấp, hai bánh răng 
hành tinh ở giữa được lắp trên trục vuông góc với trục thứ cấp và ăn khớp với các bánh 
răng bên trái và bên phải của môđun vi sai thứ hai; hai cặp bánh răng truyền lực giữa hai 
môđun vi sai được lắp quay được trên trục trung gian, mỗi cặp bánh răng truyền lực giữa hai 
môđun vi sai gồm một bánh răng nhỏ có bán kính bằng 1/2 bán kính của bánh răng lớn.  
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(11) 29876 
(21) 1-2010-03292 (51) 7 B03B  5/00, B03D  1/00 
(22) 08.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2010 
(71) Viện Khoa học vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam    (VN)

Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Nguyễn Văn Hạnh (VN), Đào Duy Anh (VN) 
(54) Quy trình tuyển quặng sericit 

  (57)     Mục đích của sáng chế là nâng cao hiệu suất của quy trình tuyển quặng sericit, tận thu 
quặng thạch anh tinh, làm giảm khối lượng quặng thải.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất quy trình tuyển quặng sericit bao 
gồm bước tuyển sơ bộ (S1), bước tuyển tinh sericit (S2) và bước tuyển tinh thạch anh 
(S3) trong đó bước tuyển sơ bộ (S1) phân tách quặng sericit nguyên khai thành quặng 
sericit thô và quặng đuôi; bước tuyển tính sericit (S2) phân tách quặng sericit thô thành 
quặng sericit tinh và quặng thạch anh tinh còn bước tuyển thạch anh tinh phân tách 
quặng đuôi thành quặng thạch anh tinh và quặng thải. Nhờ vậy, quặng seritit nguyên 
khai được phân tách thành quặng serieit tinh, quặng thạch anh tinh và quặng thải với 
hàm lượng quặng sericit tinh thu được lớn hơn 85%.  
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(11) 29877 
(21) 1-2010-03293 (51) 7 C08F  2/00,  2/04, C23F  17/00 
(22) 08.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2010 
(71) Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(72) Ngô Kế Thế (VN), Nguyễn Việt Dũng (VN) 
(54) Phương pháp biến tính bề mặt khoáng sericit 

  (57)    Mục đích của sáng chế là tăng khả năng tương tác pha hay khả năng kết dính của bột 
khoáng sericit với các chất nền hữu cơ như các vật liệu polyme, cao su và sơn.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất phương pháp biến tính bề mặt bột 
khoáng sericit nêu tại điểm 1 yêu cầu bảo hộ, phương pháp này bao gồm các bước: (a) 
chuẩn bị dung dịch silan bằng cách trộn 0,5-5% theo khối lượng hợp chất silan vào trong 
etanol, nước hoặc hỗn hợp etanol và nước có độ pH < 7 và khuấy đều trong khoảng thời 
gian từ 20 ÷ 40 phút; (b) đưa bột khoáng sericit với hàm lượng từ 20-50% theo khối 
lượng vào dung dịch silan thu được ở bước (a) và khuấy đều trong khoảng thời gian từ 4 
÷ 8 giờ để tạo ra lớp phủ silan trên bề mặt bột khoáng sericit, và (c) thực hiện phản ứng 
polyme hóa lớp phủ silan trên bề mặt bột khoáng sericit thu được ở bước (b) ở nhiệt độ 
từ 40 : 100oC, trong khoảng thời gian từ 2 ÷12 giờ.  
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(11) 29878 
(21) 1-2010-03296 (51) 7 A01D 46/06 
(22) 08.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2010 
(75) Trần Văn Hòa  (VN) 

Thôn 2, xã Ea Tar, huyện C−M'gar, tỉnh §¨k L¨k. 
(54) Máy hái cà phê 

  (57)   Sáng chế đề cập đến máy hái cà phê bao gồm đầu hái (1) được lắp và dẫn động bởi 
nguồn động lực; trong đó đầu hái (1) bao gồm khung thân (2) được trang bị ít nhất ba 
trục quay, bao gồm trục dẫn động (3) và hai trục bị dẫn (4, 4a) theo cách song song với 
nhau. Trục dẫn động (3) có đầu nối (7) nhô ra từ mặt dưới của khung thân (2) và được 
nối với nguồn động lực, và hai trục bị dẫn (4, 4a) nhô ra từ mặt trên của khung thân (2) 
được lắp cố định với các quả lô (8) sao cho có một khe hở (H) giữa các bề mặt theo chu 
vi ngoài của các quả lô (8) này. Nhờ đó, khi trục dẫn động (3) được nguồn động lực 
truyền chuyển động quay, hai trục bị dẫn (4, 4a) cùng với các quả lô (8) quay ngược 
chiều nhau và kẹp cành cà phê vào giữa và tuốt từ gốc đến ngọn để tách các quả cà phê 
ra khỏi cành cà phê này.  
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(11) 29879 
(21) 1-2010-03299 (51) 7 B60R 21/01 
(22) 09.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2010 
(75) Vương Đức Hiếu  (VN) 

12/40 khu Đồng Khê, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương 
(54) Thiết bị bảo vệ dùng cho người ngồi trên xe môtô và xe gắn 

máy 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bảo vệ dùng cho người ngồi trên xe môtô và xe gắn máy 

gồm có công tắc (A) đặt ở vị trí (1), (B1) đặt ở vị trí (2.1), (B2) đặt ở vị trí (2 .2), (C1) 
đặt ở vị trí (3.1), (C2) đặt ở vị trí (3.2), (D1) đặt ở vị trí (4), (D2) đặt ở vị trí (5), túi khí 
đặt ở vị trí (6), động cơ điện và bình khí đặt (7).  
Thiết bị hoạt động như sau : ở vị trí khi xảy ra tai nạn thì chính các lực của vụ va chạm 
sẽ tác động vào một trong các công tắc làm công tắc đóng lại tạo thành mạch khép kín, 
dòng điện đi từ cực dương qua khóa điện (Z) qua một trong các công tắc, qua động cơ 
trở vê cực âm. Được cấp điện động cơ quay sẽ giật chốt khóa của bình khí làm bình khí 
mở, khi đó nitơ chuyển thành khí. Khí nitơ đi theo đường ống dẫn khí vào túi khí để 
bơm căng túi khí. Túi khí được bơm căng sẽ mở ra để bảo vệ người ngồi trên xe khi xảy 
ra tai nạn. 
Trong trường hợp người điều khiển xe nhận thức sớm được nguy cơ xảy ra tai nạn muốn 
thiết bị hoạt động sớm thì chủ động gạt công tắc (D2) bằng chân trái làm (D2) đóng lại 
tạo mạch khép kín cấp điện cho động cơ để động cơ giật chốt khóa bình khí. Khí nitơ sẽ 
bơm căng túi khí làm túi khí mở ra để bảo vệ người ngồi trên xe. 
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(11) 29880 
(21) 1-2010-03346 (51) 7 B05C 3/02, B05D 1/18 
(22) 14.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2010 
(71) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Đình Tuấn (VN), Lê Xuân Mẫn (VN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để phủ màng lỏng lên bề mặt vật rắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phủ màng lỏng lên bề mặt vật rắn. Phương 
pháp theo sáng chế bao gồm các bước: a) bố trí bồn chứa thứ nhất (A) và bồn chứa thứ 
hai (B), sao cho độ cao của bồn chứa thứ hai (B) thấp hơn so với đáy của bồn chứa thứ 
nhất (A), nối bồn chứa thứ nhất (A) và thứ hai (B) qua van điều chỉnh lưu lượng (D); b) 
đưa vật rắn cần phủ màng lỏng vào bồn chứa thứ nhất (A), sau đó nạp chất lỏng tạo 
màng phủ vào; c) nạp khí trơ vào bồn chứa thứ nhất (A) và thứ hai (B) nhằm giúp cân 
bằng áp suất mặt thoáng của hai bồn chứa để chất lỏng có thể tự chảy nhờ chênh lệch áp 
suất thủy tĩnh, đồng thời ngăn không để chất lỏng hút ẩm từ không khí; d) rút từ từ cho 
đến hết khối chất lỏng trong bồn chứa thứ nhất (A) xuống bồn chứa thứ hai (B) bằng van 
điêu chỉnh lưu lượng (D); e) đưa vật rắn đã được phủ lớp màng lỏng ra khỏi bồn chứa 
thứ nhất (A), chất lỏng từ bồn chứa thứ hai (B) sẽ được bơm trở lại bồn chứa thứ nhất 
(A) cho lần phủ tiếp theo.  
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(11) 29881 
(21) 1-2010-03347 (51) 7 C07K 1/14 
(22) 14.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2010 
(71) Trường đại học Bách khoa - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Phan Đình Tuấn (VN), Nguyễn Hoàng Dũng (VN), Mai Thanh Phong (VN), Nguyễn 
Thị Nguyên (VN), Lê Thị Thu Hương (VN), Ngô Hồng Bảo Châu (VN), Nguyễn Thị 
Diễm Phương (VN) 

(54) Phương pháp tách chiết và tinh chế collagen từ da cá tra 
  (57)    Phương pháp tách chiết collagen từ da cá tra (tên khoa học là Pangasus hypophthalmus) 

bao gồm ba công đoạn chính: a) xử lý da cá để loại bỏ chất béo, khử chất màu, chất mùi; 
b) chiết collagen từ da cá bằng axit axetic và enzym pepsin; c) tinh chế collagen thô 
bằng phương pháp thẩm tích, sấy thăng hoa và dung môi CO2 siêu tới hạn. Hiệu suất thu 
nhận collagen đạt 89%. Sản phẩm collagen thu được có phân tử lượng cao, sản phẩm 
không màu, không mùi và hàm lượng béo rất thấp, phù hợp với ứng dụng làm nguyên 
liệu cho sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
18 

(11) 29882 
(21) 1-2010-03354 (51) 7 E04C  2/26 
(22) 14.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2010 
(75) Hoàng Tiến Dũng  (VN) 

Số 20/B104, đường 3/2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Tấm compozit ximăng - trấu - sợi xơ dừa và phương pháp sản 

xuất 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm compozit ximăng - trấu - sợi xơ dừa bao gồm hai lớp mặt bên 

ngoài và ít nhất một lớp lõi có chiều dày nằm trong khoảng từ 3 mm đến 110 mm được 
tạo bởi hợp phần chất kết dính bao gồm chất kết dính vô cơ, phụ gia puzolan, phụ gia 
giảm nước, phụ gia giảm độ kiềm tăng cường độ ximăng và hỗn hợp vỏ trấu và sợi xơ 
dừa là hợp phần tạo cốt liệu, tỷ lệ trấu/sợi xơ dừa theo khối lượng trong khoảng 50/50 
đến 80/20. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất tấm compozit ximăng - trấu 
- sợi xơ dừa nêu trên.   
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(11) 29883 
(21) 1-2010-03367 (51) 7 H02J  9/00 
(22) 15.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2010 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 426, Fumin Rd., Zouying Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jui-Kun HUANG (TW), Kuo-Ching Chang (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bảo vệ bộ chỉnh lưu/bộ nạp 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị bảo vệ bộ chỉnh lưu/bộ nạp bao gồm bộ chỉnh lưu để tiếp 
nhận điện năng của nguồn điện ngoài và đưa ra điện áp đã chỉnh lưu ở phía đầu ra, tụ lọc 
được nối với phía đầu ra của bộ chỉnh lưu, acquy được nối với phía đầu ra của bộ chỉnh 
lưu và được nối song song với tụ lọc, phần tử bảo vệ cực tính được nối với một phía của 
tụ lọc, cơ cấu chống dòng điện đảo chiều được nối nối tiếp giữa tụ lọc và acquy, và cơ 
cấu giám sát quá điện áp để giám sát điện áp của phía đầu ra của bộ chỉnh lưu. Cơ cấu 
giám sát quá điện áp điều khiển chuyển mạch ngắt nối thứ nhất của nguồn điện ngoài và 
chuyển mạch ngắt nối thứ hai của phía đầu ra của bộ chỉnh lưu trở thành ngắt nối khi 
quá điện áp vốn có thể làm hư hại các thiết bị ngoại vi và acquy được phát hiện, và làm 
cho acquy cấp điện năng tới tải để thay thế.  
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(11) 29884 
(21) 1-2010-03368 (51) 7 H02J  9/00 
(22) 15.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2010 
(71) ENERAISER TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 426, Fumin Rd., Zouying Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(72) Jui-Kun HUANG (TW), Kuo-Ching Chang (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bảo vệ điện áp bất thường dùng cho hệ thống nguồn 

điện dòng điện một chiều (DC) 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị bảo vệ điện áp bất thường dùng cho hệ thống nguồn điện 

dòng điện một chiều (DC) có cơ cấu giám sát quá điện áp để giám sát điện áp ở phía đầu 
ra của bộ chỉnh lưu. Nếu có điện áp đầu ra quá cao có thể làm hư hại thiết bị đầu ra của 
tải, chuyển mạch ngắt nối được lắp ở nguồn điện ngoài và chuyển mạch ngắt nối được 
lắp giữa bộ chỉnh lưu và acquy được điều khiển để được ngắt, vì thế nguồn điện cấp tới 
tải đến acquy để thay thế. Bộ điều chỉnh điện áp được lắp giữa acquy và tải sẽ điều chỉnh 
điện áp của tải và được nối song song với các chuyển mạch rẽ nhánh. Bộ bù điện áp 
chuyển tiếp được lắp giữa bộ điều chỉnh điện áp và tải để tạo ra điện áp bù đối với điện 
áp không đủ xuất hiện ở thời điểm chuyển từ chế độ nạp điện nhanh sang chế độ nạp 
điện linh hoạt và bộ điều chỉnh điện áp chưa đóng các chuyển mạch rẽ nhánh.  
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(11) 29885 
(21) 1-2010-03382 (51) 7 G01N  5/00 
(22) 16.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2010 
(71) FORMOSA HEAVY INDUSTRY CORPORATION  (TW) 

Room 701, No. 201, Tun Hwa North Road, Taipei, Taiwan 
(72) Chin-Lu MO (TW), Chih-Wei LIAO (TW), Jiun-Hung YU (TW), Feng-Yu HUANG 

(TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đo độ ẩm và kích thước hạt của vật liệu dạng hạt 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị để đo độ ẩm và kích thước hạt của vật liệu dạng hạt, và thiết bị 
này bao gồm môđun cân thứ nhất, môđun vận chuyển, môđun gia nhiệt, môđun cân thứ 
hai, và thiết bị thu nhận hình ảnh. Môđun cân thứ nhất bao gồm đồ chứa thứ nhất và 
thiết bị cân thứ nhất để đo vật liệu dạng hạt trong đồ chứa thứ nhất. Môđun vận chuyển 
bao gồm đường vận chuyển có đầu cấp liệu sát với đồ chứa thứ nhất, và đầu xả. Môđun 
gia nhiệt được bố trí để gia nhiệt vật liệu dạng hạt được vận chuyển bằng đường vận 
chuyển. Môđun cân thứ hai được bố trí sát với đầu xả của đường vận chuyển, và bao 
gồm đồ chứa thứ hai và thiết bị cân thứ hai để đo vật liệu dạng hạt trong đồ chứa thứ hai. 
Thiết bị thu nhận hình ảnh giữ lại các hình ảnh của các hạt của vật liệu dạng hạt mà rơi 
ra khỏi đầu xả của đường vận chuyển.  
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(11) 29886 
(21) 1-2010-03404 (51) 7 A01K  61/00 
(22) 17.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 
(75) Nguyễn Mạnh Thắng  (VN) 

Số 110 A3, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Quy trình nuôi cấy ngọc hai lần trên các loài trai biển thuộc 

dòng akoya  
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình nuôi cấy ngọc hai lần trên các loài trai biển thuộc đòng 

akoya, quy trình này bao gồm các bước: ương nuôi trai giống trai nguyên liệu; ức chế 
trai lần thứ nhất; cấy ngọc lần thứ nhất; dưỡng trai cấy ngọc lần thứ nhất; nuôi trai lấy 
ngọc lần thứ nhất; ức chế trai cấy ngọc lần thứ nhất để cấy ngọc lần thứ hai; lấy ngọc lần 
thứ nhất và cấy ngọc lần thứ hai; dưỡng trai cấy lần thứ hai; nuôi trai lấy ngọc lần thứ 
hai; thu hoạch ngọc lần thứ hai; một là cấy ngọc lần thứ nhất khi trai được một năm tuổi 
và cấy ngọc lần thứ hai khi trai được hai năm tuổi; hai là nuôi lấy ngọc lần thứ nhất thời 
gian 10-12 tháng thu hoạch ngọc, nuôi lấy ngọc lần thứ hai thời gian 18-24 tháng thu 
hoạch ngọc tỷ lệ sống khoảng 40%, cho ra ngọc kích thước lớn 9,5-/2 mm; quy trình 
nuôi hạn chế được dịch hại, trai hầu như không phải vệ sinh, ít mắc bệnh, tỷ lệ sống cao, 
tốc độ sinh trưởng tạo ngọc nhanh, ngọc lần thứ hai kích thước lớn, chất lượng tốt và 
đem lại hiệu quả kinh tế cao.  
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(11) 29887 
(21) 1-2010-03405 (51) 7 A01B  39 
(22) 17.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 
(75) Đỗ Đức Quang  (VN) 

40 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO IP 

CONSULTANT) 
(54) Máy đào đất 

  (57)     Sáng chế đề xuất một máy đào đất, với mục đích thuận tiện hơn trong việc quá trình sử 
dụng, và đạt hiệu quả cao hơn khi vận hành, máy đào đất theo sáng chế bao gồm: xe đẩy 
(1), động cơ (2), bộ côn ly hợp (3), bộ phận điều tốc (4), ống chịu lực (5), cây láp (6), 
hộp chuyển hướng (7), và hệ thống đĩa xới (8).  
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(11) 29888 
(21) 1-2010-03406 (51) 7 A01D  46 
(22) 17.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 
(75) Đỗ Đức Quang  (VN) 

40 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
(54) Máy thu hoạch cà phê 

  (57)     Sáng chế đề xuất một máy thu hoạch cà phê nhằm mục đích giảm nhân công và nâng 
cao năng suất lao động, máy này bao gồm gồm động cơ (1), trục truyền động (2) và 
phần tạo lực rung để hái cà phê (3).  
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(11) 29889 
(21) 1-2010-03426 (51) 7 F01M  11/04 
(22) 20.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2010 
(75) LEE, TSU PEI  (TW) 

19F., No.30, Ln. 169, Beixin Rd., Danshui Township, Taipei County 251, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu tháo chất lỏng 
  (57)   Sáng chế đề cập tới cơ cấu tháo chất lỏng cho phép đơn giản hoá quy trình tháo hoặc 

thay thế chất lỏng và ngăn ngừa trạng thái rò chất lỏng ở điều kiện bình thường, cơ cấu 
này bao gồm đầu nối và bộ phận điều chỉnh. Đầu nối có dạng rỗng và có vùng bịt kín để 
tạo ra khoang tiếp nhận để tiếp nhận bộ phận điều chỉnh. Đầu nối có ít nhất một lỗ tuần 
hoàn được tạo ra trên thành ngoài nối thông với khoang tiếp nhận. Bộ phận điều chỉnh 
có chi tiết đàn hồi và chi tiết chốt hãm và pít tông được nối với hai đầu của chi tiết đàn 
hồi. Pít tông được nối với một vòng bịt kín. Đặc tính đàn hồi của chi tiết đàn hồi có thể 
được điều chỉnh để tạo ra trạng thái nối kín và tách rời giữa vòng bịt kín và vùng bịt kín. 
Như vậy, trạng thái rò chất lỏng có thể được ngăn ngừa.  
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(11) 29890 
(21) 1-2010-03436 (51) 7 H02K 33/00 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(75) Nguyễn Văn Minh  (VN) 

146 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(54) Động cơ sinh công bằng nam châm 

  (57)    Sáng chế đề xuất động cơ sinh công bằng nam châm gồm các bu lông (1), bu lông (4) 
ghép nắp trước (2), vỏ sườn (3), nắp sau (5), vô lăng (22) quay trục ren (20) luồn nắp sau 
(5), được chốt (21) chốt phía ngoài, đẩy khung đỡ (18) trượt trên vỏ sườn (3) luồn các « 
hở (3.9) của vỏ sườn (3), vì vòng bọc (17) cố định các cực từ điều khiển (19), miếng 
chèn (14), miếng chèn (15), miếng đệm (16) trên khung đỡ (18), từ trường của các cực 
từ điều khiển (18) tương tác với từ trường của cực từ quay (9) được cố định trên trục 
quay (8) cùng các miếng đệm (2.10), vòng bọc (11), bởi các bu lông (6), nắp chặn (7), 
làm quay trục quay (8) lắp ổ bi (12), ổ bi (13) gác ở nắp trước (2), vỏ sườn (3).  
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(11) 29891 
(21) 1-2010-03450 (51) 7 C01G 23/47, 23/53 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) Viện Công nghệ môi trường - Viện Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Huệ (VN) 
(54) Màng lọc khí nano titan đioxit 

(57) Sáng chế đề cập đến màng lọc khí nano titan đioxit bao gồm các thành phần sau:  
Dung dịch sol nano titan đioxit: 5 - 6% khối lượng; và  
Lưới oxit nhôm (Al2O3):   94 - 95% khối lượng.  
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(11) 29892 
(21) 1-2010-03453 (51) 7 A47L  25/08 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) UNI GRACE CORPORATION  (US) 

16265 East Gale Avenue, City of lndustry, CA91745, USA 
(72) Zhang Zhifan (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Túi giặt áo ngực 

  (57)    Sáng chế đề cập đến túi giặt áo ngực, phần áo của áo tắm hai mảnh và các loại tương tự 
nói chung. Túi giặt áo ngực bao gồm bao giặt gồm có hai bán cầu với rất nhiều rãnh, 
mỗi bán cầu nói trên chứa một quả áo của áo ngực để tạo thành khoang khi bao giặt 
được đóng; và bóng giặt dược đặt giữa các quả áo của áo ngực nói trên trước khi các bán 
cầu của bao giặt được đóng lại. Bóng giặt ở dạng của quả bóng cao su có rất nhiều mấu. 
Các rãnh của bao giặt có kích thước sao cho không để bất cứ phần nào của áo ngực bị lọt 
ra ngoài bao giặt.  

 
 
 
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
29 

(11) 29893 
(21) 1-2010-03455 (51) 7 G06F  3/041 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan, Republic of China 
(72) Yang, Kai-Ti (TW), Chang, Chih-Cheng (TW), Liu, Chih-Yung (TW), Yang, Chen-

Ning (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo khuôn mẫu cảm biến chạm và các đường dẫn 

tín hiệu 
  (57)    Phương pháp tạo khuôn mẫu cảm biến chạm và các đường dẫn, bao gồm các bước: đặt 

các màng phủ dẫn điện thứ nhất và thứ hai lên bề mặt đế có độ trong suốt cao; chiếu 
chùm sáng năng lượng cao lên các màng phủ dẫn điện; và chùm sáng năng lượng cao 
chuyển dịch tương đối so với đế dọc theo một kênh định trước; nhiều rãnh cách điện 
được hình thành trên các màng dẫn điện thứ nhất và thứ hai nhằm tạo ra các khuôn mẫu 
định trước cho vùng cảm biến và vùng dẫn; quá trình chiếu sáng vàng lên đế được thực 
hiện; lớp màng mỏng cảm quang được tạo thành trên bề mặt của vùng dẫn; và ăn mòn 
màng phủ dẫn điện thứ nhất trong vùng cảm biến; do các bước trên, khuôn mẫu định 
trước trong vùng cảm biến được hình thành trên màng phủ dẫn điện thứ hai.  
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(11) 29894 
(21) 1-2010-03456 (51) 7 G03F  7/16 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan, Republic of China 
(72) Yang, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất lớp khung màng mỏng của bảng hiển thị 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất lớp khung màng mỏng của bảng hiển thị, 
trong đó chất lỏng cản quang được phủ lên đế phẳng có độ trong suốt cao qua ống mao 
dẫn của thiết bị phân phối. Khuôn mẫu cản quang định trước được tạo thành trên đế qua 
chuyển động tương đối định trước của thiết bị phân phối và đế. Lớp cản quang đã được 
tạo khuôn mẫu được tạo thành bằng cách làm rắn chất lỏng cản quang. Thiết bị phân 
phối bao gồm bơm được nạp đầy chất lỏng cản quang và ít nhất một ống mao dẫn hướng 
xuống dưới để trút chất lỏng cản quang từ vòi của ống mao dẫn. Chất lỏng cản quang là 
chất lỏng cản quang âm đen có độ nhớt từ 2 đến 10 cps (từ 0,002 đến 0,01 Pa.s), và 
chuyển động tương đối định trước là một đường xoắn ốc.  
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(11) 29895 
(21) 1-2010-03457 (51) 7 A23L  2/44, A23B  4/20, C08C  1/08,  

1/15,  19/06 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) MALAYSIAN RUBBER BOARD  (MY) 

Bangunan Getah Asli (Menara) 148 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
(72) Vivaygananthan KATHIRESON (MY), Dr. Amir Hashim MD. YATIM (MY) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hệ thống bảo quản chứa hợp chất muối kiềm 

  (57)    Sáng chế này liên quan đến hệ thống bảo quản chứa hợp chất muối kiềm (Sodium 
Octaborate Tetrahydrate). Hệ thống bảo quản này được áp dụng đối với mủ cao su thiên 
nhiên, và nó chứa chất amoniac hoặc etanolamin trong phạm vi khoảng từ 0,05 đến 0,5% 
trọng lượng của mủ cao su và từ 0,05 đến 0,5% trọng lượng của hợp chất muối kiềm.  
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(11) 29896 
(21) 1-2010-03459 (51) 7 A23L  1/22,  1/238 
(22) 22.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2010 
(75) Hoàng Gia Long  (VN) 

Số 128 Lê Lai, thành phố Hải Phòng 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Quy trình sản xuất nước mắm cà cuống và nước mắm cà cuống 

được sản xuất theo quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nước mắm cà cuống và nước mắm cà cuống 

được sản xuất theo quy trình này, trong đó quy trình này bao gồm các bước sau:  
- phối trộn và hòa tan nước mắm cao đạm thành phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm với các phụ gia thực phẩm;  
- hấp cà cuống đực trưởng thành ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 750C đến 1300C trong 
nồi sành trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 phút;  
- chuyển cà cuống sau được hấp lên các khay, tốt hơn là các khay sắt, và đưa ngay vào 
lò nướng để nướng chín hoàn toàn ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 950C đến 2500C trong 
khoảng thời gian từ 0,5 đến 5 phút sao cho túi tinh dầu trong thân cà cuống tỏa hương và 
thấm vào thân cà cuống; 
- cho cà cuống nguyên con đã nướng vào chai định lượng sẵn, đồng thời chiết nước mắm 
ở trên vào chai này; và lưu kho và ủ chai nước mắm ở trên với nhiệt độ kho nằm trong 
khoảng từ OoC đến 550C ít nhất 10 ngày trước khi đưa ra sử dụng trên thị trường.  
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(11) 29897 
(21) 1-2010-03480 (51) 7 H01B 11/20 
(22) 22.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2010 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Takeki ISHIMOTO (JP), Jin SAYAMA (JP), Yasuhito MASUDA (JP), Nobuyuki 

Yamazaki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ dây cáp đồng trục đường kính nhỏ và bộ dây cáp đồng 

trục đường kính nhỏ có nền 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ dây cáp đồng trục đường kính nhỏ và bộ dây cáp đồng trục 

đường kính nhỏ có nền. Bộ dây cáp đồng trục đường kính nhỏ bao gồm một số các sợi 
cáp đồng trục đường kính nhỏ mà được sắp xếp theo kiểu phẳng. Bộ dây cáp đồng trục 
đường kính nhỏ bao gồm một số phần phẳng được kết cấu sao cho các sợi cáp đồng trục 
đường kính nhỏ được giữ cùng nhau ở các khoảng cách như nhau theo hành trình chiều 
dọc của các sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ và ít nhất hai phần uốn cong được tạo ra 
bởi các phần của các sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ giữa các phần phẳng và uốn cong 
theo các hướng đối nhau theo hành trình chiều dọc.  
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(11) 29898 
(21) 1-2010-03502 (51) 7 H04B 3/00 
(22) 23.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2010 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Hùng Quân (VN) 
(54) Bộ đa phân luồng dữ liệu nhận trong vi mạch điều khiển bus 

mạng khu vực (bus CAN) 
  (57)     "Bộ đa phân luồng dữ liệu nhận" dùng trong vi mạch điều khiển bus mạng khu vực được 

sử dụng để phân chia vùng lưu trữ dữ liệu nhận, từ đó phân loại dữ liệu trước khi dữ liệu 
này được xử lý. Thành phần quan trọng của "bộ đa phân luồng dữ liệu nhận" là bộ cấu 
hình đa phân luồng (41a) và phân chia tín hiệu điều khiển (41b). Trong đó, bộ phân chia 
tín hiệu điều khiển (41) có cấu trúc "MultiPlexor and OR" (MPOR) hoặc AND-OR. 
Thiết kế này đảm bảo ba tiêu chí qua trọng sau :  
Phân loại thô "dữ liệu nhận" trước khi dữ liệu này được xử lý tiếp bằng cách lưu các dữ 
liệu có mục đích sử dụng khác nhau trong các vùng bộ nhớ khác nhau.  
Kết hợp nhiều bộ cho phép và FIFO một cách linh hoạt.  
Lưu trữ được nhiều thông điệp.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
35 

(11) 29899 
(21) 1-2011-00033 (51) 7 C21B  13/14,  13/00 
(22) 27.04.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2009/055047 27.04.2009 (87) WO 2009/146982 10.12.2009 
(30) A920/2008      06.06.2008 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2011 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) BOEHM, Christian (AT), PLAUL, Jan-Friedemann (DE), SCHENK, Johannes, 

Leopold (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất sản phẩm gang thỏi  
  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình và hệ thống sản xuất sản phẩm gang thỏi. Trong quy trình 

sản xuất sản phẩm gang thỏi trong thiết bị nấu chảy (1) , cụ thể là một thiết bị khí hoá 
nấu chảy, các nguyên liệu nạp chứa quặng sắt có thể có chất phụ gia được khử ít nhất 
một phần trong ít nhất một thiết bị khử (R1, R2, R3, R4) nhờ khí khử. Theo sáng chế, 
phần thứ nhất của các nguyên liệu nạp đã được khử ít nhất một phần được nấu chảy 
trong thiết bị nấu chảy (1) trong khi các chất chứa cacbon và khí chứa oxy được cấp, nhờ 
đó đồng thời tạo ra khí khử. Khí khử được cấp tới thiết bị khử (R1, R2, R3, R4) và sau 
khi đã đi qua thiết bị khử này, được đưa ra ngoài làm khí đỉnh lò, phần thứ hai của các 
nguyên liệu nạp đã được khử ít nhất một phần được cấp tới thiết bị khử nấu chảy (15) để 
khử và nấu chảy.  
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(86) PCT/EP2009/057871 24.06.2009 (87) WO/2010/006905 21.01.2010 
(30) A1116/2008      17.07.2008 AT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2011 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) BURGLER, Thomas (AT), LACKNER, Stephan (AT), MILLNER, Robert (AT), 

REDL, Reinhard (AT), RUMMER, Bernhard (AT), SCHMID, Herbert (AT), WURM, 
Johann (AT), ZOBERNlG, Andreas (AT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất gang lỏng từ các nguyên liệu nạp và thiết 

bị tiến hành quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới quy trình sản xuất gang lỏng từ các nguyên liệu nạp và thiết bị tiến 

hành quy trình này. Theo sáng chế, phần thứ nhất của khí lò được tạo ra trong bộ khí hoá 
nấu chảy được sử dụng làm khí khử thứ nhất trong vùng khử thứ nhất, và phần thứ hai 
được cấp tới ít nhất một vùng khử bổ sung làm khí khử thứ hai. Ngoài ra, sau công đoạn 
lọc CO2, một phần của khí đỉnh lò được loại bỏ ra khỏi vùng khử thứ nhất được trộn với 
khí lò sau khi khí lò này rời khỏi bộ khí hoá nấu chảy, nhờ đó làm nguội khí lò.  
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(21) 1-2011-00322 (51) 7 H02K  33/00 
(22) 29.01.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 10-2010-0126012   10.12.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.01.2011 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) JEONG, Seung Hyeon (KR), CHOI, Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Máy tạo rung tuyến tính 

  (57)     Sáng chế đề xuất một máy tạo rung tuyến tính tạo ra sự rung động trong thiết bị đầu cuối 
truyền thông di dộng, thiết bị đầu cuối cầm tay, và thiết bị chụp hình, gồm: một phần 
tĩnh gồm một giá đỡ, các cuộn dây được nối với giá đỡ và một bảng mạch in được nối 
với giá đỡ và truyền năng lượng đến các cuộn dây; và một phần tạo rung được cấu tạo 
nên từ một nam châm đối diện với các cuộn dây, một vấu kẹp được nối với nam châm và 
một khối  tải trọng được nối với vấu kẹp, trong đó khối tải trọng có một phần cắt được 
tạo thành bằng cách cắt một phần của chúng.  
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(21) 1-2011-00334 (51) 7 A61K  9/70,  31/14,  47/00, A61P  

31/00 
(22) 20.05.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/044755 20.05.2009 (87) WO/2010/005637 14.01.2010 
(30) 61/078,478 07.07.2008 US 

61/085,855 03.08.2008 US 
12/467,271 16.05.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) TRUTEK CORP.  (US) 

26 Polhemus Drive, Hillsborough, New Jersey 08844, United States of America 
(72) WAHI, Ashok, L. (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm dùng cho đường mũi đa tác dụng được nạp tĩnh điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm làm giảm nguy cơ hít vào các chất có hại nhờ tĩnh điện 
bằng cách phủ chế phầm lên chất nền hoặc da ở gần một hoặc cả hai lỗ mũi. Chế phẩm 
theo sáng chế này khi được sử dụng tạo ra trường tĩnh điện có điện tích. Trường tĩnh 
điện hút các hạt sinh ra trong không khí có điện tích trái dấu vào chất nền mà ở gần chất 
nền gần với da và tác nhân diệt sinh vật để làm cho các vi sinh vật tiếp xúc với chất nên 
trở nên ít có hại hơn.  
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(11) 29903 
(21) 1-2011-00441 (51) 7 C01B 33/113 
(22) 18.02.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 10-2010-0126185 10.12.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2011 
(71) 1. EVERTECHNO CO., LTD.  (KR) 

139-1 Sandong-ri, Eumbong-myun, Asan-si, Chungcheongnam-do, 336-863 Republic 
of Korea 
2. DM CO., LTD.  (KR) 
3 Fl., 1302-1, Jung-dong, Gwangyang-si, Jeollanam-do, 545-010 Republic of Korea 

(72) Back Woon JUNG (KR), Tae Dong KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Phương pháp tinh chế cát silic tự nhiên 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tinh chế cát silic tự nhiên có thể tinh chế cát silic thô đến 
độ tinh khiết cao bằng cách áp dụng phương pháp xử lý tinh chế vật lý. Phương pháp 
tinh chế này bao gồm bước làm sạch S12 làm cát silic thô thành cát nhão bằng cách trộn 
cát silic thô và nước, và sau đó khuấy hỗn hợp này để bằng cách đó tách các tạp chất 
bám vào các hạt cát silic thô; bước loại các chất bên ngoài S13 để loại bỏ các chất liệu 
bên ngoài ở dạng hạt thô có trong cát nhão khi các tạp chất được tách ra khỏi cát silic 
thô; bước phân loại theo cỡ hạt S14 để loại bỏ vi hạt có trong cát nhão này khi các chất 
liệu bên ngoài ở dạng hạt thô có trong cát nhão này được loại bỏ ; bước tách theo trọng 
lượng riêng S15 để loại bỏ khoáng chất đầu tiên với trọng lượng riêng tương đối cao, có 
trong cát nhão này, và bằng cách đó tách khoáng chất thứ hai có trọng lượng riêng thấp 
hơn khoáng chất đầu tiên khi vi hạt có trong cát nhão này được loại bỏ; và bước tách từ 
tính S17 để tách cát silic tự nhiên đã tính chế vốn là chất liệu nghịch từ bằng cách loại 
bỏ chất liệu thuận từ có trong cát silic tự nhiên bằng cách sử dụng lực từ, khi khoáng chất 
đầu tiên được loại bỏ, và bằng cách đó tinh chế cát silic tự nhiên đến độ tinh khiết cao.  
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(22) 09.04.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/MY2009/000050   09.04.2009 (87) WO/2010/117255 14.10.2010 
(71) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)  (MY) 

Serdang Selangor Darul Ehsan, Malaysia 
(72) LOH, Teck, Chwen (MY), FOO, Hooi Ling (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thức ăn bổ sung vi khuẩn cho động vật có một dạ dày 

  (57)    Sáng chế này đề cập đến thức ăn bổ sung cải tiến hoặc chế phẩm bổ sung thức ăn được 
thu từ hơn một chủng vi khuẩn sinh axit lactic. Thức ăn bổ sung hoặc các chất bổ sung 
được sử dụng để cho ăn cho động vật có một dạ dày như là chim, gà. Ngoài ra, thức ăn 
này tạo ra sự tăng trưởng và việc sử dụng thức ăn của động vật có một dạ đày tốt hơn. 
Ngoài ra, thức ăn cho động vật có thể được sử dụng để kiểm soát sự lấy thức ăn vào của 
động vật.  
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200 Great Valley Parkway, Malvem, PA 19355, United States of America 
(72) BENSON, Jacqueline (US), RAUCHENBERGER, Robert (US), CUNNINGHAM, Mark 

(US), ORLOVSKY, Yevgeniya I. (DE), CARTON, Jill (US), SWEET, Raymond (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng IL-23 và chế phẩm chứa kháng thể này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thế kháng IL-23p19, gồm axit nucleic được phân lập mà mã 
hóa ít nhất một kháng thế kháng IL-23p19. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa 
kháng thể này dùng cho chẩn đoán và/hoặc điều trị.  
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(71) ZINFANDEL PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

One Science Drive, Suite 342, Box 90344 Durham, North Carolina 27708, Durham 
County, United States of America 

(72) ROSES, Allen D. (US) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hoạt chất kháng bệnh Alzheimer và kit chứa hoạt chất này  

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp nhận biết sự biến đổi gen mà có liên quan đến sự phát 
triển tình trạng bệnh quan tâm (chẳng hạn, bệnh Alzheimer), và sự biến đổi gen được 
nhận biết. Sáng chế cũng đề xuất hoạt chất kháng bệnh Alzheimer mà để sử dụng với 
lượng hữu hiệu cho đối tượng ở độ tuổi sớm hơn, khi phát hiện sự biến đổi gen được mô 
tả ở đây, so với đối tượng tương ứng mà không mang biến đổi gen này. Theo một số 
phương án, sự biến đổi gen là dạng đa hình loại bỏ/lồng vào (DIP) của gen TOMM40. 
Kit để xác định nếu đối tượng là ở nguy cơ gia tăng phát triển khởi phát trễ bệnh 
Alzheimer cũng được đề xuất. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất kit để xác định nếu đối 
tượng đáp ứng với điều trị tình trạng bệnh quan tâm với hoạt chất.  
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314 Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) HONG, Jung Taek (KR), CHOI, Joon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo rung, bao gồm: vỏ tạo ra không gian bên trong; chi tiết 
mềm dẻo được đặt trong không gian bên trong của vỏ và được làm bằng vật liệu mềm; 
khối từ trường được đặt đối diện với chi tiết mềm dẻo và bao gồm vòng kẹp có nam 
châm được đặt trong đó được di chuyển, nam châm tương tác điện từ với cuộn dây; và 
bộ chống rung được cung cấp trong không gian bên trong của vỏ được đặt phía ngoài 
cuộn dây và làm giảm âm thanh di chuyển tạo ra do sự nghiêng của vòng kẹp trong khi 
di chuyển đi lên và đi xuống của vòng kẹp.  
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Dept. 377 Bldg AP6A-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064-6008, 
United States of America 

(72) RANDOLPH, John T. (US), DEGOEY, David A. (US), KATI, Warren M. (US), 
HUTCHINS, Charles W. (US), DONNER, Pamela L. (US), KRUEGER, Allan C. (US), 
MOTTER, Christopher E. (US), NELSON, Lissa T. (US), PATEL, Sachin V. (US), 
MATULENKO, Mark A. (US), KEDDY, Ryan G. (CA), JINKERSON, Tammie K. 
(US), HUTCHINSON, Douglas K. (US), FLENTGE, Charles A. (US), WAGNER, Rolf 
(US), MARING, Clarence J. (US), TUFANO, Michael D. (US), BETEBENNER, David 
A. (US), ROCKWAY, Todd W. (US), LIU, Dachun (CN), PRATT, John K. (US), 
SARRIS, Kathy (US), WOLLER, Kevin R. (US), WAGAW, Seble H. (US), 
CALIFANO, Jean C. (US), LI, Wenke (CN), CASPI, Daniel.D. (US), BELLIZZI, 
Mary, E. (US), GAO, Yi (US) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất có hoạt tính kháng virut, quy trình điều chế và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có tác dụng ức chế sự sao chép của virut gây bệnh viêm gan C 

(Hepatitis C virus : HCV). Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này, 
dược phẩm chứa hợp chất này và tác dụng điều trị bệnh nhiễm HCV của nó. 
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(71) RHEINKALK GMBH  (DE) 

Am Kalkstein 1 42489 Wulfrath, Germany 
(72) PICKBRENNER, Arnd (DE), ROHMANN, Matthias (DE), PUST, Christopher (DE), 

LORGOUILLOUX, Marion (BE), PELLETIER, Marc (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vật liệu dựa trên canxi cacbonat và magie cacbonat có xu 

hướng rạn nứt giảm và quy trình sản xuất vật liệu này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vật liệu dựa trên canxi cacbonat và magie 

cacbonat có xu hướng rạn nứt giảm, trong đó vật liệu dựa trên canxi cacbonat và magie 
cacbonat được xử lý bằng ít nhất một chất phụ gia được chọn trong nhóm bao gồm chất 
kim loại kiềm, axit, hợp chất kim loại kiềm thổ với lượng nằm trong khoảng từ 0,05 đến 
5% trọng lượng của vật liệu dựa trên canxi cacbonat và magie cacbonat. Sáng chế cũng 
đề cập đến vật liệu dựa trên canxi cacbonat và magie cacbonat được tạo ra bằng quy 
trình này.  
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(11) 29910 
(21) 1-2011-01056 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
(22) 21.04.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 10-2010-0120760 30.11.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2011 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan, 3-Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) HONG, Jung Taek (KR), CHOI, Joon (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tạo rung 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị tạo rung. Thiết bị tạo rung bao gồm một vỏ tạo thành không 
gian bên trong; chi tiết mềm dẻo được gắn trong không gian bên trong của vỏ và được 
làm bằng vật liệu mềm, khối từ trường được đặt đối diện với chi tiết mềm dẻo và bao 
gồm vòng kẹp có nam châm được gắn trên đó được chuyển động, nam châm tương tác 
điện từ với cuộn dây, và bộ chống rong ngăn sự tạo ra âm thanh chuyển động trong suốt 
lúc chuyển động của vòng kẹp cùng với chi tiết mềm dẻo.  
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(11) 29911 
(21) 1-2011-01069 (51) 7 A61K  39/05,  39/08,  39/10 
(22) 23.10.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/IN2009/000599 23.10.2009 (87) WO 2010/046934 29.04.2010 
(30) 2437/Del/2008      24.10.2008 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2011 
(71) PANACEA BIOTEC LTD.  (IN) 

B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi - 
110 044, India 

(72) JAIN, Rajesh (IN), SlNGH, Sukhjeet (IN), JAMBU, Lavit (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(54) Vacxin kết hợp và quy trình sản xuất vacxin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin kết hợp ổn định ở dạng lỏng hoàn toàn chứa hỗn hợp gồm 
các kháng nguyên bảo vệ chống lại các bệnh như bạch hầu, uốn ván, ho gà và bại liệt. 
Sáng chế cũng đề cập đến sự kết hợp thêm một hoặc nhiều kháng nguyên trong vacxin 
nêu trên để bảo vệ chống lại bệnh do Haemophilus influenza và virut viêm gan gây ra. 
Như vậy, việc sử dụng vacxin theo sáng chế có thể đồng thời tạo miễn dịch đối với nhiều 
hơn một tác nhân gây bệnh. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất vacxin này.  
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(11) 29912 
(21) 1-2011-01109 (51) 7 F16D  65/20, B61H  5/00, F16D  

65/095,  65/097 
(22) 23.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/064656  23.08.2010 (87) WO/2011/024980 03.03.2011 
(30) 2009-194524      25.08.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2011 
(71) 1. KAYABA INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-
6111, Japan 
2. RAILWAY TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE  (JP) 
8-38, Hikari-cho 2-chome, Kokubunji-shi, Tokyo 1858540, Japan 

(72) Tsutomu SUZUKI (JP), Yoshiyuki OOKAWARA (JP), Yasushi KARINO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phanh kẹp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phanh kẹp dùng cho xe cộ, trong đó má phanh 7 được đỡ bởi giá 
kẹp 8 tác dụng lực ma sát vào bề mặt phanh 6 khi cơ cấu dẫn động màng chắn 60 được 
dẫn động. Giá kẹp 8 được đỡ bởi thân kẹp chính 10 có thể dịch chuyển theo hướng dịch 
chuyển của má phanh 7. Cơ cấu dẫn động màng chắn 60 bao gồm pittông 65 được dẫn 
động bởi màng chắn 76 để đẩy giá kẹp 8. Pittông 65 được lắp cố định vào giá kẹp 8 bằng 
cách sử dụng nhiều vít 66, và do đó pittông 65 tác dụng lực ép vào má phanh 7 một cách 
đồng đều mà không cần sự dẫn hướng bởi bộ phận dẫn hướng.  
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(11) 29913 
(21) 1-2011-01182 (51) 7 C12N  5/08 
(22) 09.05.2011 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2011 
(75) Trung tâm Đào tạo nghiên cứu Công nghệ phôi, Học viện Quân 

y  (VN) 
108 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 

(54) Phương pháp phân lập tế bào gốc sinh tinh từ ống sinh tinh của 
tinh hoàn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phân lập tế bào dòng tinh từ ống sinh tinh của tinh 
hoàn, trong đó phương pháp này bao gồm các bước: (a) tách ống sinh tinh ra khỏi mẫu 
mô tinh hoàn; (b) tách tế bào biểu mô ống sinh tinh; (c) nuôi cấy tế bào biểu mô ống 
sinh tinh; (d) phân lập tế bào dòng tinh. Phương pháp theo sáng chế có sử dụng enzym 
và màng laminin để phân lập tế bào dòng tinh. Tế bào dòng tinh được phân lập từ 
phương pháp theo sáng chế được dùng trong các phương pháp hỗ trợ điều trị sinh sản ở 
các bệnh nhân không có tinh trùng trong tinh dịch.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
50 

(11) 29914 
(21) 1-2011-01231 (51) 7 C09D  1/00, B05D  7/00, C03C  

17/245,  17/34, C09D  5/16,  5/24 
(22) 13.11.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/064292 13.11.2009 (87) WO/2010/059507 27.05.2010 
(30) 12/273,617 19.11.2008 US 

12/273,623 19.11.2008 US 
12/273,641 19.11.2008 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2011 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) LU, Songwei (US), MCCAMY, James (US), KOLTOVER, Ilya (US), BOYKIN, Cheri 

M. (US), HARRIS, Caroline, S. (US), ARBAB, Mehran (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng được phủ và phương pháp tạo ra vật dụng được phủ 

này 
  (57)     Vật dụng được phủ chứa nền và màng phủ thứ nhất được tạo ra trên ít nhất một phần của 

nền. Màng phủ thứ nhất chứa hỗn hợp của các oxit bao gồm các oxit của ít nhất hai 
trong số P, Si, Ti, Al và Zr. Màng phủ chức năng được tạo ra trên ít nhất một phần của 
màng phủ thứ nhất. Màng phủ chức năng thì được chọn từ màng phủ dẫn điện và màng 
phủ hoạt quang. Theo một phương án, màng phủ chức năng chứa thiếc oxit pha tạp flo. 
Theo phương án khác, màng phủ chức năng chứa titan oxit.  
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(11) 29915 
(21) 1-2011-01270 (51) 7 B29C  44/00,  51/00,  65/00, B29K  

23/00 
(22) 17.05.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 201010568086.X 29.11.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.05.2011 
(75) SIDNEY LEUNG KWUN WA  (MO) 

13N Macau Finance Centre, No.244-246 Rua De Pequim, Macau 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đúc polypropylen giãn nở được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đúc, theo một bước, polypropylen giãn nở được kết 
hợp với phương pháp tạo hình bằng nhiệt trong chân không. Phương pháp theo sáng chế 
bao gồm các bước: in lụa lên tấm chất dẻo, tạo hình bằng nhiệt tấm chất dẻo này trong 
chân không để tạo ra chi tiết được tạo hình bằng nhiệt trong chân không và tạo xốp 
polypropylen giãn nở được và đúc kết hợp polypropylen giãn nở được với chi tiết được 
tạo hình bằng nhiệt trong chân không. Sản phẩm được tạo hình bằng nhiệt trong chân 
không được đúc kết hợp với polypropylen giãn nở được thu được từ phương pháp theo 
sáng chế có độ bền va đập được cải thiện.  
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(11) 29916 
(21) 1-2011-01283 (51) 7 B22D  18/02, B21J  9/08 
(22) 10.03.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/KR2010/001502 10.03.2010 (87) WO 2011/025109 03.03.2011 
(30) 10-2009-0078531      25.08.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.05.2011 
(71) 1. RHEOFORGE CO., LTD.  (KR) 

No.210 J.M.R.C #750-1, Palbokdong 2-ga, Deokjin-gu, Jeonju-si Jeollabuk-do, 
Republic of Korea 
2. HA TAE-SOO  (KR) 
705-507 Banseok Maeul Apt #622 (53/4) Banseok-dong Yuseong-gu Daejeon, 
Republic of Korea 

(72) HA Tae-Soo (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị rèn và phương pháp rèn để đúc bán rắn kim loại 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị rèn và phương pháp rèn để đúc bán rắn kim loại, trong đó 
việc đúc bán rắn kim loại sơ bộ sử dụng khuôn đúc trên và khuôn đúc dưới, việc đúc 
vùng moayơ của vật liệu sản phẩm nhờ sử dụng cụm con lăn thứ nhất và việc đúc vùng 
vành của vật liệu sản phẩm nhờ sử dụng cụm con lăn thứ hai được thực hiện liên tiếp, 
cho phép các bánh xe có các hình dạng tương đối phức tạp được đúc qua một quy trình 
đúc. Hơn nữa, vật liệu sản phẩm bao gồm các hợp kim nhôm loạt 6000 đã rèn, chúng dễ 
dàng xử lý và có độ bền tương đối cao và trọng lượng thấp, do đó thích hợp cho việc chế 
tạo các bánh xe có các hình dạng phức tạp. Hơn nữa, có thể tái chế vật liệu sản phẩm.  
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(11) 29917 
(21) 1-2011-01318 (51) 7 A61K  39/05,  39/08,  39/10,  39/102,  

39/13,  39/29 
(22) 23.10.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/IN2009/000600 23.10.2009 (87) WO 2010/046935 29.04.2010 
(30) 2438/Del/2008      24.10.2008 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2011 
(71) PANACEA BIOTEC LTD.  (IN) 

B-1 Extn. / A-27, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road. New Delhi - 
110 044, India 

(72) JAIN, Rajesh (IN), SINGH, Sukhjeet (IN), JAMBU, Lavit (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN HA) 
(54) Vacxin kết hợp và quy trình sản xuất vacxin này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vacxin kết hợp ổn định ở dạng lỏng hoàn toàn chứa hỗn hợp gồm 
các kháng nguyên bảo vệ chống lại các bệnh như bạch hầu, uốn ván, ho gà và các bệnh 
do Haemophilus influenza và virut bại liệt gây ra. Sáng chế cũng đề cập đến sự kết hợp 
thêm một hoặc nhiều kháng nguyên trong vacxin nêu trên để bảo vệ chống lại bệnh do 
virut viêm gan gây ra. Như vậy, việc sử dụng vacxin theo sáng chế có thể đồng thời tạo 
miễn dịch đối với nhiều hơn một tác nhân gây bệnh. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
sản xuất vacxin này.  
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(11) 29918 
(21) 1-2011-01430 (51) 7 A22B  5/08,  5/00, A22C  21/04 
(22) 21.10.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/061437  21.10.2009 (87) WO 2011/040935 07.04.2011 
(30) 12/568,806       29.09.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(71) HORMEL FOODS CORPORATION  (US) 

1 Hormel Place, Austin, Minnesota 55912-3680, United States of America 
(72) SUMMERFIELD, John William (US), SMlT, Nathan Ryan (US), CANNON, Jerry Earl 

(US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp loại bỏ lông hoặc lông vũ khỏi thân, da sống 

của động vật nhờ sử dụng quy trình xử lý áp lực cao và 
phương pháp làm tăng độ bền da sống của thân động vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp loại bỏ các phần xác bên ngoài khỏi thân động vật sử 
dụng quy trình xử lý áp suất cao. Thân động vật được đưa vào áp suất 50 MPa hoặc lớn 
hơn để làm lỏng ra các phần xác bên ngoài. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp 
làm tăng độ bền da của thân động vật bằng cách đưa vào thêm tới áp suất từ 10 đến 50 
MPa.  
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(11) 29919 
(21) 1-2011-01590 (51) 7 B24B  47/22, B29D  11/00 
(22) 22.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2009/067730 22.12.2009 (87) WO2010/072749 01.07.2010 
(30) 08305999.8      22.12.2008 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2012 
(71) ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)  (FR) 

147 rue de Paris, F-94220 Charenton Le Pont, France. 
(72) GOURRAUD, Alexandre (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chế tạo kính quang học 

  (57)     Sáng chế liên quan đến phương pháp chế tạo kính quang học (10), phương pháp này bao 
gồm các bước kẹp chặt chi tiết kính ở vị trí thứ nhất trên bàn kẹp (20); xác định vị trí thứ 
nhất của chi tiết kính so với bàn kẹp này; so sánh vị trí thứ nhất của chi tiết kính với vị 
trí định trước để xác định sai số vị trí giữa vị trí thứ nhất và vị trí định trước; xác định vị 
trí bề mặt của bề mặt cần được chế tạo (13) so với bàn kẹp theo sai số vị trí; và tạo cấu 
hình các thông số vận hành của dụng cụ chế tạo kính để chế tạo bề mặt theo vị trí bề mặt 
định trước sao cho các tính chất quang mong muốn của kính quang học được tuân thủ. 
Sáng chế cũng liên quan đến thiết bị chế tạo kính quang học này.  
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(11) 29920 
(21) 1-2011-01648 (51) 7 C07D  261/04, A01N  43/80, C07C  

257/18,  257/22,  259/18, C07D  
213/78,  413/04,  413/10,  413/12,  
413/14 

(22) 14.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2009/067037 14.12.2009 (87) WO/2010/072602 01.07.2010 
(30) 61/140,363 23.12.2008 US 
(71) BASF SE  (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) KAISER, Florian (DE), KOERBER, Karsten (DE), POHLMAN, Matthias (DE), 

GROSS, Steffen (DE), DESHMUKH, Prashant (GB), DICKHAUT, Joachim (DE), 
BANDUR, Nina, Gertrud (DE), VON DEYN, Wolfgang (DE), CULBERTSON, 
Deborah, L. (US), ANSPAUGH, Douglas, D. (US), BRAUN, Franz-Josef (DE), 
EBUENGA, Cecille (PH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất amiđin được thế để khống chế loài gây hại động vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất amiđin được thế có công thức (I), chất đồng phân đối ảnh, 
chất đồng phân không đối quang và muối của chúng và hợp phần chứa hợp chất này.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sử dụng hợp chất amiđin được thế này.  
Hợp chất amiđin được thế theo sáng chế được xác định bởi Công thức I:  

 

  
 

 
trong đó A1 đến A4, B1 đến B3, R1 đến R3, (R4)p, (R

5)q, X và Y được xác định như trong 
phần mô tả.   

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
57 

(11) 29921 
(21) 1-2011-01681 (51) 7 C12F  3/00 
(22) 04.01.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/000016 04.01.2010 (87) WO 2010/080688 15.07.2010 
(30) 61/142,794 06.01.2009 US 

12/648,041 28.12.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.08.2011 
(71) SEVERN TRENT DE NORA, LLC  (US) 

1110 Industrial Blvd., Sugar Land, TX 77478, United States of America 
(72) CASBEER, Dana (US), REEVES, Tommy (US), BARIYA, Rubin (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp và thiết bị khử nước của bùn thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khử nước của bùn thải. Bùn thải được bơm 
vào thiết bị khử nước và được trộn với một lượng polyme xác định để làm kết tụ các chất 
rắn có trong bùn thải. Bùn thải kết tụ được dẫn vào trạm lọc gồm các ngăn lọc. Các ngăn 
lọc này được lắp các túi lọc công nghiệp chuẩn. Bùn thải kết tụ được cho tiến hành khử 
nước trong các túi lọc và sau đó, bùn đã được khử nước được nén lại, sấy khô và vứt bỏ.  
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(11) 29922 
(21) 1-2011-01742 (51) 7 A01H  5/10, C12C  1/18,  7/00,  

12/00, C12N  15/01 
(22) 01.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/DK2009/050315 01.12.2009 (87) WO2010/063288 10.06.2010 
(30) PA 2008 01708      03.12.2008 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.05.2012 
(71) 1. CARLSBERG BREWERIES A/S  (DK) 

Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen V, Denmark 
2. HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.  (NL) 
2de Weteringsplansoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Netherlands 

(72) Soren Knudsen (DK), Gustav Hambraeus (SE), Lene Molskov Bech (DK), Steen Bech 
Sorensen (DK), Birgitte Skadhauge (DK), Klaus Breddam (DK), Ole Olsen (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Đồ uống sản xuất từ lúa mạch và mạch nha với lượng dimetyl 

sunfua nhỏ 
  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống sản xuất được từ lúa mạch khác biệt ở chỗ, nó chứa cả đimetyl 

sulfua (DMS) và/hoặc tiền chất của nó S-metyl-L- methionin (SMM) với lượng giảm 
đáng kể, hoặc không chứa hợp chất này. Ngoài ra, sáng chế liên quan đến các phương 
pháp sản xuất đồ uống nêu trên - và phương pháp trồng cây lúa mạch dùng cho việc sản 
xuất ra đồ uống này, cũng như các sản phẩm thực vật khác được sản xuất ra từ cây nêu 
trên. Việc sử dụng phương pháp của sáng chế làm tốt cách tạo ra các quy trình sản xuất 
đồ uống cải tiến với profin vị được cải thiện, vâ cũng cho phép giảm đáng kể nhiệt năng 
ban đầu để sản xuất bia.  
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(11) 29923 
(21) 1-2011-01746 (51) 7 C07D  489/08, A61K  31/485, A61P  

25/30 
(22) 04.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/DK2009/050320  04.12.2009 (87) WO2010/063292 10.06.2010 
(30) PA200801729       05.12.2008 DK 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.02.2012 
(71) 1. H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
2. BIOTIE THERAPIES CORP.  (FI) 
Tykistoekatu 6, FI-20520 Turku, Finland 

(72) Heidi LOPEZ DE DIEGO (DK), Carla DE FAVERI (IT), Florian Anton Martin 
HUBER (IT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất nalmefen hydroclorua dihydrat, phương pháp điều 

chế và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất Nalmefen hydroclorua dihydrat, phương pháp sản xuất 

hợp chất này và dược phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất Nalmefen hydroclorua dihydrat 
theo sáng chế được sử dụng để điều trị bệnh. 
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(11) 29924 
(21) 1-2011-01756 (51) 7 A01N  43/90 
(22) 07.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/006438 07.12.2009 (87) WO/2010/065148 10.06.2010 
(30) 61/120,440      06.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.  (US) 

3690 Broadway, New York, NY 10032, United States of America 
(72) LI, Peng (US), WENNOGLE, Lawrence, P. (US), ZHAO, Jun (CN), ZENG, Hailin 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất hữu cơ làm chất ức chế phosphodiesteraza 1 và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề xuất các hợp chất 4,5,7,8-tetrahydro-(tùy ý 4-oxo, 4-thioxo hoặc 4-imino)-

2H-imidazo[1,2-a]pyrolo[3,4-e]pyrimidin hoặc 4,5,7,8,9-pentahydro-(tïy ý 4-oxo, 4-
thioxo hoặc 4-imino)-2H-pyrimido[1,2-a]pyrolo[3,4-e]pyrimidin tùy ý được thế hoặc 
các hợp chất có công thức I, quy trình điều chế chúng và các dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 29925 
(21) 1-2011-01757 (51) 7 A01N  43/90 
(22) 07.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/006444 07.12.2009 (87) WO/2010/065153 10.06.2010 
(30) 61/120,438      06.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPlES, INC.  (US) 

3690 Broadway, New York, NY 10032, United States of America 
(72) LI, Peng (US), WENNOGLE, Lawrence P. (US), ZHAO, Jun (CN), ZENG, Hailin 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(54) 3-amino-(tïy ý 4-imino hoặc 4-thioxo)-4,5-dihydro-(1H hoặc 2H)-

pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-on và dược phẩm chứa nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các 3-amino-4,5-dihydro-(1H hoặc 2H)- pyrazolo[3,4-d]pynmidin-

6(7H)-on tùy ý được thế và các dẫn xuất 4-imino hoặc 4-thioxo của chúng, ví dụ, các 3-
amino-4-(thioxo hoặc imino)-4,5-dihydro-2H- pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6(7H)-on, các 
3-amino-4-(thioxo hoặc imino)-4,5- dihydro-2H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6(7H)-on, 
các 3-amino-4-(thioxo hoặc imino)-4-5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6(7H)-on, 
quy trình điều chế chúng và các dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 29926 
(21) 1-2011-01758 (51) 7 A01N  43/90 
(22) 07.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/006437 07.12.2009 (87) WO/2010/065147 10.06.2010 
(30) 61/120,443 06.12.2008 US 

61/235,888 21.08.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.  (US) 

3690 Broadway, New York, NY 10032, United States of America 
(72) LI, Peng (US), WENNOGLE, Lawrence P. (US), ZHAO, Jun (CN), ZENG, Hailin 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) (5- hoặc 7-amino)-3,4-dihydro-(tùy ý 4-oxo, 4-thioxo hoặc 4-

imino)-1H-pyrolo[3,4-d]pyrimidin-2(6H)-on và dược phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất (5- hoặc 7-amino)-3,4-dihydro-(tùy ý 4- oxo, 4-thioxo 

hoặc 4-imino)-1H-pyrolo[3,4-d]pyrimidin-2(6H)-on tùy ý được thế, các hợp chất có 
công thức I, quy trình điều chế chúng và các dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 29927 
(21) 1-2011-01759 (51) 7 A01N  43/90 
(22) 07.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/006443 07.12.2009 (87) WO/2010/065152 10.06.2010 
(30) 61/120,444      06.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.  (US) 

3690 Broadway, New York, NY 10032, United States of America 
(72) LI, Peng (US), WENNOGLE, Lawrence P. (US), ZHAO, Jun (CN), ZENG, Hailin 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất hữu cơ làm chất ức chế phosphodiesteraza 1 và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)    Các hợp chất có công thức I hoặc II, quy trình điều chế chúng và các dược phẩm chứa 

chúng.  
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(11) 29928 
(21) 1-2011-01760 (51) 7 A01N  43/90 
(22) 07.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/006439 07.12.2009 (87) WO/2010/065149 10.06.2010 
(30) 61/120,442      06.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPlES, INC.  (US) 

3690 Broadway, New York, NY 10032, United States of America 
(72) LI, Peng (US), WENNOGLE, Lawrence, P. (US), ZHAO, Jun (CN), ZENG, Hailin 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất hữu cơ làm chất ức chế phosphodiesteraza 1 và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 3-(thio, sulfinyl hoặc sulfonyl)-7,8- dihydro-(1H hoặc 

2H)- imidazo[1,2-a]pyrazolo[4,3-e]pyrimidin-4(5H)-on hoặc a được thế 3-(thio, sulfinyl 
hoặc sulfonyl)-7,8,9-trihydro-(1H hoặc 2H)- pyrimido[1,2-a]pyrazolo[4,3- e]pynmidin-
4(5H)-on tùy ý được thế hoặc các hợp chất có công thức I, quy trình điều chế chúng và 
các dược phẩm chứa chúng.  
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(11) 29929 
(21) 1-2011-01762 (51) 7 C07D  491/00 
(22) 07.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/006442 07.12.2009 (87) WO/2010/065151 10.06.2010 
(30) 61/120,441      06.12.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.05.2012 
(71) INTRA-CELLULAR THERAPIES, INC.  (US) 

3690 Broadway, New York, NY 10032, United States of America 
(72) LI, Peng (US), WENNOGLE, Lawrence, P. (US), ZHAO, Jun (CN), ZENG, Hailin 

(CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất hữu cơ làm chất ức chế phosphodiesteraza 1 và dược 

phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất 4,5,7,8-tetrahydro-(tùy ý 4-thioxo hoặc 4-iminơ)-(1H 

hoặc 2H)-imidazo[1,2-a]pyrazolo[4,3-e]pyrimidin hoặc 4,5,7,8,9-pentahydro-(tùy ý 4-
thioxo hoặc 4-imino)-(1H hoặc 2H)- pyrimido[1,2-a]pyrazolo[4,3-e]pyrimidin tùy ý 
được thế hoặc các hợp chất có công thức I, quy trình điều chế chúng và các dược phẩm 
chứa chúng.  
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(11) 29930 
(21) 1-2011-01786 (51) 7 F23G 7/08 
(22) 07.07.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 12/837,427 15.07.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2011 
(71) JOHN ZINK COMPANY, LLC.  (US) 

11920 East Apache, Tulsa, Oklahoma 74116, United States of America 
(72) Jianhui Hong (US), James Charles Franklin (US), Dennis Lee Knott (US), Zachary 

Lewis Kodesh (US), Scott Joseph Fox (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đuốc đốt hỗn hợp và phương pháp vận hành đuốc đốt này 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp vận hành đuốc đốt. Nếu xác định được rằng việc phun 
hơi nước nguyên sinh vào trong vùng đốt là cần thiết để đạt được hoạt động không có 
khói, thì hơi nước nguyên sinh được phun qua cụm vòi phun hơi nước vào trong vùng 
đốt. Nếu xác định được rằng hơi nước là không cần thiết, thì khi thay thế được xả qua 
cụm vòi phun hơi nước vào trong vùng đốt. Theo một phương án của sáng chế, khí thay 
thế được gia nhiệt. Theo một phương án khác, nếu xác định được rằng hơi nước là cần 
thiết, thì lưu lượng cho phép ở mức tối đa của hơi nước được tính toán, và lưu lượng của 
hơi nước được điều chỉnh để đạt được hoạt động không có khói và tránh được lưu lượng 
hơi nước vượt quá lưu lượng cho phép ở mức tối đa của hơi nước. Sáng chế còn đề cập 
tới đuốc đốt.  
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(11) 29931 
(21) 1-2011-01857 (51) 7 B62J  99/00,  23/00,  25/00 
(22) 24.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/066541     24.09.2010 (87) WO/2011/037181 31.03.2011 
(30) 2009-220838     25.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2011 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yasushi NOMURA (JP), Masanori SHIBATA (JP), Yoshinari IKENISHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy có đường dẫn hướng gió thứ nhất (20f) được bố trí. Đường dẫn 
hướng gió thứ nhất (20f) dẫn hướng không khí ra phía ngoài theo chiều ngang của bộ tản 
nhiệt (17) qua khoảng không nằm bên trên hoặc bên dưới phần đỡ (19a) đỡ giá để chân 
thứ hai và giữa tấm che thân phương tiện và phần khung sau. Hơn nữa, tấm che thân 
phương tiện có phần hút khí để lấy không khí vào đường dẫn hướng gió thứ nhất (20f).  
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(11) 29932 
(21) 1-2011-01867 (51) 7 B01D  27/08,  35/30 
(22) 25.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/KR2010/004145 25.06.2010 (87) WO2011/002180 06.01.2011 
(30) 20-2009-0008384      30.06.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.07.2011 
(75) WON, HYUN JUN  (KR) 

413-911, 26-3 Gueup-ri, Gunnae-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Lõi lọc cho máy lọc nước-loại lọc tự nhiên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lõi lọc cho máy lọc nước loại lọc tự nhiên trong đó bình lọc hình trụ 
bên trên (10), bình lọc hình trụ bên dưới (20), và bình lọc hình trụ đáy (30) bố trí tương 
ứng với các vật liệu lọc (60) lần lượt được xếp chồng lên nhau thành một tầng. ống dẫn 
nước rỗng (12, 22) tương ứng được xếp thành chồng vào giữa bình lọc hình trụ bên trên 
và bình lọc hình trụ bên dưới (20) để tạo thành lỗ dẫn nước (40) theo hướng thẳng đứng 
qua lõi lọc. Bình lọc hình trụ bên trên (10) và bình lọc hình trụ nước bên dưới (20) có 
nhiều lỗ-thông (11, 21) tạo lành tương ứng tại đáy của chúng, và nhiều bộ phận nhô dẫn 
hướng (50) nhô ra từ mặt trong của bình lọc hình trụ. Vì vậy, nước được cung cấp xuống 
bình lọc hình trụ đáy thông qua các lỗ dẫn nước, nước phun ra từ đáy lên trên, được lọc 
và xả bằng cách hướng nước chảy theo đường chữ chi qua bên trong của lõi lọc để tối đa 
hóa thời gian lọc và hiệu quả tiếp xúc giữa nước và vật liệu lọc, do vậy tối đa hóa hiệu 
quả lọc.  
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(11) 29933 
(21) 1-2011-01873 (51) 7 E21F  7/00 
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No. 101 Beiyi Road, Dongying, Shandong 257000, China 
(72) CHEN, Yiliang (CN), MA, Xiaozhong (CN), SUN, Long (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị khử metan mỏ than nồng độ thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị khử metan mỏ than nồng độ thấp. Metan 
mỏ than nồng độ thấp có thể được khử một cách tự động bằng cách đưa qua thiết bị theo 
quy trình sau: (A) gia nhiệt tầng oxy hoá bằng điện cho đến khi nhiệt độ của nó đạt đến 
ít nhất 800oC; (B) đưa dòng không khí chứa metan mỏ than nồng độ thấp vào trong tầng 
oxy hoá, ở đó metan được oxy hoá nhanh chóng, giải phóng nhiệt năng; (C) lưu giữ 
nhiệt năng được tạo ra để duy trì các phản ứng một cách liên tục; (D) xả khí thải ra khỏi 
tầng oxy hoá sau phản ứng oxy hoá; (E) đảo ngược hướng dòng không khí và đưa metan 
mỏ than nồng độ thấp từ hướng ngược lại vào trong tầng oxy hoá, ở đó metan được oxy 
hoá và giải phóng nhiệt năng; và (F) lưu giữ và truyền nhiệt năng dư. Các bước từ (B), 
(C), (D), (E) và (F) được lặp lại Thiết bị này bao gồm cơ cấu van đảo, tầng oxy hoá, cơ 
cấu thu hồi, hệ thống nạp khí, cũng như hệ thống theo dõi và đo. Cơ cấu van đảo được 
lắp trong tầng oxy hoá và gắn với cơ cấu thu hồi và hệ thống nạp khí mà được lắp dưới 
dạng một khối.  
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(72) BURKHOLDER, Timothy, Paul (US), CLAYTON, Joshua, Ryan (US), MA, Liandong 

(US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất amino pyrazol 
  (57)   Sáng chế đề xuất hợp chất amino pyrazol hữu ích để điều trị các rối loạn tăng sinh tuỷ 

xương mạn tính và các bệnh ung thư khác nhau, ví dụ u nguyên bào xốp, ung thư vú, đa 
u tuỷ, ung thư tuyến tiền liệt và bệnh bạch cầu, và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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21L, 11-1B Bongsan-Li Sandong-Myeon Gumi-Shi, Gyeongsangbuk-Do, Korea 
2. YOUN CO., LTD.  (KR) 
206, World Merdian Omce, 1411 Dal_dong Nam-Gu, Ulsan-Shi, Gyeongsangbuk-Do, 
Korea 

(72) LEE, Hwan Ho (KR), Ryou Mi Won (KR), KIM,Young Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp đóng gói và hệ thống cấp hóa chất chống gỉ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng gói và hệ thống cấp hóa chất chống gỉ có thể 
dùng máy móc để thực hiện việc cấp hóa chất trong bao chứa. Nhờ đó, cho phép việc 
cấp hoá chất được thực hiện một cách liên tục và hiệu quả với lượng chất được cấp là ổn 
định, nhờ đó tạo ra nơi làm việc an toàn và dễ chịu, đồng thời giảm bớt chi phí sản xuất. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm các công đoạn : thứ nhất, đóng gói natri hyđroxit, 
natri nitrit, và natri clorua dùng để làm hoá chất chống gỉ thành gói có khối lượng nằm 
trong khoảng từ 10 đến 50kg; và thứ hai, đóng gói natri hyđroxit, natri nitrit, và natri 
clorua từ gói được đóng trong công đoạn thứ nhất theo tỷ lệ 6:3:1 thành một gói sử dụng 
duy nhất có khối lượng nằm trong khoảng từ 500 đến 2000kg. Hệ thống theo sáng chế 
bao gồm : bàn xếp mà trên đó một số lượng nhất định các bao chứa hoá chất được xếp; 
phương tiện cấp được tạo ra ở phía trên băng tải được nối với vị trí sử dụng hoá chất để 
cấp hoá chất trong các bao chứa và sau đó cho phép hoá chất được chuyển đến vị trí sử 
dụng nhờ băng tải; và robot được tạo ra giữa bàn xếp và phương tiện cấp để chuyển các 
bao chứa trên bàn xếp đến phương tiện cấp. 
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BENOKRAITIS, Kristin L. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dụng cụ và phương pháp cấp dịch lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ (10) để cấp dịch lỏng. Hệ này bao gồm gói (12) chứa dịch lỏng 
và dụng cụ cấp (14) có tay cầm (16). 
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MIDDLEMISS, David, N. (GB) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Các hợp chất quinazolin được thế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất quinazolin được thế hữu ích làm chất ức chế kinaza 
chọn lọc và phương pháp sản xuất các hợp chất này.  
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VILLENEUVE, Karine (CA), METHOT, Joey (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất inđol dùng làm chất đối kháng thụ thể của chất thu 

hút hoá học biểu hiện trên tế bào TH2 (CRTH2) 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I là chất đối kháng của thụ thể 

prostanglandin D2 (PGD2), thụ thể của chất thu hút hoá học (CRTH2), và do vậy hữu 
ích dùng trong điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh do CRTH2 gây ra như bệnh hen.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất inđol, quy trình điều chế hợp chất inđol này và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), cũng như dược phẩm chứa hợp chất có 

công thức (I). 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp quay số phần thưởng trực tuyến 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp quay số phần thưởng trực tuyến cung cấp 
chương trình quay số với nhiều phần thưởng có trong trò chơi trực tuyến, trong đó các 
nội dung món đồ cao cấp có thứ hạng cao trong trò chơi trực tuyến được so khớp với ít 
nhất một trong các phần thưởng, và kết quả quay số được xác định sau khi các phần 
thưởng được rút ra theo sự lựa chọn của người chơi, để cung cấp các nội dung món đồ 
cao cấp cho người chơi. Theo sáng chế, ngay cả người mới bắt đầu chơi trò chơi trực 
tuyến cũng có cơ hội mua số lượng các phần thưởng mong muốn và có cơ hội sở hữu các 
nội dung món đồ cao cấp, do đó cho phép người chơi dễ dàng làm quen được với trò 
chơi trực tuyến. Ngoài ra, bằng cách điều chỉnh tỷ lệ thắng cuộc theo các cách khác 
nhau phù hợp với các nội dung món đồ cao cấp với phần thưởng, tích lũy mua phần 
thưởng, và thời gian mua phần thưởng, hệ thống và phương pháp theo sáng chế ngăn sự 
cân bằng trong trò chơi khỏi bị phá vỡ do phân phối không phân biệt các món đồ và 
cũng khuyến khích việc tham gia liên tục của người chơi vào chương trình quay số phần 
thưởng để nâng cấp độ tham gia vào hệ thống quay số.  
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(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mỏ đốt dùng cho bếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỏ đốt có tầng phun lửa phía trên và tầng phun lửa phía dưới ở mặt 
xung quanh đầu mỏ đốt 3 được thiết kế trên thân của mỏ đốt 2, và có trạng thái chỉ cung 
cấp ga cho tầng phun lửa ở dưới 4L, và cũng tự chuyển sang trạng thái cung cấp ga cho 
tầng phun lửa ở trên 4U, khi bắt đầu cung cấp ga lên tầng phun lửa phía trên lửa cũng 
được chuyển từ tầng phun lửa phía dưới lên tầng phun lửa phía trên, có thể tránh được 
hiện tượng cháy ngược khi dẫn lửa lên tầng phun lửa phía trên và tránh sinh ra tiếng nổ 
to khi bắt lửa. Một bộ phận của cửa phun lửa dưới 4L được lấy làm cửa dẫn lửa 4La sao 
cho cự ly phía trên và phía dưới lớn hơn các cửa phun lửa dưới khác và mép trên của bộ 
phận này cao hơn so với mép trên củn các cửa phun lửa dưới khác. Khoảng cách phía 
trên và phía dưới LH giữa mép dưới của tầng phun lửa phía trên 4U và mép trên của cửa 
dẫn lửa 4La được thiết kế gấp 2,5 lần khoảng cách phía trên hoặc phía dưới Lh của cửa 
dẫn lửa 4La sao cho có thể tránh được hiện chuyển lửa lên tầng phun lửa phía trên 4U 
trước khi lượng ga thực tế phun ra tại tầng phun lửa phía trên 4U đạt mức cần thiết để 
tránh hiện tượng cháy ngược.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất dãy thấu kính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dãy thấu kính dùng cho việc tạo ảnh phần lớn các phần tử hình ảnh 
trong mặt phẳng mục tiêu, và phươngpháp tạo dãy thấu kính. Dãy thấu kính bao gồm 
phần lớn các thấu kính con được tạo ra trong hoặc trên một mặt của vật liệu trong suốt 
hoặc mờ với các phần tử hình ảnh được bố trí trên mặt đối ngược, và có độ dày theo 
dụng cụ đo tương ứng với khoảng cách từ đỉnh của mỗi thấu kính con đến mặt phẳng 
mục tiêu. Mỗi thấu kính con có bộ thông số thấu kính. Độ dày theo dụng cụ đo và/hoặc 
ít nhất một thông số thấu kính thì được tối ưu hóa sao cho mỗi thấu kính con có kích cỡ 
tiêu điểm trong mặt phẳng mục tiêu mà hoặc về cơ bản bằng kích cỡ của các phần tử 
hình ảnh trong mặt phẳng mục tiêu, hoặc thay đổi so với kích cữ của các phần tử hình 
ảnh theo lượng đã định trước.  
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(11) 29943 
(21) 1-2011-02238 (51) 7 H04W  8/22, G06Q  20/00, H04L  

12/26, H04W  24/00,  8/18 
(22) 14.01.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/FI2010/050013     14.01.2010 (87) WO/2010/086495 05.08.2010 
(30) 20095087     30.01.2009 FI 
(71) ALEKSTRA OY   (FI) 

Laemmittaejaenkatu 4 A Fl-00880 Helsinki, Finland 
(72) Toni Jaakkima TOIKKA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và cụm thiết bị dùng để tập hợp dữ liệu từ mạng 

truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và cụm thiết bị dùng để tập hợp dữ liệu từ mạng truyền 

thông (101) cụm thiết bị này, bao gồm thiết bị máy chủ (102) được nối với mạng truyền 
thông. Cụm thiết bị này bao gồm các thiết bị đầu cuối người sử dụng (107, 108) ứng 
dụng giao diện được bố trí để truyền tới thiết bị máy chủ dữ liệu thứ nhất liên quan đến 
các dịch vụ viễn thông được cung cấp bởi mạng truyền thông. Thiết bị máy chủ được bố 
trí để tạo ra dữ liệu thứ hai, ví dụ các chi phí phải trả do việc sử dụng các dịch vụ viễn 
thông, dựa ít nhất một phần vào cơ sở của dữ liệu thứ nhất và để làm cho dữ liệu thứ hai 
có thể truy cập đối với những người sử dụng (109, 110) của các thiết bị đầu cuối người 
sử dụng. Các thiết bị đầu cuối người sử dụng được sử dụng để thu thập dữ liệu từ mạng 
truyền thông và theo đó dữ liệu được tập hợp tự động từ các vị trí đó của mạng truyền 
thông trong đó mạng và các dịch vụ viễn thông đang được sử dụng và theo đó không cần 
các thiết bị riêng biệt để tập hợp dữ liệu.  
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(11) 29944 
(21) 1-2011-02293 (51) 7 B22D  11/128, F16L  27/08 
(22) 03.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/062997 03.09.2010 (87) WO 2011/026957 10.03.2011 
(30) 10 2009 040 117.2 04.09.2009 DE 

10 2009 047 079.4 24.11.2009 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2011 
(71) 1. Georg Springmann Industrie-und Bergbautechnik gmbh  (DE) 

Wiehagen 7-9, 45472 Mulheim an der Ruhr, Germany 
2. SMS CONCAST AG  (CH) 
Todistr. 9, 8027 Zurich, Switzerland 

(72) Georg Springmann (DE), Dirk Hasselbrink (DE), Dieter Warmbier (DE), Matthias 
Nobbe (DE), Christian Dratva (CH) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Con lăn, cụm con lăn và cơ cấu dẫn phôi dùng cho máy đúc 

liên tục sử dụng cụm con lăn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến con lăn và cụm con lăn dùng cho máy đúc liên tục. Cụm con lăn 

theo sáng chế bao gồm hai gối đỡ và con lăn được đỡ bởi các gối đỡ này, trong đó con 
lăn có vỏ dạng đối xứng tròn xoay và ổ lăn được bố trí ở bên trong vỏ này. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến cơ cấu dẫn phôi dùng cho máy đúc liên tục sử dụng cụm con 
lăn này.  
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(11) 29945 
(21) 1-2011-02409 (51) 7 C07D  471/04, A61K  31/437, A61P  

27/02 
(22) 09.02.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/051556 09.02.2010 (87) WO/2010/092041 19.08.2010 
(30) 09360013.8      13.02.2009 EP 
(71) FOVEA PHARMACEUTICALS  (FR) 

Institut de la Vision, 17 Rue Moreau, F-75012, Paris 
(72) LERICHE, Caroline (FR), AUCLAIR, Eric  (FR), LE ROUX, Jacques (FR), 

MIDDLEMISS, David (GB) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất (1,2,4) triazolo (1,5-A) pyridin làm chất ức chế kinaza 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các hợp chất triazolopyridin được thế hữu dụng làm các chất ức chế 

kinaza chọn lọc, phương pháp sản xuất các hợp chất này. 
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(11) 29946 
(21) 1-2011-02417 (51) 7 A61K  31/00,  31/155,  31/198,  

31/341,  31/351,  31/39,  31/403,  
31/4439,  31/70,  31/7004,  31/7008,  
31/06, A61P  3/06,  3/08,  3/10 

(22) 11.02.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/051736 11.02.2010 (87) WO2010/092125 19.08.2010 
(30) 61/152,302      13.02.2009 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) EICKELMANN, Peter (DE), MARK, Michael (DE), SEMAN, Leo John  (US), 

THOMAS, Leo  (DE), BROEDL, Uli  (DE), GREMPLER, Rolf  (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế chất vận chuyển glucoza phụ 

thuộc natri 2 (SGLT2), chất ức chế dipeptidyl peptidaza IV (DPP-
IV) và thuốc điều trị tiểu đường khác để ngăn ngừa hoặc điều 
trị rối loạn chuyển hóa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa chất ức chế chất vận chuyển glucoza phụ thuộc 
natri 2 (SGLT2), chất ức chế dipeptidyl peptidaza IV (DPP- IV) và thuốc điều trị tiểu 
đường thứ ba thích hợp để ngăn ngừa hoặc điều trị một hoặc nhiều tình trạng bệnh được 
chọn từ đái tháo đường typ 1, đái tháo đường typ 2, sự dung nạp glucoza suy giảm và 
tăng đường huyết. Dược phẩm theo sáng chế được sử dụng để ngăn ngừa hoặc điều trị 
các rối loạn chuyển hóa và các tình trạng bệnh liên quan.  
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(11) 29947 
(21) 1-2011-02429 (51) 7 A01N  37/12 
(22) 11.01.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/020645  11.01.2010 (87) WO/2010/098897 02.09.2010 
(30) 61/155,853       26.02.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.10.2011 
(71) 1. TEIKOKU PHARMA USA, INC.  (US) 

1718 Ringwood Avenue, San Jose, California 95131-1711, United States of America 
2. TECHNO GUARD CO., LTD.  (JP) 
1-653-7-205 Maruko-dori, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa 211-0006, Japan 

(72) NABETA, Kiichiro  (JP), HlBI, Toru  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm gây mê dạng nhũ tương để điều trị cơn đau do ung 

thư 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hợp phần để điều trị cơn đau ung thư cho bệnh 

nhân. Trong các phương pháp theo sáng chế, đối tượng được điều trị cơn đau ung thư 
bằng cách sử dụng cho đối tượng lượng hữu hiệu của chế phẩm nhũ tương gây mê, ví dụ, 
nhũ tương fentanyl. Theo một số phương án nhất định, chế phẩm nhũ tương bao gồm 
hoạt chất gây mê, dầu, nước và chất hoạt động bề mặt. Sáng chế cũng đề xuất phương 
pháp tạo chế phẩm nhũ tương theo sáng chế cũng như bộ kit bao gồm chế phẩm nhũ 
tương này.  
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(11) 29948 
(21) 1-2011-02445 (51) 7 C07D  401/14, A61K  31/4184,  

31/423,  31/4439,  31/454,  31/506,  
31/519,  31/5377, A61P  25/00, C07D  
403/12,  403/14,  405/14,  413/12,  
413/14,  471/04 

(22) 15.02.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/051843 15.02.2010 (87) WO/2010/094647 26.08.2010 
(30) 09153188.9 19.02.2009 EP 

09163409.7 22.06.2009 EP 
(71) ORTHO-MCNEIL-JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New Jersey 08560, United States of 
America 

(72) GIJSEN, Henricus, Jacobus, Maria (NL), BISCHOFF, Francois Paul (FR), ZHUANG, 
Wei (CN), VAN BRANDT, Sven, Franciscus, Anna  (BE), SURKYN, Michel  (BE), 
ZAJA, Mirko (HR), BERTHELOT, Didier, Jean-Claude  (FR), DE CLEYN, Michel, 
Anna, Jozef  (BE), MACDONALD, Gregor, James  (GB), OEHLRlCH, Daniel (GB) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất benzoxazol, benzimiđazol, oxazolopyriđin và 

imiđazopyriđin được thế dùng làm tác nhân điều biến gama 
secretaza, quy trình điều chế và dược phẩm chứa các dẫn 
xuất này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến dẫn xuất benzoxazol, benzimiđazol, oxazolopyriđin và 
imidazopyriđin được thế có công thức (I)  

 

  
 

trong đó R1, R2, R3, R4, X, A1, A2, A3, A4, Y1, Y2, Y3 và Z có ý nghĩa như đã được xác 
định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế là hữu ích dùng làm tác nhân điều biến 
gama secretaza. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất này và 
dược phẩm chứa hợp chất này làm hoạt chất cũng như hợp chất này được dùng để bào 
chế thuốc.  
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(11) 29949 
(21) 1-2011-02457 (51) 7 A01N  43/90,  25/10,  25/24, A01P  

3/00 
(22) 16.02.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/051892 16.02.2010 (87) WO/2010/094670 26.08.2010 
(30) 09152968.5 17.02.2009 EP 

09162903.0 17.06.2009 EP 
(71) DSM IP ASSETS B.V.  (NL) 

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The Netherlands 
(72) STARK, Jacobus (NL), RIJN, VAN, Ferdinand, Theodorus, Jozef (NL), VIS, Albert-

Jon (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm kháng vi sinh vật chứa natamyxin và 

metylhydroxyetylxenluloza, sản phẩm được xử lý bằng chế 
phẩm này và phương pháp xử lý sản phẩm bằng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến các chế phẩm kháng nấm polyen và phương pháp điều chế chúng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng các chế phẩm này để ngăn ngừa sự phát 
triển của nấm.  
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(11) 29950 
(21) 1-2011-02488 (51) 7 H04W  72/10,  4/02 
(22) 03.03.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/026017 03.03.2010 (87) WO/2010/101979 10.09.2010 
(30) 61/157,224 04.03.2009 US 

61/173,264 28.04.2009 US 
(71) MOASIS GLOBAL INC.  (US) 

112 Monte Carlo Drive, Palm Beach Gardens, FL 33418, United States of America 
(72) Steven GOLDEN (US), Ryan GOLDEN (US), Jason MULLEN (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền thông nội dung theo cách 

đặc trưng bởi vị trí với các thiết bị phát lại thông tin 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hệ thống và phương pháp cấp phát các ô trong lưới ảo cho các nhà 

cung cấp nội dung theo các sơ đồ ưu tiên và lựa chọn khác nhau được sử dụng để nhắm 
đến phân phối nội dung cho các thiết bị phát lại thông tin theo cách lựa chọn dựa trên địa 
lý và/hoặc ứng dụng. Các sơ đồ ưu tiên, tính lựa chọn địa lý, và tính lựa chọn ứng dụng 
của hệ thống và phương pháp theo sáng chế cho phép nhà cung cấp nội dung nhắm một 
cách cụ thể đến đối tượng khách hàng mong muốn với hiệu quả về chi phí và độ linh 
hoạt cao.  
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(11) 29951 
(21) 1-2011-02569 (51) 7 A01N  43/52 
(22) 01.03.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/025741 01.03.2010 (87) WO2010/099527 02.09.2010 
(30) 61/156,131 27.02.2009 US 

61/158,071 06.03.2009 US 
(71) ENANTA PHARMACEUTICALS, lNC.  (US) 

500 Arsenal Street, Watertown, MA 02472, United States of America 
(72) QIU Yao-ling (US), WANG Ce (CN), PENG Xiaowen (US), YING Lu (CN), OR Yat 

Sun (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất ức chế virut viêm gan C, dược phẩm chứa nó và quy trình 

sản xuất nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất hoặc muối, este, hoặc tiền dược chất dược dụng của chúng 

có tác dụng ức chế virut chứa ARN, đặc biệt là virut viêm gan C (HCV). Do đó, hợp chất 
theo sáng chế có thể gây ảnh hưởng đến vòng đời của virut viêm gan C và cũng có thể 
được sử dụng làm các tác nhân kháng virut. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh nhân nhiễm HCV. Sáng chế cũng đề cập 
đến các hợp chất theo sáng chế dùng để điều trị bệnh nhiễm HCV ở bệnh nhân.  
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(11) 29952 
(21) 1-2011-02572 (51) 7 G06T  15/00 
(22) 03.02.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/023060 03.02.2010 (87) WO2010/098954 02.09.2010 
(30) 61/156,205      27.02.2009 US 
(71) BODY SURFACE TRANSLATIONS, INC.  (US) 

425 River Road Athens, Georgia 30602, United States of America 
(72) HATZILIAS, Karol  (US), HATZILIAS, Giorgos  (US), EMSLEY, Alan  (US), 

BERGMAN, Harris  (US), VAN BUREN, Chris  (US), DURBIN, John  (US), 
BERGLUND, Nate (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống, thiết bị và phương pháp ước tính các thông số vật lý 

bằng cách sử dụng các biểu thị ảnh ba chiều 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp, các hệ thống, và các thiết bị ước tính thông số vật 

lý bằng cách sử dụng biểu thị ảnh ba chiều. Theo một khía cạnh, các mô hình ánh sáng 
định trước được chiếu lên trên đối tượng và các mô hình ánh sáng thu được từ sự tương 
tác giữa các mô hình ánh sáng được chiếu và các phần của đối tượng được phát hiện. Các 
vị trí ba chiều của nhiều phần tử ánh sáng trong mô hình ánh sáng được phát hiện được 
xác định, và thông số vật lý của đối tượng, ví dụ, trọng lượng, được ước tính dựa trên các 
vị trí này.  
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(11) 29953 
(21) 1-2011-02596 (51) 7 A61K  31/4745, C07D  487/04 
(22) 04.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/033471 04.05.2010 (87) WO2010/129500 11.11.2010 
(30) 61/175,206      04.05.2009 US 
(71) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, United State of America 
(72) LAHM George P. (US), LETT Renee Marie (US), SMITH Brenton Todd (US), SMITH 

Benjamin Kenneth (US), DALY C. Anne (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất sulfonamit, chế phẩm chứa chúng, phương pháp 

phòng trừ giun tròn ký sinh và hạt đã được xử lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, N-oxit, và các muối của chúng, 

 

  
 
trong đó  
Z là O hoặc S; và  
R1, R2, R3, Q và n là như được xác định trong phần mô tả.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa hợp chất có công thức 1 và phương pháp 
phòng trừ giun tròn ký sinh bao gồm bước cho giun tròn ký sinh hoặc môi trường của nó 
tiếp xúc với lượng hữu hiệu sinh học của hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế.   
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(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNlA  (US) 

1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607, United States of America 
(72) DEHESH Katayoon (US), SAVCHENKO Tatyana (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo ra thực vật chịu stress phi sinh học chứa 

polynucleotit hyđroperoxit lyaza và thực vật biến đổi gen 
và hạt thu được từ phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra thực vật chịu stress phi sinh vật, như stress khô 
hạn hoặc stress mặn. Sáng chế cũng đề cập đến thực vật biến đổi gen và hạt biến đổi gen 
chịu stress phi sinh vật. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước đưa eassette biểu hiện 
tái tổ hợp bao gồm polynucleotit hyđroperoxit lyaza mã hóa enzym hyđroperoxit lyaza 
vào các thực vật, và chọn lọc thực vật chịu stress phi sinh vật Thực vật biến đổi gen và 
hạt được tạo ra từ phương pháp theo sáng chế chứa eassette biểu hiện tái tổ hợp bao gồm 
polynueleotit HPL mã hóa enzym HPL.  
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LOWMAN Henry B. (US), KELLEY Robert F. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể cạnh tranh với kháng thể chuột  

  (57)    Sáng chế đề cập tới các kháng thể đơn dòng kháng yếu tố D ở người được làm tương 
thích với người, axit nucleic và trình tự axit amin của chúng, các tế bào và vật truyền 
chứa các kháng thể này và sử dụng chúng để bào chế chế phẩm và thuốc để điều trị các 
bệnh và rối loạn do bổ thể bị hoạt hóa quá mức hoặc không kiểm soát được Các kháng 
thể này có thể được sử dụng để chẩn đoán, điều trị dự phòng và điều trị bệnh.  
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(72) YAZAWA, Shin (JP), NISHIMURA, Toyo (JP), ASAO, Takayuki (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất hóa trị liệu ung thư chứa dẫn xuất cholestanol kết hợp 

với chất chống ung thư khác 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất hoá trị liệu ung thư có ít tác dụng phụ và có hiệu quả điều trị 

tuyệt vời. Chất hoá trị liệu ung thư theo sáng chế chứa hỗn hợp của dẫn xuất cholestanol 
có công thức (1) dưới đây [trong đó G là GlcNAc-, GlcNAc-Gal-Glc, Fuc-Gal, Gal-Glc-, 
Gal- hoặc GlcNAc-] hoặc hỗn hợp chất chứa trong xyclodetrin của nó và chất chống ung 
thư khác. 
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(72) MILLER, Elliot, Norman (US), JARBOE, Laura, R. (US), YOMANO, Lorraine, P. 

(US), YORK, Sean, W. (US), SHANMUGAM, Keelnatham (US), INGRAM, Lonnie, 
O'Neal (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Vi khuẩn sản xuất etanol, kit chứa chúng và quy trình sản 

xuất etanol bằng cách sử dụng vi khuẩn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vi khuẩn có khả năng kháng furfural tăng và quy trình tạo ra chúng. 

Sáng chế cũng đề cập đến các quy trình sản xuất etanol bằng cách sử dụng vi khuẩn này 
và các kit tương tự. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phần chiết thực vật chứa statin và phương pháp điều chế phần 

chiết này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phần chiết thực vật chứa một hoặc nhiều hợp chất statin và hầu như 

không có hợp chất phân cực mà ảnh hưởng đến dược động học của dược chất ở đối 
tượng. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế phần chiết bao gồm bước loại bỏ 
hợp chất phân cực ảnh hưởng đến dược động học của dược chất ở đối tượng ra khỏi 
nguyên liệu thực vật chứa một hoặc nhiều hợp chất statin. 
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Jean-Francois (FR), VIVET Bertrand (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Các hợp chất quinazolindion, quy trình điều chế và dược phẩm 

chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất quinazolindion có công thức (I), trong đó A là nguyên 

tử oxy hoặc lưu huỳnh hoặc nhóm sulphoxit hoặc sulphon, phương pháp điều chế và 
dược phẩm chứa chúng để điều trị các bệnh như ung thư, bệnh tiểu đường, các bệnh về 
cơ, các bệnh về xương, các bệnh tim mạch, các bệnh về hệ thần kinh trung ương, các 
bệnh về hệ thần kinh ngoại vi và các bệnh khác. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Muối cộng của trometamin với dẫn xuất axit 

azabiphenylaminobenzoic và dược phẩm chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các muối cộng kết tinh của (i) trometamin với (ii) dẫn xuất axit 

azabiphenylaminobenzoic có công thức (I)  
 

  
 

trong đó  
R1 được chọn từ nhóm gồm C1-C4 alkyl, C3-C4 xycloalkyl và -CF3, G

1 được chọn từ các 
nguyên tử nitơ và các nhóm CH, C(CH3) và C(CF3), và  
G2 là nhóm phenyl tùy ý được thế bởi một hoặc hai phần tử thế được chọn từ clo, flo, 
metoxy, etoxy, isopropoxy, triflometoxy, CF3, và CONR7R8, trong đó R7 là hydro và R8 
là xyclopropyl hoặc R7 và R8 cùng với nguyên tử nitơ mà các nhóm này được liên kết để 
tạo ra nhóm có công thức (1A) 

 

  
 

trong đó n là 1,  
và các solvat dược dụng của nó.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để loại bỏ nhiễu trong môi trường 

dạng từ thiết bị tới thiết bị và môi trường dạng ô được trộn 
lẫn 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp để loại bỏ nhiễu trong môi trường dạng từ thiết bị tới 
thiết bị và môi trường dạng ô được trộn lẫn bao gồm bước thu bộ các nhiễu của thiết bị 
của người sử dụng (UE) trong ô lân cận từ ít nhất một UE trong ô lân cận tại UE từ thiết 
bị tới thiết bị (D2D) ít nhất một phần dựa trên tin nhắn quản lý nguồn tài nguyên vô 
tuyến liên kết lên thứ nhất được giải mã (RRM) và tính toán bộ các nhiễu UE trong ô lân 
cận trung bình thứ nhất dựa trên bộ UE được thu thập trong các nhiễu trong ô lân cận. 
Phương pháp theo sáng chế còn bao gồm bước dự đoán ít nhất một tình huống gây nhiễu 
dựa vào ít nhất một phần trên bộ trung bình các nhiễu thứ nhất UE trong ô lân cận và tin 
nhắn RRM liên kết lên thứ hai được giải mã. Phương pháp theo sáng chế còn bao gồm 
bước chọn nguồn tài nguyên cho việc truyền dữ liệu tới UE D2D ghép cặp ít nhất một 
phần dựa trên bộ thứ nhất của các nhiễu trung bình của UE trong ô lân cận, và việc 
truyền dữ liệu qua nguồn tài nguyên được chọn tới UE D2D ghép cặp.  
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MlZUSAWA, Susumu (JP), KIMURA, Kazumasa (JP), ITO, Masahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp nuôi cấy vi khuẩn axit lactic và sản phẩm ăn 

uống 
  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất phương pháp nuôi cấy vi khuẩn axit lactic để tạo ra 

môi trường vi khuẩn axit lactic trong đó số lượng vi khuẩn axit lactic có thể được duy trì 
ổn định, và để tạo ra thực phẩm và đồ uống bao gồm môi trường vi khuẩn axit lactic 
tuyệt vời về độ ổn định của sản phẩm. 

Để thực hiện mục đích trên, sáng chế đề xuất phương pháp nuôi cấy vi khuẩn axit 
lactic bao gồm việc cây truyền vi khuẩn axit lactic vào môi trường chứa hợp phần sữa có 
hàm lượng axit phosphoric tự do nhỏ hơn 0,25% trọng lượng, và phosphat, và thực phẩm 
và đồ uống bao gồm môi trường vi khuẩn axit lactic tạo ra từ phương pháp nuôi cấy trên.  
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(72) Kuo-Chen CHANG (TW), Chih-Hao CHEN (TW), Yung-Fu KAO (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khung lắp bình nhiên liệu dùng cho xe mô tô 

  (57)    Sáng chế đề xuất khung lắp bình nhiên liệu dùng cho mô tô bao gồm bình nhiên liệu 
được lắp vào giữa các ống tạo khung bên đối diện nhau. Bơm nhiên liệu được bố trí 
trong bình nhiên liệu. Hai tấm liên kết mở rộng đối diện nhau được lắp tương ứng với 
các ống tạo khung bên và kéo dài hướng vào nhau. Thanh đỡ tấm để chân được bắt có 
thể tháo rời vào giữa các tấm liên kết mở rộng. Tấm để chân được nối với các ống tạo 
khung bên và được bố trí trên bình nhiên liệu, bơm nhiên liệu, các tấm liên kết mở rộng 
và thanh đỡ để chân. Tấm để chân có lỗ mở tương ứng với thanh đỡ tấm để chân và bơm 
nhiên liệu. Vỏ phía sau nối với các ống tạo khung. Vỏ giữa được lắp với vỏ phía sau và 
che phủ lỗ mở của tấm để chân. 
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Răng máy xúc và cơ cấu gá chặt răng máy xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến răng máy xúc và cơ cấu gá chặt răng máy xúc. Răng máy xúc gồm 
một hốc chứa mũi được kẹp chặt bởi một vách đầu mút bên trong, các vách trên và vách 
dưới đối diện, và các vách cạnh đối diện, vách đầu mút gồm bề mặt giao diện được gắn 
vào mũi được tạo thành vuông góc với trục dọc của răng máy xúc, ít nhất một trong số 
các vách cạnh có một khe hở chứa chốt được tạo thành đi qua đó, và mỗi vách trên và 
vách dưới có hai bề mặt giao diện được gắn vào mũi được đặt tách nhau được tạo thành 
trên đó hầu như song song với nhau. Một răng máy xúc khác gồm các vách cạnh có bề 
mặt giao diện thường có dạng mặt phẳng được gắn vào mũi được tạo thành ở đó, một bề 
mặt chống lại sự quay của răng theo trục dọc theo một hướng, và một bề mặt khác chống 
lại sự quay của răng theo một hướng đối diện. Cơ cấu gá chặt răng máy xúc gồm chốt 
được định hình siết chặt có thể tháo rời với răng trên mũi, chốt có ren mà lệch tấm so với 
phần thân của chốt. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm sacarit  hỗn hợp, chế phẩm enzym và phương pháp 

điều chế các chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải tiến tổng hợp protein từ chủng nuôi cấy tế bào, cụ 

thể là các thành phần nuôi cấy và các điều kiện mà có thể ưu tiên làm tăng sự biểu hiện 
protein được tổng hợp từ các gen dưới sự kiểm soát của các trình tự khởi đầu gen 
xylanaza. Các phương pháp cải tiến này có thể được sử dụng để tổng hợp chế phẩm 
enzym có hoạt tính xylanaza và phân giải hemixenluloza tăng.  
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THIELERT, Wolfgang (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hợp chất hoạt tính có hoạt tính trừ sâu và diệt ve, 

hạt giống được xử lý bằng hỗn hợp này và phương pháp kiểm 
soát các loài vật gây hại bằng hỗn hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hợp chất hoạt tính bao gồm, trước tiên, ít nhất một hợp 
chất đã biết có công thức (I)  

 

  
 

trong đó R1 và A được xác định trong bản mô tả, 
và thứ hai, ít nhất một hợp chất hoạt tính đã biết khác từ lớp các chất ức chế tổng hợp 
chitin, chất chủ vận hoocmon lột xác hoặc các lớp khác, hỗn hợp này thích hợp để kiểm 
soát các loài vật gây hại như côn trùng và ve bét không mong muốn. 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hạt được xử lý bằng hỗn hợp này và phương 
pháp kiểm soát các loài vật gây hại bằng hỗn hợp này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ cấp liệu, thiết bị và phương pháp xử lý polyme 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ cấp liệu cho nguyên liệu dạng hạt như chất thải polyme dạng 
hạt. Cụ thể, sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý polyme bao gồm bộ phận cấp liệu để ép 
đùn cải tiến các nguyên liệu như chất thải polyme dạng hạt mà thay đổi một cách hiệu 
quả chất lượng và các đặc trưng/thuộc tính của chất thải polyme để, ví dụ, tạo ra các sản 
phẩm hữu ích về thương mại như, ví dụ, bột cao su được giải lưu hoá hoặc các nguyên 
liệu composit. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý polyme bao gồm các bước: 
(1) lưu giữ một hoặc nhiều mẻ polyme thải trong một hoặc nhiều phễu tương ứng, (2) 
điều chỉnh dòng polyme thải được cấp cho băng chuyền từ một hoặc nhiều phễu, (3) vận 
chuyển polyme thải từ một hoặc nhiều phễu và dọc theo một hoặc nhiều băng chuyền tới 
bộ ép đùn sao cho ít nhất một ít không khí trong khe hở được tống ra khỏi polyme thải, 
(4) cấp polyme thải từ một hoặc nhiều băng chuyền tới bộ ép đùn, và (5) đưa polyme 
thải qua bộ ép đùn để tạo ra sản phẩm polyme đã giải lưu hoá và hoạt hoá được nghiền. 
Sáng chế, đặc biệt hữu ích cho quy trình xử lý lốp xe gồm các đoạn lốp hoặc chất thải từ 
lốp xe được xé nhỏ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đường từ nguyên liệu lignoxenluloza 

  (57)    Phương pháp sản xuất các sản phẩm phân giải hyđrat cacbon, bao gồm các bước xử lý 
nguyên liệu lignoxenluloza bằng dung dịch nước chứa hyđro peroxit, rượu, tốt hơn là 
rượu có từ 1 đến 4 nguyên tử C hoặc phenol, và bazơ để phá vỡ ligninxenluloza bằng 
cách oxy hóa và tách các sản phẩm phân giải ra khỏi nguyên liệu, và xử lý nguyên liệu 
giầu xenluloza và hemixenluloza thu được bằng enzym phân giải hyđrat cacbon để tạo ra 
các sản phẩm phân giải hyđrat cacbon.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp loại bỏ kim loại khỏi hydrocacbon 

  (57)   Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ kim loại, cụ thể là thuỷ ngân, ra khỏi dòng 
hydrocacbon nhờ sử dụng chất lỏng ion, trong đó dòng hyđrocacbon chứa kim loại được 
cho tiếp xúc với chất lỏng ion để tạo ra dòng hydrocacbon sản phẩm có lượng thuỷ ngân 
đã được giảm xuống.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình hòa tan kim loại và chất lỏng ion thu được từ quy 

trình này    
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình hòa tan kim loại trong các chất lỏng ion chứa perhalogen 

để chiết tách kim loại từ quặng khoáng sản; để khôi phục lại các vật liệu bị nhiễm kim 
loại nặng, độc hoặc phóng xạ; và để loại bỏ kim loại nặng và độc ra khỏi dòng 
hydrocacbon.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình thủy phân sinh khối ligno-xenluloza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thuỷ phân sinh khối ligno-xenluloza bao gồm các bước  
A) Cho nguyên liệu ligno-xenluloza, nguyên liệu này bao gồm sinh khối có hàm lượng 
khô và nước tiếp xúc với ít nhất một phần của dung môi, dung môi này bao gồm các 
chất đã thủy phân có thể hoà tan được trong nước; trong đó ít nhất vài chất đã thuỷ phân 
có thể hoà tan được trong nước là giống với các chất đã thuỷ phân có thể hoà tan được 
trong nước thu được từ quá trình thuỷ phân sinh khối trong nguyên liệu;  
B) duy trì sự tiếp xúc giữa nguyên liệu của dòng nguyên liệu và dung môi ở nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 20oC đến 200oC trong thời gian nằm trong khoảng từ 5 phút đến 72 
giờ để thu được sản phẩm thuỷ phân từ sinh khối trong nguyên liệu.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình xử lý sinh khối lignoxenluloza và chế phẩm sinh 

khối lignoxenluloza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý sinh khối lignoxenluloza bao gồm các bước:  

A) ngâm nguyên liệu sinh khối lignoxenlulosic trong hơi nước hoặc nước lỏng hoặc hỗn 
hợp của chúng ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100 đến 210oC, trong từ 1 phút đến 24 
giờ để tạo ra sinh khối được ngâm chứa thành phần khô và thành phần lỏng thứ nhất;  
B) tách ít nhất một phần thành phần lỏng thứ nhất ra khỏi sinh khối được ngâm để tạo ra 
dòng thành phần lỏng thứ nhất và dòng thành phần rắn thứ nhất; trong đó dòng thành 
phần rắn thứ nhất chứa sinh khối được ngâm, và 
C) bung hơi nước dòng thành phần rắn thứ nhất để tạo ra dòng bung hơi nước chứa thành 
phần rắn và thành phần lỏng thứ hai.  
Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm sinh khối lignoxenluloza. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân truyền kokumi, gia vị, phương pháp sản xuất sản 

phẩm trung gian, thực phẩm hoặc đồ uống và phương pháp 
tăng cường vị của thực phẩm hoặc đồ uống 

  (57)    Các tác giả sáng chế đã tiến hành nghiên cứu nhiều loại hợp chất mà có thể có hoạt tính 
chủ vận CaSR mong muốn để nhờ đó phát hiện ra chất có khả năng truyền kokumi, chất 
này thể hiện tác dụng truyền kokumi mỹ mãn, cụ thể, tác dụng truyền kokumi của kiểu 
truyền vị ban đầu, chất này cũng có tính ổn định mỹ mãn và có thể được sản xuất một 
cách dễ dàng với chi phí thấp và như vậy, sáng chế đề xuất tác nhân truyền kokumi gồm 
có chất này cũng như tác nhân truyền kokumi phức hợp chứa chất đó và các chất khác 
có hoạt tính chủ vận CaSR ở dạng kết hợp. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất tác nhân truyền 
kokumi bao gồm γ-Glu-Abu (axit L-γ-glutamyl-L-2-amino-butyric) và tác nhân truyền 
kokumi phức hợp bao gồm chất được đề cập kết hợp với chất khác có hoạt tính chủ vận 
CaSR.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất xử lý để loại bỏ flo, phương pháp sản xuất chất này và 

phương pháp xử lý loại bỏ flo 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất xử lý và phương pháp xử lý có khả năng loại bỏ đơn giản và hiệu 

quả flo trong nước thải. Chất xử lý gồm canxi hyđro phosphat đihyđrat (A); và các hạt 
(B), trong đó các hạt (B) mang canxi hyđro phosphat dihyđrat (A). Sáng chế còn đề cập 
tới phương pháp xử lý gồm việc cho chất xử lý tiếp xúc với nước chứa flo cần được xử 
lý, nhờ đó loại bỏ flo khỏi nước cần được xử lý. Sáng chế còn đề cập tới phương pháp xử 
lý gồm việc trộn chất xử lý với đất chứa flo, nhờ đó để làm không tan flo trong đất.  
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thân kẹp ống để kẹp ống lồng trong bộ trao đổi nhiệt, phương 

pháp và thiết bị chế tạo bộ trao đổi nhiệt sử dụng thân kẹp 
ống này và máy điều hòa không khí và cụm ngoài trời của 
máy điều hòa không khí có bộ trao đổi nhiệt sản xuất được 
nhờ phương pháp và thiết bị này 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thân kẹp (3) để kẹp ống trong bộ trao đổi nhiệt được sử dụng trong 
thiết bị chế tạo bộ trao đổi nhiệt (1), và thân kẹp này có thể được lắp bên ngoài trục gá 
giãn nở ống (2), trục này có khả năng tác dụng áp lực lên ống (7) trong cánh tản nhiệt 
của bộ trao đổi nhiệt (5) từ miệng (7b) của ống này theo cách sao cho giữa chúng có 
chuyển động tịnh tiến qua lại. Hơn nữa, thân kẹp (3) có các phần tiếp xúc với ống (3f) 
có khả năng giãn nở theo chiều cắt ngang chiều dài của ống (7), và bề mặt ngoài của các 
phần tiếp xúc với ống (3f) được trang bị các mặt dốc (3b) dược làm nghiêng để giãn nở 
về phía mặt của miệng (7b) của ống (7). Thân kẹp (3) có kết cấu sao cho các phần tiếp 
xúc với ống (3f) được làm giãn nở theo hướng kính nhờ phương tiện trượt làm cho mặt 
dốc (3b) của phần tiếp xúc với ống (3f) trượt tịnh tiến dọc theo chiều dài của ống. Trong 
thân kẹp ống do sáng chế đề xuất, các phần tiếp xúc với ống (3f) có khả năng giãn nở 
được nằm cách nhau theo các rãnh xẻ (3a) có chiều rộng (3u) quy định được tạo ra theo 
chiều dọc của thân kẹp (3) theo chiều chuyển động tịnh tiến của trục gá giãn nở ống (2), 
và rãnh xẻ (3a) này được tạo ra để có chiều rộng giãn nở (3x) sao cho chiều rộng quy 
định (3u) giãn nở dần từ vị trí quy định về phía miệng (7b) của ống (7). Sáng chế còn đề cập 
tới thiết bị và phương pháp chế tạo các bộ trao đổi nhiệt bằng cách sử dụng thân kẹp này.  
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(54) Dược phẩm dạng viên nén giải phóng kéo dài chứa pramipexol 

hoặc muối dược dụng của nó và phương pháp bào chế dược 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng viên nén giải phóng kéo dài chứa pramipexol hoặc 
muối dược dụng của nó trong chất nền chứa ít nhất một polyme trương nở trong nước 
không phải là tinh bột đã gelatin hóa.  
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(72) Andreas KAPLAN, Dr. (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất kết dính dạng bột và phương pháp sản xuất chất kết dính 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kết dính dạng bột dùng cho lớp lót gia cố vải dệt, mà phân tán 

được trong nước, để sản xuất các sản phẩm cao su được gia cố. Do đó, chất kết dính này 
bao gồm isoxyanat phân tử thấp được che ít nhất một phần, chất làm ướt, chất liên kết và 
các chất phụ gia có thể có khác Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất chất kết dính dạng bột này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra máy đo tải trọng dọc trục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra máy đo tải trọng dọc trục để kiểm tra khả năng 
thay đổi mang tính thống kê của máy đo tải trọng dọc trục. Thiết bị này được ghép với 
máy đo tải trọng dọc trục và tải được tác dụng từ từ. ở giá trị tải xác định trước, một cơ 
cấu trong thiết bị này sẽ tạo ra sự giảm tải đột ngột có điều khiển và tải trọng tác dụng 
được truyền một cách an toàn qua cơ cấu của thiết bị. Việc so sánh tải đo được ở cảm 
biến tải trọng của thiết bị với tải đo được ở cảm biến tải trọng của máy đo tải trọng dọc 
trục sẽ tạo thuận lợi cho việc tính khả năng lặp lại và khả năng tái lập của máy đo tải 
trong dọc trục. Quá trình kiểm tra này mang tính không phá huỷ, có tính lặp lại cao và 
cho phép so sánh các phép đo tải trọng được tiến hành trên các loại máy đo tải trọng dọc 
trục khác nhau và ở các nhà máy khác nhau. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý sinh khối 

  (57)    Sáng chế liên quan đến phương pháp xử lý sinh khối, trong đó sinh khối (ví dụ, sinh khối 
thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối chất thải đô thị) được chế biến để sử dụng 
trong sản xuất các sản phẩm hữu dụng, chẳng hạn như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ thống có 
thể sử dụng nguyên liệu sinh khối, chẳng hạn như nguyên liệu xenluloza và/hoặc 
lignoxenluloza, để tăng cường việc sản xuất sản phẩm, ví dụ như việc sản phẩm etanol 
và/hoặc butanol bằng cách lên men. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Tác nhân điều trị rối loạn vận động 

  (57)    Sáng chế đề xuất tác nhân phòng ngừa và/hoặc điều trị rối loạn vận động, trong đó rối 
loạn vận động là hội chứng ngoài bó tháp; tác nhân phòng ngừa và/hoặc điều trị, trong 
đó rối loạn vận động là chứng vận động chậm, rối loạn dáng đi, loạn trương lực cơ, loạn 
vận động hoặc loạn vận động muộn; phòng ngừa và/hoặc điều trị, trong đó rối loạn vận 
động là tác dụng phụ của liệu pháp điều trị dùng chất chủ vận L-dopa và/hoặc 
dopamiene và các rối loạn khác; phòng ngừa và/hoặc điều trị này chứa dẫn xuất thiazol 
có công thức (I), trong đó R1 là aryl và nhóm tương tự, R2 là pyriđyl hoặc nhóm tương 
tự; hoặc muối dược dụng của dẫn xuất thiazol này làm hoạt chất. 
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(54) Bó ống có các bộ phận điều chỉnh dòng chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bó ống kiểu màng chất lỏng chảy xuống, bao gồm khối dạng hình 
trụ theo phương thẳng đứng được bịt kín ở các đầu và được phân chia thành ít nhất là 
phần phía trên, phần giữa và phần phía dưới nhờ hai tấm lắp ống được đục lỗ được bố trí 
theo phương nằm ngang để đỡ các ống tạo nên bó ống, trong đó từng ống đã nêu được 
bọc trên đầu phía trên bởi vòng sắt đệm để cho chất lỏng chảy vào và phân tán ra ở dạng 
màng, bó ống này bao gồm một hoặc một số lỗ ở phần phía trên để các loại hơi bay ra, ở 
độ cao trung gian là một hoặc một số lỗ, tốt hơn là tiếp tuyến với đầu vào chất lỏng và 
phía dưới là nền dạng hình tròn để tỳ lên ống từ phần dạng hình trụ phía trong được lắp 
trong ống trên một khoảng chiều dài biến đổi từ 10mm đến 200mm, nhô ra xuống phía 
dưới cùng với dải kim loại phía ngoài trên một khoảng chiều dài ít nhất là 2mm, sao cho 
trong vùng đường tròn được xác định ở giữa dải kim loại phía ngoài và phần dạng hình 
trụ nhô có miếng đệm được lắp vào giữa nền dạng hình tròn của vòng sắt đệm và mép 
phía trên của ống.  
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(54) Phương pháp xử lý sinh khối 

  (57)    Sáng chế liên quan đến phương pháp xử lý sinh khối, trong đó nguyên liệu gốc sinh khối 
(ví dụ sinh khối thực vật, sinh khối động vật, và sinh khối chất thải thành phố) được xử 
lý để sản xuất sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ thống được mô tả theo 
sáng chế có thể chuyển hóa nguyên liệu thành dung dịch đường, dung dịch này sau đó 
có thể được lên men để sản xuất etanol. Nguyên liệu sinh khối được đường hóa trong 
bình chứa bằng cách vận hành máy trộn phun, bình chứa này còn chứa môi trường lỏng 
và tác nhân đường hóa.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng nước ổn định chứa axetylxystein, quy trình 

bào chế và vật chứa để chứa dược phẩm này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa axetylxystein trong dung dịch, bao gồm 

axetylxystein và hầu như không chứa chất tạo chelat với kim loại, như EDTA. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập đến quy trình bào chế và vật chứa để chứa dược phẩm này. Các 
dược phẩm và quy trình này được dự định để cải thiện sự dung nạp và tuân thủ của bệnh 
nhân, trong đó đồng thời cũng duy trì được độ ổn định của dược phẩm. Các dược phẩm 
và quy trình theo sáng chế này có thể được sử dụng trong điều trị quá liều 
axetaminophen, bệnh suy gan cấp, nhiều loại bệnh ung thư, nhiễm độc metacrylonitril, 
tổn thương tái tưới máu trong quá trình phẫu thuật nối mạch tim, và bệnh thận gây ra bởi 
chất cản quang phóng xạ, và cũng có thể được sử dụng làm thuốc tiêu đờm.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
120 

(11) 29984 
(21) 1-2011-03103 (51) 7 C01B 33/40 
(22) 14.11.2011 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Việt Hưng (VN), Bùi Chương (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất huyền phù nanoclay biến tính trong 

nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất huyền phù nanoclay biến tính trong nước có 

pH >7 và có sử dụng chất hoạt động bề mặt anion và nanoclay chưa biến tính và đã biến 
tính ở dạng bột. Phương pháp này bao gồm các bước:  
i) nghiền sơ bộ hỗn hợp bột nanoclay và nước;  
ii) cho chất hoạt động bề mặt không ion vào hỗn hợp trên; và  
iii) nghiền tiếp hỗn hợp được tạo ra ở bước ii).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến huyền phù nanoclay biến tính trong nước được sản 
xuất theo phương pháp trên đây.  
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(11) 29985 
(21) 1-2011-03120 (51) 7 A61K  9/70,  31/09,  31/14,  47/30, 

A61P  43/00 
(22) 22.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/KR2010/004020 22.06.2010 (87) WO/2010/151020 29.12.2010 
(30) 10-2009-0057276 25.06.2009 KR 

10-2010-0057450 17.06.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2011 
(71) CHABIO & DIOSTECH CO., LTD.  (KR) 

151-21, Buk-ri, Namsa-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 449-884, Republic 
of Korea 

(72) PARK, Jin Kyu  (KR), JUNG, Kyoung Tae  (KR), YANG, Won Suk  (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm dạng liều bao màng tan nhanh dùng qua đường 

miệng, chứa steviosit làm chất làm dịu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng liều bao phim dùng qua đường miệng chứa chất làm 

ngọt trên cơ sở steviosit và chất làm ngọt có hiệu lực cao với tỷ lệ theo trọng lượng 
(trọng lượng/trọng lượng) là 1:3 đến 3:1 , chế phẩm dạng liều này có thể làm mất vị 
đắng hoặc vị khó chịu của thuốc một cách hiệu quả và có thể tan nhanh trong miệng mà 
không cần nước, nhờ đó cải thiện được dư vị của nó, do đó nâng cao khả năng chấp nhận 
liều dùng thuốc của bệnh nhân.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
122 

(11) 29986 
(21) 1-2011-03127 (51) 7 B62J  35/00 
(22) 16.11.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2010-263728 26.11.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2011 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Yuuki YANAGIHARA (JP), Takuya AKAO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy trong đó dung tích cửa bình nhiên liệu và của hộp chứa vật 
dụng được đảm bảo trong khi mức gia tăng chiều cao yên của người đi xe giảm xuống. 
Xe máy (10) gồm bình nhiên liệu (50) được bố trí bên trên bánh sau (38) và hộp chứa 
vật dụng (54) được bố trí phía trước bình nhiên liệu (50). Bình nhiên liệu (50) có phần 
đáy (76c), phần này gồm phần đáy thứ nhất (86), phần đáy thứ hai (88) và phần đáy thứ 
ba (90). Phần đáy thứ hai (88) kéo dài sang bên trái vượt quá đường tâm (C) và ở vị trí 
cao hơn so với phần đáy thứ nhất (86). Phần đáy thứ ba (90) có rãnh được xẻ lên trên 
(90a) ở phần giữa của nó. Cụm bơm (96) được gắn vào phần đáy thứ hai (88). Cụm bơm 
(96) có phần xả (96e) nhô xuống dưới từ phần đáy thứ hai (88).  
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(11) 29987 
(21) 1-2011-03137 (51) 7 C07D  207/16,  401/06,  401/14,  

403/06,  403/14,  405/06,  405/14,  
401/04,  401/12,  403/04,  403/12,  
405/04,  405/12,  409/14,  413/12 

(22) 13.04.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/054792 13.04.2010 (87) WO/2010/121918 28.10.2010 
(30) 09158212.2      20.04.2009 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) Alvarez S¸nchez, RubÐn (ES), BANNER, David  (GB), CECCARELLI, Simona M. 

(IT), GRETHER, Uwe  (DE), HAAP, Wolfgang  (DE), HARTMAN, Peter (GB), 
HARTMANN, Guido (DE), HILPERT, Hans (CH), KUEHNE, Holger  (DE), 
MAUSER, Harald (DE), PLANCHER, Jean-Marc (FR) 

(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Hợp chất prolin làm chất ức chế cathepsin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó A, R1-R6 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất có công thức (I) có 
thể được sử dụng làm thuốc.  
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(11) 29988 
(21) 1-2011-03149 (51) 7 C07D  235/26,  471/04, A61K  

31/4745, A61P  35/00 
(22) 17.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/FR2010/050948 17.05.2010 (87) WO2010/133794 25.11.2010 
(30) 0902392      18.05.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) CARRY Jean-Christophe (FR), CHEVE Michel  (FR), CLERC Francois  (FR), 

COMBEAU CÐcile (FR), GONTIER Sylvie  (FR), KRICK Alain  (FR), LACHAUD 
Sylvette  (FR), SCHIO Laurent (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất chống ung thư và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I), cụ thể là ở dạng quay trái (1a) của nó, cụ 
thể dạng này có khả năng quay quang [α]D=38,8+0,7 ở nồng độ 0,698mg/ml trong 
metanol. Hợp chất này có thể ở dạng bazơ hoặc dạng muối cộng axit, cụ thể là muối 
dược dụng. Hợp chất này là chất ức chế kinaza Aurora A và B chọn lọc và có thể được sử 
dụng làm thuốc chống ung thư.  
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(11) 29989 
(21) 1-2011-03160 (51) 7 C07C  327/48 
(22) 08.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/060003   08.06.2010 (87) WO/2010/143735 16.12.2010 
(30) 2009-138049      09.06.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2011 
(71) TEIJIN PHARMA LIMITED  (JP) 

2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan 
(72) SUGIURA, Satoshi (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Phương pháp sản xuất dẫn xuất benzothioamit được thế ở vị 

trí thứ 4 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất an toàn, kinh tế và dễ dàng với hiệu suất cao 

để điều chế dẫn xuất benzothioamit được thế ở vị trí 4 mà hữu ích dùng làm chất trung 
gian trong quy trình sản xuất dẫn xuất 2-(3-xyanophenyl)thiazol dùng làm thuốc điều trị 
bệnh gut. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dẫn xuất benzothioamit 
được thế ở vị trí 4 như được thể hiện dưới đây : 
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(11) 29990 
(21) 1-2011-03167 (51) 7 C07D  487/08 
(22) 21.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/DK2010/050110 21.05.2010 (87) WO/2010/136039 02.12.2010 
(30) PA200900650      25.05.2009 DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) DE FAVERI, Carla (IT), CASARIN, Mauro (IT), BRUSEGAN, Michele (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp điều chế nalmefen hydroclorua từ naltrexon và 

dược phẩm chứa nó 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp để sản xuất nalmefen hyđroclorua từ naltrexon, 

phương pháp này đặc biệt thích hợp để sản xuất ở quy mô công nghiệp lớn. Phương pháp 
theo sáng chế hiệu quả trong việc tạo ra muối nalmefen hydroclorua có hiệu suất và độ 
tinh khiết cao. 
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(11) 29991 
(21) 1-2011-03169 (51) 7 A61K  9/16,  9/14,  47/02 
(22) 06.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/033942 06.05.2010 (87) WO2010/129819 11.11.2010 
(30) 61/176,057      06.05.2009 US 
(71) LABORATORY SKIN CARE, INC.  (US) 

P.O. Box 7469, Tahoe City, California 96145, United States of America 
(72) MANSOURI, Zahra (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phân phối qua da chứa phức hợp hạt hoạt chất-canxi 

phosphat 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân phối qua da. Chế phẩm phân phối qua da này chứa 

phức hợp hạt hoạt chất-canxi phosphat, trong đó phức hợp này bao gồm các hạt canxi 
phosphat dạng lỗ nano hình cầu, cứng, đồng nhất kết hợp với một hoặc nhiều hoạt chất. Sáng 
chế còn đề cập đến chế phẩm để sử dụng trong các ứng dụng phân phối hoạt chất. 
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(11) 29992 
(21) 1-2011-03173 (51) 7 A23C  9/13,  19/076,  21/06, A23J  

1/20, A23L  1/29 
(22) 20.04.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/NL2010/050207 20.04.2010 (87) WO2010/123351 28.10.2010 
(30) 2002768      20.04.2009 NL 
(71) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4 NL-3818 LE Amersfoort, The Netherlands 
(72) GLAS, Cornelis (NL), VAN DER ZEE, Luutsche (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Sản phẩm sữa gây no 

  (57)     Sáng chế đề cập tới lĩnh vực thực phẩm chức năng. Cụ thể là, sáng chế đề cập tới protein 
nước sữa và việc sử dụng nó trong các chế phẩm để kiểm soát khối lượng cơ thể. Sáng 
chế đề xuất việc sử dụng phân đoạn nước sữa bao gồm protein nước sữa a-lactalbumin 
(a-LA) và casein macropeptit (CMP), trong đó tỷ lệ khối lượng giữa a-LA và GMP là ≥2, 
để sản xuất chế phẩm dinh dưỡng, chế phẩm ăn kiêng hoặc dược phẩm để thúc đẩy khối 
lượng cơ thể khoẻ mạnh. Sáng chế cũng đề xuất sản phẩm sữa bao gồm phân đoạn nước 
sữa bao gồm a-LA và CMP, trong đó tỷ lệ khối lượng giữa a-LA và GMP là  ≥2.  
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(11) 29993 
(21) 1-2011-03174 (51) 7 A01N  37/30, A01C  1/06,  1/08, 

A01G  13/00, A01N  37/36,  37/50,  
43/40,  43/54,  43/88,  47/24, A01P  
3/00 

(22) 21.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/059052   21.05.2010 (87) WO2010/137673 02.12.2010 
(30) 2009-125900      25.05.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2012 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) KURAHASHI, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ bệnh thực vật 

  (57)   Sáng chế đề xuất chế phẩm để phòng trừ bệnh thực vật bao gồm, axit 4- oxo 4-[(2-
phenyletyl)amino]-butyric và chất ức chế bên ngoài quinon, làm thành phần hoạt tính; 
phương pháp phòng trừ bệnh thực vật, phương pháp này bao gồm việc áp dụng lượng có 
hiệu quả của axit 4-oxo-4-[(2-phenyletyl)amino]-butyric và chất ức chế bên ngoài 
quinon cho thực vật hoặc đất trồng thực vật; và v.v.  
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(11) 29994 
(21) 1-2011-03175 (51) 7 A01N  37/30, A01C  1/06,  1/08, 

A01G  13/00, A01M  1/20, A01N  
47/02, A01P  7/04 

(22) 21.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/059055    21.05.2010 (87) WO2010/137676 02.12.2010 
(30) 2009-125903 25.05.2009 JP 

2009-158118 02.07.2009  JP 
2010-036393 22.02.2010  JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.05.2012 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SAITO, Shigeru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa, axit 4-oxo-4-[(2-phenyletyl)amino]- butyric và 
fipronil, làm thành phần hoạt tính; phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại, phương pháp 
này bao gồm việc áp dụng lượng có hiệu quả của axit 4-oxo-4-[(2- phenyletyl)aminol]-
butyric và fipronil cho thực vật hoặc vị trí phát triển của thực vật và v.v.  
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(11) 29995 
(21) 1-2011-03184 (51) 7 A43B  7/32,  21/24,  7/19 
(22) 20.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/KR2010/003210 20.05.2010 (87) WO2010/134776 25.11.2010 
(30) 10-2009-0044310      21.05.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2011 
(75) KWON, HYUK SOO  (KR) 

398-1, Dangsan-dong 1-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-041, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Giày cân bằng cơ thể người sử dụng để ngăn đầu gối bị khuỳnh 

và chân bị vòng kiềng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép (bao gồm giày, giày để chơi quần vợt, và đồ đi chân tương 

tự, và sau đây gọi là "giày") được sản xuất dựa trên nghiên cứu về sinh lý lao động, và 
bao gồm gót bố trí tại phần sau của đế, và mũi hấp thụ rung động liên kết có thể tách rời 
với gót. Giầy có khả năng hấp thụ tối đa các rung động bên ngoài phát sinh trong quá 
trình người sử dụng đi ở cả ba trạng thái. Gót của giày được chia thành phần bên trái và 
bên phải, và có thể thay thế ở thời điểm bất kỳ. Giày chống biến dạng ở khớp mắt cá 
chân và đầu gối bị khuỳnh hoặc chân bị vòng kiềng bị gây ra bởi độ mòn khác nhau giữa 
hai gót của giày.  
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(11) 29996 
(21) 1-2011-03188 (51) 7 A61P  35/00, A61K  31/519, C07D  

487/04 
(22) 21.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/035783 21.05.2010 (87) WO/2010/135650 25.11.2010 
(30) 61/180,622 22.05.2009 US 

61/225,092 13.07.2009 US 
(71) INCYTE CORPORATION  (US) 

Experimental Station-Building E336/207, Route 141 & Henry Clay Road, Wilmington, 
DE 19880, United States of America 

(72) RODGERS, James, D. (US), SHEPARD, Stacey (US), ARVANITIS, Argyrios, G. 
(US), WANG, Haisheng (US), STORACE, Louis (US), FOLMER, Beverly (US), 
SHAO, Lixin (US), ZHU, Wenyu (CN), GLENN, Joseph P.  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất N-(hetero)aryl-pyrrolidin của pyrazol-4-yl-

pyrrolo[2,3-d]pyrimidin và pyrrol-3-yl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin 
dùng làm chất ức chế Janus kinaza và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất N-(hetero)aryl-pyrolidin có công thức I:  
 

  
 
dùng làm các chất ức chế JAK, như chất ức chế JAK1 chọn lọc, hữu hiệu trong việc điều 
trị các bệnh liên quan đến JAK bao gồm, ví dụ, các rối loạn viêm và tự miễn, cũng như 
bệnh ung thư.  
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(72) LY, Tai, Wei  (CA), POTTER, Garrett, Thomas (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất arylsulfonamit được thế ở vị trí số 2 và 5 đối kháng 

thụ thể chemokin CC3 (CCR3) và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất arylsulfonamit được thế ở vị trí số 2 và 5 đối kháng thụ thể 

chemokin CC3 (CCR3) có công thức cấu tạo (I), (Ia) hoặc (II), và dược phẩm chứa hợp 
chất này:  
 

  
 
trong đó X, Y, Z, và các nhóm thế từ R1 đến R5 đã được định nghĩa theo sáng chế.  
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(21) 1-2011-03202 (51) 7 F24F  13/24 
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(71) TOZEN CORPORATION   (JP) 

8-4 Asahi, Yoshikawa, Saitama, Japan 
(72) Hitoshi MUROI  (JP), Kyosuke KOZU  (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bộ chống rung kiểu treo 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ chống rung kiểu treo thỏa mãn yêu cầu giảm kích thước và khối 
lượng của bộ treo chống rung và cũng có thể đạt được hiệu quả chống rung mà không bị 
sai sót bằng cách tránh sự tiếp xúc giữa chi tiết chống rung và thân của bộ treo chống 
rung, ngay cả khi vị trí của chi tiết đặt ngầm và vị trí mà thiết bị rung lắp đặt lệch nhau. 
Để đạt được mục đích đó, bộ chống rung dạng treo được đề xuất bởi sáng chế bao gồm 
thân bộ treo chống rung (hộp treo (2)) được lắp trên bu lông treo để treo thiết bị rung 
(máy điều hòa không khí AC) phát ra các rung động (giữa bu lông treo phía trên (B1) và 
bu lông treo phía dưới (B2)) để mang tải trọng của thiết bị rung; chi tiết chống rung 
được lắp ở giữa thành trên và thành dưới của thân của bộ treo chống rung để hấp thu 
rung động được tạo ra bởi thiết bị rung (lò xo côn xoắn (3) và lò xo cao su hình côn (3'); 
và hai chi tiết đàn hồi (nắp cao su (4) và ống cao su (5)) (phía trên và phía dưới) lần lượt 
được gắn vào giữa chi tiết chống rung và thân của bộ treo chống rung và giữa chi tiết chống 
rung và bu lông treo. Hình dạng bên ngoài của chi tiết chống rung là hình nón cụt.  
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(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

840, Kokubu, Ueda-city, Nagano, Japan 
(72) Takuro KODAMA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị điều chỉnh thủy lực và phương pháp sản xuất thiết bị 

này 
  (57)    Theo một phương án, sáng chế đề cập đến thiết bị điều chỉnh thuỷ lực, bao gồm : thân 

máy, và vỏ máy cần được cố định vào một bề mặt của thân máy, trong đó vỏ máy bao 
gồm lỗ hướng vào một bề mặt của thân máy, trong đó lỗ này bao gồm phần mép bích 
được tạo ra trên và trồi ra ngoài từ phần mép lỗ, và trong đó phần mép bích bao gồm lỗ 
cố định vỏ máy được tạo ra bởi đinh vít dùng để cố định vỏ máy vào thân máy bằng cách 
sử dụng bộ phận siết chặt và lỗ tham chiếu dùng để cố định một cách tạm thời vỏ máy 
khi lắp ráp các bộ phận vào vỏ máy lỗ tham chiếu được tạo ra bằng cách làm cho phần 
mép bích nhẹ hơn và được sắp xếp song song với lỗ cố định vỏ máy.  
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(72) Makoto KANEKO  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu làm mát đầu xi lanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu xi lanh của động cơ có kết cấu làm mát, kết cấu làm mát này 
bao gồm: vách ngăn thứ nhất tạo ra buồng đốt ở khoảng trống bên trong đầu xi lanh; 
vách ngăn thứ hai tạo ra ngăn bộ truyền động xupap bên trong khoảng trống của đầu xi 
lanh và được bố trí để đối diện với vách ngăn thứ nhất với khe hở giữa chúng; phần cầu, 
mà bugi xuyên qua vách ngăn thứ nhất và kéo dài đến buồng đốt được bố trí trong đó và 
có lỗ nối thông với khe hở để nối vách ngăn thứ nhất và vách ngăn thứ hai, lỗ này được 
tạo ra quanh bugi; và tấm chắn tạo ra ở phần mép của lỗ của phần cầu để dẫn không khí 
làm mát đi quanh phía ngoài của phần cầu đến khe hở giữa các vách ngăn thứ nhất và 
thứ hai. Theo kết cấu này, đường thông không khí làm mát được tạo ra bên trong đầu xi 
lanh, để kéo dài từ bên trong bugi của một phía của đầu xi lanh đến bề mặt bên của phía 
kia của nó, sao cho không khí làm mát sau khi làm mát chu vi của bugi đi qua bên trong 
đầu xi lanh.  
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Kelly-Ann (US), TRIFILlEFF, Estelle (FR), URLlNGER, Stefanie (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể activin IIB (ActRIIB), quy trình điều 

chế và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng thụ thể Activin IIB (ActRIIB) để điều trị rối loạn 

về cơ như hao mòn cơ do bệnh tật hoặc do trải qua giai đoạn không hoạt động. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ bánh cóc một chiều 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ bánh cóc một chiều có bánh dẫn động và bánh được dẫn động 
được ăn khớp và được liên kết tại thân. Cạnh của thân mà nối với bánh dẫn động có 
khoảng trống dịch chuyển. Bộ răng được bố trí trên chỗ chèn đối diện với khoảng trống 
dịch chuyển. Khi bánh được dẫn động lăn và ăn khớp với bộ răng, có một lực cản bánh 
dẫn động quay, tạo ra trạng thái ăn khớp. Khi bánh được dẫn động ra khỏi bộ răng trên 
chỗ chèn, thì bánh dẫn động trong trạng thái không tải.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần và phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần kiểm soát bệnh ở thực vật bao gồm axit 4- oxo-4-[(2-
phenyletyl)amino]-butyric và tolclofos-metyl làm các hoạt chất; phương pháp kiểm soát 
bệnh ở thực vật bao gồm bước áp dụng những lượng hiệu quả của axit 4-oxo-4-[(2-
phenyletyl)amino]-butyric và tolelofos-metyl lên thực vật hoặc đất để trồng thực vật; và v.v..  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần và phương pháp kiểm soát bệnh ở thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần kiểm soát bệnh ở thực vật bao gồm axit 4- oxo-4-[(2-
phenyletyl)amino]-butyric và etaboxam làm các hoạt chất; phương pháp kiểm soát bệnh 
ở thực vật bao gồm bước áp dụng những lượng hiệu quả của axit 4-oxo-4-[(2-
phenyletyl)amino]-butyric và etaboxam lên thực vật hoặc đất để trồng thực vật; và v.v..  
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Adrian (AU), BOSCH, William, H. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa diclofenac và phương pháp sản xuất hợp phần 

này, dược phẩm chứa hợp phần và phương pháp sản xuất dược 
phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra hạt diclofenac bằng cách sử dụng quy trình xay 
khô cũng như hợp phần chứa diclofenac, thuốc được sản xuất bằng cách sử dụng 
diclofenac ở dạng hạt và/hoặc hợp phần để sử dụng trong điều trị động vật, bao gồm 
người, với lượng hữu hiệu để trị liệu của diclofenac.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Quy trình thu hồi polyeste không tan trong nước 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình thu hồi polyeste không tan trong nước từ sinh khối chứa 
polyeste bao gồm cho động vật ăn sinh khối để động vật này bài tiết các viên phân chứa 
các polyeste; và tách các polyeste từ các viên phân này.  
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(72) YUNG-HSIN CHEN  (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị thoát hiểm khẩn cấp cho thang máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị thoát hiểm khẩn cấp cho thang máy. Thiết bị thoát hiểm 
khẩn cấp được đặt trong hệ thống thang máy. Thiết bị thoát hiểm khẩn cấp bao gồm 
động cơ mà đầu ra được gắn với bộ bánh răng giảm tốc. Bánh răng trong của bộ bánh 
giảm tốc được ăn khớp với bánh răng của máy cuốn dây cáp. Do đó động cơ được tháo 
tự động từ hệ thống phanh khi hệ thống thang máy mất điện và dừng lại do bị cúp điện 
hoặc hỏng cơ học. Do đó cabin thang máy được kéo xuống bởi trọng trường và máy 
cuốn dây cáp quay để tháo dây cáp thép đã được cuộn lại. Dây cáp thép đi xuống một 
chậm rãi để cabin thang máy có thể đi xuống và dừng lại tại tầng gần nhất, cho phép 
người bị kẹt đi ra ngoài.  
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(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe máy nhằm khắc phục các vấn đề gió khi di chuyển có thể thực hiện 
trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu về việc làm cho hướng chiếu sáng của đèn trước đi theo 
sự chuyển động của các tay lái. Đèn trước (51) được gắn gần như vào giữa tấm che tay 
lái (41) theo hướng bề rộng của phương tiện giao thông. Tấm che trước (40) che khung 
(10) từ phía trước và tấm che trong (44) che khung (10) từ phía sau. Tấm che trước (40) 
có một phần được nằm ở phía trước của điểm (P7) là nơi đường thẳng (L5) giao cắt với 
đường thẳng (L3). Khoảng cách ngang (D1) giữa điểm (P2) và điểm (P3) là lớn hơn so 
với khoảng cách ngang (D2) giữa điểm (P4) và điểm (P3). Tấm che tay lái (41) gồm 
phần giữa (71) che đỉnh của đèn trước (51) và các mái dốc (72) được bố trí ra phía ngoài 
của phần giữa (71) theo hướng bề rộng của phương tiện giao thông và kéo dài về phía 
sau và lên phía trên.  
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2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Toshiaki KITAURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe máy mà một chiều dài nhất định của yên theo hướng trước-sau được 
đảm bảo trong khi có được phần sau của thân xe nhỏ gọn. Xe máy (1) gồm: yên (24); 
bánh sau (22) có khả năng đung đưa; và các tấm che bên (45) mà mỗi tấm che bên che 
thân phương tiện phía dưới yên (24) và bên trên bánh sau (22). Xe máy (1) gồm: giá 
biển số (55) kéo dài xuống dưới từ các đầu dưới của các tấm che bên (45); cụm đèn sau 
(52) được bố trí về phía sau của các đầu sau của các tấm che bên (45); và thanh nắm sau 
(53) được bố tri về phía sau của yên (24) và bên trên cụm đèn sau (52). Mép dưới của 
mỗi tấm che bên (45) được nằm ở một vị trí với độ cao mà nó không chồng lên bánh sau 
(22) trên hình chiếu nhìn từ một bên. Đầu sau của mỗi tấm che bên (45) kéo dài ra phía 
trước và lên phía trên từ đầu dưới (450) của đầu sau trên hình chiếu nhìn từ một bên. 
Phần sau của yên (24) chồng lên phần trước của cụm đèn sau (52) trên hình chiếu bằng.  
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(30) 2010-283602 20.12.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2011 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585, Japan 
(72) Takeshi OHWAKI (JP), Hiroyuki MITANI  (JP), Tomotsuna KAMIJO (JP), Hirofumi 

HOJO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình sản xuất lõi mạt sắt và lõi mạt sắt thu được bằng 

quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lõi mạt sắt được cải thiện về mật độ thông lượng, mức tổn hao sắt 

và độ bền cơ học. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất lõi mạt sắt trên, bao gồm 
các bước : nén chặt hỗn hợp thu được bằng cách trộn bột từ mịn trên cơ sở sắt dùng cho 
khối bột rắn chắc có màng phủ chuyển hoá phosphat trên bề mặt của bột từ mịn trên cơ 
sở sắt với chất làm trơn để thu được khối bột rắn chắc; xử lý nhiệt gia nhiệt khối bột rắn 
chắc thu được ở nhiệt độ từ 550oC trở lên, nhưng không cao hơn 650oC trong khí quyển 
trơ, và bước xử lý nhiệt gia nhiệt khối bột rắn chắc được xử lý nhiệt ở nhiệt độ từ 420oC 
trở lên, nhưng không cao hơn 530oC trong khí quyển oxy hóa.  
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(22) 17.03.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/054580     17.03.2010 (87) WO2010/128608 11.11.2010 
(30) 2009-113871     08.05.2009 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) MORIOKA, Yuichi (JP), KlMURA, Ryota  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông, vật ghi chứa chương 

trình máy tính và hệ thống truyền thông 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền thông được thực hiện tối ưu nhờ việc áp dụng 

đa truy nhập phân chia theo không gian trong đó nguồn tài nguyên không dây trên trục 
không gian được chia sẻ giữa nhiều người dùng.  
Bằng cách áp dụng giao thức RD cho hệ thống truyền thông thực hiện đa truy nhập phân 
chia theo không gian, các khung được ghép kênh không gian trong một TXOP được làm 
cho hiệu quả hơn. Bằng cách chỉ định chiều dài khung của các khung chiều ngược lại 
bằng thông tin cho phép chiều ngược lại và có các thiết bị truyền tương ứng của các 
khung chiều ngược lại làm cho chiều dài khung của chúng đồng nhất khi tuân theo 
thông số, hoạt động của mạch AGC được làm cho ổn định. Ngoài ra, thời điểm bắt đầu 
truyền các khung chiều ngược lại có thể được xác định bằng thông tin cho phép chiều 
ngược lại, và các thiết bị truyền tương ứng của các khung chiều ngược lại có thể truyền 
các khung đồng thời khi tuân theo thông số.  
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25/18,  25/28,  25/30, C07D  295/096,  
317/06 
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(86) PCT/EP2010/055789 29.04.2010 (87) WO/2010/125134 04.11.2010 
(30) 61/174,054     30.04.2009 US 
(71) 1. Abbott gmbh & Co. KG  (DE) 

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany 
2. ABBOTT LABORATORIES  (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of America 

(72) HAUPT, Andreas (DE), POHLKI, Frauke (DE), DRESCHER, Karla  (DE), WICKE, 
Karsten (DE), UNGER, Liliane  (DE), RELO, Ana-Lucia  (DE), BESPALOV, Anton  
(RU), VOGG, Barbara  (DE), BACKFISCH, Gisela  (DE), DELZER, Juergen  (DE), 
ZHANG, Min (US), LAO, Yanbin  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất N-phenyl-(piperazinyl hoặc homopiperazinyl)-

benzensulfonamit hoặc benzensulfonyl-phenyl-(piperazin 
hoặc homopiperazin) thích hợp để điều trị các rối loạn đáp 
ứng với việc điều biến thụ thể serotonin 5-HT6 và dược phẩm 
chứa hợp chất này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến hợp chất N-phenyl-(piperazinyl hoặc homopiperazinyl)- 
benzensulfonamit hoặc benzensulfonyl-phenyl-(piperazin hoặc homopiperazin), dược 
phẩm chứa hợp chất này. Hợp chất này có các đặc tính điều trị hữu hiệu và đặc biệt thích 
hợp để điều trị các bệnh đáp ứng với việc điều biến thụ thể serotonin 5-HT6.  

 

  
trong đó  
X là liên kết hoặc nhóm N-R4;  
R1 là hydro hoặc metyl;  
R2 là hy®ro hoặc metyl;  
R3 là hydro, C1-C3 alkyl, flo, C1-C2 alkoxy hoặc C1-C2 alkoxy được flo hóa; 
R4 là hydro, C1-C4 alkyl, C3-C4 xycloalkyl, hoặc C3-C4 xycloalkyl-CH2-;  
R5 là hydro, flo, clo, C1-C2 alkyl, C1-C2 alkyl được flo hóa, C1-C2 alkoxy hoặc C1-C2 
alkoxy được flo hóa;  
R6 là hydro, flo hoặc clo; và  
n là 1 hoặc 2.  
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(30) DE 10 2010 052 620.7 29.11.2010 DE 

DE 10 2011 116 465.4 20.10.2011 DE 
DE 10 2011 116 936.2 26.10.2011 DE 

(71) AMANN & SOHNE GMBH & CO. KG  (DE) 
Hauptstrasse 1, 74357 Bonnigheim - Germany 

(72) Heiko Kochmann (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sợi và phương pháp sản xuất sợi 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sợi, đặc biệt là chỉ khâu hoặc chỉ thêu, có cấu trúc gồm một sợi lõi 
có ít nhất một lõi gồm các sợi có nhiều sợi nhỏ và một sợi xe gồm các sợi xơ ngắn. ít 
nhất một phần các xơ ngắn mà tạo nên sợi xơ ngắn của sợi xe được liên kết giữa các sợi 
nhỏ của ít nhất một sợi có nhiều sợi nhỏ của lõi trên toàn bộ chiều dài xơ dọc trục của 
nó hoặc trên một phần chiều dài xơ dọc trục của nó. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp sản xuất sợi này. 
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Mitsui Asahi Building, 10th Floor, 1, Kanda, Suda-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0041, 
Japan 

(72) Hiroki ANDOH (JP), Morikuni NAKAZATO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dầu bôi trơn dùng để bôi trơn động cơ ôtô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dầu bôi trơn có cấp độ nhớt SAE (Society of Automotive 
Engineers-Hiệp hội kỹ sư ô tô) chứa dầu nền và các thành phần chất phụ gia bao gồm 
chất phân tán không có tro chứa nitơ, chất tẩy rửa chứa kim loại kiềm thổ, chất ức chế 
mài mòn chứa phospho, chất ức chế oxy hoá và chất nâng cao chỉ số độ nhớt và thể hiện 
chỉ số độ nhớt 200-240, độ nhớt HTHS (High temparature High Share-(cắt cao ở nhiệt 
độ cao) không nhỏ hơn 2,9 mPa•s s ở 150oC và tổn thất do bay hơi Noack không lớn hơn 
13% chế phẩm theo sáng chế giúp tiết kiệm nhiên liệu cao và ức chế mài mòn cao cho 
động cơ xăng bốn kỳ của xe môtô và động cơ điêzel của xe ôtô có thiết bị hậu xử lý khí 
xả.  
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(72) Masayo SUGANO  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất este được thể hiện bởi công thức (I):  
  

 
 
và hợp chất este được thể hiện bởi công thức (II):  

 

  
 

có tác dụng phòng trừ vượt trội các loài gây hại làm thành phần hoạt tính.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất este được thể hiện bởi công thức (I):  
 

  
 
 và hợp chất este được thể hiện bởi công thức (II):  
 

  
 

có tác dụng phòng trừ vượt trội các loài gây hại làm thành phần hoạt tính.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất este được thể hiện bởi công thức (I):  
 

  
 

và hợp chất este được thể hiện bởi công thức (II):  
 

  
 

có tác dụng phòng trừ vượt trội các loài gây hại làm thành phần hoạt tính.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm và phương pháp phòng trừ loài gây hại 

  (57)     Chế phẩm phòng trừ loài gây hại chứa hợp chất este được thể hiện bởi công thức (I):  
 

  
 

và hợp chất este được thể hiện bởi công thức (II):  
 

  
 

có tác dụng phòng trừ vượt trội các loài gây hại làm thành phần hoạt tính.  
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(11) 30019 
(21) 1-2011-03305 (51) 7 G01N  21/85 
(22) 16.12.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/GB2009/002897 16.12.2009 (87) WO2010/125324 04.11.2010 
(30) 0907526.8       30.04.2009 GB 
(71) BUHLER SORTEX LTD.  (GB) 

20 Atlantis Avenue, London E16 2BF, Great Britain 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm dạng 

hạt trong dòng liên tục, và thiết bị xử lý sản phẩm dạng hạt 
trong dòng liên tục 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm dạng hạt trong dòng liên tục, 
sản phẩm được cho phép dịch chuyển dọc theo máng có cửa lắp ở mép bờ máng tiếp xúc 
bởi sản phẩm đang dịch chuyển. Hệ thống quang học sẽ kiểm tra sản phẩm trong máng. 
Nguồn sáng rọi sáng sản phẩm trong máng qua cửa, và bộ dò thu nhận ánh sáng phản xạ 
từ sản phẩm qua cửa ở ít nhất hai dải bước sóng. Bộ xử lý sẽ thu nhận các tín hiệu từ bộ 
dò biểu thị lượng ánh sáng phản xạ đã thu được ở các bước sóng tương ứng, và so sánh 
các tín hiệu tương ứng để tạo thành phép kiểm tra chất lượng sản phẩm. Cửa thường 
được bố trí ở mặt bên dưới của máng, có máng lắp ở góc bằng ít nhất 45o theo phương 
ngang để cho phép sản phẩm dịch chuyển dọc theo dưới trọng lực, và tác động lên cửa.  
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(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) PLUMPTRE, David (GB), JONES, Christopher (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ dẫn động dùng để dẫn động trục chính của dụng cụ phân 

phối thuốc và cơ cấu thiết lập lại liều lượng của dụng cụ 
phân phối thuốc này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dẫn động dùng để dẫn động trục chính của dụng cụ phân phối 
thuốc. Bộ dẫn động này bao gồm bộ phận cấu thành thứ nhất (44; 207) và bộ phận cấu 
thành thứ hai (46; 212) được nối quay được với bộ phận cấu thành thứ nhất (44; 207). 
Trong khi thiết lập lại dụng cụ phân phối thuốc nêu trên, bộ phận cấu thành thứ nhất 
(44; 207) được tách quay được ra khỏi bộ phận cấu thành thứ hai (46; 212).   
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(11) 30021 
(21) 1-2011-03313 (51) 7 A61M  5/315,  5/00 
(22) 28.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/057491 28.05.2010 (87) WO/2010/139644 09.12.2010 
(30) 61/182,848 01.06.2009 US 

09009043.2 10.07.2009 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) PLUMPTRE, David (GB), SMITH, Chris (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho dụng cụ phân phối thuốc 

và phương pháp tạo dấu hiệu phân biệt thay đổi của dược phẩm 
cho dụng cụ phân phối thuốc này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống nhận biết động dùng cho cơ cấu tiêm nhiều liều bao gồm 
ống nối chọn liều lượng (40) mang dấu hiệu phân biệt (41; 42) của dược phẩm chứa 
trong cơ cấu trở nên nhìn thấy được hoặc có thể ngời thấy được hoặc cảm nhận được 
bằng vị giác chỉ trong khi thực hiện thiết lập liều lượng khi ống nối chọn liều lượng (40) 
dịch chuyển ở đầu gần ra khỏi vỏ bọc ngoài của cơ cấu Người sử dụng có thể dễ dàng 
nhận biết dược phẩm chứa trong cơ cấu (1) khi liều lượng được thiết lập. Bộ phận nhận 
biết tĩnh (50) được bố trí trên cơ cấu tương xứng với bộ phận nhận biết động trên ống nối 
chọn liều lượng (40) cũng có thể được sử dụng làm bộ phận nhận biết dược phẩm.  
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(11) 30022 
(21) 1-2011-03315 (51) 7 A61M  5/24,  5/315 
(22) 28.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/057471 28.05.2010 (87) WO/2010/139632 09.12.2010 
(30) 61/182,831 01.06.2009 US 

09009053.1 10.07.2009 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) JONES, Christopher  (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng thiết lập lại được dùng cho dụng 

cụ phân phối thuốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng thiết lập lại được bao gồm nút chỉnh liều 

lượng (66, 102) và núm vặn (52, 104) được nối động với nút chỉnh liều lượng (66, 102). 
Trục chính (64) tác động lên chốt của ống đựng (25) và bộ dẫn động (55) được nối động 
giữa nút chỉnh liều lượng (66, 102) và trục chính (64). Trong khi tiêm liều lượng này, 
nút chỉnh liều lượng (66, 102) dịch chuyển theo hướng dọc trục để khiến cho trục chính 
(64) phân phối lượng. Trong khi thiết lập lại cho cơ cấu thiết lập liều lượng, trục chính 
(64) được kéo lùi vào trong cơ cấu thiết lập liều lượng. Một cơ cấu thiết lập lại có lợi 
được mô tả. 
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(11) 30023 
(21) 1-2011-03316 (51) 7 A61M  5/315 
(22) 28.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/057486 28.05.2010 (87) WO/2010/139640 09.12.2010 
(30) 61/182,856 01.06.2009 US 

09009047.3 10.07.2009 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) PLUMPTRE, David  (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Trục chính dùng để dẫn động chốt của ống đựng và cơ cấu 

thiết lập liều lượng dùng cho dụng cụ phân phối thuốc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến trục chính (242; 414; 542; 642) dùng để dẫn động chốt của ống 

đựng. Trục chính này bao gồm trục gần như tròn có bề mặt ngoài (560). Trục gần như 
tròn này kéo dài từ đầu ở xa tới đầu ở gần của trục tròn. Rãnh xoắn ốc thứ nhất (219; 
519; 619) được bố trí dọc theo phần thứ nhất của bề mặt ngoài. Rãnh xoắn ốc thứ nhất 
có bước ren thứ nhất. Rãnh xoắn ốc thứ hai (221; 521; 621) được bố trí dọc theo phần 
thứ hai của bề mặt ngoài của trục gần như trong. Rãnh xoắn ốc thứ hai chồng lên rãnh 
xoắn ốc thứ nhất. Rãnh xoắn ốc thứ hai có bước ren thứ hai. 
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(11) 30024 
(21) 1-2011-03317 (51) 7 A61M  5/315 
(22) 28.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/057490 28.05.2010 (87) WO/2010/139643 09.12.2010 
(30) 61/182,864 01.06.2009 US 

09009044.0 10.07.2009 EP 
(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) PLUMPTRE, David (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho dụng cụ phân phối thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho cơ cấu phân phối thuốc. Cơ cấu 
này bao gồm vỏ bọc ngoài và vỏ bọc trong có rãnh ngoài và then xoắn ốc. Then xoắn ốc 
của vỏ bọc trong dẫn hướng cho bộ dãn động để phân phối liều lượng được thiết lập. 
ống nối chọn liều lượng được bố trí giữa vỏ bọc ngoài và vỏ bọc trong và ăn khớp quay 
được với vỏ bọc trong. Khi liều lượng được thiết lập, ống nối chọn liều lượng quay và 
dịch chuyển ra khỏi cả vỏ bọc ngoài lẫn vỏ bọc trong.  
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(11) 30025 
(21) 1-2011-03327 (51) 7 H01H  33/66 
(22) 01.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 10015280.0 03.12.2010 EP 
(71) ABB TECHNOLOGY AG  (CH) 

Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) Christian Reuber (DE), Dietmar Gentsch (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm ngắt mạch dùng cho các ứng dụng trung thế đến cao thế 

  (57)    Cụm ngắt mạch dùng cho các ứng dụng trung thế đến cao thế, bao gồm ít nhất một vỏ bộ 
phận cực (1) để chứa buồng chân không (2), trong đó cặp tiếp điểm điện tương ứng (3, 4) 
được bố trí đồng trục, trong đó tiếp điểm điện cố định (3) được nối dẫn điện với cực trên 
(5) của vỏ bộ phận cực (1) và tiếp điểm điện chuyển động được dọc trục (4) được nối 
dẫn điện với cực dưới (6) của vỏ bộ phận cực (1) và được dẫn động bởi cần đẩy cách 
điện (7),  

trong đó cần đẩy cách điện (7) kéo dài qua tấm chắn (8) được bố trí ở phần mở 
phía dưới của vỏ bộ phận cực (1), tấm chắn (8) bao gồm chất cách điện dẻo được đúc 
rắn, trong đó ít nhất một vòng bịt (9; 9a, 9b), bao gồm chất liệu đàn hồi, được đúc trên 
biên của tấm chắn (8).  
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(11) 30026 
(21) 1-2011-03334 (51) 7 A61K  31/56, C07J  3/00 
(22) 26.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/003204 26.05.2010 (87) WO2010/139411 09.12.2010 
(30) 09075249.4      04.06.2009 EP 
(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, Germany 
(72) BOHLMANN, Rolf (DE), HEINRICH, Nikolaus (DE), HUBNER, Jan (DE), 

KETTSCHAU, Georg (DE), KUNZER, Hermann (DE), LIENAU, Philip (DE), 
GERISCH, Michael (DE), KOHR, Silke (DE), LANG, Dieter (DE), DENNER, Karsten 
(DE), SANDER, Michael (DE), HOFFMANN, Jens (DE), WINTERMANTEL, Tim 
(DE) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất 17beta-alkyl-17alpha-oxy-estratrien 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất 17β-alkyl-17α-oxy-estratrien có công thức chung (I), thuốc 
và dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình điều chế.  
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(11) 30027 
(21) 1-2011-03337 (51) 7 B25G  1/00 
(22) 02.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 61/418,964 02.12.2010 US 
(71) EATON CORPORATION  (US) 

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A 
(72) David Keith Gill (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tay cầm mềm dẻo dạng ống được sử dụng cho cán dụng cụ và 

phương pháp chế tạo tay cầm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tay cầm mềm dẻo sử dụng cho cán dụng cụ có các hoa văn trên các 

bề mặt của các phần nổi phía trên các phần lõm trung gian. Các phần nổi được tạo hoa 
văn có thể tạo nổi lên khoảng từ 0,5 mm đến 2 mm so với các phần lõm trung gian. Diện 
tích của mỗi phần nổi bằng khoảng 100 đến 200% diện tích của phần lõm trung gian. 
Phần hoa văn của các phần nổi có thể bao gồm các dạng hoa văn như đa giác, tròn, ovan 
hoặc elíp. Phương pháp đúc tay cầm mềm dùng cho cán dụng cụ bao gồm bước tạo các phần 
nổi trong khuôn và các phần hoa văn trên các phần nổi sau khi tháo khỏi khuôn đúc.  
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(11) 30028 
(21) 1-2011-03341 (51) 7 C08L  79/08, C08G  73/10, C08K  

5/29,  5/3492,  5/357, H05K  3/28 
(22) 09.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/059792       09.06.2010 (87) WO 2010/143667 16.12.2010 
(30) 2009-138076 09.06.2009 JP 

2009-142935 16.06.2009 JP 
2009-223843 29.09.2009 JP 
2009-296969 28.12.2009 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.12.2011 
(71) ASAHI KASEI E-MATERIALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) SUN, Enhai (CN), ADACHI, Hiroaki (JP), SASAKI, Yoro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa, vật liệu được hóa rắn và bảng mạch điện sử 

dụng vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chế phẩm nhựa tạo ra các màng hoá rắn có trở lực hoá học, tính 

chịu nhiệt và tính chịu lửa mỹ mãn với mức cong vênh và độ biến dạng đàn hồi sau khi 
hoá rắn được giảm, chế phẩm nhựa theo sáng chế khác biệt ở chỗ là chế phẩm nhựa 
chứa tiền chất polyimit có cấu trúc polyete và hợp chất có các nhóm chức liên kết ngang 
nhờ nhiệt, trong đó tỷ lệ imit hoá của tiền chất polyimit nằm trong khoảng từ 40% đến 
98%.  
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(11) 30029 
(21) 1-2011-03346 (51) 7 C25B  11/06 
(22) 27.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/060839  27.07.2010 (87) WO2011/012597 03.02.2011 
(30) MI2009A001343       28.07.2009 IT 
(71) INDUSTRIE DE NORA S.p.A.  (IT) 

Via Bistolfi 35, I-20134 Milano, Italy 
(72) CALDERARA, Alice (IT), ANTOZZI, Antonio, Lorenzo (IT), JACOBO, Ruben, 

Ornelas (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Điện cực dùng để tỏa oxy trong các quy trình điện hoá và 

phương pháp sản xuất điện cực này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lớp phủ xúc tác thích hợp cho các anôt tỏa oxy trong các quy trình 

điện hoá. Lớp phủ xúc tác bao gồm lớp ngoài cùng có thành phần gốc oxit inđi và tantan 
được biến đổi với các lượng không lớn hơn 5% theo khối lượng của oxit titan.  
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(11) 30030 
(21) 1-2011-03350 (51) 7 F27D  1/00,  1/16, C21B  13/10, 

C22B  34/12 
(22) 05.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/033678 05.05.2010 (87) WO2010/129643 11.11.2010 
(30) 61/175,619      05.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2012 
(71) E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, UNITED STATES OF AMERICA 
(72) BARNES John James (GB), NGUYEN Dat (US), HILL Peter (US), SCHICKLING Jay 

Scott (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lớp lót chịu lửa nhiều lớp, chất chống ăn mòn và quy trình 

tạo ra chất chống ăn mòn này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu chịu lửa có tác dụng chống ăn mòn gây phá hủy vật liệu 

chịu lửa trong lò làm giàu quặng titan, đặc biệt là lò đáy quay. Cụ thể, sáng chế đề cập 
đến lớp lót lò chịu lửa nhiều lớp để sử dụng trong lò làm giàu quặng titan, trong đó xỉ 
nóng chảy giàu titan oxit được tạo ra, bao gồm:  
(a) lớp thứ nhất chứa lượng lớn nhôm oxit và lượng nhỏ zircon oxit;  
(b) lớp thứ hai chứa chất chống ăn mòn bởi xỉ nóng chảy; trong đó lớp thứ hai này nằm 
giữa xỉ và lớp thứ nhất.  
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(11) 30031 
(21) 1-2011-03380 (51) 7 C02F  11/04 
(22) 07.12.2011 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2011 
(71) Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quang Huy  (VN) 

Số nhà 2C, ngõ 1, Hà Trì 1, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Trọng Hân (VN) 
(54) Bể phốt bằng nhựa composite có cơ cấu làm tăng quá trình 

phân huỷ chất thải 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bể phốt (1) được làm bằng nhựa composite gồm hai ngăn, ngăn 

chính (4) và ngăn phụ (7); trong ngăn phụ (7) có bố trí các hạt nhựa (8) được khoan 
thủng nhiều lỗ trên bề mặt để làm nơi cư trú cho các vi sinh vật giúp cho quá trình phân 
huỷ chất thải trong bể phốt diễn ra triệt để hơn.  
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(11) 30032 
(21) 1-2011-03399 (51) 7 H04N  5/335 
(22) 08.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2010-277295    13.12.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.12.2011 
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(72) Kazuhiro Sonoda (JP), Shintaro Takenaka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chụp ảnh bán dẫn và hệ thống chụp ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chụp ảnh bán dẫn bao gồm mảng điểm ảnh có các điểm ảnh, 
mỗi điểm ảnh đều bao gồm phần tử chuyển đổi quang điện, được bố trí thành ma trận, 
khối tạo tín hiệu đồng bộ để tạo ra tín hiệu đồng bộ ngang để xác định chu kì ngang thứ 
nhất và chu kì ngang thứ hai có độ dài khác với chu kì ngang thứ nhất. Dựa trên tín hiệu 
đồng bộ ngang, mạch quét đặt lại lần lượt chọn và đặt lại các điểm ảnh trong các hàng 
của mảng điểm ảnh, và mạch quét đọc lần lượt chọn các điểm ảnh và đọc ra tín hiệu 
điểm ảnh từ đó. Trong mỗi điểm ảnh, điện tích được tích luỹ trong chu kì tích luỹ điện 
tích bắt đầu lúc thao tác đặt lại được thực hiện và kết thúc khi tín hiệu điểm ảnh được 
đọc. Trong một chu kì dọc, chu kì ngang thứ nhất và nhiều chu kì ngang thứ hai cùng 
xuất hiện nhiều lần, trong đó chu kì ngang thứ hai xuất hiện một cách định kỳ.  
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(72) Yoshimasa Fukuda (JP), Takashi Ando (JP), Kimihiko Goto (JP), Nozomu Nakanishi 

(JP), Takashi Watanabe (JP), Kenichi Kurihara (JP), Nobuto Minowa (JP), Masaaki 
Mitomi (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất pyripyropen 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất pyripyropen có hiệu quả có axyloxy ở 
vị trí 1 và vị trí 11 và hydroxyl ở vị trí 7. Quy trình này bao gồm sự axyl hóa chọn lọc 
hydroxyl ở vị trí 1 và vị trí 11 của hợp chất có công thức B1 qua một đến ba bước với 
chất axyl hóa với sự có mặt của hoặc vắng mặt của một bazơ.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
170 

(11) 30034 
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8-24, Tedori Kaminagayama-cho, Toyokawa-shi. Aichi 4411202, JP 
(72) KAGEYAMA Akihiro (JP), YAMAMOTO Kouzou (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu vặn chặt vít, vít và dụng cụ vặn chặt vít 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu bắt chặt vít, cụ thể là các đầu chu vi ngoài của phần truyền 
mômen xoắn (20) của các phần nhô ăn khớp (16) được làm tiếp xúc với các bề mặt 
thành bên của các phần truyền mômen xoắn (18) của các rãnh (12) và mômen xoắn bắt 
chặt được truyền đến vít (10) qua các điểm tác dụng lực (Q) là các phần tiếp xúc. Trong 
quá trình này, theo hình dạng bề mặt đầu vuông góc với đường tâm (O1) của rãnh (12) 
bao gồm điểm tác dụng lực (Q), góc dẫn động (θ) của lực (F) vuông góc với bề mặt là 0o 
hoặc nhỏ hơn. Do đó, lực (F) vuông góc với bề mặt tác dụng lên thành bên của rãnh (12) 
theo hướng tiếp tuyến quanh đường tâm (O1) hoặc theo hướng vào phía trong. So sánh 
với trường hợp thông thường trong đó lực (F) vuông góc với bề mặt tác dụng ra phía 
ngoài (0o<θ), hiệu ứng tuột ra làm cho dụng cụ bắt chặt vít (14) bị tuột ra từ rãnh (12) là 
ít khả năng xảy ra. Kết quả là, sự biến dạng của các rãnh (12) và sự hư hại hoặc sự bào 
mòn các phần nhô ăn khớp (16) được giảm xuống và vít (10) có thể được bắt chặt khá dễ 
dàng với mômen bắt chặt lớn.   
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất [1,2,4] triazolo [4,3-b] pyriđazin làm phối tử của thụ 

thể androgen, quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hai vòng có công thức (I) 
 

  
 

trong đó, R1, R2, R3, R4, R5, X1, X2, Y, k, m, n và p là như đã được xác định trong bản 
mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất này và dược phẩm chứa 
chúng để điều trị các tình trạng bệnh liên quan đến thụ thể androgen, đặc biệt là bệnh 
ung thư tuyến tiền liệt.  
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(72) Yoichi Kashibuchi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý ảnh và phương pháp xử lý ảnh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý ảnh bao gồm phương tiện xử lý màn thứ nhất có cấu 
hình để áp dụng việc xử lý màn đối với dữ liệu ảnh nhờ sử dụng ma trận ngưỡng thứ 
nhất, phương tiện xử lý màn thứ hai có cấu hình để áp dụng việc xử lý màn đối với dữ 
liệu ảnh nhờ sử dụng ma trận ngưỡng thứ hai, và phương tiện dò mép có cấu hình để dò 
phần mép của đối tượng được bao gồm trong dữ liệu ảnh. Thiết bị xử lý ảnh này còn bao 
gồm phương tiện cấp ra có cấu hình để chọn và cấp ra dữ liệu ảnh thu được bởi phép 
toán OR lôgic giữa dữ liệu ảnh thu được bởi phương tiện xử lý màn thứ nhất và dữ liệu 
ảnh thu được bởi phương tiện xử lý màn thứ hai cho điểm ảnh được dò bởi phương tiện 
dò mép như phần mép, và chọn và cấp ra dữ liệu ảnh thu được bởi phương tiện xử lý 
màn thứ nhất cho điểm ảnh khác với phần mép.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 
ASSOCIATES CO.,LTD.) 

(54) Phương pháp điều hoà nhiệt độ không khí tiết kiệm năng lượng
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều hòa nhiệt độ không khí tiết kiệm năng lượng 

khác biệt ở chỗ, thân thiện với môi trường, có thể làm mát không khí vào mùa hè và làm 
ấm không khí vào mùa đông sử dụng nguồn nước ngâm được bơm (1) hút từ giếng 
khoan đưa lên bồn chứa nước (4) được bố trí ở vị trí trên cao, đi qua bộ phận tách ẩm 
cho không khí (5) hoặc đi thẳng trực tiếp vào giàn trao đổi nhiệt (6) có các ống đồng và 
cánh nhôm tản nhiệt để thực hiện quá trình trao đổi nhiệt. Sau đó, khí nóng/lạnh sẽ được 
thổi ra bên ngoài nhờ một quạt (6.1), một bó điều khiển (7) được sử dụng để điều chỉnh 
lưu lượng nước và tốc độ quạt bằng cách so sánh các nhiệt độ đề ra các tín hiệu điều 
khiển, nước ngầm sau đó sẽ theo các đường ống (8) thoát ra ngoài.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, hệ thống, thiết bị truyền thông và trạm xa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động trong đó cuộc truyền tín hiệu điều 
khiển cho nhiều trạm xa khác nhau được dịch đi theo thời gian để việc truyền tín hiệu 
điều khiển cho một trạm xa không gây nhiễu với việc truyền tín hiệu điều khiển cho 
trạm xa khác, độ dịch chuyển đủ để ngăn chặn việc nhận đồng thời tín hiệu điều khiển 
bởi trạm xa dành cho trạm xa khác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giày và phương pháp sản xuất giày 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất giày và giày này. Phương pháp theo sáng chế 
bao gồm các công đoạn: nạp vật liệu thứ nhất vào hốc khuôn thứ nhất của cụm khuôn 
đúc để tạo ra cụm đế giày, nạp vật liệu thứ hai vào hốc khuôn thứ hai của cụm khuôn 
đúc, khuôn giày thứ nhất được thả lơ lửng bên trong hốc khuôn thứ hai, để tạo ra mũ 
giày của giày quanh khuôn giày thứ nhất. Mũ giày và cụm đế giày được định vị tiếp xúc 
với nhau. Mũ giày và cụm đế giày được làm hoá rắn và liên kết với nhau để tạo ra giày. 
Giày được tháo ra khỏi cụm khuôn đúc và ra khỏi khuôn giày thứ nhất và được cho phép 
có thể mở rộng thành kích thước thứ nhất. Giày này được định vị trên khuôn giày thứ hai 
có kích thước thứ hai nhỏ hơn so với kích thước thứ nhất, và được gia nhiệt và làm nguội 
cho đến khi giày này co lại thành kích thước thứ hai.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và cụm bộ phận xử lý vật liệu phẳng 

  (57)    Sáng chế liên quan đến phương pháp và cụm bộ phận dùng để xử lý vật liệu phẳng. Để 
loại bỏ chất lỏng xử lý (21) từ vật liệu phẳng cần được xử lý (10), được vận chuyển 
trong cụm bộ phận dùng để xử lý hóa học ướt vật liệu cần được xử lý (10), bề mặt giữ 
(4, 14) được tạo ra để giữ lại chất lỏng xử lý (21). Bề mặt giữ (4, 14) được sắp xếp tương 
đối với đường vận chuyển của vật liệu cần được xử lý (10) sao cho khe ở (8, 18) nằm ở 
giữa (4, 14) và bề mặt của vật liệu cần được xử lý (10) đối diện với bề mặt giữ (4, 14), 
khi vật liệu cần được xử lý (10) được đưa qua bề mặt giữ (4, 14). Bề mặt giữ (4, 14) có 
có thể, ví dụ, được tạo ra như một phần so bề mặt chu vi của con lăn (2, 3).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm lót trợ khoan 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm lót trợ khoan có khả năng làm giảm độ nhám của thành lỗ 
tuyệt vời và tạo ra ít nhựa quấn xung quanh mũi khoan và cụ thể là đề cập đến tấm lót 
trợ khoan có lá kim loại và lớp hỗn hợp nhựa dễ tan trong nước được dát mỏng và được 
kết hợp vào ít nhất một bề mặt của lá kim loại, trong đó hỗn hợp nhựa dễ tan trong nước 
chứa từ 30 đến 85 phần khối lượng là nhựa dễ tan trong nước (A) có phân tử lượng trung 
bình nằm trong khoảng từ 80.000 đến 400.000, từ 10 đến 60 phần khối lượng là 
polyetylen glycol (B) có phân tử lượng trung bình nằm trong khoảng từ 15.000 đến 
25.000, từ 5 đến 50 phần khối lượng là nhựa bôi trơn dễ tan trong nước (C) và từ 0,1 đến 
5 phần khối lượng là một hoặc hai hoặc nhiều hợp chất dễ tan trong nước (Y) được chọn 
từ nhóm gồm rượu đa chức, rượu dẫn xuất từ axit amin, axit hữu cơ và muối của axit hữu 
cơ, tính theo 100 phần khối lượng của hỗn hợp nhựa dễ tan trong nước (X) gồm nhựa dễ 
tan trong nước (A), polyetylen glycol (B) và nhựa bôi trơn dễ tan trong nước (C). 
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(22) 14.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2010-281048 16.12.2010 JP 

2011-237521 28.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.12.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Ken KIKUCHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh chụp ảnh điện bao gồm hộp lắp tháo ra được vào 
cụm chính của thiết bị, hộp bao gồm trống cảm quang, khung trống đỡ trống, phần tiếp 
nhận lực để tiếp nhận lực dẫn động để dẫn động trống từ cụm chính, và phần điều chỉnh 
được, tạo ra trên khung trống, để điều chỉnh chuyển động quay của hộp; chi tiết truyền 
để truyền ảnh thuốc tráng phim lên trên chi tiết tiếp nhận ảnh thuốc hiện màu; chi tiết đỡ 
chuyển động được giữa vị trí bên trong và trong đó chi tiết đỡ đỡ tháo ra được hộp và vị 
trí bên ngoài và trong đó hộp lắp vào và tháo ra được; chi tiết chuyển động có khả năng 
đi đến vị trí thứ nhất trong đó chi tiết chuyển động đẩy phần điều chỉnh được để giãn 
cách trống ra khỏi chi tiết truyền và vị trí thứ hai trong đó chi tiết chuyển động tiếp xúc 
trống với chi tiết truyền; và phần điều chỉnh để gài khớp với phần điều chỉnh được để 
điều chỉnh chuyển động quay của hộp khi chi tiết chuyển động nằm ở vị trí thứ hai và 
phần tiếp nhận lực tiếp nhận lực, và để cho phép chuyển động chi tiết đỡ giữa vị trí bên 
ngoài và vị trí bên trong với phần điều chỉnh đang ở tình trạng gài khớp với phần điều 
chỉnh được để giới hạn chuyển động quay của hộp.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Kenji NISHIDA (JP), Tetsuya KANEKO (JP), Tomiyuki SASAKI (JP), Koji AOKI 

(JP), Ranju IMAO (JP), Kazuto FUKUZAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm điều khiển động cơ 

  (57)    Sáng chế đề xuất cụm điều khiển động cơ để ngăn ngừa sự giảm độ chính xác dò tải 
động cơ do các thay đổi về kích thước phần từ trở trong phạm vi các dung sai sản xuất 
hàng loạt.  

Cụm điều khiển động cơ bao gồm bộ phát xung (PC) sẽ dò phần từ trở (4) để cấp 
ra các xung trục khuỷu. Cụm tính toán vận tốc góc (411) sẽ tính toán vận tốc góc trục 
khuỷu thứ nhất (ω10) dựa trên khoảng cách giữa hai xung trục khuỷu cấp ra ở phần định 
trước gần điểm chết trên ở kỳ nén (TDC), và bộ phát xung (PC) sẽ dò phần từ trở (4) ở 
gần điểm chết trên liền kề (OLP), tương tự như phần từ trở (4) được sử dụng để tính toán 
vận tốc góc trục khuỷu thứ nhất (ω10) nhằm tính toán vận tốc góc trục khuỷu thứ hai 
(ω20) dựa trên khoảng cách giữa hai xung trục khuỷu sinh ra. Cụm đánh giá tải động cơ 
(412) sẽ đánh giá sự sai khác (Δω360) giữa vận tốc góc trục khuỷu thứ nhất (ω10) và 
vận tốc góc trục khuỷu thứ hai (ω20), như tải động cơ. Tải động cơ là áp suất hiệu dụng 
trung bình chỉ thị (IMEPNET) trên toàn bộ chu trình gồm cả công âm do động cơ (5) tạo ra.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Kristian Andreas LUOMA (FI), Jukka ALAKONTIOLA (FI), Eero LEPlSTO (FI), 

Tero HALLA-AHO (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để tối 

ưu hóa năng lượng tiêu thụ trong kết nối không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cách tiếp cận để tối ưu hóa việc tiêu thụ năng lượng cho các kết nối 

không dây giữ thông suốt. Mô đun quản lý radio đệm dữ liệu không theo thời gian thực 
và lập lịch truyền dữ liệu không theo thời gian thực nhờ thiết bị không dây. Mô đun cũng 
xác định loại liên lạc để mang dữ liệu không theo thời gian thực và khởi tạo việc truyền 
dữ liệu không theo thời gian thực dựa ít nhất một phần trên lịch lập và loại liên lạc được 
xác định.  
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(86) PCT/FI2010/050372     10.05.2010 (87) WO/2010/133754 25.11.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
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(72) Luis Miguel Santos BARRETO (PT), Markus WIMMER (DE), Masatoshi 

NAKAMATA (JP), Karri Markus RANTA-AHO (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

thực hiện việc cấp phát nguồn tài nguyên chung tới thiết bị 
đầu cuối 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các hệ thống, các phương pháp, và các thiết bị để thực hiện việc cấp 
phát nguồn tài nguyên chung tới thiết bị đầu cuối. Phương pháp có thể bao gồm bước 
truyền một hoặc nhiều đơn vị gói dữ liệu từ ngoài đi vào bao gồm chỉ thị của loại của 
thiết bị đầu cuối và chỉ thị của nhận diện của thiết bị đầu cuối tới nút mạng chịu trách 
nhiệm quản lý việc cấp phát của nguồn tài nguyên chung tới thiết bị đầu cuối. Phương 
pháp còn có thể bao gồm nhận cấp phát tuyệt đối của phần của nguồn tài nguyên chung 
tới thiết bị đầu cuối, trong đó cấp phát tuyệt đối được đưa ra bởi nút mạng dựa ít nhất 
một phần trên chỉ thị được truyền của loại của thiết bị đầu cuối. Sáng chế cũng đề cập 
tới các hệ thống và các thiết bị tương ứng.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
182 

(11) 30046 
(21) 1-2011-03492 (51) 7 F03D  1/00,  11/00,  11/02,  7/02 
(22) 20.05.2010 (43) 25.06.2012 
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Calder Plaza Building, 250 Monroe Avenue N.W., Suite 800, Grand Rapids, Michigan 
49503-2250, United States of America 

(72) MAHAWILI, PHD, Imad (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tuabin gió 

  (57)    Sáng chế đề xuất tuabin gió bao gồm trục quay có đường trục quay, nhiều cánh tuabin 
được đỡ cho chuyển động quay bởi trục, và nhiều nam châm được đỡ bởi và được đặt 
cách nhau ra phía ngoài từ trục quay. Các cánh được lắp vào trục bởi bộ phận lắp nằm 
hướng kính bên trong các nam châm trong đó các nam châm có vận tốc vòng bằng ít 
nhất vận tốc vòng của các cánh. Tuabin còn bao gồm cuộn dây dẫn, được bố trí ra phía 
ngoài từ các nam châm và các cánh, trong đó cuộn dây bao quanh các nam châm và các 
cánh và đủ gần với các nam châm sao cho chuyển động quay của các nam châm cảm 
ứng dòng điện trong cuộn dây, điện năng được tách từ tuabin gió có thể thu được theo 
cách liên tục, theo kiểu xung hoặc theo kiểu kết hợp.  
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(30) 09160761.4      20.05.2009 EP 
(71) STAMICARBON B.V.  (NL) 

Mercator 2, 6135 KW Sittard, The Netherlands 
(72) MEESSEN, Jozef, Hubert (NL), ROOS, Willem, Frederik (NL), KURSTEN, Johannes, 

Lambertus (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất hạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các hạt từ thành phần lỏng với bụi sinh ra được 
giảm, quy trình này bao gồm các bước: phủ thành phần lỏng lên các hạt rắn mà được 
chuyển động liên tục bởi dòng khí trong vùng tạo hạt của máy tạo hạt hình chữ nhật, nhờ 
đó làm lắng đọng và hóa rắn thành phần lỏng này xung quanh các hạt rắn để làm tăng 
kích thước của các hạt và nhờ đó tạo ra các hạt rắn phát triển kích cỡ; xả dòng hạt rắn 
phát triển kích cỡ từ vùng tạo hạt, phân chia dòng hạt rắn phát triển kích cỡ thành các 
dòng riêng lẻ dựa vào kích thước của các hạt rắn phát triển kích cỡ để nhờ đó tạo ra các 
dòng hạt rắn phát triển kích cỡ có kích thước nhỏ hơn yêu cầu kích thước lớn hơn yêu 
cầu, và kích thước mong muốn trong thiết bị phân loại kích thước, chuyển dòng hạt rắn 
phát triển kích cỡ có kích thước lớn hơn yêu cầu đến thiết bị làm giảm kích thước; 
nghiền dòng hạt rắn phát triển kích cỡ có kích thước lớn hơn yêu cầu trong thiết bị làm 
giảm kích thước này, nhờ đó làm giảm kích thước hạt của các hạt rắn phát triển kích cỡ 
có kích thước lớn hơn yêu cầu này và nhờ đó tạo ra dòng hạt rắn được nghiền trong đó 
dòng hạt rắn được nghiền này được đưa vào máy tạo hạt ở vị trí bên dưới vị trí nơi dòng 
khí thoát khỏi máy tạo hạt.  
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(72) KOO, Wan Lim (KR), KIM, Seong Youl (KR), PARK, Hae Joon (KR), PARK, Han-

Oh (KR), BYUN, Sang-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đoạn mồi và đoạn dò để phát hiện gen của ký sinh trùng 

malaria plasmodium gây bệnh sốt rét và phương pháp phát 
hiện bệnh sốt rét bằng cách sử dụng đoạn mồi và đoạn dò này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến đoạn mồi và đoạn dò để phát hiện gen của ký sinh trùng malaria 
plasmodium gây bệnh sốt rét và phương pháp phát hiện bệnh sốt rét bằng cách sử dụng 
đoạn mồi và đoạn dò này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến đoạn mồi và đoạn dò để phát 
hiện gen malaria plasmodium nằm trong mẫu sinh học và trong mẫu môi trường, và để 
cập đến phương pháp để phát hiện gen malaria plasmodium thông qua phản ứng chuỗi 
polymeraza bằng cách sử dụng đoạn mồi và đoạn dò này. Sáng chế phát hiện gen 
malaria plasmodium theo cách nhanh hơn và chính xác hơn so với phương pháp phát 
hiện gen malaria plasmodium thông thường, và phát hiện gen malaria plasmodium vào 
một thời điểm trên cơ sở thời gian thực ngay cả trong các trường hợp khi plasmodium 
falciparum, plasmodium vivax, plasmodium malariae và plasmodium ovale được trộn 
trong mẫu. Ngoài ra, hỗn hợp khô cho phản ứng chuỗi polymeraza, chứa đoạn mồi và 
đoạn dò có thể được bảo quản trong khi duy trì hiệu suất của hỗn hợp tương tự với hỗn 
hợp có trạng thái lỏng, và do đó có thể được sử dụng cho bộ kit phát hiện.  
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(72) Paul Ryan (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thân xe đẩy bằng tay và phương pháp cất giữ khung xe đẩy 

bằng tay 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thân xe đẩy bằng tay, theo các phương án khác nhau, bao gồm: 

khung, tấm nhô ra mà được lắp sát vào đầu dưới của khung; và ít nhất một bánh xe được 
lắp để tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển động ngang của xe đẩy đối với sàn. Theo 
một phương án cụ thể, thân xe đẩy bằng tay bao gồm : phần đỡ trục bánh xe thứ nhất sát 
với mặt bên của thứ nhất của khung; và phần đỡ trục bánh xe thứ hai sát với mặt bên thứ 
hai của khung. Phần đỡ trục bánh xe thứ nhất và thứ hai được lắp vào để kết hợp với 
phần đỡ trục bánh xe thứ nhất và thứ hai của thân xe đẩy bằng tay tương tự để thuận lợi 
cho sự lồng thân xe đẩy bằng tay vào thân xe đẩy bằng tay tương tự.  
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(54) Xe đẩy bằng tay mở rộng và chuyển đổi được 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe đẩy bằng tay bao gồm: khung xe đẩy, tấm nhô ra được đặt sát 
với đầu dưới của khung xe đẩy, nhiều bánh xe chính được đặt sát với tấm nhô ra, ít nhất 
một bánh xe phụ được gắn sát vào đầu trên của khung xe đấy, và cơ cấu mở rộng được 
lắp vào để giúp người sử dụng điều chỉnh một cách chọn lọc khoảng cách giữa nhiều 
bánh xe chính và ít nhất một bánh xe phụ.  
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(11) 30051 
(21) 1-2011-03513 (51) 7 B43L  19/00 
(22) 16.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 099145260 22.12.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2011 
(71) SDI CORPORATION  (TW) 

No.260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Chien-Lung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bút tẩy đa năng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bút tẩy đa năng có thân và bộ phận giữ tẩy cao su. Thân có đầu giữ 
và hốc giữ được xác định trong đầu giữ. Bộ phận giữ tẩy cao su được lắp có thể tháo rời 
hoặc lắp chặt trong hốc giữ để giữ tẩy cao su để điều chỉnh độ dài của tẩy cao su tương 
đối so với thân và có đoạn kẹp và đoạn định hướng. Đoạn kẹp có nhiều phần lồi kẹp để 
ép vào tẩy cao su. Đoạn định hướng kéo dài ra ngoài và làm cho phần hở của bộ phận 
giữ tẩy cao su cách một khoảng so với đoạn kẹp. Theo đó, bút tẩy đa năng có khả năng 
điều chỉnh độ dài của tẩy cao su và thuận tiện khi thay thế tẩy cao su đã dùng.  
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31/5355, A61P  35/00,  3/04 
(22) 19.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/035408 19.05.2010 (87) WO2010/135429 25.11.2010 
(30) 12/468,694      19.05.2009 US 
(71) KINEX PHARMACEUTICALS, LLC  (US) 

701 Ellicott Street, NY Center For Excellence In Bioinformatics And Life Sciences, 
Buffalo, NY 14203, United States of America 

(72) CODY, Jeremy, A. (US), HANGAUER, David, G., Jr. (US), ISBESTER, Paul, K. (US), 
PALMER, Grant, J. (US), PATRA, Debasis (US), SALSBURY, Jonathon (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm điều biến dãy kinaza và phương pháp điều chế 

  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa 2-(5-(4-(2-morpholinoetoxy)phenyl)pyridin-2-yl)- N-
benzylaxetamit và các muối mesylat và đihyđroclorua của nó, có tác dụng điều biến một 
hoặc nhiều hợp phần của dãy kinaza. Sáng chế còn đề xuất quy trình hiệu quả để tổng 
hợp 2-(5-(4-(2-morpholinoetoxy)phenyl)pyridin-2-yl)-N-benzylaxetamit và các muối 
mesylat và dihyđroclorua của nó. Sáng chế còn đề xuất dạng đa hình mới của muối 
mesylat của 2-(5-(4-(2-morpholinoetoxy)phenyl)pyri®in-2-yl)-N- benzylaxetamit (dạng 
A), đặc trưng ở chỗ phổ nhiễu xạ tia X độc nhất và profin nhiệt lượng quét vi sai, cũng 
như cấu trúc tinh thể độc nhất.  
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(11) 30053 
(21) 1-2011-03521 (51) 7 B41J  02/01 
(22) 19.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2010-286529 22.12.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Mitsuyuki FUJIBAYASHl (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chuyển mạch và thiết bị điện tử có thiết bị chuyển 

mạch 
  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị chuyển mạch bao gồm phần ấn có phần hiển thị thứ nhất và 

phần hiển thị thứ hai, phần giữ có ít nhất một ô tương ứng với phần ấn, chuyển mạch ấn, 
các nguồn sáng thứ nhất và thứ hai lần lượt chiếu sáng phần hiển thị thứ nhất và phần 
hiển thị thứ hai từ phía sau, tấm có phần ấn để phân cách, theo ô, khoảng trống giữa 
nguồn sáng thứ nhất và phần hiển thị thứ nhất với khoảng trống giữa nguồn sáng thứ hai 
và phần hiển thị thứ hai, và phần điều chỉnh được tạo ở cả hai phía của tấm ở ô. Khi người vận 
hành ấn phần ấn, thì phần tấm sẽ ép chuyển mạch ấn trong thiết bị chuyển mạch.  
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(11) 30054 
(21) 1-2011-03523 (51) 7 A61C  9/00,  13/08 
(22) 18.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/035324 18.05.2010 (87) WO2010/135374 25.11.2010 
(30) 61/179,698      19.05.2009 US 
(75) KIM, TAE, HYUNG  (US) 

1115 Atlee Drive, La Canada, CA 91011, United States of America 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm lắp ráp khay lấy mẫu răng và phương pháp đo các mối 

tương quan hàm và kết quả lấy mẫu nướu răng cuối cùng 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp khay lấy mẫu răng và phương pháp đo các mối tương 

quan hàm và kết quả lấy mẫu nướu răng cuối cùng. Theo sáng chế, cụm lắp ráp khay lấy 
mẫu răng bao gồm khay trên và khay dưới có thể hoạt động với khay trên, và khay dưới 
có chi tiết thứ nhất được làm thích ứng để đo các mối tương quan hàm của miệng bệnh 
nhân và hai chi tiết thứ hai có thể gắn theo cách tháo ra được vào chi tiết thứ nhất. Chi 
tiết thứ nhất của khay dưới được lắp vào miệng bệnh nhân độc lập với hai chi tiết thứ hai 
của khay dưới để đo các mối tương quan hàm và để thu được dữ liệu lấy dấu khớp cắn. 
Sau khi chi tiết thứ nhất được nối với hai chi tiết thứ hai, cụm lắp ráp cho phép kết quả 
lấy mẫu nướu răng cuối cùng của nướu răng dưới của bệnh nhân có thể được thực hiện.  
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(11) 30055 
(21) 1-2011-03524 (51) 7 A61K  39/02, A61P  31/04, C12N  

1/20,  1/36 
(22) 19.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/AU2010/000590  19.05.2010 (87) WO 2010/132932 25.11.2010 
(30) 2009902255        19.05.2009 AU 
(71) 1. BIOPROPERTIES PTY LTD.  (AU) 

36 Charter Street, Ringwood, Victoria 3134, Australia 
2. THE UNlVERSITY OF MELBOURNE  (AU) 
Grattan Street, Parkville, Victoria 3052, Australia 

(72) YOUIL, Rima (AU), ABS EL-OSTA, Youssef (AU), BROWNING, Glenn (AU), 
MARKHAM, Phillip (AU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chủng vacxin Mycoplasma hyopneumoniae nhạy với nhiệt độ 

và vacxin chứa chủng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chủng vacxin Mycoplasma hyopneumonia chứa đột biến ở ít nhất 

một trong số các gen được nêu ra hoặc như được lưu giữ tại Viện đo lường quốc gia (úc) 
với Số lưu giữ NM04/41259, chủng này là nhạy với nhiệt và được làm giảm độc lực. 
Sáng chế đề cập đến vacxin chứa chủng này và phương pháp sản xuất vacxin.  
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(11) 30056 
(21) 1-2011-03530 (51) 7 B62B  3/00,  5/00 
(22) 19.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 61/424,421 17.12.2010 US 

61/424,478 17.12.2010 US 
(71) DG MANUFACTURING, LLC  (US) 

3971 Woodlawn Court, Wichita, KS 67220, United States of America 
(72) Paul Ryan (US), Robert A. Wood (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Xe đẩy bằng tay và cụm chi tiết của xe đẩy bằng tay để giúp 

lắp ráp xe đẩy bằng tay 
  (57)    Sáng chế đề cập đến xe đẩy bằng tay bao gồm: cơ cấu lắp khung; tấm nhô ra được đặt 

sát đầu dưới của cơ cấu lắp khung; và cơ cấu lắp bánh xe mà được lắp sát vào đầu dưới 
của cơ cấu lắp khung và được lắp vào để thuận lợi cho sự chuyển động ngang của xe đẩy 
bằng tay đối với sàn đỡ. Nhiều thành phần khác nhau của xe đẩy bằng tay được lắp vào 
để giúp người sử dụng lắp ráp xe đẩy bằng tay không sử dụng dụng cụ.  
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(11) 30057 
(21) 1-2011-03537 (51) 7 H01B  11/10,  7/08,  11/20 
(22) 17.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/038939 17.06.2010 (87) WO2010/148164 23.12.2010 
(30) 61/218,739 19.06.2009 US 

61/260,881 13.11.2009 US 
61/348,800 27.05.2010 US 
61/352,473 08.06.2010 US 

(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 
3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) GUNDEL, Douglas B. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cáp điện có vỏ bọc 

  (57)    Sáng chế đề xuất cáp điện có vỏ bọc bao gồm bộ dây dẫn và hai màng chắn gần như 
song song được đặt quanh bộ dây dẫn. Bộ dây dẫn bao gồm một hoặc nhiều dây dẫn 
cách điện dọc gần như song song. Các màng chắn bao gồm phần song song trong đó các 
màng chắn gần như song song. Phần song song được tạo hình dạng để cách điện bộ dẫn.  
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(72) GUNDEL, Douglas B. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cáp điện có vỏ bọc 

  (57)     Sáng chế đề xuất cáp điện có vỏ bọc bao gồm bộ dây dẫn và màng chắn. Bộ dây dẫn bao 
gồm một hoặc nhiều dây dẫn cách điện dọc gần như song song. Màng chắn bao gồm 
phần phủ phủ một phần bộ dây dẫn, và các phần song song kéo dài từ cả hai mặt của bộ 
dây dẫn. 
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(11) 30059 
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61/260,881 13.11.2009 US 
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(72) GUNDEL, Douglas B. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cáp điện có vỏ bọc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cáp điện có vỏ bọc bao gồm bộ dây dẫn bao gồm một hoặc nhiều 
dây dẫn cách điện dọc gần như song song, hai màng chắn gần như song song được đặt 
quanh bộ dây dẫn, và lớp dính phù hợp được đặt giữa các màng chắn và liên kết các 
màng chắn với nhau trên cả hai mặt của bộ dây dẫn. Cáp điện có vỏ bọc còn có thể bao 
gồm ít nhất một dây nối đất.  
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(22) 20.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) JP2010-287559 24.12.2010 JP 
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(72) Hironobu NAKAGAWA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Khớp ly hợp ma sát ướt và xe dạng yên ngựa được trang bị 

khớp ly hợp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến khớp ly hợp ma sát ướt có hộp ly hợp đỡ đĩa ma sát, vấu ly hợp (30) 

đỡ đĩa ly hợp, và trục chính xuyên qua hộp ly hợp và vấu ly hợp (30). Trục chính có lỗ 
để cấp dầu đến phía sau của vấu ly hợp (30). Các cánh (60) được tạo ra ở phía sau của 
vấu ly hợp (30). Mỗi cánh (60) này kéo dài từ tâm về phía mép theo chu vi ngoài và có 
bề mặt mà dầu được dẫn dọc theo đó về phía mép theo chu vi ngoài.  
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(11) 30061 
(21) 1-2011-03548 (51) 7 E21B  17/042 
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(71) 1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F - 59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD.  (JP) 
5-33, Kitahama 4 chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 541-0041 Osaka, Japan 

(72) GRANGER, Scott (US), CARON, Olivier (FR), VERGER, Eric (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ ống ren để tạo mối nối ren và mối nối ren được tạo thành 

từ bộ ống ren này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ ống ren để tạo mối nối ren, bao gồm bộ phận hình ống thứ nhất 

và bộ phận hình ống thứ hai có trục quay (10), một trong các đầu của chúng (1, 2) có 
vùng ren (3, 4) được hình thành trên bề mặt chu vi ngoài hoặc bề mặt chu vi trong của 
các bộ phận tuỳ thuộc vào đầu ren từ loại ren ngoài hay ren trong, các đầu (1, 2) kết thúc 
trên bề mặt kết thúc (7, 8), các vùng ren (3; 4) bao gồm, trên ít nhất một phần, các vùng 
ren (32, 42) bao gồm, trên mặt cắt dọc đi qua trục quay (10) của các bộ phận hình ống, 
đỉnh ren (35, 45), chân ren (36, 46), sườn tải (30, 40) và sườn ăn khớp (31, 41), chiều 
rộng của đỉnh ren (35, 45) của mỗi bộ phận hình ống giảm theo hướng của bề mặt kết 
thúc (7, 8) của các bộ phận hình ống đang được xem xét, trong khi chiều rộng của chân 
ren (36, 46) tăng lên, profin của sườn tải và/hoặc sườn ăn khớp của các phần ren ngoài 
và ren trong, khi được nhìn trên mặt cắt dọc đi qua trục (10) của các bộ phận hình ống 
mỗi profin có ít nhất một phần đồng dạng (E, E') sao cho ren ngoài và ren trong có thể 
lắp vào nhau trên các phần đồng dạng (E, E') khi bộ phận hình ống thứ nhất và thứ hai 
được xiết để tạo thành mối nối ren, khác biệt ở chỗ, phần đồng dạng (E, E') của đầu ren 
ngoài và ren trong (1, 2) được dịch đi hướng kính so với nhau. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến mối nối ren ống được tạo thành từ bộ ống ren này.  
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(21) 1-2011-03555 (51) 7 A61J  11/02,  9/04,  11/04 
(22) 17.08.2010 (43) 25.06.2012 
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Lattichstrasse 4b, CH-6340 Baar, Switzerland 
(72) PFENNIGER, Erich (CH), RIGERT, Mario (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm núm vú giả 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm núm vú giả bao gồm núm vú (4), chi tiết lắp chặt (2, 3) để lắp 
chặt núm vú (4) vào bình đựng chất lỏng (1), và van không khí (23, 310), chi tiết lắp 
chặt bao gồm chi tiết lắp chặt thứ nhất (2) và chi tiết lắp chặt thứ hai (3). Van không khí 
(23, 310) có van thứ nhất (23) được bố trí trong chi tiết lắp chặt thứ nhất (2), và van thứ 
hai (310) được bố trí trong chi tiết lắp chặt thứ nhất hoặc thứ hai (3). Van không khí (23, 
310) mở và đóng so với chi tiết lắp chặt thứ hai (3). Tốt hơn, nếu van này van màng, và 
van thứ nhất là màng van. Cụm núm vú giả này hoạt động rất tin cậy ngay cả khi độ 
chênh lệch áp suất giữa bình bú và môi trường là rất nhỏ. Ngoài ra, các cụm núm vú giả 
cùng loại có khoảng hoạt động tương đối hẹp sao cho các cụm núm vú giả khác nhau 
hoạt động rất giống nhau và các van không khí hoạt động ở các mức độ chênh lệch áp 
suất tương tự nhau.  
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6-8, Dosho-machi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8524, Japan 

(72) BENNETT Nicholas James (GB), MCINALLY Thomas (GB), PIMM Austen (GB), 
THOM Stephen (GB), ISOBE Yoshiaki (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối của dẫn xuất pyrimiđin, và dược phẩm chứa muối này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến muối 4-(đimetylamino)butyl 2-(4-((2-amino-4-metyl-6- 
(pentylamino)pyrimiđin-5-yl)metyl)phenyl)axetat, và dược phẩm chứa muối này có tác 
dụng điều trị bệnh. 
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(11) 30064 
(21) 1-2011-03562 (51) 7 B62M  23/02, B60K  1/04, B60L  

15/00, B62K  11/10 
(22) 21.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) JP2010-286203 22.12.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2011 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Yoichi TANIGUCHI (JP), Atsushi YONEHANA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe dẫn động bằng động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe dẫn động bằng động cơ nhằm giảm số lượng các chi tiết cấu tạo 
và đơn giản hóa kết cấu của thân xe nhờ sử dụng ống dẫn được làm thích ứng để làm 
mát động cơ điện chứa trong đòn lắc, còn có chức năng khác. Xe dẫn động bằng động cơ 
bao gồm đòn lắc (30) và ống dẫn dạng ống (60). Đòn lắc (30) này được lắp lắc được vào 
thân xe của xe dẫn động bằng động cơ (1) và chứa động cơ điện (M) dẫn động bánh sau 
(WR) của xe dẫn động bằng động cơ (1). ống dẫn (60) có một phía đầu nối với rãnh ống 
dẫn (60a) nối thông với khoảng trống bên trong của đòn lắc (30) và phía đầu kia kéo dài 
về phía thân xe. Các chùm dây dẫn (52a, 53a) dùng để điều khiển động cơ điện (M) 
được luồn qua bên trong ống dẫn (60). Động cơ điện (M) được bố trí trong đòn lắc (30) 
ở vị trí gần với phía sau của thân xe. Đòn lắc (30) được lắp lắc được vào thân xe bởi trục 
lắc (19) bố trí gần với phía trước của thân xe. ống dẫn (60) được lắp ở phía đầu kia vào 
bề mặt trên của đòn lắc (30) ở vị trí gần với phía trước của thân xe. Các chùm dây dẫn 
bao gồm dây nối với nguồn điện ngoài để nạp điện ăcquy.  
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(11) 30065 
(21) 1-2011-03563 (51) 7 C07H  21/04 
(22) 20.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/035667  20.05.2010 (87) WO/2010/135588 25.11.2010 
(30) 61/180,283       21.05.2009 US 
(71) VERENIUM CORPORATION  (US) 

4955 Directors Place, San Diego, CA 92121- 1609, USA 
(72) WEINER, David, P. (GB), SOLBAK, Arne, I., Jr. (US), MCCANN, Ryan (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Axit nucleic mã hóa polypeptit phytaza và chế phẩm chứa 

polypeptit phytaza này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phytaza, polynucleotit mã hóa chúng và sử dụng các polynucleotit 

và polypeptit theo sáng chế, cũng như việc sản xuất và phân lập các polynucleotit và 
polypeptit này. Cụ thể là, sáng chế đề xuất polypeptit có hoạt tính phytaza trong điều 
kiện nhiệt độ cao mà vẫn giữ được hoạt tính sau đó. Sáng chế đề xuất các phytaza có khả 
năng dễ biến đổi trong dạ dày. Các phytaza theo sáng chế có thể được sử dụng trong 
thực phẩm để cải thiện giá trị dinh dưỡng của các thành phần giàu phytat. Các phytaza 
theo sáng chế có thể được bào chế dưới dạng thực phẩm hoặc thức ăn cho gia súc hoặc 
các chế phẳm bổ sung cho chúng, ví dụ như, để hỗ trợ tiêu hóa phytat. Các thực phẩm 
hoặc thức ăn cho gia súc theo sáng chế có thể ở dạng viên, dạng lỏng, dạng bột, v.v.. 
Theo một khía cạnh, các phytaza theo sáng chế là bên với nhiệt độ trong quá trình tạo 
viên, điều này làm giảm giá thành của phytaza trong khi vẫn duy trì được hiệu lực in 
vivo và phát hiện được hoạt tính trong thức ăn cho gia súc.  
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(30) 61/216,733 21.05.2009 US 

61/216,746 21.05.2009 US 
61/297,063 21.01.2010 US 

(71) HIGHMARK RENEWABLES RESEARCH LIMITED PARTNERSHIP  (CA) 
P.O. Box 130 Vegreville, Alberta T9C 1R1, Canada 

(72) LI, Xiaomei (CA), GAO, Tiejun (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm giảm độ chuẩn của chất sinh học nguy hiểm 

có thể có trong nguyên liệu mang 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp sử dụng quy trình phân cắt trong điều 

kiện kỵ khí (AD), cụ thể hệ phân cắt trong điều kiện kỵ khí ưu nhiệt (TAD), để phá hủy 
các nguyên liệu sinh học nguy hiểm bao gồm nguyên liệu chứa prion được xác định là 
có nguy cơ (SRM), virut, và/hoặc nguồn bệnh vi khuẩn, v.v. Thuận lợi nữa của sáng chế 
còn bao gồm sử dụng các nguồn dinh dưỡng có thể chứa các nguyên liệu sinh học nguy 
hiểm như vậy để tăng sự sinh ra khí sinh học, ở dạng chất lượng và số lượng khí sinh học 
cải thiện.  
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Day4 Energy, 8168 Glenwood Drive, Bumaby, BC V3N 5E9, Canada 
(72) Leonid RUBIN (CA), Valery M. NEBUSOV (CA), Fariborz Fari ORDUBADI (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị có chuỗi môđun quang điện và phương pháp bảo vệ 

chúng khỏi bị che nắng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị bảo vệ chuỗi các pin mặt trời khỏi bị che nắng 

trong tấm pin mặt trời có nhiều chuỗi gồm các pin mặt trời. Dòng điện được chuyển 
hướng quanh chuỗi bất kỳ gồm các pin mặt trời có ít nhất một pin mặt trời bị che nắng 
bằng cách chuyển hướng dòng điện thông qua các dây dẫn điện và điốt phân dòng được 
đặt trên gờ theo chu vi của đế đỡ các pin mặt trời sao cho, không quan tâm đến chuỗi 
nào có pin mặt trời bị che nắng, dòng thông qua chuỗi có pin mặt trời bị che nắng được 
chuyển hướng thông qua các dây dẫn điện và điốt phân dòng tương ứng được đặt trên gờ 
theo chu vi. Điều này phân tán sự phát tán nhiệt từ các điốt phân dòng tương ứng mà 
được kết hợp với các chuỗi có ít nhất một pin mặt trời bị che nắng, đến các vị trí khác ở 
quanh gờ theo chu vi.  
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TURUNEN (FI), Sami VIRTANEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

cung cấp phản hồi cộng tác qua mạng liên hợp bột phát 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cách tiếp cận để tạo ra trả lời cộng tác cho tin nhắn ngập lụt qua 

mạng mắt lưới bột phát. Tin nhắn trả lời cho tin nhắn ngập lụt là nhận được bởi nút 
không dây nằm trong mạng bột phát. Nút không dây quản lý cho xác nhận của việc 
nhận của tin nhắn trả lời theo bảng định tuyến và khởi tạo việc truyền được lập lịch của 
tin nhắn trả lời dựa trên việc quản lý.  
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(11) 30069 
(21) 1-2011-03585 (51) 7 H04L  29/06, H04W  12/04 
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(86) PCT/FI2010/050509     16.06.2010 (87) WO/2011/001022 06.01.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2011 
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Keiichi KUBOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị để phát hiện và phục hồi lỗi 

mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống, phương pháp, và thiết bị để phát hiện và phục hồi lỗi mã 

hóa. Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước sử dụng bộ thứ nhất của một hoặc nhiều 
thông số đầu vào bộ mã hóa để giải mã dữ liệu được mã hóa sử dụng bộ thứ hai của một 
hoặc nhiều thông số đầu vào bộ mã hóa. Phương pháp này còn bao gồm bước so sánh 
giá trị của ít nhất một phần của dữ liệu được giải mã tới giá trị mong muốn. Phương 
pháp này còn bao gồm bước xác định sự xuất hiện của lỗi mã hoá khi giá trị của ít nhất 
một phần của dữ liệu được giải mã là không bằng với giá trị mong muốn. Phương pháp 
này còn bao gồm bước khởi tạo quy trình tái đồng bộ mã hóa để đáp ứng lại với việc xác 
định rằng lỗi mã hóa xuất hiện để tái đồng bộ ít nhất một thông số trong bộ thứ nhất của 
các thông số đầu vào bộ mã hóa với ít nhất một thông số trong bộ các thông số đầu vào 
bộ mã hóa thứ hai. Sáng chế còn đề cập tới hệ thống và thiết bị có liên quan.  
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(72) LIN, Lebin (CN), CHEN, Chuan (CN), LING, Guohui (CN), SUN, Ali (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống đoán tuổi người dùng dựa trên khối 

dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống đoán tuổi người dùng dựa trên khối dữ liệu. 

Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: thu nhận dữ liệu tuổi cơ sở của người 
dùng, thiết lập trọng số khởi đầu cho dữ liệu tuổi cơ sở; thu nhận trọng số tuổi của người 
dùng theo các dạng dữ liệu tuổi cơ sở khác nhau phù hợp với trọng số khởi đầu và tuổi 
tương đương của người dùng theo các dạng dữ liệu tuổi cơ sở khác nhau; và tìm kiếm dữ 
liệu tuổi cơ sở đối với tuổi có trọng số tuổi lớn nhất, xác định tuổi với trọng số tuổi lớn 
nhất là tuổi ước đoán của người dùng. Phương pháp và hệ thống xác định tuổi người 
dùng dựa trên khối lượng dữ liệu có thể cải thiện độ chính xác trong việc xác định tuổi 
của người dùng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
207 

(11) 30071 
(21) 1-2011-03618 (51) 7 A24D  1/02 
(22) 23.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/003872 23.06.2010 (87) WO 2010/149380 29.12.2010 
(30) 10 2009 030 546.7      25.06.2009 DE 
(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm tạo màng dùng để phủ giấy cuốn thuốc lá, giấy cuốn 

thuốc lá được phủ chế phẩm này, thuốc lá điếu chứa giấy 
cuốn thuốc lá, phương pháp sản xuất giấy cuốn thuốc lá và 
thuốc lá điếu 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa hai hoặc ba chất tạo màng dùng để phủ lên giấy 
cuốn thuốc lá, trong đó sự phân bố trọng lượng phân tử của các chất tạo màng này khác 
nhau đáng kể về mặt thống kê. Sáng chế còn đề cập đến giấy cuốn thuốc lá đã phủ chế 
phẩm này ở các vùng riêng biệt, trong đó các vùng này khác biệt về giá trị hệ số khuếch 
tán, và đề cập đến thuốc lá điếu chứa giấy cuốn thuốc lá khác biệt về hệ số tự tắt. Sáng 
chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất giấy cuốn thuốc lá và thuốc lá điếu nêu trên.  
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(11) 30072 
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2. OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
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(72) NAKAMURA, Yoshikazu (JP), JIN, Ling (CN), YAMAZAKI, Satoko (JP), lKEDA, 
Hisako (JP), MURAGUCHI, Masahiro (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phân tử aptamer liên kết với enzym chymaza, phức chất, dược 

phẩm và chất chẩn đoán chứa phân tử aptamer này, phương 
pháp tinh sạch và  phương pháp phát hiện enzym chymaza bằng 
cách sử dụng phân tử aptamer này   

  (57)    Sáng chế đề cập đến phân tử aptamer liên kết với enzym chymaza để ức chế hoạt tính 
của enzym này. Phân tử aptamer này chứa trình tự nucleotit được thể hiện bằng công 
thức X1GAUAGAN1N2UAAX2, trong đó X1 và X2 giống hoặc khác nhau và mỗi X1 hoặc 
X2 là A hoặc G, và N1 và N2 giống nhau hoặc khác nhau, và mỗi N1 hoặc N2 là A, G, C, 
U hoặc T. Sáng chế cũng đề cập đến phức chất chứa aptamer và chất nền chức năng (ví 
dụ, chất nền ái lực, chất nền đánh dấu, enzym, môi trường dẫn thuốc, thuốc và tương tự). 
Các dược phẩm, chất chẩn đoán hoặc phức chất chứa phân tử aptamer này, các phương 
pháp phát hiện và tinh sạch enzym chymaza bằng cách sử dụng phân tử aptamer hoặc 
phức chất chứa phân tử aptamer này cũng được đề cập đến.  
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(11) 30073 
(21) 1-2011-03626 (51) 7 A61K  9/08 
(62) 1-2007-01456   
(22) 22.12.2005 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2005/013916  22.12.2005 (87) WO2006/066941 29.06.2006 
(30) 10 2004 063 125.5       22.12.2004 DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2011 
(71) TA-XAN AG  (DE) 

Adolfsallee 21, 65185 Wiesbaden, Germany 
(72) BACK Werner (DE), ZURCHER Achim (CH), WUNDERLICH Sascha (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dịch chiết từ nguyên liệu sấy chứa xantohumol, phương pháp 

sản xuất chúng và sản phẩm thu được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dịch chiết chứa xantohumol (XN), thu được 

từ sản phẩm ngũ cốc, ngũ cốc nảy mầm, cà phê hoặc cacao đã sấy. Hàm lượng XN trong 
dịch chiết này nằm trong khoảng từ 100mg/kg đến 2g/kg xantohumol. Việc sử dụng 
dịch chiết từ nguyên liệu sấy chứa XN cho phép gia tăng hàm lượng XN của thực phẩm 
và dược phẩm theo cách tự nhiên.  
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(11) 30074 
(21) 1-2011-03640 (51) 7 F04B  17/00,  43/06, F04F  1/16 
(22) 26.05.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/NO2010/000190  26.05.2010 (87) WO/2010/137991 02.12.2010 
(30) 2009 2071       27.05.2009 NO 
(71) NBT AS  (NO) 

Filipstad Brygge 1, N-0252 Oslo, Norway 
(72) PAULSEN, Jim-Viktor (NO) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo ra quá độ áp suất dùng để vận chuyển chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo quá độ áp suất dùng để vận chuyển chất lỏng từ một bể 
chứa đến một bể chứa khác, thiết bị bao gồm ít nhất một khoang kín một phần và vật thể, 
trong đó vật thể có thể chuyển động tương đối được bên trong khoang này. Thiết bị còn 
bao gồm một cửa trong khoang kín này để cho phép chất lỏng chảy luân phiên vào và ra 
khỏi đó, và các ống dẫn nối thông chất lỏng với cửa này và được nối với các bể chứa. 
Hơn nữa, vật thể được bố trí va chạm với vật thể này sao cho tạo ra quá độ áp suất trong 
khoang kín một phần để tạo ra dòng chảy chất lỏng theo hướng từ khoang kín một phần 
về phía một phần để ra dòng chảy chất lỏng theo hướng từ khoang kín một phần về phía 
bể chứa thứ hai, và tạo ra dòng chảy chất lỏng theo hướng từ bể chứa thứ nhất về phía 
khoang kín một phần.  
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(21) 1-2011-03651 (51) 7 C07D  239/48,  401/12,  405/12, 

A61P  35/00, A61K  31/505 
(22) 28.05.2010 (43) 25.06.2012 
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(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 
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(72) SAPOUNTZIS, Ioannis (GR), STADTMUELLER, Heinz (DE), KUHN, Daniel (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 2,4-diaminopyrimidin để điều trị các bệnh được đặc 

trưng bởi sự tăng sinh tế bào quá mức hoặc bất thường 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1)  

 

  
 
A, B, R1 đến R5, Rx m, n và p được xác định như trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ, thích hợp 
để điều trị các bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào quá mức hoặc bất thường và 
dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(11) 30076 
(21) 1-2011-03671 (51) 7 A23C  9/123 
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(71) CHR. HANSEN A/S  (DK) 

Boege Alle 10-12, DK-2970 Hoersholm, Denmark 
(72) FOLKENBERG, Ditte Marie (DK), POULSEN, Lone (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất sữa lên men, sữa lên men thu được theo 

phương pháp này, chủng vi khuẩn dùng trong phương pháp này 
và chế phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sữa lên men có độ cứng gel được tăng cường. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sữa lên men thu được theo phương pháp này, chủng vi 
khuẩn dùng cho phương pháp này và chế phẩm chứa chúng.  
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(11) 30077 
(21) 1-2011-03672 (51) 7 A23C  9/123 
(22) 30.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/059307 30.06.2010 (87) WO2011/000883 06.01.2011 
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(71) CHR. HANSEN A/S  (DK) 

Boege Alle 10-12, DK-2970 Hoersholm, Denmark 
(72) FOLKENBERG, Ditte Marie (DK), OREGAARD, Gunnar (DK), BENNEDSEN, Mads 

(DK), POULSEN, Lone (DK) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất sữa lên men, sữa lên men thu được theo 

phương pháp này, chủng vi khuẩn dùng trong phương pháp này 
và chế phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất sữa lên men có độ cứng gel được tăng cường. 
Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến sữa lên men thu được theo phương pháp này, chủng vi 
khuẩn dùng trong phương pháp này và chế phẩm chứa chúng.  
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Mansing (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm rắn dạng liều ổn định chứa irbesartan và 

amlodipin besilat, quy trình bào chế và thuốc dùng để điều 
trị bệnh tăng huyết áp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm rắn dạng liều ổn định bao gồm irbesartan, amlodipin 
besilat và các tá dược dược dụng, quy trình bào chế chúng và thuốc dùng để điều trị 
bệnh.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2012 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue New York, NY 10022, United States of America 
(72) PACIULLO Francis P. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bàn chải đánh răng, dụng cụ có tay cầm và đinh ghim để giữ 

chặt chùm lông chải sử dụng với chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ có tay cầm, đặc biệt là bàn chải đánh răng, có việc giữ 

chùm được cải thiện và đinh ghim để sử dụng với chúng. Đinh ghim này có dạng địa 
hình được thiết kế đặc biệt tạo ra việc neo giữ chắc chắn và tạo ra từ các vật liệu có hiệu 
quả về chi phí. Theo một phương án thực hiện, sáng chế là dụng cụ có tay cầm bao gồm: 
tay cầm; đầu nối với tay cầm này và có ít nhất một lỗ kéo dài vào trong đầu từ bề mặt; ít 
nhất một chi tiết làm sạch định vị trong lỗ; và đinh ghim định vị trong lỗ neo giữ chi tiết 
làm sạch này trong lỗ chùm, đinh ghim này có trục dọc và bề mặt chính thứ nhất, trong 
đó các rãnh nằm cách nhau được tạo ra trên bề mặt chính thứ nhất, mỗi rãnh kéo dài dọc 
theo trục tuyến tính từ cạnh dưới của đinh ghim về phía cạnh trên của đinh ghim, trục 
tuyến tính này giao cắt với trục dọc theo góc nhọn nằm trong khoảng từ 40 đến 70 độ.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống máy phát điện tuabin gió dùng không khí nén 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máy phát điện tuabin gió khí nén có thân di chuyển dạng 
gần hình vuông bao gồm: tuabin gió (B) nằm ở phần trung tâm của hệ thống, tuabin gió 
này có trục trung tâm (27) nối với trục cửa vào của bộ máy phát điện (7, 10) để dẫn động 
trục vào để quay xung quanh trục quay trung tâm (z); nhiều máy nén (A1, A2, A3, A4, 
A5) để cung cấp không khí nén đến tuabin gió (B), các máy nén này được xếp chồng có 
căn chỉnh lên nhau ở mặt trước của hệ thống theo hướng của trục quay trung tâm (z), các 
máy nén kéo dài từ đầu ngoài của chúng đến đầu trong của chúng về phía phần trung 
tâm của hệ thống thu lại dọc theo một đường cong, đầu ngoài của máy nén có cùng bề 
mặt cửa vào không khí có chiều rộng thứ nhất (w1), và đầu trong của các máy nén có 
cùng bề mặt cửa ra không khí bao quanh một không gian hình trụ để chứa đồng tâm 
tuabin gió (B); cánh buồm trái (8a) và cánh buồm phải (8b) dựng ở phía bên trái và bên 
phải của hệ thống, tương ứng, đối xứng so với trung tâm của hệ thống, các cánh buồm 
trái và phải được bố trí phía sau của hệ thống và kéo dài từ phía trước đến phía sau theo 
cách để khoảng cách giữa cánh buồm trái (8a) và phải (8b) tăng dần; cánh buồm phía 
sau (72) dựng ở phía sau của hệ thống, cánh buồm phía sau được bố trí gần cánh buồm 
trái (8a) hoặc cánh buồm (8b) hơn tùy thuộc profin sau của máy nén; trong đó các máy 
nén, cánh buồm trái và phải và cánh buồm phía sau được lắp ráp thành một bộ phận theo 
cách để chúng có thể quay cùng nhau trong phạm vi 3600 so với tuabin gió dưới tác động 
của các cánh buồm để giữ bề mặt vào không khí của các máy nén đối diện với hướng gió 
lớn nhất. Vì vậy, hệ thống có chi phí thấp, sử dụng hiệu quả năng lượng gió, công suất 
lắp đặt lớn và bền.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bồn ủ chất thải nhờ giun đất và quy trình ủ chất thải nông 

nghiệp bằng cách sử dụng bồn ủ chất thải này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bồn ủ chất thải nhờ giun đất và quy trình ủ chất thải nông nghiệp 

bằng cách sử dụng bồn ủ chất thải này. Đa số các thiết bị ủ chất thải thông thường đều 
cồng kềnh, gây khó khăn cho việc vận chuyển đến nơi chứa chất thải nông nghiệp. Giải 
pháp theo sáng chế khắc phục vấn đề này bằng cách đề xuất bồn ủ chất thải gồm nhiều 
lớp polyetylen mật độ thấp (LDPE: Low-density polyethylene) và lớp nền polyetylen 
mật độ cao (HDPE: High-density polyethylene). Bồn ủ chất thải theo sáng chế sử dụng 
giun đất để tạo ra phân bón dễ dàng được xử lý và vận chuyển trong các túi đựng. Bồn ủ 
chất thải nhờ giun đất này dễ lắp đặt và tháo rời để thực hiện việc ủ chất thải ở nhiều địa 
điểm chứa chất thải nông nghiệp khác nhau.  
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174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) ABECASSiS Pierre-Yves (FR), DESMAZEAU Pascal (FR), TABART Michel (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất pyrazol, quy trình điều chế và dược phẩm chứa 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất pyrazol có công thức chung (I), ở đó X là clorin hoặc 

flo. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất và dược phẩm chứa chúng 
dùng để điều trị bệnh. 
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(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) CHEN, Lianghua (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tải xuống dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tải xuống và thiết bị tải xuống. Phương pháp tải xuống 
bao gồm: xác định, bởi bên tải xuống, đoạn dữ liệu trong quy trình tải xuống, theo thông 
tin tải xuống về đoạn dữ liệu đã được lưu trữ, đối với đoạn dữ liệu trong quy trình tải 
xuống, xác định, bởi bên tải xuống, đoạn dữ liệu nhỏ chưa được tải xuống, theo thông 
tin tải xuống về đoạn dữ liệu nhỏ được lưu trữ; và tải xuống, bởi bên tải xuống, đoạn dữ 
liệu nhỏ chưa được tải xuống. Thiết bị tải xuống bao gồm: môđun lưu trữ, được thiết lập 
để lưu trữ thông tin tải xuống về đoạn dữ liệu và đoạn dữ liệu nhỏ; môđun xác định, 
được thiết lập để xác định đoạn dữ liệu trong quy trình tải xuống, theo thông tin tải 
xuống về đoạn dữ liệu được lưu trữ trong môđun lưu trữ, với đoạn dữ liệu trong quy trình 
tải xuống, môđun xác định còn được thiết lập để xác định đoạn dữ liệu nhỏ chưa được 
tải xuống, theo thông tin tải xuống lưu trữ về đoạn dữ liệu nhỏ; và môđun tải xuống, 
được thiết lập để tải xuống đoạn dữ liệu nhỏ chưa được tải xuống, nó được xác định bởi 
môđun xác định. Bằng việc sử dụng giải pháp kỹ thuật, tài nguyên truyền dẫn trên mạng 
được tiết kiệm, và cải thiệu hiệu suất làm việc.  
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60 Sheridan Street, No. 2, Jamaica Plain, MA 02130, U.S.A 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cốc đựng đồ uống và phương pháp chế tạo cốc đựng đồ uống 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến cốc đựng đồ uống được chế tạo từ tấm vật liệu dẻo, được cắt, được 

cuộn, và được gắn chặt để tạo ra phần đế hình nón cụt. Khi được cuộn, tấm vật liệu này 
bao gồm vùng trên có hai miếng che đối diện nhau, mỗi miếng che được tạo ra từ phần 
còn lại của tấm vật liệu nhờ một đường mà dọc theo đó tấm vật liệu được rạch sao cho 
khi được gập dọc theo các đường tương ứng, các miếng che tạo ra duy nhất một phần 
ngậm nhô lên có vòi uống được tạo ra giữa phần kéo dài của vùng đế và ít nhất một trong 
hai miếng che. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp chế tạo cốc đựng đồ uống này.  
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28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) Michael A. BELIKOFF (US), John HARTELIUS (US), Chris MAHN (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm giá lắp ráp, hệ thống môđun quang điện và phương pháp 

lắp hệ thống này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm giá lắp môđun quang điện tháo lắp được; hệ thống lắp môđun 

quang điện trên mặt đất và phương pháp lắp hệ thống này.  
Cụm giá lắp ráp môđun quang điện tháo lắp được bao gồm : hai dầm đỡ gần như 

song song; ít nhất hai ray đỡ môđun quang điện gần như song song mà mỗi ray có kết 
cấu để giữ cố định một phần của môđun quang điện, trong đó mỗi một trong số các ray 
đỡ môđun được nối với một trong số các dầm đỡ ở vị trí trên ray đỡ gần với đầu thứ nhất 
của ray đỡ và được nối với đầm đỡ kia ở vị trí trên ray đỡ gần với đầu thứ hai của ray đỡ 
này; trong đó các dầm đỡ có thể được dịch chuyển đến vị trí tương đối liền kề với nhau 
bằng cách dịch chuyển các ray đỡ môđun từ hướng thứ nhất gần như vuông góc với dầm 
đỡ đến hướng thứ hai gần như nghiêng so với các dầm đỡ này.  
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(72) Yoshiyuki ABE (JP), Masamichi MIYAJIMA (JP), Kazuo MARUGAME (JP), Masaki 
YOSHIDA (JP), Yuji SHIMIZU (JP) 

(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp xử lý bề mặt kim loại trên cơ sở sắt được tiếp xúc 

với hơi quá nhiệt 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý bề mặt để ngăn cản sự hình thành và phát triển của 

vảy oxit do hơi nước quá nhiệt trên bề mặt kim loại trên cơ sở sắt được tiếp xúc với hơi 
quá nhiệt, bao gồm việc xử lý bề mặt kim loại trên cơ sở sắt này bằng chất xử lý bề mặt 
chứa axit mono- hoặc di-cacboxylic béo bão hòa polyoxy, hoặc muối của nó và hợp chất 
amin được đại diện bởi công thức (I) sau đây :  
 
                         Z(CH2CH2NH)nCH2CH2NH2                (I)  
 
trong đó Z đại diện cho H hoặc OH hoặc nhóm NH2, và n là một số nguyên từ 0 đến 5.  
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(72) DAVE, Nitesh  (IN), RADHAKRISHNAN, Devesh (IN), SHANKAR, Sundaresh (IN), 

GULLA, Krishanachaitanya (IN), IYER, Harish (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sắc ký điều chế trên cơ sở gradien không tuyến 

tính và các sản phẩm tinh chế của phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tinh chế peptit bằng các kỹ thuật sắc ký. Phương pháp 

được đề xuất sẽ giúp giải quyết các vấn đề đi kèm với việc tinh chế các sản phẩm 
protein sinh học nổi lên từ ngành công nghệ sinh học đang phát triển.  
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(75) KATSUREN HISASHI  (JP) 

447, Fukai, Ishigaki-shi Okinawa 9070451, Japan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(54) Thiết bị tạo nổ hơi và sóng xung kích, động cơ, và thiết bị 

tuabin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị, thiết bị này có thể tạo ra sự nổ hơi một cách chắc chắn. 

Thiết bị này có thể tạo ra các sự nổ hơi và sóng xung kích một cách chắc chắn được đề 
xuất. Thiết bị này được tạo ra dưới dạng phương tiện thử nghiệm để nghiên cứu và phát 
triển các sự nổ hơi và sóng xung kích, và mở đường cho các ứng dụng về động cơ hoặc 
tuabin. Chất lỏng nhiệt độ cao (0102) bao gồm kim loại nóng chảy được giữ bên trong 
thùng chứa giữ chất lỏng (0101). Các thiết bị gia nhiệt (0103) để duy trì chất lỏng có 
nhiệt độ cao ở nhiệt độ cao được bố trí xung quanh thùng chứa giữ chất lỏng. Lối vào 
(0104) mà qua đó nước được đưa vào không liên tục được tạo ra trong phần đáy của 
thùng chứa giữ chất lỏng, và van chịu áp suất (0105) được tạo ra trong lối vào để đóng 
lối vào. Van chịu áp suất đóng lối vào nhờ sử dụng lực của lò xo (0106). Tuy nhiên, khi 
van chịu áp suất được di chuyển lên phía trên bằng cam định thời (0107), nước được đưa 
vào không liên tục qua khe hở giữa van và lối vào. Khi nước được đưa vào không liên 
tục đến chất lỏng nhiệt độ cao ở phía phần đáy, sự nổ hơi và sóng xung kích xảy ra.  
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(US), HUTCHINS, III, Burleigh, M (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP COM.,LTD.) 
(54) Thuốc dạng viên nén, phương pháp bào chế và dụng cụ để cấy 

thuốc này dưới da 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc dạng liều có dạng viên nén rắn chứa chất gây mê cục bộ với 

lượng lớn hơn 50% khối lượng. Chất gây mê cục bộ này có thể được chọn từ nhóm bao 
gồm aminoamit, aminoeste và hỗn hợp của chúng. Thuốc dạng viên nén theo sáng chế 
có thể ở dạng viên nén nhỏ chứa dược chất với lượng lớn hơn 70% khối lượng, phần còn 
lại là các tá dược. Chất gây mê cục bộ nêu trên còn có thể là liđocain, ở dạng muối hoặc 
bazơ, được tạo hỗn hợp với chất kết dính và chất làm trơn. Sáng chế cũng đề cập đến 
dụng cụ để cấy thuốc này dưới da, ví dụ: một hoặc nhiều viên thuốc này được bọc bằng 
các vỏ bọc tương thích về mặt sinh học. Thuốc dạng viên nén theo sáng chế về cơ bản có 
dạng hình trụ với các mặt có đáy phẳng, và dụng cụ cấy thuốc dưới da theo sáng chế có 
thể chứa từ 10 đến 100 viên thuốc được xếp thành hàng trong vỏ bọc sao cho các mặt có 
đáy phẳng của các viên thuốc liền kề tỳ vào nhau.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lồng trồng cây 

  (57)    Sáng chế liên quan đến lồng trồng cây để dùng trong việc tạo cảnh quan, bao gồm vật 
chứa nền có nhiều ngăn để chứa nhiều nền của cây, trong đó vật chứa nền được tạo ra về 
cơ bản có hình dạng cứng nhờ đó tạo thành nhiều ngăn; và vỏ xác định thân rỗng trong 
đó để chứa vật chứa nền, vỏ này có nhiều lỗ tương ứng với nhiều ngăn để tiếp cận với 
nền của cây.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế canxi cacbonat đã được xử lý bề mặt nhờ 

sử dụng axit yếu và các sản phẩm thu được từ quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình điều chế canxi cacbonat đã được xử lý bề mặt trong môi 

trường nước. Quy trình theo sáng chế nhằm mục đích tránh việc sử dụng các axit từ 
mạnh vừa tới mạnh. Một khía cạnh khác của sáng chế là đề cập tới huyền phù trong nước của 
canxi cacbonat đã được xử lý bề mặt có thể tạo ra được bởi quy trình của sáng chế.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Lịch tờ để bàn dạng đế và cơ cấu liên kết các tờ lịch 

  (57)    Sáng chế đề xuất lịch tờ để bàn dạng đế bao gồm một đế và một cơ cấu liên kết các tờ. 
Đế được tạo thành từ một thân rỗng hình thang được tạo dạng hình thang nhìn theo hình 
chiếu cạnh, kín từ mặt đáy tới một độ cao nhất định tại hai bên, và mở tại phần trên từ 
đó. Một vách phía trước nghiêng của thân rỗng được loại bỏ từ mặt này sang mặt bên 
kia, trong phạm vi từ độ cao nhất định tới độ cao cao hơn độ cao nhất định này và thấp 
hơn bề mặt đỉnh. Cơ cấu liên kết tờ được lắp dọc theo bề mặt đỉnh kéo dài của đế, và 
gồm một thân kéo dài và nhiều vòng tròn. Thân kéo dài được lắp dọc theo bề mặt đỉnh 
của đế có bề rộng xấp xỉ bề mặt đỉnh. Các vòng tròn được lắp trên thân và có thể đóng 
mở. Mỗi vòng tròn gồm các phần dài nhô ra khỏi thân để mở ra theo hướng lên trên tại 
vách phía trước và phía sau khi đóng lại. Vì vậy có được lịch tờ để bàn dạng đế cho phép 
các tờ được thay thế dễ dàng.  
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3 Kuri Green Ballajura, Western Australia 6066, Australia 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống bịt kín mặt bích 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống bịt kín bích, trong đó chi tiết bịt kín bịt kín chất lưu giữa 
các bích đầu ống của các ống nối trong hệ thống bịt kín bích. Hệ thống bịt kín còn sử 
dụng vòng định tâm bao quanh và định vị chi tiết bịt kín so với các bích đầu ống không 
liên tục theo phương chu vi của vòng định tâm, giữa hai đầu của vòng định tâm được 
tháo nối khỏi nhau ở vị trí lắp giữa các bích đầu ống do đó vòng định tâm có thể được 
uốn cong để thay thế chi tiết bịt kín trong đó khi tháo ra khỏi các bích đầu ống. Vòng 
định tâm có chu vi trong ở dạng gờ hình nêm lõm và chi tiết bịt kín có tiết diện hình 
nêm ở dạng gờ hình nêm lồi được sắp xếp để được chứa trong gờ hình nêm lõm của 
vùng định tâm.  
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(86) PCT/CN2010/073405 31.05.2010 (87) WO2010/145445 23.12.2010 
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(72) Dengyuan CAO (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp cho phép thực hiện các dịch vụ về chất 

lượng dịch vụ phân cấp 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị cho phép thực hiện các dịch vụ về chất lượng dịch vụ phân cấp 

(Hierarchical Quality of Dịch vụ-HQOS), thiết bị này bao gồm: môđun nhận thông tin 
để nhận các loại dịch vụ và thông tin xử lý dịch vụ; môđun phân phối thông tin để xác 
định cây dịch vụ đối tượng theo các loại dịch vụ nhận được và thông tin xử lý dịch vụ, và 
lưu trữ các loại dịch vụ nhận được trên nút cần được xử lý của cây dịch vụ đối tượng; và 
môđun quản lý dịch vụ cho dịch chuyển cây dịch vụ đối tượng và thực hiện các hoạt 
động tương ứng trên các nút được nhận dạng trong quá trình dịch vị trí. Sáng chế còn đề 
xuất phương pháp cho phép thực hiện các dịch vụ HQOS, phương pháp này bao gồm các 
bước : môđun quản lý dịch vụ dịch chuyển cây dịch vụ đối tượng, và thực hiện các hoạt 
động tương ứng trên các nút được nhận dạng trong quá trình dịch vị trí. Bằng cách áp 
dụng thiết bị và phương pháp theo sáng chế, sự lặp lại của các mã phần mềm để cho 
phép thực hiện các dịch vụ HQOS có thể được giảm xuống, và khả năng duy trì và khả 
năng mở rộng của các mã phần mềm có thể được cải thiện.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất ức chế virut Flaviviridae 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) :  
 

  
 
 
muối được dùng và este của nó. Hợp chất và chế phẩm được đề cập là hữu dụng để điều 
trị nhiễm virut Flaviviridae, đặc biệt là nhiễm virut viêm gan C. 
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(72) YAMADA Yoshio (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp kết đông liên tục thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp làm kết đông thực phẩm với chất lượng cao mà 
không làm giảm năng suất của quá trình kết đông. Thiết bị kết đông liên tục (1) cho thực 
phẩm sẽ làm kết đông thực phẩm (F) như các sản phẩm sẽ được kết đông được cấp liên 
tục từ phần cấp (2a) trong khi vận chuyển chúng về phía phần xả (2b), và có băng 
chuyền thứ nhất dạng lưới (4) có một đầu của nó nằm ở phần cấp (2a) và vận chuyển 
thực phẩm (F) theo hướng thứ nhất từ một đầu này tới đầu kia, băng chuyền thứ hai (5) 
chạy dài ngay bên dưới băng chuyền thứ nhất (4) dọc theo của nó và vận chuyển thực 
phẩm rơi từ đầu kia của băng chuyền thứ nhất (4) theo hướng thứ hai ngược với hướng 
thứ nhất, bể chứa chất làm lạnh (8) nằm ngay bên dưới băng chuyền thứ hai 5 và chứa 
chất làm lạnh (S) sẽ làm kết đông thực phẩm (F) rơi từ băng chuyền thứ hai (5), băng 
chuyền thứ ba (6) có ít nhất một phần của nó ngâm trong chất làm lạnh (S) trong bể chứa 
chất làm lạnh (8) và vận chuyển thực phẩm (F) rơi từ băng chuyền thứ hai (5) trong khi 
ngâm chúng trong chất làm lạnh (S) trong bể chứa chất làm lạnh (8), và phương tiện 
phun chất làm lạnh (9) nằm ngay bên trên băng chuyền thứ nhất (4) và phun chất làm 
lạnh về phía băng chuyền thứ nhất (4) này.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Màng polyme dùng cho việc xử lý nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến màng polyme dùng cho việc xử lý nước chứa nhựa vinyl clorua 
được clo hoá với hàm lượng clo nằm trong khoảng từ 58 đến 73,2%. Theo sáng chế, có 
thể tạo ra màng polyme dùng cho việc xử lý nước mà có độ bền rất cao cùng với việc có 
thể đạt được đủ khả năng lọc và độ thấm nước.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp xử lý có thể lắp tháo ra được vào cụm bộ phận chính của thiết bị 
tạo ảnh chụp quang điện, cụm bộ phận chính bao gồm lỗ hở, cửa có thể di chuyển giữa 
vị trí đóng để đóng lỗ hở và vị trí mở để mở lỗ hở, chi tiết tác dụng lực thứ nhất có thể di 
chuyển cùng với chuyển động của cửa từ vị trí mở tới vị trí đóng và chi tiết tác dụng lực 
thứ hai có thể di chuyển nhờ lực dẫn động từ nguồn dẫn động, hộp xử lý bao gồm tang 
chụp điện quang nhạy sáng; trục lăn hiện hình để hiện ảnh ẩn tĩnh điện được tạo ra trên 
tang chụp điện quang nhạy sáng; cụm tang chứa tang chụp điện quang nhạy sáng; cụm 
hiện hình chứa trục lăn hiện hình và có thể dịch chuyển so với cụm tang sao cho trục lăn 
hiện hình có thể dịch chuyển giữa vị trí tiếp xúc trong đó trục lăn hiện hình được tiếp 
xúc với tang chụp điện quang nhạy sáng và vị trí đặt cách trong đó trục lăn hiện hình 
được đặt cách ra khỏi tang chụp điện quang nhạy sáng; và bộ phận lực tiếp nhận bao 
gồm phần tiếp nhận lực thứ nhất để tiếp nhận lực từ chi tiết tác dụng lực thứ nhất nhờ 
chuyển động của cửa từ vị trí mở tới vị trí đóng ở trạng thái đó hộp xử lý được lắp vào 
cụm bộ phận chính của thiết bị qua lỗ hở, và phần tiếp nhận lực thứ hai có thể di chuyển 
từ vị trí chờ nhờ chuyển động của phần tiếp nhận lực thứ nhất nhờ lực được tiếp nhận từ 
chi tiết tác dụng lực thứ nhất, trong đó phần tiếp nhận lực thứ hai đi tới vị trí nhô để tiếp 
nhận lực từ chi tiết tác dụng lực thứ hai để di chuyển cụm hiện hình từ vị trí tiếp xúc tới 
vị trí đặt cách, vị trí nhô nằm cao hơn vị trí chờ.  
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30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JAPAN 
(72) Akira YOSHIMURA  (JP), Kazunari MURAYAMA (JP), Susumu NITTANI (JP), 

Atsushi NUMAGAMI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý và thiết bị tạo hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất hộp xử lý có thể lắp tháo ra được vào cụm bộ phận chính của thiết bị 
tạo ảnh chụp quang điện, cụm bộ phận chính bao gồm lỗ hở, cửa có thể di chuyển giữa 
vị trí đóng để đóng lỗ hở và vị trí mở để mở lỗ hở, chi tiết tác dụng lực thứ nhất có thể di 
chuyển cùng với chuyển động của cửa từ vị trí mở tới vị trí đóng và chi tiết tác dụng lực 
thứ hai có thể di chuyển nhờ lực dẫn động từ nguồn dẫn động, hộp xử lý bao gồm tang 
chụp điện quang nhạy sáng; trục lăn hiện hình để hiện ảnh ẩn tĩnh điện được tạo ra trên 
tang chụp điện quang nhạy sáng; cụm tang chứa tang chụp điện quang nhạy sáng; cụm 
hiện hình chứa trục lăn hiện hình và có thể dịch chuyển so với cụm tang sao cho trục lăn 
hiện hình có thể dịch chuyển giữa vị trí tiếp xúc trong đó trục lăn hiện hình được tiếp 
xúc với tang chụp điện quang nhạy sáng và vị trí đặt cách, trong đó trục lăn hiện hình 
được đặt cách ra khỏi tang chụp điện quang nhạy sáng; và bộ phận lực tiếp nhận bao 
gồm phần tiếp nhận lực thứ nhất để tiếp nhận lực từ chi tiết tác dụng lực thứ nhất nhờ 
chuyển động của cửa từ vị trí mở tới vị trí đóng ở trạng thái đó hộp xử lý được lắp vào 
cụm bộ phận chính của thiết bị qua lỗ hở, và phần tiếp nhận lực thứ hai có thể di chuyển 
từ vị trí chờ nhờ chuyển động của phần tiếp nhận lực thứ nhất nhờ lực được tiếp nhận từ 
chi tiết tác dụng lực thứ nhất, trong đó phần tiếp nhận lực thứ hai đi tới vị trí nhô để tiếp 
nhận lực từ chi tiết tác dụng lực thứ hai để di chuyển cụm hiện hình từ vị trí tiếp xúc tới 
vị trí đặt cách, vị trí nhô nằm cao hơn vị trí chờ.  
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(72) BAUDOUX, Guy Jean Marie Fernand Pierre (BE), COLAU, Brigitte Desiree Alberte 
(BE), DENDOUGA, Najoua  (FR), GIANNINI, Sandra  (BE), LECRENIER, Nicolas 
Pierre Fernand  (BE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Polypeptit L1 của virut papilloma của người, chế phẩm miễn 

dịch chứa polypeptit này và phương pháp bào chế chế phẩm 
miễn dịch này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các cấu trúc protein của virut papilloma của người (HPV) và sử 
dụng các cấu trúc này để phòng ngừa bệnh HPV. Các cấu trúc này là các protein khảm 
bao gồm các protein L1 và peptit L2 của HPV được cài vào trong protein L1. Các 
protein khảm này có thể được bào chế thành chế phẩm miễn dịch, ví dụ vacxin, và tùy ý 
được bào chế thành vacxin có nguồn gốc VLP L1 HPV.  
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(22) 23.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/004179    23.06.2010 (87) WO2011/001634 06.01.2011 
(30) 09397519.1    30.06.2009  EP 
(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, Japan 
(72) REUNAMAKI, Timo (FI), TERVO, Paula (FI), LOKKILA, Jukka (FI), PELLINEN, 

Pertti (FI), ALAJUUMA, Paivi (FI), OKSALA, Olli (FI) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm tăng tính sinh khả dụng của latanoprost và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng sinh khả dụng trong mắt của latanoprost 

bằng cách thêm amin hữu cơ vào dược phẩm nhỏ mắt dạng lỏng chứa latanoprost. Sáng 
chế còn đề cập đến dược phẩm nhỏ mắt dạng lỏng trong đó có thẻ đạt được sinh khả 
dụng trong mắt của latanoprost tốt hơn bằng cách thêm amin hữu cơ, và sáng chế mô tả 
phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong mắt và chứng tăng nhãn áp bằng cách sử 
dụng dược phẩm nêu trên cho đối tượng cần điều trị. 
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(72) SMYTH, James (IE), SMYTH, Peter (IE), SMYTH, David (IE), SMYTH, Gerard (IE), 
SMYTH, Andrew (IE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống tăng cường tuabin gió kiểm soát áp lực 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống tăng cường tuabin gió kiểm soát áp lực bao gồm tấm vai có 
hai phần hình nón được đặt trực tiếp gần tuabin để tăng cường dòng chảy tự nhiên của 
cánh quạt không khí qua tuabin để tăng sản lượng điện từ tuabin gió.  
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(21) 1-2012-00176 (51) 7 F23D  1/00, F23C  6/04 
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16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215 Japan 
(72) MATSUMOTO, Keigo  (JP), FUJIMURA, Koutaro (JP), DOMOTO, Kazuhiro  (JP), 

ICHlNOSE, Toshimitsu  (JP), ABE, Naofumi (JP), KASAI, Jun  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mỏ đốt và nồi hơi bao gồm mỏ đốt này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỏ đốt (1) bao gồm vòi phun nhiên liệu (2) mà nó phun nhiên liệu 
được chuẩn bị bằng cách trộn nhiên liệu rắn và không khí sơ cấp, các vòi phun không 
khí thứ cấp (3, 4) mà nó phun không khí thứ cấp từ biên ngoài của vòi phun nhiên liệu 
(2), và vách ổn định lửa (5) mà nó được bố trí trong miệng của vòi phun nhiên liệu (2). 
Trong mỏ đốt (1), vách ổn định lửa (5) có dạng phân tách mà nó mở rộng theo chiều 
dòng chảy của khí nhiên liệu. Nếu nhìn theo mặt cắt ngang dọc theo chiều mà trong đó 
vách ổn định lửa (5) mở rộng, mặt cắt ngang đi qua vùng tâm của vòi phun nhiên liệu 
(2), khoảng cách lớn nhất (h) từ trục tâm của vòi phun nhiên liệu (2) đến đầu mở rộng 
của vách ổn định lửa (5) và đường kính trong (r) của miệng (21) của vòi phun nhiên liệu 
(2) thỏa mãn h/(r/2)<0,6.  
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Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland  
(72) AMMANN Ernst (CH), KNERR Michael (DE), HALDEMANN Peter (CH), 

HERSCHE Emil  (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất vật liệu kết hợp được xử lý bề mặt và vật 

liệu thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực xử lý polyme dẻo nhiệt, cụ thể sáng chế đề cập đến quy 

trình sản xuất vật liệu kết hợp thích hợp để sử dụng trong các polyme dẻo nhiệt mà 
không cần đến bước hóa hợp, bao gồm các bước: 
a) tạo ra ít nhất một nguyên liệu dạng bột;  
b) tạo ra ít nhất một polyme xử lý bề mặt nóng chảy;  
c) nạp đồng thời hoặc lần lượt ít nhất một nguyên liệu dạng bột và ít nhất một polyme xử 
lý bề mặt nóng chảy vào thiết bị trộn tốc độ cao có buồng xử lý hình trụ;  
d) trộn ít nhất một nguyên liệu dạng bột và ít nhất một polyme xử lý bề mặt nóng chảy 
trong bộ phận trộn tốc độ cao,  
e) chuyển vật liệu đã được trộn thu được từ bước d) tới thiết bị làm lạnh.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu kết hợp thu được bằng quy trình này và vật 
liệu này có thể được sử dụng trong các polyme dẻo nhiệt.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Xe sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến pin mặt trời di động được lắp đặt hợp lý trong khoang hàng hóa của 
xe và khi cần thiết các pin mặt trời di động có thể được mở rộng ra ngoài phạm khoang 
hàng hóa để vào vị trí hoạt động. Xe sử dụng năng lượng mặt trời đặc trưng bởi cặp ray 
dẫn hướng được lắp đặt ở phần trên của thân xe với khoảng cách được xác định trước, 
pin mặt trời được đỡ trên ray dẫn hướng theo hướng ngang, bộ phận nguồn dẫn động 
được đặt bên trong thân xe, và pin mặt trời được dẫn động bởi lực dẫn động của bộ phận 
nguồn dẫn động để di động từ vị trí rút lại bên trong thân xe đến vị trí mở rộng một 
lượng định trước từ cửa số tấm bên của thân.  
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bánh xe gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bánh xe gió có đường tâm quay thẳng đứng (7), bao gồm rôto (1) 
có trục thẳng đứng (2) và ít nhất một cần đỡ (4) kéo dài theo hướng kính đến trục (2) và 
được tạo ra có các cánh (5) trên cả hai phía của trục (2) và được đỡ quay được quanh 
đường tâm dọc của chúng so với trục (2), có các cánh (5) trên cả hai phía của trục (2) 
được bố trí theo sự dịch chuyển góc đối với nhau quanh đường tâm dọc của cần đỡ (4) 
và có trọng tâm các vùng vào gió của chúng nằm ở khoảng cách theo hướng kính cách 
đường tâm dọc của cần đỡ (4). Để đạt được các sự điều chính cánh có lợi, tác giả sáng 
chế đề xuất các cánh (5) được lắp trên cần đỡ (4) của các cánh sao cho quay được quanh 
trục (9) vuông góc với khoảng cách hướng kính của trọng tâm và với đường tâm dọc của 
cần đỡ (4).  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp axit nicotinic dùng để điều trị và/hoặc phòng ngừa 

các bệnh liên quan đến chuyển hóa và dược phẩm chứa hỗn 
hợp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hiệp đồng gồm axit nicotinic và melđonium được đặc 
trưng bởi hiệu quả cao trong điều trị các rối loạn, bao gồm kết tụ tiểu cầu, rối loạn 
chuyển hóa lipit, tăng lipit huyết, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành tim được chọn từ 
nhóm bao gồm chứng đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim, thiếu máu não cục bộ tạm thời 
và thường trực bao gồm tai biến mạch máu não và đột quỵ và bệnh tắc nghẽn động mạch 
ngoại biên, và đặc trưng bởi hiệu quả làm giảm chứng đỏ bừng mặt giảm và/hoặc làm 
tăng hàm lượng glucoza trong máu, chứa hoạt chất là axit nicotinic hoặc muối dược 
dụng của nó và melđonium hoặc muối dược dụng của nó, hữu hiệu dùng cho mục đích 
nêu trên.  
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(72) KONDO, Tatsuhiro (JP), KONDO, Atsushi (JP), KAWAMURA, Naohiro  (JP), 

TATANI, Kazuya (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất inđol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức tổng quát (I), hợp chất này tác dụng đối 
kháng thụ thể EP1 :  
 

 
  
 
trong đó A là vòng benzen hoặc vòng tương tự; Y là nhóm alkylen C1-6 hoặc nhóm tương 
tự; RN là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl C1-6; R

1 là nguyên tử hydro, nhóm alkyl C1-6 
hoặc các chất tương tự; R2 là nhóm phenyl mà có thể có phần tử thế, nhóm dị vòng thơm 
5 cạnh mà có thể có phần tử thế, nhóm dị vòng thơm 6 cạnh mà có thể có phần tử thế 
hoặc các nhóm tương tự; R3 là nguyên tử halogen, nhóm alkoxy C1-6 hoặc các chất tương 
tự; R4 là nguyên tử hydro hoặc các chất tương tự; và R5 là nguyên tử hydro hoặc các chất 
tương tự; hoặc muối dược dụng của nó. Ngoài ra, hợp chất có công thức (I) theo sáng 
chế có thể được sử dụng làm chất điều trị hoặc ngăn ngừa rối loạn chức năng đường tiết 
liệu dưới (lower urinary tract dysfunetion - LUTS), cụ thể, các triệu chứng khác nhau 
của hội chứng bàng quang quá kích thích (overaetive bladder syndrome - OABs).  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
245 

(11) 30109 
(21) 1-2012-00217 (51) 7 H01L  31/04 
(22) 30.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/062929      30.07.2010 (87) WO/2011/013814 03.02.2011 
(30) 2009-178320 30.07.2009 JP 

2010-124428 31.05.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(71) SANYO ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

5-5, Keihan-Hondori 2-chome, Moriguchi-shi, Osaka 5708677, JP 
(72) TAlRA Shigeharu (JP), YOSHIMINE Yukihiro  (JP), TABE Tomonori  (JP), 

KANNOU Hiroyuki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Môđun pin mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun pin mặt trời có khả năng làm giảm hiện tượng tạo ra vết nứt 
trong pin mặt trời bằng cách bố trí các điện cực ngón tay trên mặt sau đối ngược với điện 
cực ngón tay mặt trước. Trong môđun pin mặt trời bao gồm nhiều pin mặt trời được kết 
nối với nhau bằng các bộ phận dây điện, mỗi pin mặt trời trong số các pin mặt trời bao 
gồm nhiều điện cực ngón tay mặt trước 110 được bố trí trên bề mặt tiếp nhận nhận ánh 
sáng của pin mặt trời và được nối với thẻ và nhiều điện cực ngón tay mặt sau 120 được 
bố trí trên bề mặt sau của pin mặt trời và được nối với các thể. Các khu vực điện cực phụ 
trợ mặt sau 120b được sắp xếp trong các vùng, vùng này rộng hơn các điện cực ngón tay 
mặt trước 110, trên bề mặt sau đối ngược với các vùng mà tại đó các điện cực ngón tay 
mặt trước có mặt. 
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(11) 30110 
(21) 1-2012-00231 (51) 7 H04W  16/26,  16/12,  16/32,  72/04 
(22) 10.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/005008     10.08.2010 (87) WO2011/018892 17.02.2011 
(30) 2009-185406 10.08.2009 JP 

2010-151415 01.07.2010 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TAKANO, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông di động, nút chuyển tiếp, phương pháp 

chuyển tiếp, thiết bị đầu cuối di động và trạm cơ sở 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nút chuyển tiếp (hoặc trạm chuyển tiếp) hoạt động dưới dạng bộ 

phận trung gian khi truyền giữa trạm cơ sở và trạm di động dựa trên vị trí của nó trong « 
và vị trí của trạm di động trong ô. Do ô được chia thành nhiều khu vực và các tài nguyên 
không dây khác nhau được sử dụng trong các khu vực đó, nên nút chuyển tiếp sử dụng 
các tài nguyên không dây liên quan cần được sử dụng khi truyền thông dựa trên các vị 
trí của nút chuyển tiếp và trạm di động. Khi trạm chuyển tiếp và trạm di động đều ở 
trong khi vực biên, điều có thể là tránh nhiều trong trạm chuyển tiếp bằng cách làm 
thích nghi chế độ chuyển tiếp, chế độ này sử dụng tần số biên tránh nhiễu với các ô lân 
cận cho cả đường lên và đường xuống và giải đa hợp liên kết chuyển tiếp và liên kết truy 
cập theo chiều thời gian đối với mỗi đường trong số đường lên và đường xuống. Sự điều 
chỉnh tương tự : được thực hiện khi trạm di động và trạm chuyển tiếp ở các vị trí khác 
nhau bên trong khu vực trung tâm ô và khu vực biên «.  
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(11) 30111 
(21) 1-2012-00243 (51) 7 C07D  487/04,  487/14,  519/00, 

A61K  31/4985,  33/06, A61P  33/02 
(22) 09.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/041626 09.07.2010 (87) WO2011/006143 13.01.2011 
(30) 61/224,433      09.07.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.01.2012 
(71) IRM LLC  (BM) 

131 Front Street, Hamilton, HM LX, Bermuda 
(72) CHATTERJEE, Arnab K. (US), NAGLE, Advait (IN), WU, Tao (CN), TULLY, David  

(US), KUHEN, Kelli L. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất imiđazol ngưng tụ và chế phẩm chứa chúng để điều 

trị bệnh sốt rét do vật ký sinh gây ra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imiđzol ngưng tụ và chế phẩm chứa chúng để phòng ngừa 

hoặc điều trị bệnh sốt rét. 
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(11) 30112 
(21) 1-2012-00255 (51) 7 H02N  6/00 
(22) 14.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/041907 14.07.2010 (87) WO2011/008811 20.01.2011 
(30) 61/225,513      14.07.2009 US 
(71) AGC FLAT GLASS NORTH AMERICA, INC.  (US) 

11175 Cicero Drive, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30022, United States of America 
(72) SPENCER, Matthew (US), CORDING, Christopher R. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quang điện bao gồm bộ tập trung bằng thủy tinh được 

tạo mẫu 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị quang điện bao gồm thành phần quang học có khả năng tập 

trung năng lượng mặt trời, và đề xuất phương pháp sản xuất thiết bị quang điện này. Cụ 
thể hơn, sáng chế đề xuất thành phần thuỷ tinh được tạo mẫu được sản xuất trực tuyến 
vốn có khả năng tập trung năng lượng mặt trời và cho phép sử dụng ít vật liệu quang 
điện hơn một cách đáng kể trong thiết bị quang điện. Sáng chế cũng đề xuất phương 
pháp trực tuyến để sản xuất tấm thuỷ tinh được tạo mẫu và phương pháp sản xuất thiết bị 
quang điện bao gồm tấm thuỷ tinh được tạo mẫu này.  
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(11) 30113 
(21) 1-2012-00256 (51) 7 C07D  487/04, A01N  43/90 
(22) 31.08.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2009/055522     31.08.2009 (87) WO2011/025505 03.03.2011 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) BREWSTER, William (US), DEMETER, David (US), ERICKSON, W. (US), LOWE, 

Christian (US), KLITTICH, Carla (US), NUGENT, Jaime  (US), RIEDER, Brent (US), 
SIDDALL, Thomas (US), YAO, Chenglin (US), YERKES, Carla (US), ZHU, 
Yuanming (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pteridin có hoạt tính trừ dịch hại 

  (57)  Sáng chế đề cập đến 1- hoặc 2-(4-(aryloxy)-phenyl)etylamino-, oxy- hoặc 
sulfanyl)pteridin và 1- hoặc 2-(4-(heteroaryloxy)-phenyl)etylamino-, oxy- hoặc 
sulfanyl)pteridin và ứng dụng của chúng làm chất nông hoá và các sản phẩm bảo vệ sức 
khỏe động vật.  
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(11) 30114 
(21) 1-2012-00276 (51) 7 C07D  339/02 
(22) 05.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/044585 05.08.2010 (87) WO2011/017544 10.02.2011 
(30) 61/232,232      07.08.2009 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) BOEBEL, Timothy (US), BRYAN, Kristy  (US), LORSBACH, Beth (US), MARTIN, 

Timothy (US), OWEN, W.  (GB), POBANZ, Mark  (US), THORNBURGH, Scott (US), 
WEBSTER, Jeffery (US), YAO, Chenglin (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 5-flo-2-oxopyrimiđin-1(2H)-carboxylat, chế phẩm 

chứa hợp chất này và phương pháp khống chế và chữa trị sự 
tấn công của nấm trên thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập tới hợp chất 5-flo-2-oxopyrimiđin-1-(2H)-carboxylat và dẫn xuất của 
chúng và các hợp chất này được dùng làm chất diệt nấm.  
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(11) 30115 
(21) 1-2012-00278 (51) 7 H04L  12/58 
(22) 14.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/CN2010/076882  14.09.2010 (87) WO2011/032486 24.03.2011 
(30) 200910093227.4       16.09.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.02.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
518044, Guangdong Province, P. R. China 

(72) ZHANG, Xiaochao (CN), LIAO, Jue (CN), CHEN, DingJia  (CN), WEI, Bin  (CN), 
YAO, Yanke (CN), LI, Jianzhen (CN), LI, Bin  (CN), ZHANG, Qian  (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và máy chủ dành cho tin nhắn nhanh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và máy chủ dành cho tin nhắn nhanh (IM). Phương pháp 
bao gồm các bước : nhận thông tin đăng nhập được gửi bởi máy khách IM, trong đó 
thông tin đăng nhập đối tượng ít nhất bao gồm thông tin đăng nhập của người dùng máy 
khách IM và thông tin đối tượng của thiết bị đầu cuối có cài phần mềm bởi máy khách 
IM (101); thẩm tra nhận dạng người dùng máy khách IM theo thông tin đăng nhập trong 
thông tin đăng nhập đối tượng (102); khi việc thẩm tra được thông qua, thì cấp phát số 
đối tượng cho máy khách IM theo thông tin đối tượng trong thông tin đăng nhập đối 
tượng, trong đó số đối tượng  được thiết lập là nhận dạng duy nhất của máy khách IM 
(103). Máy chủ theo sáng chế bao gồm môđun thu nhận (801), môđun thẩm tra (802) và 
môđun cấp phát (803). Bằng việc sử dụng phương pháp và máy chủ theo sáng chế, ta có 
thể thực hiện truy cập tại nhiều điểm bằng một tài khoản đăng nhập, và nhiều tình huống 
yêu cầu của người dùng được thỏa mãn.  
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(11) 30116 
(21) 1-2012-00286 (51) 7 B01J  29/16,  35/10, C10G  47/12,  

47/20 
(22) 02.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/063010    02.08.2010 (87) WO2011/016413 10.02.2011 
(30) 2009-180946      03.08.2009 JP 
(71) 1. IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321 Japan 
2. JGC Catalysts and Chemicals Ltd.  (JP) 
580, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0013 Japan 
3. JAPAN PETROLEUM ENERGY CENTER  (JP) 
3-9,Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Japan 
4. IINO, Akira   (JP) 
2-1, Anesakikaigan, Ichihara-shi, Chiba 299-0107 Japan 
5. TAKAHASHl, Nobuyuki   (JP) 
1280, Kamiizumi, Sodegaura-shi, Chiba 299-0293 Japan 
6. SUNAGAWA, Yoji  (JP) 
1280, Kamiizumi, Sodegaura-shi, Chiba 299-0293 Japan 
7. WATABE, Mitsunori  (JP) 
c/o JGC Catalysts and Chemicals Ltd., Kitakyushu Operation Center, 13-2, 
Kitaminato-machi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 808-0027 Japan 
8. YAMAHATA, Yuichi   (JP) 
c/o JGC Catalysts and Chemicals Ltd., Kitakyushu Operation Center, 13-2, 
Kitaminato-machi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 808-0027 Japan 
9. EURA, Shinya   (JP) 
c/o JGC Catalysts and Chemicals Ltd., Kitakyushu Operation Center, 13-2, 
Kitaminato-machi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 808-0027 Japan 

(72) INAMURA, Kazuhiro  (JP), SHIRAHAMA, Yuji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác hyđrocrackinh cho dầu nặng và phương pháp xử 

lý dầu nặng bằng hyđro nhờ sử dụng chất xúc tác này 
  (57)    Sáng chế đề xuất chất xúc tác để hyđrocrackinh dầu nặng mà vượt trội trong cả hai tính 

năng là tính crackinh và tính khử lưu huỳnh với dầu nặng bằng cách phá vỡ sự cân bằng 
giữa tính crackinh và tính khử lưu huỳnh và là chất mà bao gồm chất mang chứa alumin 
silicat tinh thể và oxit vô cơ xốp rỗng không chứa alumin silicat tinh thể với một kim 
loại hoạt tính được mang trên .chất mang. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phương pháp 
xử lý dầu nặng bằng hyđro sử dụng chất xúc tác này.  
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(11) 30117 
(21) 1-2012-00292 (51) 7 B65B  67/10, B65D  25/52,  83/08 
(22) 15.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/062006     15.07.2010 (87) WO2011/007843 20.01.2011 
(30) 2009-167824     16.07.2009 JP 
(71) STRA SYSTEM CO., LTD.   (JP) 

2-13-6, Kitahara, Asaka-shi, Saitama 351-0036 JAPAN 
(72) Yoshiya FURUICHI  (JP) 
(74) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO., LTD) 
(54) Dụng cụ thao tác quấn màng căng, thiết bị quấn màng căng 

và màng căng 
  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ thao tác quấn màng kéo căng trong đó thân lõi là bộ phận có 

dạng thanh hoặc bộ phận có dạng trục hình trụ, được gài vào trong thân cuộn của màng 
căng có dạng hình trụ và hai phần kẹp được bố trí ở các mặt đầu đối diện của thân lõi sẽ 
được kẹp bởi tay người dùng. Phần ghép nối để nối thân lõi và phần kẹp được bố trí ở 
các đầu đối diện của thân lõi. Cơ cấu gắn/tách được bố trí giữa ít nhất một trong số các 
phần kẹp của hai phần kẹp và phần ghép nối để lắp và tháo phần kẹp và phần ghép nối 
một cách dễ dàng. Vì vậy, màng căng có thể được lắp trên thân cuộn (R) theo cách rất 
đơn giản. Hơn nữa, phần kẹp có thể được giữ bởi lòng bàn tay và các đầu ngón tay để 
điều chỉnh lực kéo căng của màng căng. 
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(11) 30118 
(21) 1-2012-00293 (51) 7 H01L  31/18,  31/06 
(22) 09.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/041500 09.07.2010 (87) WO2011/006050 13.01.2011 
(30) 61/224,658 10.07.2009 US 

61/225,013 13.07.2009 US 
(71) FIRST SOLAR, INC.   (US) 

28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) POWELL, Rick, C. (US), GLOECKLER, Markus (DE), BULLER, Benyamin (IL), 

SHAO, Rui  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Pin quang điện chứa kẽm và phương pháp sản xuất nó 

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất pin quang điện bao gồm bước lắng phủ lớp 
sulfua cađimi trên màng oxit dẫn điện trong suốt đa lớp; lắng phủ lớp chứa kẽm trên lớp 
sulfua cađimi; và lắng phủ lớp cađimi telurua trên lớp chứa kẽm. Sáng chế còn đề xuất 
pin quang điện được sản xuất theo phương pháp này.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
255 

(11) 30119 
(21) 1-2012-00296 (51) 7 E01D  15/20 
(22) 06.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/NO2010/000270 06.07.2010 (87) WO2011/005112 13.01.2011 
(30) 20092548       06.07.2009 NO 
(71) CRUISE VENTURES AS  (NO) 

N-6878 Veitastrond Norway 
(72) ASBJORN Nes (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đường đi bộ nổi động dễ uốn và phương pháp nối 
  (57)   Sáng chế đề cập đến đường đi bộ nổi động dễ uốn (10) để có thể vận chuyển một cách 

chắc chắn người và/hoặc hàng hóa giữa các hệ thống ở biển, như các tàu, và đất liền (30, 
20). Đường đi bộ này khác biệt ở chỗ, nó bao gồm các chi tiết cấu (50) nối ở giữa các 
chi tiết nổi động (60A, 60B, 60C) được lắp bằng các đoạn nằm ngang và thẳng đứng, sao 
cho các chi tiết nổi động có thể được kéo ra trong quá trình sử dụng để nối các hệ thống 
(30, 20) (20) và gập lại khi đường đi bộ (10) không được sử dụng . Các chi tiết cầu (50) 
được thiết kế, cùng với các chi tiết nổi động (60A, 60B) được mở ra và gập lại theo dạng 
kiểu xếp nếp hình chữ chi. Sáng chế còn đề cập đến các cách áp dụng kết cấu để kết hợp 
với các vùng đất liền nằm cách bởi eo biển hoặc sông, trong đó có cả, ví dụ, việc giao 
thông vận tải nặng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
256 

(11) 30120 
(21) 1-2012-00311 (51) 7 H01L  27/142,  31/0224 
(22) 09.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/001942 09.07.2010 (87) WO2011/008254 20.01.2011 
(30) 61/224,941      13.07.2009 US 
(71) FIRST SOLAR, INC.   (US) 

28101 Cedar Park Boulevard, Perrysburg, OH 43551, United States of America 
(72) SHAO, Rui (CN), GLOECKLER, Markus  (DE), BULLER, Benyamin (IL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quang điện chứa lớp tiếp xúc trước được pha tạp và 

phương pháp sản xuất nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp pha tạp lớp tiếp xúc trước của pin mặt trời để cải thiện 

hiệu suất của pin mặt trời trên cơ sở CdTe hoặc các loại pin mặt trời khác. Sáng chế còn 
đề cập đến thiết bị quang điện được sản xuất theo phương pháp này.  
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(72) Ditte RIBER (DK), Eddi MEIER  (DK), Jens Rosengren DAUGAARD (DK), Marie 
SKOVGAARD (DK), Jakob Lind TOLBORG  (DK), Gita KAMPEN  (DK), Camilla, 
AEerteberg BAEK (DK) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hợp chất tương tự glucagon đã được axyl hóa và chế phẩm 

chứa hợp chất này  
  (57)    Sáng chế đề xuất các nguyên liệu và các phương pháp thúc đẩy sự giảm thể trọng hoặc 

ngăn ngừa sự tăng thể trọng, và sử dụng trong việc điều trị bệnh tiểu đường và các rối 
loạn chuyển hóa có liên quan. Cụ thể, sáng chế đề xuất chất tương tự các peptit mới là 
glucagon đã được axyl hóa có tác dụng trong các phương pháp này. Các peptit này có 
thể có làm tăng độ chọn lọc đối với thụ thể GLP-1 so với glucagon của người.  
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Av. GÐnÐral-Guisan 70, CH-1009 Pully, Switzerland 
(72) ALBERTSSON, Ann-Christine (SE), EDLUND, Ulrica (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Lớp ngăn dùng cho tấm mỏng để bao gói và tấm mỏng để bao 

gói bao gồm lớp ngăn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp ngăn và tấm mỏng để bao gói bao gồm lớp ngăn này và phương 

pháp sản xuất lớp ngăn này. Lớp ngăn được sản xuất từ sản phẩm thủy phân trên cơ sở 
xenluloza. Lớp ngăn bao gồm lignin và oligo- hoặc polysacarit, trong đó oligo- hoặc 
polysacarit ít nhất được liên kết cộng hóa trị một phần nhau trong chất nền, và ít nhất 
một đồng thành phần. Đồng thành phần được liên kết với lignin và oligo- hoặc 
polysacarit bằng các liên kết bậc một và/hoặc bậc hai. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến bao 
gói được làm bằng tấm mỏng để bao gói.  
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70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) TOFT, Nils (NO), ALDÐN, Mats (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu túi nhiều lớp không có lá kim loại, phương pháp sản 

xuất vật liệu túi và bao bì được sản xuất từ vật liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu túi nhiều lớp không có lá kim loại để đóng gói thực phẩm 

lỏng có hai hoặc nhiều hơn hai lớp giấy hoặc vật liệu gốc xenluloza khác, các lớp gắn 
kín được bằng nhiệt kín lỏng bên ngoài cùng là các polyme gốc polyolefin, và các lớp 
chắn được phủ lên mặt bên trong của lớp thứ nhất bằng giấy hoặc vật liệu gốc xenluloza. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm bao gói nhiều lớp và sáng chế đề cập 
đến bao bì được tạo ra từ tấm bao gói nhiều lớp.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
260 

(11) 30124 
(21) 1-2012-00325 (51) 7 B32B  27/00 
(22) 06.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/004065 06.07.2010 (87) WO2011/003564 13.01.2011 
(30) 0900948.1      08.07.2009 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) TOFT, Nils (NO), BENTMAR, Mats (SE), BERLIN, Mikael  (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm bao gói nhiều lớp có tính chắn cao, phương pháp sản xuất 

tấm bao gói nhiều lớp và bao bì 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm bao gói nhiều lớp không có lá kim loại để đóng gói thực phẩm 

lỏng bao gồm lớp giấy thứ nhất, lớp giấy thứ nhất được đặt hướng về mặt bên trong của 
vật liệu bao gói nhiều và lớp giấy thứ hai được đặt về mặt bên ngoài của vật liệu bao gói 
nhiều lớp, các lớp giấy thứ nhất và thứ hai nêu trên được phân lớp với nhau bởi lớp liên 
kết trung gian thứ nhất theo cấu trúc xen kẽ, tấm bao gói nhiều lớp còn bao gồm lớp phủ 
chắn khí, được phủ lên mặt bên trong của lớp giấy thứ nhất bằng cách phủ màng lỏng 
hợp phần chắn khí lỏng lên  lớp giấy thứ nhất nêu trên và đó sấy khô, hợp phần lỏng 
chứa chất kết dính polyme được phân tán hoặc được hoà tan trong môi trường nước hoặc 
môi trường dung môi, và lớp chắn phụ hướng về hơi nước được phân lớp và được liên kết 
với mặt trong được phủ chắn của lớp giấy thứ nhất. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất tấm bao gói nhiều lớp và đề cập đến bao bì được tạo ra từ tấm bao gói 
nhiều lớp. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 3-phenoxymetylpyrolidin và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 
 

  
 
trong đó R16 được xác định trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của nó. Các hợp chất 
có công thức I là các chất ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrin. Sáng chế cũng 
đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này, các quy trình và các chất trung gian để 
điều chế nó.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất azabixyclo và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất azabixyclo có hoạt tính ức chế HSP90 và tác dụng ức chế quá 
trình tăng sinh tế bào. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) hoặc muối 
của nó; trong đó X1 là CH hoặc N, một trong số các nhóm X2, X3 và X4 là N, và các 
nhóm còn lại tương ứng là CH; một hoặc hai trong số các nhóm Y1, Y2, Y3 và Y4 là C-
R4, và các nhóm còn lại giống nhau hoặc khác nhau tương ứng là CH hoặc N; R1 là 
nhóm dị vòng không no vòng đơn hoặc vòng đôi tùy ý được thế có từ 1 đến 4 nguyên tử 
khác loại được chọn từ N, S và O; R2 là nhóm alkyl có từ 1 đến 6 nguyên tử cacbon hoặc 
nhóm tương tự; R3 và R4 là -CO-R5 hoặc nhóm tương tự. Sáng chế cũng đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này.  
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Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, Netherlands 
(72) KHABBAZ, Farideh (SE), FARE, Joanna (SE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ dính kết, keo dính, phương pháp sản xuất sản phẩm làm từ 

gỗ và sản phẩm làm từ gỗ thu được theo phương pháp này. 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ dính kết chứa:  

- protein;  
- polyme chứa ít nhất một nhóm cacboxylic hoặc ít nhất một nhóm anhyđrit cacboxylic, 
hoặc kết hợp của chúng, với điều kiện là polyme này không chứa đơn vị vynyl pivalat 
với lượng từ 5% đến 90% khối lượng kết hợp với đơn vị hợp chất vinyl chứa nhóm 
hyđroxyl bậc một với lượng từ 0,2% đến 1 5% khối lượng; và  
- polyamin-epihalohydrin.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến keo dính chứa hệ dính kết này, phương pháp sản xuất 
sản phẩm làm từ gỗ và sản phẩm làm từ gỗ thu được theo phương pháp này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chụp ảnh bán dẫn 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị chụp ảnh bán dẫn mà trong đó phần chuyển đổi quang điện, 
phần giữ điện tích, phần vận chuyển và nút cảm biến được tạo ra trong giếng loại P. 
Phần giữ điện tích được cấu hình để bao gồm vùng bán dẫn loại N, là vùng bán dẫn thứ 
nhất để giữ các điện tích ở phần khác với phần chuyển đổi quang điện. Vùng bán dẫn 
loại P có nồng độ cao hơn giếng loại P được bố trí bên dưới vùng bán dẫn loại N.  
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(72) RINALDI, David (FR), VILLARD, Emmanuel (FR), VENON, StÐphane (FR), 

ROCCA, Denis  (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm đông cứng trong nước, bê tông chứa chế phẩm này 

và hỗn hợp làm lỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm đông cứng trong nước chứa:  

- ít nhất một chất kết dính đông cứng trong nước,  
- ít nhất một phụ gia giảm nước thứ nhất có một nhóm phosphonic amino 
-alkylen;  
- ít nhất một phụ gia giảm nước thứ hai chứa ít nhất một polyme có cấu trúc lược, nồng 
độ theo trọng lượng của dịch chiết khô của chất phụ gia thứ hai nằm trong khoảng từ 
25% đến 100% so với nồng độ theo trọng lượng của dịch chiết khô của chất phụ gia thứ 
nhất.  
Sáng chế cũng đề cập đến bê tông chứa chế phẩm đông cứng trong nước này và hỗn hợp 
giảm nước cho chế phẩm đông cứng trong nước này.  
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(72) PARK, Kang Hee (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ dẫn động điện dùng cho xe hai bánh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dẫn động điện dùng cho xe hai bánh. Bộ dẫn động điện dùng 
cho xe hai bánh thích hợp để lắp cho xe hai bánh được dẫn động bằng động cơ bao gồm: 
ắc quy mô tơ; bộ điều khiển để nhận nguồn điện từ ắcquy mô tơ, và điều khiển và cấp ra 
nguồn điện nhận được; mô tơ điện lắp trong moay ¬ được nối với bộ điều khiển để nhận 
nguồn điện từ ắc quy mô tơ, mô tơ điện lắp trong moay ¬ có hình dạng tương ứng với 
moay ¬ của bánh trước của xe hai bánh được dẫn động bằng động cơ; bộ tiết lưu mô tơ 
nối với bộ điều khiển để cho phép lái xe điều khiển nguồn điện được cấp đến mô tơ điện 
lắp trong moay ¬ từ ắcquy mô tơ thông qua bộ điều khiển bằng tay; và khóa thông minh 
để chuyển chế độ dẫn động của xe hai bánh được dẫn động bằng động cơ thành chế độ 
dẫn động bằng động cơ hoặc chế độ dẫn động bằng mô tơ điện.  
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FJI Patents, Henkelstr. 67, 40589 Dusseldorf (DE) 
(72) HUH, Sung-Hwan (KR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp sản xuất giầy sử dụng sơn lót đa năng 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất giày sử dụng sơn lót đa năng, bao gồm bước phủ 
đế ngoài bằng cao su được làm bằng cao su không lưu hóa với sơn lót đa năng dạng lỏng 
bao gồm chất làm phân tán polyuretan, dung dịch cao su butadien, và dung dịch cao su 
tự nhiên; lưu hóa đế ngoài bằng cao su không lưu hóa được phủ sơn lót đa năng; hoạt 
hóa nhiệt đế ngoài bằng cao su đã lưu hóa và đã phủ; phủ đế ngoài bằng cao su đã hoạt 
hóa nhiệt với chất bám dính; và dán đế ngoài bằng cao su với các phần khác nhau của 
giày. Sơn lót có ích cho sáng chế được sản xuất bằng cách điều chế dung dịch thứ nhất 
bao gồm từ 15 đến 55 phần trọng lượng cao su tự nhiên và từ 750 đến 1350 phần trọng 
lượng dung môi hữu cơ; điều chế dung dịch thứ hai từ 100 phần trọng lượng dung dịch 
thứ nhất và ngoài ra, từ 45 đến 90 phần trọng lượng chất làm phân tán polyuretan; và 
điều chế dung dịch thứ ba mà tạo thành sơn lót đa năng từ 100 phần trọng lượng dung 
dịch thứ hai và từ 100 đến 250 phần trọng lượng dung dịch cao su chứa butadien chứa từ 
50 đến 200 phần trọng lượng cao su butadien và từ 800 đến 950 phần trọng lượng dung 
môi hữu cơ.  
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(86) PCT/US2010/034487 12.05.2010 (87) WO 2011/011106 27.01.2011 
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States of America 

(72) TOWLER, Gavin P. (US), LUEBKE, Charles P. (US), MYERS, David N. (US), 
KRUPA, Steven L. (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình giải hấp tầng hấp phụ 

  (57)     Sáng chế, theo một phương án minh hoạ, đề cập đến quy trình giải hấp tầng hấp phụ. 
Quy trình có thể bao gồm: cho dòng giải hấp đi qua tầng hấp phụ để loại bỏ ít nhất một 
trong số hợp chất nitril và hợp chất oxy hoá. Nhìn chung, dòng giải hấp sau khi giải hấp 
được kết hợp với dòng nguyên liệu nạp cho vùng alkyl hoá sau vùng hydro hoá chọc lọc.  
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(21) 1-2012-00377 (51) 7 C11D  17/08,  1/12,  1/72,  1/74,  

3/20,  3/386,  3/43 
(22) 13.07.2010 (43) 25.06.2012 
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3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8644, Japan 
(72) TERABAYASHI Tsuyoshi (JP), HYODO Ryo (JP), KOBAYASHI Chika (JP), 

KANEKO Yukihiro (JP), FUJII Shoko (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chất tẩy rửa lỏng dùng cho quần áo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần chất tẩy rửa dạng lỏng dùng cho quần áo có chứa chất 
hoạt động bề mặt không ion (A) có công thức R1-CO(hoặc2)mOR3, chất hoạt động bề 
mặt không ion (B) có công thức R4-O(R5O)nH, và dung môi (E) được chọn từ nhóm gồm 
rượu một lần có từ 2 đến 4 nguyên tử cacbon, rượu polyhydric có từ 2 đến 4 nguyên tử 
cacbon và dung môi glycol ete có công thức R6- (hoặc7)kOH. Hợp phần chất tẩy rửa 
dạng lỏng dùng cho quần áo chứa chất hoạt động bề mặt không ion ở nồng độ cao và ổn 
định, có khả năng tan khi tẩy rửa, tác dụng tẩy rửa tốt, ngăn ngừa lắng đọng đất, làm 
mềm vải và độ ổn định lỏng cao, và có thể giặt quần áo, đặc biệt là quần áo bằng vải 
lanh, mà không làm giảm tính thoải mái khi mặc.  
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(72) HECK, Jeroen Margot Leon (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm sữa và sản phẩm được sản xuất từ chế phẩm sữa này, 

chế phẩm thức ăn động vật và phương pháp sản xuất chế phẩm 
sữa này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm sữa cụ thể, và đặc biệt là đến chế phẩm sữa bò cụ thể. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến việc sử dụng chế phẩm sữa này để sản xuất các sản 
phẩm từ sữa và đến các sản phẩm được sản xuất cho các ứng dụng lương thực và thức ăn 
chăn nuôi và các chất phụ trợ lương thực và thức ăn chăn nuôi. Theo khía cạnh khác, 
sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho động vật tiết sữa và đặc biệt là gia súc tiết sữa 
và cụ thể là dùng cho bò sữa; và đến phương pháp sản xuất chế phẩm sữa này bằng cách 
vắt sữa các động vật tiết sữa này.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe máy trong đó góc lắp của bóng đèn đuôi được tăng để làm giảm 
khoảng cách giữa yên xe và cụm đèn đuôi, nâng cao mức độ linh hoạt trong việc thiết kế 
đuôi xe có kích thước ngắn ở quanh đèn đuôi của xe máy nhờ đó cải thiện được kiểu 
dáng bên ngoài của xe máy, và làm cho việc lắp hoặc tháo bóng đèn đuôi được dễ dàng 
hơn.  

Xe máy bao gồm tấm ốp sau (60) lắp vào phần sau của khung thân xe (11), khóa 
móc yên xe (90) được bố trí trên phần đầu sau của khung thân xe (11) và có kết cấu để 
khóa và mở khóa yên xe có thể mở ra/đóng lại được (27), cụm đèn đuôi (50) được bố trí 
ở phía sau khóa móc yên xe (90) và lắp vào tấm ốp sau (60), bóng đèn đuôi (54) lắp vào 
cụm đèn đuôi (50) ở trạng thái nghiêng về phía trước, và chắn bùn sau (100) che phần 
trên của bánh sau (WR). Lỗ (103) cho phép tiếp cận bóng đèn đuôi (54) được tạo ra trên 
phần của chắn bùn sau (100) quay mặt về phía bóng đèn đuôi (54).  
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(72) Akira HAMAUZU (JP), Tetsuo TAKESHIGE (JP), Kotaro FUJIYAMA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe máy 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất xe máy trong đó có thể dễ dàng phân biệt giữa bó dây 
dẫn chính và các ống ABS để nâng cao độ linh hoạt trong việc thiết kế bố trí xe máy và 
tạo điều kiện thuận lợi cho các công đoạn lắp ráp và đi đường ống, nhờ đó cải thiện được 
năng suất lắp ráp xe.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe máy mà trong đó bó dây dẫn 
chính (50) dùng để cấp điện từ ăcquy (61) cho các bộ phận điện (62 đến 67) được bố trí 
ở một bên theo chiều từ phải sang trái của xe (10), và các ống ABS (101, 102 và 106) để 
truyền áp suất thủy lực đến má phanh (74) được bố trí ở bên kia theo chiều từ phải sang 
trái của xe (10).  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất hấp phụ zeolit không kết dính, phương pháp sản xuất 

chất hấp phụ zeolit không kết dính và quy trình tách para-
xylen từ hỗn hợp các xylen sử dụng chất hấp phụ zeolit không 
kết dính 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chất hấp phụ zeolit BaKX không kết dính, phương pháp sản xuất 
chúng, và quy trình sử dụng chúng trong quy trình tách hấp phụ pha lỏng. Chất hấp phụ 
bao gồm phần zeolit biến đổi chất kết dính được tạo ra từ x % trọng lượng chất kết dính 
đất sét cao lanh và (100-x) % trọng lượng zeolit không biến đổi với tỷ lệ mol silic dioxit 
: nhôm oxit là 2,5. Chất kết dính đất sét cao lanh nằm trong khoảng từ 10 đến 20% trọng 
lượng. Ba và K chiếm các vị trí trao đổi cation bên trong chất hấp phụ. K nằm trong 
khoảng từ 0,25 đến 0,9% trọng lượng và Ba lớn hơn 31,6% trọng lượng của chất hấp phụ 
zeolit BaKX không kết dính. Bột ngô có thể được bổ sung vào Zeolit X và chất kết dính 
đất sét cao lanh để tăng độ rỗng lớn và thể tích rỗng của chất hấp phụ. Năng suất của 
chất hấp phụ được cải thiện, chi phí hoạt động của quy trình giảm. Sức bền cơ của chất 
hấp phụ cũng được cải thiện.  
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(72) NAGAHIKO, Takeshi (JP), NAKAMURA, Jun  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất axit L-amin 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất axit L-amin bao gồm bước muôi cấy vi khuẩn 
coryneform có khả năng sản sinh axit L-amin trong môi trường để sản sinh và tích tụ 
axit L-amin trong môi trường hoặc các tế bào vi khuẩn, và thu gom axit L-amin từ môi 
trường hoặc các tế bào, trong đó vi khuẩn coryneform đã nêu đã được cải biến để gia 
tăng hoạt tính của cacbonic anhydraza.  
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35-37 Đường số 9 Công ty xây dựng Cần Thơ, khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Nhà nổi 

  (57)     Sáng chế để cập nhà nổi có kết cấu bên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, được thiết 
kế với kích thước 4m x 10m có hành lang bao quanh 1m, gồm hai tầng trệt và lầu; tầng 
trệt gồm ba phần là phần nền, phần trần và phần vách, phần nền có kích thước chiều 
rộng 6m x chiều dài 12m x chiều cao 0,2m = 14,4m3, phần trần có kích thước chiều rộng 
6m x chiều dài 12m x chiểu cao 0,1m = 7,2m3, phần vách có kích thước chu vi 28m x 
chiều cao 3m x chiều dày 0,1m = 8,4m3; tầng trệt được làm bằng bê tông cốt thép mác 
cao (mác 300, 350, 400 có mã hiệu chung là C322) có tỷ trọng 2,5 tấm/m3; tầng lầu 
được thiết kế theo kiểu nhà tiền chế với khung là thép rỗng, vách tôn, mái tôn tùy ý và 
có trọng lượng nhẹ chỉ bằng 1/15 so với tầng trệt.  
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(11) 30140 
(21) 1-2012-00407 (51) 7 G09B 9/058, 9/05 
(22) 17.02.2012 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-039025 24.02.2011 JP 

2011-039866 25.02.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 JAPAN 
(72) Katsuhito AOKI (JP), Sadanao ICHIMI (JP), Yukio MIYAMARU (JP), Yoshiki 

TAKAHASHl (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị mô phỏng tình trạng lái xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mô phỏng tình trạng lái xe cho phép người vận hành nhận biết, 
nhờ âm thanh (âm thanh nhân tạo) và chuyển động rung (chuyển động rung nhân tạo) 
rằng chỗ để chân (bậc để chân) đã đi vào tiếp xúc với mặt đất và cho phép hiện trạng 
trong quá trình lái được tạo ra theo cách có hiệu quả hơn cho người vận hành. Thiết bị 
mô phỏng tình trạng lái xe bao gồm phương tiện tính góc nghiêng ảo để tính góc 
nghiêng ảo Roll-i của xe ảo của xe mô phỏng trong không gian ảo, và phương tiện so 
sánh góc thứ nhất để so sánh góc nghiêng ảo Roll-i và góc định trước thứ nhất Roll-is 
được đặt trước với nhau. Khi góc nghiêng ảo Roll-i vượt quá góc định trước thứ nhất 
Roll-is, chuyển động rung được cấp từ bộ kích hoạt tuyến tính (50), dùng để điều khiển 
góc nghiêng của xe mô phỏng (16), cho xe mô phỏng (16). Chuyển động rung này được 
đặt sao cho nó tăng khi góc nghiêng ảo Roll-i tăng. Thiết bị mô phỏng tình trạng lái xe 
cho phép góc đổi hướng được tạo ra khi xe hai bánh mô phỏng chuyển động nghiêng 
khiến cho có thể tạo ra cảm giác gần như cảm giác được tạo ra bởi xe hai bánh thực.  
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(11) 30141 
(21) 1-2012-00410 (51) 7 A61M  5/20 
(22) 29.03.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/054125 29.03.2010 (87) WO 2010/089417 12.08.2010 
(30) P 388694      31.07.2009 PL 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
(71) COPERNICUS SP. Z O.O.  (PL) 

ul. Litewska 10a, PL-71-344 Szczecin, Poland 
(72) Adam STEFANSKl (PL) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Cơ cấu chỉ thị dùng cho thiết bị chuyên dụng tự động, đặc biệt 

dùng cho insulin 
  (57)    Sáng chế đề xuất cơ cấu chỉ thị dùng cho thiết bị chuyên dụng tự động, đặc biệt cho 

insulin hoặc các chất pha chế dạng lỏng khác, đặc biệt dùng để cấp nhiều lần các liều 
thuốc đã định theo đường tiêm từ một vật chứa trao đổi được, như dùng để tư cấp insulin 
bởi các bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường cơ cấu chỉ thị dùng cho thiết bị chuyên dụng 
tự động gồm một cụm có ít nhất hai ống được nối theo cách dịch chuyển được với nhau, 
cơ cấu chỉ thị này khác biệt ở chỗ chỉ thị (2) được lắp trên ống dẫn (1) chỉ có dấu (2, 1) 
trên bề mặt ngoài của nó và được nối đồng trục với đai ốc điều chỉnh đẩy-kéo (3).  
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(11) 30142 
(21) 1-2012-00414 (51) 7 C07J  9/00, A61K  31/575, A61P  

1/16 
(22) 10.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/KR2010/006192  10.09.2010 (87) WO2011/031099 17.03.2011 
(30) 10-2009-0086149       11.09.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
(71) DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

223-23, Sangdaewon-dong, Joongwon-gu, Sungnam-si, Kyunggi-do 462-120, Republic 
of Korea 

(72) CHOY Jin Ho (KR), CHOI Go Eun  (KR), PARK Myung Chul (KR), CHANG Hee 
Chul (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dạng lai axit ursođeoxycholic-hyđrotalxit tổng hợp-

eudragit, dược phẩm chứa dạng lai này và phương pháp điều 
chế dạng lai này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dạng lai axit ursođeoxycholic-hyđrotalxit tổng hợp- eudragit, dược 
phẩm chứa dạng lai này và phương pháp điều chế dạng lai này. Dạng lai axit 
ursođeoxycholic-hyđrotalxit tổng hợp-eudragit theo sáng chế rất hữu ích làm hoạt chất 
trong dược phẩm do có tác dụng làm hạn chế vị đắng và cải thiện tốc độ hấp thụ của cơ 
thể với khả năng hòa tan cao.  
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(11) 30143 
(21) 1-2012-00415 (51) 7 C07D  401/04, A61K  31/4439, A61P  

25/00, C07D  401/14,  403/04 
(22) 14.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/060097 14.07.2010 (87) WO/2011/006910 20.01.2011 
(30) 09165780.9       17.07.2009 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) JAESCHKE, Georg (DE), LINDEMANN, Lothar (DE), VIEIRA, Eric (CH), 

WICHMANN, Juergen (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Các dẫn xuất imidazol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất imiđazol có công thức tổng quát  
 

  
 
trong đó  
R1 là halogen, alkyl thấp hoặc alkoxy thấp;  
R2 là alkyl thấp, hydroxyalkyl thấp hoặc alkoxyalkyl thấp;  
R3 là hydro, alkyl thấp, hydroxyalkyl thấp hoặc alkoxyalkyl;  
Q hoặc là N= hoặc -CH=;  
R4 là nhóm có công thức IIa hoặc IIb  
 

  
 
trong đó  
X, Y và Z độc lập là -CH hoặc N=, và theo đó chỉ có một X hoặc Y có thể là nguyên tử 
nit¬;  
R5 và R6 độc lập là hydro, alkyl thấp, hydroxyalkyl thấp  alkoxyalkyl thấp, 
(CH2)m-(CO)O- alkyl thấp, -(CH2)m-S(O)2- alkyl thấp, -(CH2)m-C(O)-NR'R'' và 
trong đó m = 0 - 3 và R' và R" độc lập là hydro hoặc alkyl thấp;  
cũng như các muối dược dụng của chúng, để điều chế các hợp chất và dược phẩm chứa 
chúng.  
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(11) 30144 
(21) 1-2012-00416 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(22) 17.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/KR2010/005436  17.08.2010 (87) WO2011/021838 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075854       17.08.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) SONG, Hak-Sup (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hóa, giải mã hình ảnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để mã hoá hình ảnh, và phương pháp và thiết 
bị để giải mã hình ảnh, trong đó các điểm ảnh lân cận được sử dụng để thực hiện dự báo 
bên trong trên khối hiện hành cần được mã hoá được lọc và quá trình dự báo bên trong 
được thực hiện nhờ sử dụng các điểm ảnh lân cận được lọc.  
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(11) 30145 
(21) 1-2012-00418 (51) 7 B09C  1/06, A62D  3/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
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10 Stevens Road, Fitchburg, MA 01420 (US) 
(72) BAKER, Ralph S (US), GALLIGAN, James P. (US), HERON, Gorm (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp xử lý đất bị ô nhiễm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý đất gồm ngăn chứa đất mà có ít nhất một vách và ít 
nhất một sàn, ít nhất một bộ phận làm nóng được nối với hoặc nằm bên trong ít nhất một 
trong số các vách và ít nhất một bộ phận làm nóng sàn về cơ bản có dạng dài được nối 
với hoặc nằm trong sàn. ít nhất một trong số các vách có ít nhất một phần gồm vật liệu 
dẫn nhiệt được tạo kết cấu để truyền nhiệt từ ít nhất một trong số các bộ phận làm nóng 
đến phần bên trong của ngăn chứa đất. Hai hoặc hơn hai vách bao kín phần bên trong 
của ngăn chứa đất. ít nhất một trong số các vách và/hoặc sàn có thể di chuyển giữa vị trí 
đóng trong khi làm nóng ngăn chứa đất và vị trí mở mà cho phép xe chuyển đất tiếp cận 
được phần bên trong của ngăn chứa đất để cấp đất vào và/hoặc dỡ đất ra khỏi ngăn chứa đất.  
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(21) 1-2012-00422 (51) 7 C08G  59/40,  59/68,  18/38 
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(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser StraBe 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) SPYROU, Emmanouil (GR), LOMOLDER, Rainer (DE), KREISCHER, Susanne 

(DE), VOCKER, Andrea (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hỗn hợp hoạt tính, quy trình sản xuất hỗn hợp hoạt tính và 

sản phẩm chứa hỗn hợp hoạt tính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hoạt tính của chế phẩm nhựa epoxy chứa hỗn hợp xúc tác 

kém hoà tan đặc hiệu để nâng cao khả năng phản ứng. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất 
quy trình sản xuất hỗn hợp hoạt tính và sản phẩm chứa hỗn hợp hoạt tính này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.02.2012 
(71) SINOMA TECHNOLOGY & EQUIPMENT GROUP CO., LTD.  (CN) 

No. 1 Yinhelibei Road, Beichen District Tianjin 300400, CN 
(72) YU, Weimin (CN), XIAO, Qiuju (CN), LI, Zhenhua (CN), TAO, Congxi (CN), CHEN, 

Changhua (CN), LIU, Jikai (CN), PENG, Xueping (CN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Hệ thống đuôi lò được sử dụng phía ngoài lò nung xi măng để 

xử lý các nguyên liệu ban đầu nhờ các chất đốt cháy được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đuôi lò xử lý thành phần nguyên liệu ban đầu phía ngoài 

lò xi măng có thể xử lý chất đốt cháy bột nguyên liệu và bao gồm các thiết bị trao đổi 
nhiệt xyclon đa cấp. Hệ thống này còn bao gồm lò nung sơ bộ bột nguyên liệu là lò 
nung được tạo ra có đầu ra dòng khí nguyên liệu ở phần phía trên của nó, đầu vào dòng 
khí ở phần đáy của nó và đầu cấp vào ở phần phía dưới của nó. Đầu vào dòng khí đấu 
nối với đầu ra của lò nung nóng trước xyclon cấp N trong các thiết bị trao đổi nhiệt 
xyclon đa cấp đã nêu và đầu ra dòng khí nguyên liệu đấu nối với lò nung nóng trước 
xyclon cấp N-1 và đầu cấp vào đấu nối với lò nung nóng trước xyclon cấp N-2 hoặc đấu 
nối trực tiếp với cơ cấu cấp. Sáng chế có thể sử dụng một cách hữu hiệu bột xi măng 
nguyên liệu để nung thành clinke xi măng và đạt được kết quả nhờ hệ thống đuôi lò xử 
lý thành phần nguyên liệu ban đầu sấy mới xử lý chất đốt cháy bột nguyên liệu để nung 
thành clinke xi măng trong khi có tính tới toàn bộ các chất đốt cháy được là chất sẽ đốt 
cháy để giải phóng nhiệt lượng và hiệu chỉnh các vai trò khác nhau của mỗi phần lò 
nung nóng trước theo công nghệ xử lý thành phần nguyên liệu ban đầu, cải thiện được 
tốc độ vận hành của hệ thống và mở rộng việc sử dụng các nguồn bột nguyên liệu cấp 
thấp không thông dụng.  
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(71) ANITOX CORPORATION  (US) 

1055 Progress Circle, Lawrenceville, GA 30043, United States of America 
(72) Kurt RlCHARDSON (US), Julio PlMENTEL (US), James D. WILSON (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC., JSC) 
(54) Chế phẩm kháng vi sinh vật và phương pháp kéo dài thời gian 

sử dụng của nước, thức ăn và thành phần thức ăn 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chế phẩm kháng vi sinh vật chứa axit propionic hoặc axit axetic đã 

đệm được trộn với axit pelargonic, và phương pháp kéo dài thời gian sử dụng của nước, 
thức ăn và thành phần thức ăn bằng cách sử dụng các chế phẩm này. Sáng chế còn đề 
xuất phương pháp kéo dài thời gian sử dụng nước, thức ăn hoặc thành phần thức ăn, 
trong đó phương pháp này bao gồm bước: xử lý bằng cách phun hoặc trộn lượng hữu 
hiệu của chế phẩm nêu trên với nước, thức ăn hoặc thành phần thức ăn chính.  
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(86) PCT/AU2010/000923  20.07.2010 (87) WO/2011/009165 27.01.2011 
(30) 2009903455       23.07.2009 AU 
(71) TRISTANO PTY LTD.  (AU) 

Suite 5-10, Level 5, Pacific Tower, 737-741 Burwood Road, Hawthorn, VIC 3122, 
Australia 

(72) CHEN, Changping (CN), SCHEIRS, John (AU), LEUFGENS, Markus (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Màng nhiều lớp, sản phẩm chứa hoặc được tạo ra từ màng 

nhiều lớp và quy trình tạo ra màng này  
  (57)    Sáng chế đề cập đến màng nhiều lớp có cấu trúc ít nhất ba lớp, cấu trúc ba lớp này gồm 

lớp lõi polyme nằm giữa hai lớp phủ polyme, mỗi lớp phủ chứa polyetylen, trong đó lớp 
lõi polyme chứa hỗn hợp nóng chảy của polyetylen, tinh bột dẻo nhiệt, và copolyme 
etylen axit acrylic.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm chứa hoặc được tạo ra từ màng nhiều lớp và 
quy trình tạo ra màng này. 
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(72) KINOSHITA Masami (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm trang trí để đúc áp lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm trang trí để đúc áp lực, tấm này bao gồm lớp trang trí được 
ghép lớp trên ít nhất một mặt của màng nền, màng nền gồm nhựa polycacbonat chứa gốc 
ete diol có nguồn gốc thực vật. Tấm trang trí để đúc áp lực này có độ bền biến dạng rất 
tốt, độ bền cong vênh và độ bền hóa trắng khi nó được sử dụng để trang trí cho sản phẩm 
đúc bằng nhựa.  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ cung cấp thức ăn 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ cung cấp thức ăn bao gồm bộ phận đựng thức ăn (7). Bộ 
phận đựng thức ăn (7) gồm một đầu mở (71) và một đầu đóng (72). Trên bề mặt của bộ 
phận đựng thức ăn (7) được tạo các lỗ hở (8) và chi tiết lồi (81). Bộ phận đựng thức ăn 
(7) được làm từ vật liệu đàn hồi dùng cho thực phẩm.  
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(72) Sevan BICAKCI (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ảnh ba chiều trong đá 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ảnh ba chiều trong đá trong suốt (1) và phương 
pháp này bao gồm các bước gia công làm cong bên trong của đá trong suốt (1), tạo 
khoảng trống trong đó và tạo ra vỏ ngoài (1.1), tạo ra ít nhất một kiểu mẫu trên bề mặt 
của vỏ ngoài (1.1) quay mặt vào phía bên trong, tạo ra ít nhất một lớp làm đầy trong suốt 
(2) trên bề mặt quay vào trong của vỏ ngoài (1.1), tạo ra ít nhất một kiểu mẫu trên bề 
mặt của lớp làm đầy hướng vào trong (2), lặp lại kiểu mẫu dưới kiểu mẫu kia và lớp làm 
đầy (2) tạo ra kiểu mẫu theo kiểu mẫu trên bề mặt của lớp làm đầy hướng vào trong (2) 
liên kết ít nhất một vật thể ba chiều (5) với bề mặt quay vào trong của lớp làm đầy (2) ở 
sát đáy, và bịt kín phần dưới của đá (1).  
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IZAWA, Manami (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng qua da 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua da chứa lượng vừa đủ tác nhân dùng trong y 
học, có khả năng duy trì các tính chất kết dính trong khoảng thời gian dài, ngay cả trong 
các trường hợp khi chất kết dính liên kết chéo được sử dụng làm lớp kết dính. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng qua da được đặc trưng ở chỗ, một bề mặt của nền 
đỡ được tạo ra bằng lớp kết dính chứa ít nhất một chất kết dính và chất kết dính này chứa 
hai loại nhựa acrylic Acr-A và Acr-B thu được bằng cách đồng trùng hợp hỗn hợp của 
các monome cụ thể.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất oxazin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất dị vòng có công thức  

 

  
 
ở dạng tự do hoặc muối, trong đó các biến là có ý nghĩa như được xác định trong bản 
mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng.   

 
 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
292 

(11) 30155 
(21) 1-2012-00463 (51) 7 A46B  9/04,  9/06 
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300 Park Avenue New York, New York 10022, United States of America 
(72) JIMENEZ Eduardo (US), ROONEY Michael (US), MOSKOVICH Robert (US), 

CASINI Luca (IT), PRINGIERS Jacob (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có các chi tiết làm sạch lệch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chăm sóc răng miệng thực hiện cách bố trí chi tiết làm 
sạch có các chi tiết làm sạch lệch. Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất dụng cụ chăm 
sóc răng miệng bao gồm tay cầm và đầu. Các chi tiết làm sạch nhô ra từ bề mặt thứ nhất 
của đầu để tạo ra vành quanh trục kéo dài từ bề mặt thứ nhất của đầu. Mỗi chi tiết làm 
sạch nhô ra từ bề mặt thứ nhất của đầu theo định hướng nghiêng để lệch theo hướng kính 
so với trục. Theo một phương án thực hiện, thành chi tiết làm sạch cũng nhô ra từ bề mặt 
thứ nhất của đầu và bao quanh theo chu vi các chi tiết làm sạch. Theo khía cạnh khác, 
sáng chế đề xuất bộ phận dụng cụ để gắn vào trong dụng cụ chăm sóc răng miệng có tay 
cầm, dụng cụ này sử dụng cách bố trí nêu trên của các chi tiết làm sạch.  
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(72) CASARA, Paolo (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình và thiết bị thu hồi amoniac từ dòng khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi amoniac được chứa trong dòng khí, quy trình đã 
nêu bao gồm các giai đoạn sau: (a) đưa dòng khí chứa amoniac vào quy trình rửa bằng 
dung dịch rửa dạng nước có độ pH thấp hơn 7,0, với việc tạo dòng khí được tinh chế và 
dung dịch nước chứa muối amoni; (b) xử lý dung dịch nước chứa muối amoni hình 
thành từ giai đoạn (a) trong thiết bị trao đổi nhiệt màng rơi thẳng đứng ở nhiệt độ từ 50 
đến 250oC và áp suất tuyệt đối nằm trong khoảng từ 50KPa đến 4MPa với việc tạo dung 
dịch rửa được tái tạo và dòng khí chứa NH3 và H2O; (c) tuần hoàn dung dịch rửa được tái 
tạo đã nêu lại giai đoạn (a). Sáng chế còn đề cập đến thiết bị dùng để thực hiện quy trình 
trên đây. 
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(54) Thiết bị làm nóng chảy bằng hồ quang điện và phương pháp 

tạo ra kim loại nóng chảy bằng cách sử dụng thiết bị làm 
nóng chảy bằng hồ quang điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị làm nóng chảy bằng hồ quang điện (22) bao gồm ngăn làm 
nóng chảy (1) được kết cấu để làm nóng chảy sắt nguồn (20) trong đó nhờ sự phóng điện 
hồ quang phát ra từ điện cực (2) và cơ cấu cấp sắt nguồn (8) được kết cấu để cấp một 
cách liên tục sắt nguồn vào ngăn làm nóng chảy. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
tạo ra kim loại nóng chảy sắt nguồn bằng cách sử dụng thiết bị làm nóng chảy bằng hồ 
quang điện bao gồm các bước : phát hiện sự thay đổi trạng thái ngăn làm nóng chảy khi 
sự phóng điện hồ quang phát sinh; và điều chỉnh tốc độ cấp mà ở đó sắt nguồn được cấp 
vào ngăn làm nóng chảy. 
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MlTTRICKER, Franklin F. (US), HERSHKOWITZ, Frank (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp tạo ra năng lượng và thu hồi 

hyđrocacbon với sự phát tán khí thải thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống tạo ra năng lượng trong các quy trình thu 

hồi hyđrocacbon với sự phát tán khí thải thấp. Một hệ thống gồm có vùng cao áp và 
được cấu tạo để thúc đẩy sự biến đổi sau buồng đốt của các thành phần dạng khí sao cho 
đạt được trạng thái hóa học mong muốn. Hệ thống khác gồm có thiết bị cải tiến hơi nước 
để cải tiến dòng nhiên liệu điều chỉnh nhằm tạo ra dòng nhiên liệu điều chỉnh đã cải 
tiến, dòng này được đặc trưng bởi sự tăng hyđro so với dòng nhiên liệu điều chỉnh.  
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1700 Broadway New York, NY 10019, United States of America 
(72) GREENLAND, Steven, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Bao bì hợp nhất và phương pháp sản xuất bao bì này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bao bì hợp nhất để chứa và phân phối sản phẩm phụ gia. Cụ thể, 
bao bì hợp nhất bao gồm bìa nền in (20) và khoang chất lưu (30) được gắn vĩnh viễn vào 
bìa nền in. Khoang chất lưu bao gồm lớp ngăn dát mỏng thứ nhất (40) bao gồm ít nhất 
một lớp polyme dẻo nhiệt định hướng hai chiều, một phần của lớp này được tạo thành 
hình dạng vòm cải biến, và lớp ngăn phẳng đát mỏng thứ hai (50). Lớp ngăn dát mỏng 
thứ nhất và thứ hai được làm kín với nhau để tạo thành vỏ bọc không thấm chất lưu (60), 
trong đó sản phẩm phụ gia (70) cơ bản là lấp đầy vỏ bọc và hình dạng vòm cải biến có 
thể duy trì đàn hồi. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất bao bì hợp nhất như 
được mô tả trên đây. Cụ thể, phương pháp này bao gồm việc tạo một phần lớp ngăn dát 
mỏng thứ nhất gồm có polyme định hướng hai chiều làm thành hình dạng vòm cải biến 
sử dụng lực như khí nén.  
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(71) LOTTE CO., LTD.   (JP) 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói và phương pháp chế tạo 

  (57)    Sáng chế đề xuất bao gói thực phẩm trong đó đồ thực phẩm dạng tấm được đựng theo 
cách lèn chặt, và từ đó đồ thực phẩm dạng tấm có thể dễ dàng được lấy ra và dễ dàng sử 
dụng ngay cả một tay đang bận việc khác, v.v.. Hơn nữa, sáng chế cũng đề xuất phương 
pháp chế tạo bao gói thực phẩm. Bao gói chính sẽ bao gói mỗi đồ thực phẩm dạng tấm 
nhờ tấm bao gói, bao gồm phần kéo ra, phần cố định, và phần làm yếu giữa chúng, và có 
thể được bóc bằng cách xé phần làm yếu này và kéo ra phần kéo. Các đồ thực phẩm 
dạng tấm đã đóng gói này được cố định và liên kết bởi tấm lắp liên kết ở phần cố định, 
tạo thành khối đồ thực phẩm dạng tấm liền khối, và các khối đồ thực phẩm dạng tấm này 
được chứa và cố định trong hộp. Phương pháp chế tạo được bộc lộ bao gồm bước xếp 
chồng các khối đồ thực phẩm dạng tấm thành các bó, được cố định với hộp.  
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(11) 30161 
(21) 1-2012-00491 (51) 7 B42D  15/10,  15/00 
(22) 21.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/060577  21.07.2010 (87) WO2011/012520 03.02.2011 
(30) PCT/IB2009/006378       28.07.2009 WO 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) BLEIKOLM, Anton (CH), DEGOTT, Pierre (FR), MULLER, Edgar (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Lá kim loại dùng trong in chuyển bao gồm chất tạo màu từ 

tính có thể biến đổi về quang học, quy trình sản xuất và vật 
phẩm hoặc tài liệu chứa lá kim loại này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lá kim loại dùng trong in chuyển, bao gồm vật mang được cán láng 
(1) và trên vật mang đã nói là lớp phủ chuyển (3) có dạng kết cấu bao gồm chất tạo màu 
từ tính có thể biến đổi về quang học được định hướng (OVMP), sự định hướng chất tạo 
màu thể hiện hình ảnh, dấu hiệu phân biệt, hoặc mẫu. Sáng chế cũng đề cập đến quy 
trình sản xuất và sản phẩm chứa lá kim loại này.  
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(21) 1-2012-00499 (51) 7 C02F  1/68, B01D  35/143, F16K  

31/00 
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(86) PCT/IN2010/000493 27.07.2010 (87) WO 2011/013142 03.02.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2012 
(71) 1. TATA CHEMICALS LIMITED.,  (IN) 

Bombay House, 24 Homi Modi street, Mumbai- 400001, India 
2. TATA CONSULTANCY SERVIES LTD.  (IN) 
TCS House, Reveline Street, 21 Ds Marg, Fort Mumbai, Mumbai- 400001, INDIA 

(72) AHMAD, Dilshad (IN), DAVE, Ujas Prataprai (IN) 
(74) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG PARTNERS JSC.) 
(54) Thiết bị tự ngắt dùng cho các chất lỏng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến một thiết bị tự ngắt dùng cho các chất lỏng gồm ít nhất một đầu vào 
chất lỏng, ít nhất một đầu ra chất lỏng, một vỏ có một lỗ mở, và một chốt chặn được tạo 
hình để ngắt lỗ mở gồm các mặt ở trên, dưới và bên. Chốt chặn có thêm một khe hở đầu 
vào chất lỏng ở mặt trên, một khe hở đầu ra chất lỏng ở mặt trên; một đường dẫn kết nối 
nối khe hở đầu vào chất lỏng với khe hở đầu ra chất lỏng, một đường dẫn đầu vào chất 
lỏng nối đầu vào chất lỏng với khe hở đầu vào chất lỏng, và một đường dẫn đầu ra chất 
lỏng nối khe hở đầu ra chất lỏng với đầu ra chất lỏng. Tấm hòa tan trong nước và pit 
tông được đặt trong vỏ, pit tông gồm một chốt được cấu hình để chặn khe hở đầu vào 
chất lỏng.  
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(11) 30163 
(21) 1-2012-00504 (51) 7 C07D  213/74,  401/04,  401/12, 

A61K  31/506, A61P  29/00,  35/00 
(22) 28.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/060984 28.07.2010 (87) WO 2011/012661 03.02.2011 
(30) 61/273,154      30.07.2009 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Swilzerland 
(72) BARSANTI, Paul, A. (GB), HU, Cheng (CN), JIN, Jeff (US), KEYES, Robert (US), 

KUCEJKO, Robert (US), LIN, Xiaodong (US), PAN, Yue (CN), PFISTER, Keith, B. 
(US), SENDZIK, Martin (DE), SUTTON, James (US), WAN, Lifeng (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyridin và pyrazin làm chất điều biến protein kinaza 

và dược phẩm chứa các hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có Công thức (I):  

 

  
 
và muối dược dụng, chất đồng phân đối ảnh, chất đồng phân lập thể, rotame, tautome, 
chất đồng phân không đối quang, hoặc raxemat của nó. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này.  
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(30) 2007-000807       05.01.2007 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2012 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150 Japan 
(72) Mikio IWAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị người sử dụng và phương pháp điều khiển mạng cá 

nhân được sử dụng trong hệ thống truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị người sử dụng được sử dụng trong hệ thống truyền thông di 

động đã bộc lộ rằng bao gồm bộ chỉ định chỉ định vùng theo dõi của ô phục vụ trên cơ 
sở thông tin quảng bá, bộ xác định xác định xem thiết bị người sử dụng có được quyền 
truyền thông trong mạng riêng không, và bộ phát phát đi tín hiệu yêu cầu cập nhật vùng 
theo dõi tới trạm cơ sở của ô phục vụ, trong đó bộ xác định xác định xem vùng theo dõi 
chỉ định có là cho mạng riêng không nhờ việc kiểm tra thông tin nhận dạng chung mà là 
dùng chung cho các mạng riêng, và bộ xác định xác định xem thiết bị người sử dụng có 
quyền truyền thông trong mạng riêng không nhờ việc xác định xem mạng riêng từ đó « 
phục vụ thuộc vào là giống hay khác với mạng riêng trong đó thiết bị người sử dụng 
được quyền truyền thông.  
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(11) 30165 
(21) 1-2012-00512 (51) 7 F23Q  2/173 
(22) 05.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/044530 05.08.2010 (87) WO 2011/017507 10.02.2011 
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(71) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY  (US) 

33 Barbour Street Bradford, Pennsylvania 16701 
(72) James M. McDonough (US), Brian J. Barber (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Cụm đầu đốt cách nhiệt dùng cho bật lửa khí đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm đầu đốt cách nhiệt dùng cho bật lửa khí đốt, cụm đầu đốt này 
bao gồm ngăn đốt cháy bằng kim loại được đấu nối cứng vững với van định lượng nhiên 
liệu. Đầu đốt và van nhiên liệu được đầu nối cứng vững qua thành phần lắp ráp cách 
nhiệt. Kết cấu này tạo cho bật lửa tin cậy hơn và làm giảm sự truyền nhiệt từ đầu đốt vào 
nguồn nhiên liệu, làm giảm các trạng thái nút hơi nước.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.02.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) KAWASAKI, Tomoyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị theo dõi điều khiển bảo vệ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị theo dõi điều khiển bảo vệ có khả năng tái tạo thông tin và 
giảm lượng thông tin cần lưu giữ. Thiết bị theo dõi điều khiển bảo vệ theo sáng chế bao 
gồm bộ chuyển đổi để chuyển đổi theo trình tự dữ liệu tương tự tương ứng với lượng 
điện của hệ thống điện thành dữ liệu số và xuất các kết quả thu được dưới dạng dãy dữ 
liệu, bộ tính toán để tính toán theo trình tự dữ liệu khác nhau biểu thị sự khác nhau giữa 
dữ liệu liền kề trong dãy dữ liệu và xuất các kết quả thu được dưới dạng dãy dữ liệu khác 
nhau, bộ tạo khối dữ liệu để chia mỗi dữ liệu khác nhau trong dãy dữ liệu khác nhau 
thành các dữ liệu bộ phận, tạo các khối dữ liệu từ các dữ liệu bộ phận, và xuất các kết 
quả thu được dưới dạng dãy khối dữ liệu, bộ nén để nén không tổn hao dãy khối dữ liệu, 
và bộ lưu giữ để lưu giữ dãy khối dữ liệu đã được nén không tổn hao.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.02.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Masanori NAKAMURA (JP), Ryo SATO (JP), Hiroshi IWAKAMI (JP), Atsuro 

TAKENO (JP), Yoshitaka KUBOTA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ nạp ắc quy và cơ cấu lắp bộ nạp ắc quy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ nạp ắc quy, là phần khác với xe, và tuổi thọ, hiệu suất, v v , của 
nó được duy trì, và cơ cấu lắp bộ nạp ắc quy. Cơ cấu lắp bộ nạp ắc quy bao gồm: ắc quy 
(18); bộ nạp ắc quy (200) là thân khác so với xe (10) và sẽ nạp điện ắc quy (18); động 
cơ điện (16) để tạo lực dẫn động dựa trên điện cấp từ ắc quy (18); các nắp che xe (12, 
54, 55, 62) để che xe (10); và phần lắp (96) được tạo trên các nắp che xe và được sử 
dụng để lắp bộ nạp ắc quy (200) lên phía bên xe (10). Phần lắp (96) được tạo ra ở phần 
trên của tấm che chân (55).  
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1/00 
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(86) PCT/JP2010/062746    29.07.2010 (87) WO 2011/013728 03.02.2011 
(30) 2009-177107    29.07.2009  JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) SATO, Seiji (JP), HANADA, Takeshi (JP), WAKABAYASHI, Naomi (JP), MASUDA, 

Yutaka (JP), HARADA, Yuriko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất peptit kiểu motilin có khả năng hấp thụ qua đường 

màng nhầy và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất peptit kiểu motilin duy trì hoạt tính kích thích nhu động dạ 

dày-ruột của motilin tự nhiên và được làm thích ứng để có độ hấp thụ cao hơn khi sử 
dụng qua màng nhầy.  
Các dẫn xuất motilin được thiết kế và tổng hợp bằng cách xem xét con đường phân hủy 
motilin ở ví trí hấp thụ qua màng nhầy của nó và duy trì hoạt tính sinh học của motilin 
và các hợp chất được đặc trưng bởi việc thay thế axit amin ở vị trí thứ 21 của motilin tự 
nhiên đã được phát hiện là có độ hấp thụ cao hơn khi sử dụng qua màng nhầy và vẫn duy 
trì được hoạt tính giống như motilin.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
306 

(11) 30169 
(21) 1-2012-00527 (51) 7 B24C  9/00 
(22) 15.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/061963      15.07.2010 (87) WO 2011/013521 03.02.2011 
(30) 2009-178812      31.07.2009 JP 
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17-4, Kuramae 2-chome, Taito-ku Tokyo 111-0051, Japan 
(72) HASHIMOTO, Hiroyuki (JP), SATO, Hideki (JP), KUWATA, Kazushi (JP), 

TERAOKA, Masahiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu và phương pháp tách hạt mài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tách hạt mài có kết cấu đơn giản và có thể tự động thu gom 
tạp chất mà không cần làm sạch. Cơ cấu tách hạt mài (6) tách hạt mài ra khỏi hỗn hợp 
gồm hạt mài và tạp chất. Thân cơ cấu tách (21) có lỗ cấp (6a) và lỗ xả (6b). ở bên trong 
thân cơ cấu tách (12), bộ phận sàng (14) có nhiều lỗ để làm rơi hạt mài (31) qua đó. Bộ 
phận sàng (14) được làm nghiêng và không khí di chuyển từ phía trên xuống phía dưới 
theo chiều nghiêng của bộ phận sàng (14) này. Sau đó, tạp chất (32) không rơi xuống 
dưới qua bộ phận sàng (14) mà được thu gom trong bộ phận chứa tạp chất (7).  
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(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY  (US) 
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(72) PURANDARE, Ashok V. (US), GREBINSKI, James W. (US), HART, Amy (US), 
INGHRIM, Jennifer (US), SCHROEDER, Gretchen (US), WAN, Honghe (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất ức chế Janus kinaza 2 (JAK2) và dược phẩm chứa nó để điều 

trị bệnh tăng sinh tủy xương và bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến hợp chất có công thức I  

 

  
 
và các muối dược dụng của nó. Các hợp chất có công thức I ức chế hoạt tính tyrosin 
kinaza của JAK2 (Janus kinaza2), nhờ đó chúng hữu ích trong kìm hãm các tác nhân 
tăng sinh để điều trị bệnh ung thư và cá bệnh khác. 
Sáng chế này còn đề cập đến dược phẩm để điều trị bệnh tăng sinh tủy xương và bệnh 
ung thư chứa các hợp chất này.  
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(11) 30171 
(21) 1-2012-00531 (51) 7 F25D  29/00,  11/00 
(22) 30.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/005879      30.09.2010 (87) WO2011/040026 07.04.2011 
(30) 2009-226950      30.09.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) Shinya NAGAHATA (JP), Satoshi OOTSUKA (JP), Kenichi KAKITA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất tủ lạnh (1) có tấm cảm biến (7) nằm ở mặt trước của cửa phải (2f) che 
khoang chứa, cụm đo độ sáng (8) được lắp vào tấm cảm biến này để đo độ sáng trong 
khu vực xung quanh. Tấm cảm biến (7) được bố trí nhô về phía trước ra khỏi bề mặt của 
cửa phải (2f).  
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(11) 30172 
(21) 1-2012-00532 (51) 7 F01P  11/00, B60K  11/04 
(22) 03.09.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2009/065406        03.09.2009 (87) WO2011/027446 10.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1078556, Japan 
(72) YAMANISHI Teruhide (JP), HORII Nobutaka (JP), TSUCHIYA Ryuji (JP), IIZUKA 

Kiyotaka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu làm mát bộ tản nhiệt dùng cho cụm động lực được 

làm mát bằng nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu làm mát bộ tản nhiệt để làm mát bộ tản nhiệt (67) của cụm 

động lực được làm mát bằng nước lắp trên xe nhỏ và bố trí ở phía ngoài theo phương 
nằm ngang của xe nhỏ, kết cấu làm mát bộ tản nhiệt này làm tăng hiệu suất làm mát 
động cơ đốt trong (16) nhờ sử dụng gió ngược. Bộ tản nhiệt (67) được tạo ra có nắp che 
bộ tản nhiệt (68) có cửa thông hơi (69) để dẫn hướng không khí làm mát vào bộ tản 
nhiệt (67). Cửa thông hơi (69) được tạo ra sao cho phần sau của nó được làm nhô theo 
phương nằm ngang ra bên ngoài so với phần trước của nó. Cửa thông hơi (69) của nắp 
che bộ tản nhiệt (68) có các lá cửa chớp song song (69a) nghiêng về phía trước, và nắp 
che thân dưới (13A) được tạo ra có lỗ hút không khí làm mát (70) có khả năng dẫn 
hướng gió ngược về phía cửa thông hơi (69) được định vị nghiêng hướng lên trên và về 
phía sau lỗ hút không khí làm mát (70).  
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(11) 30173 
(21) 1-2012-00537 (51) 7 C07D  271/06, A61K  31/4245,  

31/5377, A61P  3/04,  3/10, C07D  
413/12,  413/14 

(22) 04.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/063149   04.08.2010 (87) WO 2011/016469 10.02.2011 
(30) 2009-182720      05.08.2009 JP 
(71) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) YAMANOI, Shigeo (JP), NAMIKI, Hidenori (JP), KATAGIRI, Takahiro (JP), AKIU, 

Mayuko (JP), KAGECHlKA, Katsuji (JP), HONDA, Takeshi (JP), MATSUMOTO, 
Koji (JP), NAKASHlMA, Ryutaro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất amit và dược phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng hạ đường huyết vượt trội, hoặc muối dược 
dụng của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm có tác dụng điều trị phòng ngừa 
bệnh đái tháo đường typ 1, bệnh đái tháo đường typ 2, và các bệnh tương tự, mà gây ra 
sự gia tăng mức độ đường huyết do sự chuyển hoá đường bất thường Cụ thể, hợp chất 
theo sáng chế có công thức chung (I), hoặc muối dược dụng của nó.  
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(11) 30174 
(21) 1-2012-00538 (51) 7 C08G  18/38, G02B  1/04, G02C  

7/02,  7/10 
(22) 04.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/004901    04.08.2010 (87) WO 2011/016229 10.02.2011 
(30) 2009-182125    05.08.2009 JP 

2010-020677    01.02.2010 JP 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
(72) RYU, Akinori (JP), KOBAYASHI, Seiichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần có thể polyme hóa được của vật liệu quang học, vật 

liệu quang học và phương pháp sản xuất vật liệu quang học 
  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp phần có thể polyme hoá được của vật liệu quang học chứa 

tolyen diisoxyanat, polyisoxyanat béo có từ 4 đến 8 nguyên tử cacbon và một hoặc 
nhiều polythiol được lựa chọn từ pentaerytritol tetrakismereaptoaxetat và pentaerytritol 
tetrakismercaptopropionat.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu quang học thu được bằng cách hoá rắn hợp 
phần có thể polyme hoá được của vật liệu quang học và phương pháp sản xuất vật liệu 
quang học này.  
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(11) 30175 
(21) 1-2012-00548 (51) 7 B23D  21/14,  21/08, B26D  1/12,  

1/14,  1/143,  7/00 
(22) 03.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/AU2010/000981  03.08.2010 (87) WO 2011/014914 10.02.2011 
(30) 2009203210       03.08.2009 AU 
(71) FRELK INDUSTRIES PTY LTD.  (AU) 

40 Seville Circuit, Burleigh Waters, Queensland 4220, Australia 
(72) Fraser Thomas, O'KEEFE (AU), Andrew, LOCH (AU), William, McMINN (AU), 

Michael James, ELKINGTON (AU) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cắt, chi tiết đĩa cắt và bộ phận hỗ trợ và dẫn hướng 

dùng cho thiết bị cắt và phương pháp sử dụng thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt (10) để cắt ống (32). Thiết bị cắt (10) bao gồm trụ đỡ 

dài (12) có đầu lắp vào máy công cụ (12.1) được lắp khớp với máy công cụ và đầu tự do 
đối diện (12.2). Thiết bị cắt (10) bao gồm bánh xe dẫn hướng (16) được bố trí tại đầu tự 
do (12.2) của trụ đỡ (12) bánh xe được lắp lỏng trên đầu tự do để quay tương đối trên 
đầu tự do này, bánh xe có bề mặt tỳ (34) kéo dài song song với trục dọc của trụ đỡ (12). 
Thiết bị cắt (10) còn bao gồm chi tiết đĩa cắt (14) có lưỡi cắt ngoại vi (36) được bố trí 
gần kề bánh xe dẫn hướng (16), chi tiết đĩa cắt được bố trí giữa bánh xe dẫn hướng (16) 
và đầu lắp vào máy công cụ (12.1). Chi tiết đã cắt (14) có đường kính lớn hơn đường 
kính bánh xe dẫn hướng (16) sao cho khi bề mặt tỳ (34) tỳ vào bề mặt trong của ống 
(32) khoảng cách giữa lưỡi cắt (36) của chi tiết đĩa cắt (14) và bề mặt tỳ (34) cho phép 
chi tiết đĩa cắt (14) cắt xuyên qua thành ống.  
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(21) 1-2012-00550 (51) 7 B65D  73/02,  65/40,  85/86 
(22) 25.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/064388       25.08.2010 (87) WO 2011/024860 03.03.2011 
(30) 2009-199529 31.08.2009 JP 

2010-026512 09.02.2010 JP 
2010-147940 29.06.2010 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2012 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho , Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101 Japan 
(72) YOSHINO Masayuki (JP), KOYANO Toshihiro (JP), MASAKI Daisuke (JP), 

MATSUKl Yutaka (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Băng phủ, phương pháp sản xuất băng phủ và bao gói linh kiện 

điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến băng phủ có nhiệt độ mà tại đó tỷ lệ co nhiệt theo ít nhất một trong 

số chiều máy và chiều ngang vuông góc với chiều máy là 5% hoặc lớn hơn trong khoảng 
nhiệt độ từ 800 đến 2000C.  
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(22) 02.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/065039      02.09.2010 (87) WO2011/027827 10.03.2011 
(30) 2009-205869      07.09.2009 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) OTANI Yoshimi (JP), MOTOTANI Satoshi (JP), TANEDA Shuji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật thể có màng bức xạ thấp trên bề mặt của vật liệu nền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật thể bao gồm vật liệu nền và màng bức xạ thấp được tạo thành 
trên bề mặt của vật liệu nền, trong đó màng bức xạ thấp chứa lớp thứ nhất, lớp thứ hai và 
lớp thứ ba theo thứ tự này tính từ phía vật liệu nền, và lớp thứ nhất, lớp thứ hai và lớp thứ 
ba lần lượt có chỉ số khúc xạ n1, n2 và n3, thỏa mãn mối quan hệ n1> n3> n2.  
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(11) 30178 
(21) 1-2012-00560 (51) 7 B05D  1/42,  3/02, B29C  59/02 
(22) 27.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/043320 27.07.2010 (87) WO2011/017074 10.02.2011 
(30) 12/534,611      03.08.2009 US 
(71) S.D. WARREN COMPANY  (US) 

255 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States of America 
(72) Michael J. TRIPP (US), David H. JUERS (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền cấu trúc lên bề mặt phủ bột được đóng 

rắn và phương pháp phết lớp phủ được tạo cấu trúc lên lớp 
nền 

  (57)     Sáng chế đề xuất các phương pháp truyền cấu trúc lên bề mặt phủ bột đã đóng rắn. Các 
phương pháp này bao gồm làm nóng lớp phủ bột đã đóng rắn tới nhiệt độ lớn hơn điểm 
chuyển tiếp thủy tinh của nó (Tg), sau đó truyền cấu trúc lên lớp phủ bột đã đóng rắn 
dưới áp suất nhờ sử dụng phương tiện tách có bề mặt sao chụp. Sau khi cấu trúc được 
truyền tới lớp phủ bột đã đóng rắn, phương tiện tách có thể được lấy ra. Các ví dụ về 
phương tiện tách thích hợp bao gồm, ví dụ, các tấm khắc, trục khắc, giấy tách, màng 
tách, và lưới tách.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
316 

(11) 30179 
(21) 1-2012-00561 (51) 7 E05B  47/00,  13/00,  17/18,  65/12, 

B62H  5/08, B62J  99/00 
(22) 22.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/060518     22.06.2010 (87) WO2011/016294 10.02.2011 
(30) 2009-182443     05.08.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA HONDA LOCK  (JP) 

3700, Aza Wadayama, Shimonaka, Sadowara-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki 8800293 
JAPAN 

(72) Kazuo YUHI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa từ 

  (57)    Sáng chế đề cập tới khóa từ bao gồm phần quay được tạo từ vật liệu không có từ tính và 
có rãnh lắp với phần thành như phần đầu đóng của nó được đỡ xoay trên phần nhô đỡ 
của vỏ, các nam châm vĩnh cửu thứ nhất dạng thanh có thể gài với phần thành được lắp 
trượt được vào trong các rãnh trượt cụ thể được lựa chọn từ các rãnh trượt tạo ở đầu nhọn 
của phần nhô đỡ đồng thời được đẩy đàn hồi về phía phần thành, và các nam châm vĩnh 
cửu thứ hai dạng thanh được chứa trong và cố định với chìa khóa từ sao cho phần thành 
nằm giữa bản thân chúng và các nam châm vĩnh cửu thứ nhất khi chìa khóa từ được lắp 
vào trong rãnh lắp. Các nam châm vĩnh cửu thứ nhất (38) và các nam châm vĩnh cửu thứ 
hai (42), lần lượt được tạo có dạng mặt cắt hình vuông, được từ hóa sao cho phương của 
lực từ là phương theo mặt phẳng vuông góc với đường trục xoay của phần quay (26). Do 
đó, nó cho phép nhiều dạng chìa khóa từ hơn được thực hiện đồng thời tránh việc tăng 
bất kỳ nào về kích thước và chi phí.  
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(21) 1-2012-00562 (51) 7 H04L  5/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GOROKHOV, Alexei Y. (FR), MONTOJO, Juan (US), FARAJIDANA, Amir (IR), 
BHATTAD, Kapil (IN), BANISTER, Brian Clarke (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị truyền thông không dây và vật ghi chứa 

mã thực hiện 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp hỗ trợ cho việc gửi và/hoặc nhận tín hiệu 

tham chiếu riêng cho thiết bị người sử dụng (UE-RS) trong môi trường truyền thông 
không dây. Một mô hình UE-RS có thể được lựa chọn, được tạo ra, dựa trên số ký hiệu 
từ khung phụ sử dụng cho cuộc truyền đường liên kết xuôi. ít nhất một thành phần miền 
thời gian của mô hình UE-RS có thể thay đổi tùy theo số lượng ký hiệu từ khung phụ 
được sử dụng cho cuộc truyền đường liên kết xuôi. Ví dụ, ít nhất là một thành phần miền 
thời gian có thể bị xóa, dịch thời gian, và v.v. Hơn nữa, UE-RS có thể được ánh xạ thành 
các phần tử tài nguyên của khung phụ như là hàm cửa mô hình UE-RS. Ngoài ra, UE có 
thể sử dụng mô hình UE-RS để phát hiện UE-RS trên các phần tử tài nguyên của khung 
phụ. Hơn nữa, UE có thể đánh giá kênh dựa trên các UE-RS.  
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(86) PCT/JP2010/063355    06.08.2010 (87) WO 2011/016544 10.02.2011 
(30) 2009-184667    07.08.2009 JP 

2009-184677    07.08.2009 JP 
(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.  (JP) 

1-1, Ichigaya-Kaga-Cho 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo-To, Japan 
(72) AKITOMO SEKINE (JP), MIE OOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chai nhựa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chai nhựa (10) bao gồm miệng (11), vai chai (12), thân (20), và đáy 
(30). Thân bao gồm vùng hẹp (23) mà có vùng hẹp bên trên (24) và vùng hẹp bên dưới 
(26) mà tiếp giáp với vùng hẹp bên trên (24) qua đường kính nhỏ hình khuyên (25). 
Vùng hẹp bên trên (24) và vùng hẹp bên dưới (26) đều được tạo thành từ một số các tấm 
tam giác phẳng (24a, 26a, 24b, 26b). Do đó, việc thay đổi chiều cao tổng thể của chai 
nhựa (10) và đường kính lớn nhất của thân (20) có thể được ngăn chặn ngay cả khi chai 
nhựa (10) có áp suất bên trong dưới chuẩn.  
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(11) 30182 
(21) 1-2012-00564 (51) 7 B65B  13/32 
(22) 08.10.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/006145 08.10.2010 (87) WO/2011/042191 14.04.2011 
(30) 10 2009 048 943.6      10.10.2009 DE 
(71) SMS LOGISTIKSYSTEME GMBH  (DE) 

Obere IndustriestraBe 8, 57250 Netphen, Germany 
(72) REIMANN, Ralf (DE), HOFMANN, Karl, Robert (DE), PlEPER, Andreas (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy đóng đai để buộc kiện hàng bằng dải kim loại được cuốn 

thành cuộn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy đóng đai (1) để buộc kiện hàng (2), cụ thể là dải kim loại được 

quấn thành cuộn, bằng cách sử dụng ít nhất một đai (4; 4a, 4b) được dẫn hướng xung 
quanh kiện hàng (2), trong đó đầu buộc (8, 8a, 8b) có thể được đặt tỳ vào kiện hàng. 
Máy đóng đai bao gồm thiết bị hàn (9a, 9b) để nối các đầu (4a, 4b) của đai (4), đai này 
được kéo căng, thiết bị hàn này bao gồm ít nhất một điện cực hàn phía trên (12) trong 
ngăn điện cực (10). Máy đóng đai còn bao gồm điện cực đối tương tác tạm thời với điện 
cực hàn. Bàn trượt (14) được liên kết với thiết bị hàn (9a, 9b) về phía kiện hàng (2). Do 
bàn trượt (14) còn được thiết kế như điện cực đối, được sử dụng trong vùng của các đầu 
chồng lên nhau (4a, 4b) của đai (4) trên mặt dưới của nó và được đỡ trực tiếp trên kiện 
hàng (2), việc đóng đai và buộc trở nên đơn giản và chắc chắn hơn. 
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(11) 30183 
(21) 1-2012-00567 (51) 7 B60R  7/00, B65D  33/01,  33/02,  

55/16 
(22) 05.03.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
(71) Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến 

hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)  (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Trần Thiện Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Giá để nắp bình xăng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới giá để nắp bình xăng dùng cho xe máy, cụ thể đề xuất kết cấu giá để 
nắp bình xăng (24) có cấu tạo gồm chi tiết (24a) là miếng để nắp xăng có dạng khung 
hình vòng tròn và chi tiết (24b) là miếng cố định giá để nắp xăng lên nắp hộc thùng 
xăng (21). Giá để nắp bình xăng (24) được lắp vào nắp hộc thùng xăng (21) sao cho mặt 
phẳng đặt nắp bình xăng vuông góc với phương của trục bản lề (25) của nắp hộc thùng 
xăng, cho phép khi nắp hộc thùng xăng (21) đóng lại thì giá để nắp bình xăng sẽ nằm 
gọn vào phía bên trong của hộc thùng xăng (21). Giá để nắp bình xăng (24) được cố 
định vào nắp hộc thùng xăng qua chi tiết (24b) bằng cách bắt vít (27a) được xiết chặt 
nhờ có vấu chịu lực (27b).  
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(11) 30184 
(21) 1-2012-00568 (51) 7 G01R  31/08 
(22) 30.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/004852      30.07.2010 (87) WO2011/016213 10.02.2011 
(30) 2009-182865      05.08.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001 Japan 
(72) Hideyuki TAKANI (JP), Takaya SHONO (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp và hệ thống định vị lỗi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp định vị điểm xảy ra lỗi để định vị điểm xảy ra lỗi 
bằng cách sử dụng điện thế và dòng điện của mỗi đầu mút của một đường truyền cần 
được định vị và hằng số đường truyền. Theo phương pháp này, công thức được đơn giản 
hoá bằng một phép tính xấp xỉ lần thứ hai sử dụng một phép tính xấp xỉ của hàm 
hypebon từ phương trình cơ bản của phương trình mạch hằng số được phân phối sử dụng 
hàm hyperbolic hoặc công thức được đơn giản hoá bằng cách tách cả hai bên bằng hàm 
hypebon được xác định. Khoảng cách định vị từ một đầu định trước của đường truyền 
đến điểm xảy ra lỗi được tính bằng cách sử dụng công thức được đơn giản hoá. 
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(11) 30185 
(21) 1-2012-00572 (51) 7 A61K  31/198, A23L  1/305, A61K  

8/44, A61P  17/00,  17/16,  35/00,  
37/02,  37/08, A61Q  17/04 

(22) 14.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/065789      14.09.2010 (87) WO2011/030903 17.03.2011 
(30) 2009-211255 14.09.2009 JP 

2009-223327 28.09.2009 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) ASHIDA, Yutaka (JP), TOJO, Yosuke  (JP), MlZUMOTO, Chieko  (JP), MITA, 

Masashi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm làm giảm tổn thương do bức xạ tia cực tím gây ra 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm giảm tổn thương do bức xạ tia cực tím gây ra, chế 
phẩm này có tính ổn định và an toàn và có thể được sử dụng hàng ngày, và dược phẩm, 
chế phẩm dùng ngoài da, thực phẩm và thuốc dành cho bệnh đục thủy tinh thể, mỗi sản 
phẩm này chứa chế phẩm nói trên để làm giảm tổn thương do bức xạ tia cực tím gây ra. 
Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm làm giảm tổn thương do bức xạ tia cực tím gây ra 
chứa một hoặc nhiều loại hợp chất được chọn từ nhóm gồm methionin, D-serin và các 
dẫn xuất và/hoặc muối tương tự. Chế phẩm nói trên có thể là chế phẩm dùng ngoài da, 
chất chống nếp nhăn, chất chống nắng, dược phẩm điều trị và/hoặc ngăn chặn các bệnh 
ngoài da, thực phẩm hoặc thuốc cho bệnh đục thủy tinh thể. Trong chế phẩm làm giảm 
tổn thương do bức xạ tia cực tím nói trên, methionin nói trên có thể là D-methionin, và 
dẫn xuất D-serin nói trên có thể là D-xycloserin.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
323 

(11) 30186 
(21) 1-2012-00584 (51) 7 B62J  99/00, B60K  1/04, B62J  

17/08 
(22) 15.09.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP/2009/066070 15.09.2009 (87) WO 2011/033605 24.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Hiroshi IWAKAMI (JP), Kaori GOTO (JP), Yusaku YAMASHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe hai bánh/ba bánh chạy điện 

  (57)   Sáng chế đề xuất xe hai bánh/ba bánh chạy điện bao gồm: hộp ăcquy dùng để chứa 
ăcquy nhằm cấp điện cho động cơ điện; tấm che chân dùng để che phủ, từ phía trước, 
ống chân của người đi xe đang ngồi trên yên xe; đường ống cấp không khí làm mát có 
phần đầu sau của nó nối với hộp ăcquy; và quạt làm mát dùng để hút không khí làm mát 
vào trong hộp ăcquy qua đường ống cấp không khí làm mát. Trong xe hai bánh/ba bánh 
chạy điện này, lỗ (90) mở về phía sau của xe được tạo ra trên tấm che chân (43), và đầu 
trước của đường ống cấp không khí làm mát (88) được nối với tấm che chân (43) theo 
cách sao cho nó nối với lỗ (90). Do vậy, có thể làm mát ăcquy đồng thời ngăn không cho 
bụi lọt vào trong hộp ăcquy ở mức nhiều nhất có thể.  
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(21) 1-2012-00585 (51) 7 H02J  13/00,  3/46 
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(86) PCT/JP2009/070840      14.12.2009 (87) WO 2011/030472 17.03.2011 
(30) 2009-207238      08.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2012 
(71) KABUSHlKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) YANO, Ryo (JP), OGITA, Yoshihiro (JP), NISHI, Akinori (JP), KOBAYASHI, 

Takenori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điều khiển và giám sát chấp hành dùng cho lưới điện 

thông minh và lưới điện cực nhỏ 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ giám sát giá trị đo (32) thu được thông tin chỉ báo lượng 

công suất đầu ra hiện thời của mỗi nguồn điện phân tán và thông tin chỉ báo tải hiện 
thời của mỗi phương tiện nhu cầu. Bộ quản lý thông tin khách hàng (33) quản lý ít 
nhất thông tin chỉ báo công suất điện tiêu thụ và lượng điều chỉnh được công suất 
đầu ra của mỗi nguồn điện phân tán, thông tin chỉ báo lượng điện hợp đồng và lượng 
điều chỉnh được tải của mỗi phương tiện nhu cầu, thông tin chỉ báo quyền ưu tiên 
của mỗi nguồn điện phân tán và được sử đụng để xác định nguồn điện phân tán như 
đích của việc điều chỉnh lượng công suất đầu ra, và thông tin chỉ báo quyền ưu tiên 
của mỗi phương tiện nhu cầu và được sử dụng để xác định phương tiện nhu cầu như 
đích của việc điều chỉnh tải. Bộ tạo thủ tục chuyển đổi thời gian bất thường (41) tạo 
nên, khi lỗi xuất hiện trong hệ thống, thủ tục chuyển đổi trong việc làm phù hợp tổng 
lượng công suất đầu ra của các nguồn điện phân tán với tổng lượng tải của các 
phương tiện nhu cầu, nhờ sử dụng ít nhất thông tin được yêu cầu bởi bộ giám sát giá 
trị đo (32) và thông tin được quản lý bởi bộ quản lý thông tin khách hàng (33).  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) HUANG, Chaoxing (CN), GUO, Bijian (CN), ZHU, Xinqi (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống để cho phép phối hợp thiết bị web với 

thiết bị flash 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các thông tin truyền thông mạng, và đề xuất phương pháp và hệ 

thống để cho phép phối hợp thiết bị web với thiết bị flash. Phương pháp này bao gồm 
các bước: thiết bị web gửi lệnh gọi thiết bị flash đến máy khách, trong đó lệnh này bao 
gồm thông tin về thiết bị flash cần gọi; sau khi nhận được lệnh này, máy khách làm cho 
bộ điều khiển flash thực hiện thao tác dựa trên thông tin về thiết bị flash cần gọi trong 
lệnh này. Hệ thống này bao gồm thiết bị web, thiết bị flash và máy khách. Thiết bị flash 
và thiết bị web có thể gọi nhau và có cùng trạng thái trong máy khách, do đó, các hàm 
tương ứng có thể được tận dụng triệt để. Thiết bị flash và thiết bị web nêu trên có thể 
trực tiếp truy cập các tài nguyên của máy khách, điều này sẽ cải thiện hiệu quả truy cập.  
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(72) NAGATA, Ryoichi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị giữ động vật linh trưởng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giữ động vật linh trưởng có khả năng hạn chế sự vận động 
của động vật linh trưởng (khỉ), và cụ thể là có khả năng tạo thuận lợi cho việc cấp thuốc 
vào trong dạ dày qua đường mũi hoặc cấp thuốc qua đường miệng. Thiết bị giữ động vật 
linh trưởng gồm có: thân chứa có các mặt ở cả hai bên, mặt đỉnh và mặt đáy; cửa được 
bố trí ở phía mặt sau của thân chứa và có khả năng mở và đóng phía mặt sau của thân 
chứa bằng cách trượt lên và xuống; và vách ngăn được tạo ra để đóng kín không gian 
bên trong của thân chứa tách khỏi phía mặt trước và có thể di chuyển về phía trước và về 
phía sau trong thân chứa và được kết cấu để có thể được cố định tại vị trí mong muốn 
trong thân chứa. Các mặt ở hai bên được tạo thành bằng cách kết hợp các chi tiết xà dọc 
và các chi tiết xà ngang thành kiểu lưới, và ít nhất một số chi tiết xà ngang của mặt bên 
được uốn cong xuống phía dưới để tạo thành các bộ phận đỡ cằm mà cằm của động vật 
linh trưởng bị nhốt được đỡ trên đó.  
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(72) NAGATA, Ryoichi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị giữ động vật linh trưởng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giữ động vật linh trưởng có khả năng hạn chế sự vận động 
của động vật linh trưởng (khỉ), và cụ thể là có khả năng tạo thuận lợi cho việc tiêm hoặc 
lấy máu. Thiết bị giữ động vật linh trưởng gồm có: thân chứa có các mặt ở cả hai bên, 
mặt đỉnh và mặt đáy; cửa được bố trí ở phía mặt sau của thân chứa và có khả năng mở và 
đóng phía mặt sau của thân chứa bằng cách trượt lên và xuống; và vách ngăn được tạo ra 
để đóng kín không gian bên trong của thân chứa tách khỏi phía mặt trước và vách ngăn 
có thể dịch chuyển ra phía trước và phía sau trong thân chứa và được kết cấu để có thể 
được cố định tại vị trí mong muốn bên trong thân chứa. Trên vách ngăn có bố trí các lỗ 
mở thò ra chi sau mà từ đó các chi sau của động vật linh trưởng bị nhốt bị ép thò ra phía 
ngoài.  
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(11) 30191 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sử dụng sinh khối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sử dụng sinh khối dùng cho việc chuyển 
hóa nhiệt lượng từ nguyên liệu thô chứa cacbon thành công cơ học bằng cách sử dụng ít 
nhất là thiết bị thứ nhất (4) và thiết bị thứ hai (6) dùng để tích trữ và giải phóng nhiệt 
lượng, các thiết bị này được kết nối một cách xen kẽ, ít nhất là tạm thời, vào nhánh 
tuabin (T) có tuabin khí cuối nguồn (8), bao gồm các bước dưới đây; a) đốt khí trong 
thiết bị đốt khí (2); b) vận chuyến khí ống khói (3) được tạo ra trong thiết bị đốt khí (2) 
thông qua thiết bị (4, 6) dùng để tích trữ nhiệt lượng; c) đưa không khí nóng (7) do ít 
nhất một thiết bị (4, 6) xả ra vào tuabin khí (8), trong đó trong bước thứ nhất nguyên 
liệu thô chứa cacbon được khí hóa trong thiết bị khí hóa (1) và khi sản phẩm được cấp 
vào thiết bí đốt khí (2) phía cuối nguồn của thiết bị khí hóa (1).  
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(72) Hoàng Thị Lĩnh (VN), Nguyễn Thị Thu Lan (VN) 
(54) Phương pháp nhuộm vải bông tự nhiên bằng dung dịch chất 

màu tách chiết từ lá bàng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm vải bông tự nhiên bằng dung dịch chất màu 

tách chiết từ lá bàng bao gồm các bước: chuẩn bị nguyên liệu, tách chiết chất màu trong 
nước, nhuộm vải, xử lý nâng cao độ bền màu cho vải nhuộm và giặt sạch vải.  
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P.O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston Texas, 77252-2189, United States of 
America 

(72) CULLINANE, John, Tim (US), NORTHROP, Paul, Scott (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống làm lạnh sâu loại bỏ khí axit ra khỏi dòng khí 

hydrocacbon nhờ thu hồi CO2 rắn 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống loại bỏ khí axit khỏi dòng khí thô. Hệ thống gồm tháp chưng 

cất làm lạnh sâu. Tháp chưng cất làm lạnh sâu có vùng kết đông được điều chỉnh nhận 
chất phun lỏng lạnh chủ yếu chứa metan. Tháp nhận và sau đó tách dòng khí thô thành 
dòng khí metan đỉnh tháp và vật liệu cơ bản có dạng rắn chứa cacbon dioxit. Hệ thống 
gồm thêm khay thu góp phía dưới vùng kết đông được điều chỉnh. Khay thu góp nhận 
vật liệu cơ bản có dạng rắn khi nó được kết tủa trong vùng kết đông được điều chỉnh. Hệ 
thống cũng có cả bộ lọc. Bộ lọc nhận vật liệu cơ bản có dạng rắn và sau đó tách nó 
thành vật liệu cơ bản có dạng rắn chủ yếu chứa cacbon dioxit, và vật liệu lỏng chứa 
metan. Vật liệu rắn có thể được làm ấm dưới dạng lỏng và được bán, trong khi vật liệu 
lỏng được đưa trở lại tháp chưng cất làm lạnh sâu.  
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(11) 30194 
(21) 1-2012-00615 (51) 7 B22D  17/22, B22C  9/06, B24C  

1/04, C23C  8/24,  8/48 
(22) 24.06.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/060719      24.06.2010 (87) WO 2011/018922 17.02.2011 
(30) 2009-185341 08.08.2009 JP 

2009-269666 27.11.2009 JP 
(71) SINTOKOGIO, LTD.  (JP) 

28-12, Meieki 3-chome, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0002, Japan 
(72) HIRANO, Masao (JP), HORIBE, Yoshitaka (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Khuôn đúc 

  (57)    Sáng chế đề cập đến khuôn đúc có thể cải thiện độ chảy của kim loại nóng chảy và độ dễ 
tách các sản phẩm đúc ra khỏi khuôn. Khuôn đúc (10) có vùng vết lõm (D) là nơi các vết 
lõm thứ nhất được tạo ra dưới dạng hình bán cầu trên bề mặt hốc khuôn (11) không theo 
bất kỳ hướng cụ thể nào và ở dạng phân tán và trong đó, tỷ lệ vết lõm chồng nhau lớn 
hơn hoặc bằng 80% tỷ lệ vết lõm chồng nhau này được xác định bằng tỷ lệ giữa số 
lượng các vết lõm thứ nhất (12) tạo ra các vết lõm ghép (12b) so với tổng số các vết lõm 
thứ nhất (12), trong đó mỗi vết lõm ghép (12b) này bao gồm một hoặc nhiều vết lõm. Do 
đó, trong vùng vết lõm (D), một số vết lõm ghép (12b) hoạt động như các rãnh dẫn ngắn 
không theo bất kỳ hướng cụ thể nào được tạo ra một cách ngẫu nhiên để cải thiện độ 
chảy của kim loại nóng chảy.  
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(86) PCT/JP2010/004881  03.08.2010 (87) WO 2011/039923 07.04.2011 
(30) 2009-230727      02.10.2009 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Seigo NAKAO (JP), Akihiko NISHIO (JP), Ayako HORIUCHI (JP), Daichi 

IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển truyền lại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và phương pháp điều khiển truyền lại có thể giảm 
thiểu sự tăng mức sử dụng kênh điều khiển đường lên (PUCCH), thậm chí cả với phương 
pháp lựa chọn kênh được sử dụng làm phương pháp truyền các tín hiệu đáp ứng trong cả 
quá trình truyền thông sử dụng sự kết hợp sóng mang sử dụng nhiều dải tần đơn vị 
đường xuống. Dựa vào trạng thái tạo ra dữ liệu đường lên và các kết quả phát hiện lỗi 
thu được bằng bộ phận CRC (211), bộ phận điều khiển (208) trong thiết bị đầu cuối 
(200) sử dụng cách thức truyền tín hiệu đáp ứng để điều khiển việc truyền các tín hiệu 
đáp ứng hoặc các tín hiệu điều khiển đường lên chỉ thị trạng thái tạo ra dữ liệu đường 
lên. Nếu tín hiệu điều khiển đường lên và tín hiệu đáp ứng được tạo ra đồng thời trong 
cùng một đơn vị thời gian truyền dẫn, bộ phận điều khiển (208) làm thay đổi các tài 
nguyên được cấp phát cho tín hiệu đáp ứng và/hoặc điểm pha của tín hiệu đáp ứng theo 
số lượng và vị trí của tín hiệu ACK theo trạng thái kết quả phát hiện lỗi.  
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(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị mã hóa, giải mã hình ảnh và vật ghi chứa 

mã thực hiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa hình ảnh bằng cách nhóm các đơn 

vị dự đoán liền kề thành đơn vị biến đổi và thực hiện biến đổi các đơn vị dự đoán liền kề 
sang miền tần số. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã 
hình ảnh được mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp và thiết bị mã hóa đã nêu.  
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(30) 09/04459      18.09.2009 FR 
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(72) NEREAU, Jean-Pierre (FR), GRUMEL, Christophe (FR), RIVAL, Marc (FR), 

ANGLADE, HervÐ (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị chuyển mạch đa cực và phương pháp chế tạo 

  (57)     Sáng chế đề đến thiết bị chuyển mạch đa cực có phần bao kép và phương pháp chế tạo 
thiết bị này. Để tận dụng tối đa ưu điểm của tinh mô đun hóa được cung cấp ngắt mạch 
đa cực với phần bao kép (100), một kiến trúc mới được đề xuất. Các hộp ngoài (48) của 
thiết bị thiết bị chuyển mạch (100) được tạo thành trực tiếp khi việc lắp ráp các thiết bị 
ngắt mạch (600) được thực hiện bằng cách đặt cạnh nhau và giữ chặt các ngắt mạch đơn 
cực (10), các miếng đệm (46), và thành bên (50), thiết bị ngắt (7) và nắp đậy (64). 
Miếng đệm (46) có thể được sử dụng cho các chức năng khác nhau, và cụ thể để thay 
đổi phần bên ngoài của thiết bị thiết bị chuyển mạch (100) hoặc đặc tính của thiết bị 
ngắt (7) từ từ.  
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(72) LIN, Huibao (CN), QIAN, Zhijian (CN), HU, Xusheng (CN), LIU, Ruiqiang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm tra mật khẩu động 

  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thẩm tra mật khẩu động. 
Trong phương pháp và thiết bị, một số tham số thuật toán được trao đổi chung bằng cách 
sử dụng thuật toán DH, và như vậy khoá giống nhau được chia sẻ an toàn giữa hai thực 
thể, để cải thiện việc thẩm tra mật khẩu động và còn cải thiện tính bảo mật của việc 
thẩm tra nhận dạng. Hơn nữa, phương pháp và thiết bị rất dễ sử dụng. Ngoài ra, với giải 
pháp kỹ thuật trên, không có tin nhắn nào trao đổi giữa thiết bị di động và máy chủ thẩm 
tra, và người dùng không phải thanh toán cho thông lượng phát sinh, do đó giảm được 
phiền toái cho người dùng và chi phí thẩm tra.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Khuôn đúc 

  (57)    Sáng chế đề cập tới khuôn đúc làm bằng vật liệu đồng có bề mặt (2) quay về phía khối 
kim loại nóng chảy, trong đó bề mặt khuôn (2) có ít nhất một khe giãn nở (3), khe giãn 
nở (3) này có độ rộng nhỏ tới mức kim loại nóng chảy không thể tràn vào khe giãn nở 
(3) trong quá trình đúc.  
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(72) Christian ECKART (DE), Martin ARNOLD (DE), Martin SlNGHAMMER (DE), 

Willem BLAKBORN (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống dẫn động và xe chạy điện sử dụng hệ thống dẫn 

động này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống dẫn động bao gồm động cơ điện, nguồn điện để cấp điện, 

và cáp dẫn điện dùng để dẫn điện từ nguồn điện đến động cơ điện và được thiết kế dưới 
dạng cáp đồng trục. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến xe chạy điện sử dụng hệ thống 
dẫn động nêu trên.  
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(30) 0901084-4      17.08.2009 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) HANQUIST, Max (SE), ARILDSSON, Jonas (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ gấp nếp dùng cho máy đóng gói bao bì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ gấp nếp dùng cho máy đóng gói bao bì, trong đó nó được thích 
ứng để đóng và gắn kín nắp của hộp bìa cứng (B). Bộ gấp nếp (1) bao gồm băng tải (10) 
dùng để vận chuyển hộp bìa cứng (B) đến bộ gấp nếp (1), phương tiện vận chuyển (22) 
dùng để dịch chuyển hộp (B) và/hoặc phương tiện gấp nếp (23) tiếp xúc với nhau, và bộ 
phận này còn bao gồm hãm (21) được bố trí liền kề với băng tải (10) để chặn hộp (B) ở 
vị trí gấp nếp, trong đó bộ gấp nếp (1) còn bao gồm bộ cảm biến (27) để phát hiện khi 
hãm (21) đã chặn hộp (B), để kích hoạt phương tiện vận chuyển (22) sao cho hộp (B) có 
thể được gấp nếp hoàn thiện.  
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(11) 30202 
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(86) PCT/JP2010/065188      30.08.2010 (87) WO/2011/033955 24.03.2011 
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(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) YOKOE, Keijiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt (1) được cấu tạo với lô cắt (2) và lô đe (3) quay theo các 
chiều ngược nhau quanh các trục quay gần như song song với nhau. Các lô cắt (2) và lô 
đe (3) tương ứng mang lưỡi cắt (2e) và lưỡi tiếp nhận (3e). Vật liệu cần được cắt được 
cấp vào giữa lô cắt (2) và lô đe (3) được cắt bởi lưỡi cắt (2e) và lưỡi tiếp nhận (3e) đối 
diện nhau. Lưỡi tiếp nhận (3e) có thể dịch chuyển đàn hồi theo hướng kính của lô đe (3). 
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(30) 09168013.2      17.08.2009 EP 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) BENKO, Gabor (SE), SORBARA, Angelo (IT), CASALE, Cristiano (IT), 

MARCHETTI, Marco (IT), HEINONEN, Sebastian (SE), DIDONNA, Domenico (IT), 
CAVECCHIA, Tiziana (IT), CASARINI, Claudio (IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu bao gói dạng tấm để sản xuất các bao gói được bít kín 

của các sản phẩm thực phẩm rót được và bao gói được bít kín 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu bao gói dạng tấm (M) để sản xuất bao gói được bít kín (1) 

của sản phẩm thực phẩm rót được; vật liệu bao gói (M) bao gồm một lớp nền (11) để tạo 
độ cứng, một số lớp dán tạo lớp (12) bao phủ cả hai mặt của lớp nền (11), và phần loại 
bỏ được (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10'''''), mà khi sử dụng, nó có thể được tách rời một 
phần khỏi phần tựa của vật liệu bao gói (M) theo ít nhất một đường cắt có dạng hình 
cung (20, 20' ' ' ' ' ) và được gấp ở vùng gấp (21, 81) kéo dài giữa các đầu đối diện của 
đường cắt (20, 20' ' ' ' ') để mở miệng rót (9) nhờ đó rót sản phẩm thực phẩm khỏi bao 
gói (1); phần loại bỏ được (10, 10', 10'', 10''', 10'''', 10''''') bao gồm vùng giữa (25) được 
làm hoàn toàn bằng vật liệu bao gói và, khi sử dụng, trong trường hợp bất kỳ, nó vẫn 
được gắn vào phần tựa của vật liệu bao gói (M) thông qua cầu cố định (26) được xác 
định bởi vùng gấp (21, 81), và vùng biên (27, 27', 27'', 27''', 27'''', 27''''') để tương tác cắt, 
kéo dài quanh một phần vùng giữa (25), chứa đường cắt (20, 20''''') và bao gồm ít nhất 
một miệng được dán tạo lớp trước (30, 30', 30'', 30''', 30a'''', 30b'''', 30c'''', 30'''''), nó được 
tạo ra bởi khe thủng (31, 31', 31'', 31''', 31a'''', 31b'''', 31c'''', 31''''') được trang bị ở lớp nền 
(11) và được bao phủ bằng một hay nhiều lớp dán tạo lớp (12).  
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6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
(72) HAYASAKA Kazuaki (JP), ONO Hideki (JP), KOYAMA Akira (JP), IKl Hideshi (JP)
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất nền dầu nhiên liệu và hỗn hợp dầu nhiên 

liệu dùng cho ngành hàng không 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nền dầu nhiên liệu dùng cho ngành hàng 

không, phương pháp này bao gồm: bước thứ nhất thu lấy dầu thứ nhất được tạo ra trong 
quá trình xử lý nguyên liệu bằng hydro trong đó nguyên liệu chứa hợp chất hydrocacbon 
chứa oxy có nguồn gốc từ chất béo hoặc động/thực vật được cho tiếp xúc với xúc tác thứ 
nhất có hai chức năng: loại hydro và hydro hoá, xúc tác này còn chứa kim loại thuộc 
nhóm 6A, kim loại nhóm 8 của Bảng hệ thống tuần hoàn và chất rắn vô định hình có 
tính axit, với sự có mặt của hydro, và bước thứ hai thu lấy dầu thứ hai được tạo ra chứa 
nền dầu nhiên liệu dùng cho ngành hàng không trong quá trình đồng phân hoá dầu thứ 
nhất thu được ở bước trên bằng hydro trong đó dầu thứ nhất được tạo ra này được cho 
tiếp xúc với xúc tác thứ hai có hai chức năng: loại hydro và hydro hoá, xúc tác này còn 
chứa kim loại nhóm 8 của Bảng hệ thống tuần hoàn và chất rắn kết tinh có tính axít, 
trong sự có mặt của hydro.  
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(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324 Japan 

(72) OGAWA, Shun (JP), KUWAHARA, Hisayuki (JP), AYUBA, Shinichi (JP), SUMINO, 
Takahiko (JP), ISHII, Kentaro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa polyamit và vật đúc chứa chế phẩm nhựa này. 

  (57)    Sáng chế đề cập tới chế phẩm nhựa polyamit, bao gồm: polyamit (A) gồm một đơn vị 
diamin chứa đơn vị p-xylylendiamin với lượng 70% mol hoặc nhiều hơn và một đơn vị 
axit dicacboxylic chứa đơn vị axit dicacboxylic béo mạch thẳng có từ 6 đến 18 nguyên 
tử cacbon với lượng 70% mol hoặc nhiều hơn; và chất độn (B), trong đó polyamit (A) 
gồm polyamit có nồng độ nguyên tử photpho nằm trong khoảng từ 50 đến 1000 ppm và 
chỉ số YI bằng 10 hoặc thấp hơn trong thử nghiệm so màu theo JIS-K-7105, và hàm 
lượng của chất độn (B) nằm trong khoảng từ 1 đến 200 phần khối lượng trên 100 phần 
khối lượng của polyamit (A).  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật đúc chứa chế phẩm nhựa này.  
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(22) 14.09.2010 (43) 25.06.2012 
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(71) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 
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(72) ISHII, Kentaro (JP), KUWAHARA, Hisayuki (JP), OGAWA, Shun (JP), AYUBA, 

Shinichi (JP), SUMINO, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhựa polyamit làm chậm cháy và vật đúc chứa chế 

phẩm nhựa này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới chế phẩm nhựa polyamit làm chậm cháy, bao gồm: polyamit (A) 

gồm một đơn vị diamin chứa đơn vị p-xylylendiamin với lượng 70% mol hoặc nhiều hơn 
và một đơn vị axit dicacboxylic chứa đơn vị axit dicacboxylic béo mạch thẳng có từ 6 
đến 18 nguyên tử cacbon với lượng 70% mol hoặc nhiều hơn; hợp chất halogen hữu cơ 
(B) mà dùng làm chất làm chậm cháy; hợp chất vô cơ (C) mà dùng làm chất bổ trợ làm 
chậm cháy; và chất độn vô cơ (D), trong đó polyamit (A) gồm polyamit có nồng độ 
nguyên từ photpho nằm trong khoảng từ 50 đến 1000 ppm và chỉ số YI bằng 10 hoặc 
thấp hơn trong thử nghiệm so màu theo JIS-K-7105, và hàm lượng của hợp chất halogen 
hữu cơ (B), hàm lượng của hợp chất vô cơ (C), và hàm lượng của chất độn vô cơ (D) lần 
lượt nằm trong khoảng từ 1 đến 100 phần khối lượng, 0,5 đến 50 phần khối lượng, và 0 
đến 100 phần khối lượng, trên 100 phần khối lượng của polyamit (A).  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật đúc chứa chế phẩm nhựa này. 
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(72) FISH, Andrew (GB), CHALLIS, Lucy Jane (GB), COUSINS, Matthew John (GB), 

FEAVIOUR, Mark Robert (GB), WAGLAND, Alison Mary (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm hấp, phương pháp điều chế chúng và quy trình loại 

bỏ kim loại nặng ra khỏi chất lưu cần xử lý 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế chế phẩm hấp, bao gồm các bước: (i) phủ, từ 

dung dịch hoặc huyền phù đặc, lớp hợp chất đồng lên bề mặt của nền, và (ii) sấy nền đã 
được phủ, trong đó độ dày của lớp hợp chất đồng trên nền đã được sấy khô nằm trong 
khoảng từ 1μm đến 200μm. Tiền chất này có thể được chuyển hoá thành chế phẩm hấp 
phù hợp để loại bỏ kim loại nặng ra khỏi chất lỏng hoặc khí bằng cách phủ một hoặc 
nhiều hợp chất lưu huỳnh để sulfua hóa hợp chất đồng và tạo ra CuS.  
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(71) XYLECO, INC.  (US) 

90 Addington Road, Brookline, MA 02146, United States of America 
(72) MEDOFF Marshall (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp thay đổi cấu trúc phân tử của nguyên liệu sinh 

khối 
  (57)    Sáng chế đề cập tới sinh khối (ví dụ sinh khối thiết bị/thiết bị/thực vật, sinh khối động 

vật, và sinh khối chất thải đô thị) được xử lý để tạo ra các sản phẩm hữu ích, như nhiên 
liệu. Ngoài ra, sáng chế đề cập tới phương pháp thay đổi cấu trúc phân tử của nguyên 
liệu sinh khối, phương pháp sản xuất nhiên liệu, hệ thống xử lý nguyên liệu sinh khối và 
các sản phẩm thu được, cũng như các hệ thống để xử lý các nguyên liệu, như nguyên 
liệu xenluloza và/hoặc lignoxenluloza, để tạo ra etanol và/hoặc butanol, ví dụ bằng cách 
lên men.  
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen city 
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(72) CHENG, Yu  (CN), LING, Guohui (CN), LI, Yutao  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống cập nhật thông tin vị trí của 

một địa chỉ IP 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống cập nhật thông tin vị trí địa chỉ 

IP. Phương pháp bao gồm: tiếp nhận cuộc gọi đến; tìm kiếm cơ sở dữ liệu vị trí được lưu 
trữ trước đó đối với vị trí tương ứng với cuộc gọi đến; tìm kiếm cơ sở dữ liệu nhật ký 
được lưu trữ trước đó đối với địa chỉ IP tương ứng với cuộc gọi đến; và cập nhật thông 
tin vị trí của địa chỉ IP được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu IP bằng vị trí tìm thấy. Sáng chế 
được áp dụng khi nhà cung cấp dịch vụ cập nhật thông tin vị trí của địa chỉ IP trong cơ 
sở dữ liệu IP. Như vậy. vấn đề thông tin vị trí trong cơ sở dữ liệu IP không được cập nhật 
chính xác của kỹ thuật hiện tại được khắc phục.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất dầu nền bôi trơn, phương pháp theo sáng chế 
bao gồm: bước thứ nhất cho dầu nguyên liệu thô chứa các parafin mạch thẳng có ít nhất 
20 nguyên tử C tiếp xúc với chất xúc tác thứ nhất với sự có mặt của phân tử H2 để thu 
được dầu thành phẩm thứ nhất, bước thứ hai cho dầu thành phẩm thứ nhất tiếp xúc với 
chất xúc tác thứ hai với sự có mặt của phân tử H2 để thu được dầu thành phẩm thứ hai, 
trong đó chất xúc tác thứ nhất chứa chất mang thứ nhất mà theo phương pháp giải hấp 
theo chương trình nhiệt độ tỷ lệ lượng NH3 Cần giải hấp so với tổng lượng NH3 cần giải 
hấp ở nhiệt độ từ 300oC đến 800oC là 80% đến 90%, kim loại thứ nhất được chọn từ ít 
nhất một trong số các kim loại thuộc nhóm VI trong bảng hệ thống tuần hoàn và được 
mang trên chất mang thứ nhất, và kim loại thứ hai được chọn từ ít nhất một trong số các 
kim loại thuộc nhóm VI đến nhóm X trong bảng hệ thống tuần hoàn và được mang trên 
chất mang thứ nhất; tổng C1 + C2 là nằm trong khoảng từ 22% đến 35% khối lượng trong 
đó C1 (% khối lượng) là hàm lượng của kim loại thứ nhất dưới dạng oxit trong xúc tác 
thứ nhất và C2 (% khối lượng) là hàm lượng của kim loại thứ hai dưới dạng oxit trong 
xúc tác thứ hai; và tỷ số D1/D2 giữa hàm lượng của kim loại thứ nhất D1 (mol) và hàm lượng 
của kim loại thứ hai D2 (mol) trong xúc tác thứ nhất nằm trong khoảng từ 1,07 đến 7,78.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp dầu nhiên liệu dùng cho ngành hàng không 

  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp dầu nhiên liệu dùng cho ngành hàng không. Hỗn hợp dầu 
nhiên liệu theo sáng chế bao gồm: chất nền thứ nhất là phần cất có khoảng nhiệt độ sôi 
từ 140oC đến 280oC thu được nhờ quá trình trong đó dầu nguyên liệu thô thứ nhất chứa 
hợp chất hydrocacbon chứa lưu huỳnh và hợp chất hydrocacbon chứa oxy từ chất béo 
hoặc dầu động/thực vật hoặc dầu nguyên liệu thô thứ hai là hỗn hợp của dầu nguyên liệu 
thô thứ nhất và chất nền gốc dầu hoả thu được bằng cách tinh chế dầu thô được xử lý 
bằng hyđro; và chất nền thứ hai là phần cất có khoảng nhiệt độ sôi từ 140oC đến 280oC 
thu được từ thiết bị cracking dầu nặng.  
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(54) Nền dầu nhiên liệu và hỗn hợp chứa nền dầu nhiên liệu này 

dùng cho ngành hàng không 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nền dầu nhiên liệu dùng cho ngành hàng không bằng cách hydro 

hoá dầu chứa hợp chất hydrocacbon chứa oxy có nguồn gốc từ chất béo hoặc dầu 
động/thực vật và hợp chất hydrocacbon chứa lưu huỳnh, và sau đó đồng phân hoá dầu 
tạo thành bằng hydro, trong đó hiệu suất của phần cất có khoảng nhiệt độ sôi từ 140oC 
đến 300oC không nhỏ hơn 70% khối lượng; hàm lượng isoparaffin không nhỏ hơn 80% 
khối lượng; hàm lượng isoparaffin có ít nhất 2 mạch nhánh không nhỏ hơn 17% khối 
lượng; hàm lượng chất thơm nhỏ hơn 0,1% thể tích; hàm lượng olefin nhỏ hơn 0,1% thể 
tích; hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 1ppm khối lượng (1 phần triệu khối lượng); hàm 
lượng oxy nhỏ hơn 0,1% khối lượng.  
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(54) Phương pháp sản xuất bột nhão, thiết bị sản xuất bột nhão, 

thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon và hệ thống phản 
ứng tổng hợp hydrocacbon 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột nhão chất xúc tác dùng để tổng hợp 
hydrocacbon bằng cách tiếp xúc với khí tổng hợp mà bao gồm khí cacbon monoxit và 
khí hydro làm các thành phần chính. Phương pháp này bao gồm bước điều chế bột nhão 
chất xúc tác chứa các hạt chất xúc tác rắn được tạo huyền phù trong môi trường lỏng, 
trong đó dung môi dầu mỏ mà ở dạng lỏng ở nhiệt độ và áp suất thường dùng làm môi 
trường lỏng.  
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(54) Phương pháp, hệ thống và thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon bao gồm bình phản ứng, và 
đường ống cấp khí tổng hợp để cấp khí tổng hợp cho bình phản ứng, và các hydrocacbon 
tổng hợp bằng cách cho khí tổng hợp tiếp xúc với huyền phù đặc có chất xúc tác trong 
bình phản ứng. Thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon theo sáng chế bao gồm đường 
ống cấp khí dự phòng được nối với đường ống cấp khí tổng hợp, và cấp khí hydro hoặc 
khí trơ cho bình phản ứng qua đường ống cấp khí tổng hợp khi ngừng cấp khí tổng hợp 
từ bộ phận cấp khí tổng hợp cho đường ống cấp khí tổng hợp, và thiết bị gia nhiệt chất 
lỏng để gia nhiệt cho ít nhất một trong số các chất lỏng chảy qua ống dẫn của đường ống 
cấp khí tổng hợp gần thiết bị phản ứng hơn phần nối với đường ống cấp dự phòng, và 
chất lỏng chảy qua đường ống cấp dự phòng.  
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(54) Hệ thống, thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon và phương 

pháp thu hồi hydrocacbon lỏng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng tổng hợp hydrocacbon để tổng hợp các 

hydrocacbon bằng phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch. Thiết bị này bao gồm bình 
phản ứng; đường ống dẫn chất lỏng; bộ phận làm lạnh thứ nhất; bộ phận làm lạnh thứ 
hai; bộ phận tách thứ nhất để tách hyđrocacbon lỏng được ngưng tụ từ hydrocacbon 
ở trạng thái khí bằng bộ phận làm lạnh thứ nhất; và thiết bị tách thứ hai để tách 
hydrocacbon lỏng được ngưng tụ từ hydrocacbon ở trạng thái khí bằng bộ phận làm 
lạnh thứ hai. Bộ phận làm lạnh thứ nhất làm lạnh hydrocacbon chảy qua đường ống 
dẫn chất lỏng đến khoảng nhiệt độ bằng với hoặc thấp hơn điểm ngưng tụ mà tại 
khoảng nhiệt độ này phân đoạn chứa parafin sẽ ngưng tụ, và đến khoảng nhiệt độ cao 
hơn điểm đông đặc mà tại khoảng nhiệt độ này phân đoạn chứa parafin sẽ hoá rắn. 
Bộ phận làm lạnh thứ hai làm lạnh hyđrocacbon chảy qua đường ống dẫn chất lỏng 
đến khoảng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ mà hydrocacbon ở trạng thái khí được làm 
lạnh bằng thiết bị làm lạnh thứ nhất, và đến khoảng nhiệt độ cao hơn điểm đông đặc 
mà tại khoảng nhiệt độ này phần chưng cất giữa sẽ hoá rắn.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất chromon, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp 

chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất chromon, quy trình điều chế và dược phẩm chứa chúng. 

Hợp chất theo sáng chế dùng làm các phối tử dopamin D3 trong dược phẩm để điều trị 
rối loạn hệ thần kinh trung ương.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Quy trình điều chế axit 1,2,4-oxadiazol benzoic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất hữu dụng để điều trị, phòng ngừa, 
kiểm soát các bệnh liên quan đến đột biến vô nghĩa. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
các quy trình tổng hợp các chất 1,2,4-oxadiazol. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến các quy 
trình hữu dụng đề điều chế axit 3-[5-(2- flophenyl)-[1,2,4]oxadiazol-3- yl]-benzoic.  
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CHANG, Wen-Liang (CN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa hợp chất lanostan và dược phẩm chứa chất 

chiết từ Phục linh (Poria cocos) để điều trị bệnh đái tháo 
đường týp 1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất lanostan làm hoạt chất sử dụng để điều trị 
đái tháo đường týp 1. Nguồn lanostan thích hợp là chiết xuất từ Phục linh chứa lanostan 
với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 60% theo khối lượng và hầu như không chứa 
secolanostan. Chiết xuất này được chiết từ sản phẩm chuyển hóa, sản phẩm lên men 
hoặc hệ sợi của Phục linh (nấm Poria cocos (Schw) Wolf) thuộc họ Nấm lỗ 
(Polyporaceae).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masahide MIMURA (JP), Keiichiro NIIZUMA (JP), Yuichi KAWASAKI  (JP), Ryuji 

AKIBA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu đi dây điện trong xe hai bánh/ba bánh chạy điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe hai bánh/ba bánh chạy điện, trong đó động cơ điện cấp động lực 
để dẫn động bánh sau nằm trong đòn lắc được đỡ theo cách lắc được trên các tấm chốt 
xoay, lần lượt được tạo ra trên các phần dưới của hai khung sau bên trái và bên phải, nhờ 
trục đỡ giữa chúng; ăcquy điện áp cao để cấp điện cho động cơ điện được đỡ trên khung 
thân và được bố trí ở phía trước trục đỡ, ăcquy điện áp cao được nối thông qua dây dẫn 
điện áp cao với cụm dẫn động động lực lắp trên đòn lắc. Đường dây dẫn điện áp cao 
(86), kéo dài nghiêng lên trên và về phía trước về phía một khung sau (29) theo chiều 
rộng xe trong số hai khung sau bên trái và bên phải (29) từ mặt trên của cụm dẫn động 
động lực (71), kéo dài về phía sau và lên phía trên dọc theo mặt trong của một khung 
sau (29) theo chiều rộng xe và sau đó tiếp tục kéo dài về phía ăcquy điện áp cao (36) 
nằm ở phía trước của nó. Do vậy. có thể ngăn không cho lực uốn tác dụng lên đường dây 
dẫn điện áp cao và cải thiện kiểu dáng bên ngoài bằng cách làm cho đường dây dẫn điện 
áp cao ít có khả năng nhìn thấy được từ phía ngoài thân xe.  
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(72) John GATZEMEYER (US), Madhusudan PATEL (US), Elizabeth GITTINS (US), 

Harsh M. TRIVEDI (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có hệ thống gom chất lỏng 

  (57)    Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm hệ thống gom các dung dịch trong 
miệng. Dụng cụ theo một số phương án thực hiện có thể bao gồm vùng chăm sóc miệng 
có bộ phận chăm sóc miệng có thể mòn có chiều dày bị giảm trong quá trình sử dụng, 
bộ phận chứa để giữ dung dịch trong miệng, bộ phận tiếp nhận được nối với bộ phận 
chăm sóc miệng để tiếp nhận dung dịch trong miệng, và đường dẫn dung dịch nối thông 
với bộ phận tiếp nhận để cấp dung dịch trong miệng cho bộ phận chứa.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu thép nhẹ với dầm đôi liên tục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu thép nhẹ với kết cấu dầm đôi liên tục, bao gồm các dầm (1) 
và các cột/cột vách (2). Các dầm (1) bao gồm một cặp dầm liên tục, và các cột/cột vách 
(2) được cố định giữa hai dầm liên tục nhờ các lỗ định vị (4). Do đó độ ổn định của kết 
cấu đỡ của kết cấu thép nhẹ được tăng lên, và các bộ phận đỡ của thép nhẹ cho các công 
trình có thế được nối một cách thuận tiện.  
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(72) YU, Seung-Dong (KR), CHANG, Woo-Yong (KR), PARK, Se-Jun  (KR), MOON, 
Min-Jeong (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị có khả năng thông báo thay đổi 

trạng thái hoạt động của chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp thông báo thay đổi trạng thái hoạt động. Mạng được tạo 

ra giữa các thiết bị mà có thể được người dùng sử dụng và có thể thực hiện truyền thông 
qua mạng. Khi việc thay đổi trạng thái hoạt động của thiết bị thứ nhất trong mạng xảy 
ra, ít nhất một thiết bị được tìm thấy mà hiện đang được người dùng sử dụng trong 
mạng. Thông tin về việc thay đổi trạng thái hoạt động của thiết bị thứ nhất được truyền 
cho ít nhất một thiết bị sao cho thông tin về việc thay đổi trạng thái hoạt động của thiết 
bị thứ nhất có thể được hiển thị trên màn hình của ít nhất một thiết bị. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, thiết bị cung cấp và nhận nội dung qua mạng 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị cung cấp nội dung qua mạng, trong đó dữ liệu 
ban đầu của nội dung cung cấp qua mạng có thể được tìm ra, và nội dung mà được sửa 
đổi theo hiệu suất của thiết bị nhận nội dung được tạo ra. Thông tin vị trí của nội dung 
ban đầu được thêm vào siêu dữ liệu nội dung cung cấp qua mạng do đó tăng sự thuận 
tiện truy cập vào nội dung ban đầu và sửa đối các thuộc tính nội dung thích hợp với hiệu 
suất của thiết bị nhận nội dung.  
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Young (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị chia sẻ chức năng giữa các thiết bị qua 

mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chia sẻ chức năng qua mạng bao gồm bước chọn thiết 

bị thứ hai có chức năng chia sẻ mà thiết bị thứ nhất muốn có từ ít nhất một thiết bị kết 
nối với mạng, liên kết thiết bị thứ nhất và thiết bị thứ hai qua mạng, truyền nội dung đa 
phương tiện gốc từ thiết bị thứ nhất đến thiết bị thứ hai qua mạng, và thực hiện chức 
năng chia sẻ đối với nội dung đa phương tiện gốc ở thiết bị thứ hai và truyền dữ liệu kết 
quả của bước thực hiện chức năng chia sẻ này đến thiết bị thứ nhất qua mạng.  
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Min-Jeong  (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng chung chức năng của thiết bị 

ngoài qua mạng phức hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp dùng chung chức năng của thiết bị, phương pháp này 

bao gồm bước dò tìm ít nhất một thiết bị trong số nhiều thiết bị thông qua thiết bị thứ 
nhất kết nối với những thiết bị đó qua nhiều mạng, trong đó bước dò tìm được thực hiện 
bằng thiết bị thứ hai trong số những thiết bị đó; nối mạng thiết bị thứ hai với thiết bị thứ 
ba nằm trong số ít nhất một thiết bị tìm được, thông qua thiết bị thứ nhất; và sử dụng, 
bằng thiết bị thứ hai, chức năng của thiết bị thứ ba thông qua thiết bị thứ nhất.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm tạo kiểu tóc 

  (57)     Sáng chế đề xuất mỹ phẩm tạo kiểu tóc có hiệu quả tạo kiểu tóc và hiệu quả tái tạo kiểu 
tóc tốt, dù cho chứa nước và có độ nhớt thấp, không dính bết trên tóc và mang lại sự 
mượt mà trên tóc cao và tạo ra cảm giác kết quả tốt. Cụ thể, sáng chế đề xuất mỹ phẩm 
tạo kiểu tóc bao gồm một hoặc nhiều loại thành phần được chọn trong số rượu đường, 
polyalkylen glycol và dẫn xuất của nó với lượng nằm trong khoảng từ 3% đến 30% khối 
lượng mỹ phẩm, đặc trưng ở chỗ mỹ phẩm này có độ dính khi thể hiện số quả bóng từ 1 
đến 30 trong thử nghiệm dính bóng nghiêng (góc nghiêng 10o đo ở nhiệt độ 25oC, độ ẩm 
50%), và độ nhớt là 100mPa's hoặc nhỏ hơn (được đo bằng máy đo độ nhớt loại B ở 
nhiệt độ 25oC). Do đó, có thể thu được mỹ phẩm tạo kiểu tóc có hiệu quả tạo kiểu tóc và 
hiệu quả tái tạo kiểu tóc tốt, không dính bết và mang lại sự mượt mà trên tóc cao, tạo ra 
cảm giác về kết quả tốt, và phù hợp để phủ lên tóc thông qua việc phun sương mù.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm tạo kiểu tóc 

  (57)     Sáng chế đề xuất mỹ phẩm tạo kiểu tóc có hiệu quả tạo kiểu tóc và hiệu quả tái tạo kiểu 
tóc tốt, dù cho chứa nước và có độ nhớt thấp, không dính bết và mang lại sự mượt mà 
cao và tạo ra cảm giác về kết quả tốt. Cụ thể, sáng chế đề xuất mỹ phẩm tạo kiểu tóc bao 
gồm (a) nhựa bám dính với lượng nằm trong khoảng từ 0,1% đến 10% khối lượng, và (b) 
một hoặc nhiều loại thành phần được chọn từ rượu đường, polyalkylen glycol và dẫn 
xuất của nó với lượng nằm trong khoảng từ 3% đến 30% khối lượng, khác biệt ở chỗ 
nhựa bám dính (a) có đặc tính mà màng có độ dày 0,1mm được tạo thành từ chế phẩm 
bao gồm nhựa đã nói về cơ bản ở tỷ lệ 50% khối lượng, sau khi làm khô trong thời gian 
1 ngày ở nhiệt độ 25oC và độ ẩm 50% độ dính thể hiện số quả bóng từ 1 đến 30 trong 
thử nghiệm dính bóng nghiêng (góc nghiêng 30o đo ở nhiệt độ 25oC, độ ẩm 50%). Do 
đó, có thể thu được mỹ phẩm tạo kiểu tóc có hiệu quả tạo kiểu tóc và hiệu quả tái tạo 
kiểu tóc tốt, không dính bết và mang lại sự mượt mà cao, tạo ra cảm giác về kết quả tốt, 
và phù hợp để phủ thông qua phun sương mù.  
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(30) BO2009A000553 20.08.2009 IT 
(71) OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.  (IT) 

Via Kennedy, 10, 40069 Zola Predosa (Bologna), ITALY 
(72) FERRAIOLO, Francesco (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu che phủ mặt đất, thiết bị và phương pháp chế tạo kết 

cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu che phủ mặt đất, thiết bị và phương pháp chế tạo kết cấu 

này. Thiết bị chế tạo kết cấu che phủ mặt đất (6) bao gồm vùng nạp và vùng xả bộ phận 
gia cố dạng lưới (10). Thiết bị này còn bao gồm phương tiện di chuyển (4) được thiết kế 
để di chuyển bộ phận gia cố dạng lưới (10) từ vùng nạp đến vùng xả theo đường di 
chuyển định trước trong quá trình hoạt động, phương tiện cấp (11) để cấp vật liệu dẻo ở 
trạng thái lỏng dưới dạng các sợi (7) vào bộ phận gia cố (10) được bố trí dọc theo đường 
di chuyển định trước, và phương tiện làm mát (2, 3) để làm mát vật liệu dẻo dưới dạng 
các sợi (7) được làm rối trên kết cấu gia cố dạng lưới. Vùng nạp và vùng xả được bố trí 
đối diện nhau dọc theo theo đường di chuyển định trước so với phương tiện cấp.  
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(11) 30229 
(21) 1-2012-00745 (51) 7 F02C  1/04,  3/28,  7/08,  6/18,  7/10, 

F28D  17/00 
(22) 12.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/061754 12.08.2010 (87) WO/2011/020768 24.02.2011 
(30) 10 2009 038 322.0      21.08.2009 DE 
(71) KRONES AG  (DE) 

BoehmerwaldstraBe 5, 93073 Neutraubling, Germany. 
(72) Dragan STEVANOVlC (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị chuyển hoá nhiệt lượng từ sinh khối 

thành công cơ học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuyển hóa nhiệt lượng từ sinh khối thành công cơ 

học bằng ít nhất một thiết bị thứ nhất (4) và một thiết bị thứ hai (6) dùng cho việc tích 
trữ và xả nhiệt lượng, những thiết bị này được kết nối một cách xen kẽ ít nhất là một 
phần thời gian vào nhánh tuabin (T) có tuabin khí cuối nguồn (8), bằng các bước dưới 
đây: a) đốt khí sản phẩm trong thiết bị đốt khí (2), b) di chuyển khí ống khói (3) được 
tạo ra trong thiết bị đốt khí (2) thông qua thiết bị (4, 6) dùng để tích trữ nhiệt lượng; e) 
đưa không khí nóng xả ra từ ít nhất một trong các thiết bị (4, 6) vào tuabin khí (8), trong 
đó không khí nóng (7) do tuabin khí phát thải (8) được cung cấp cho ít nhất một thiết bị 
trao đổi nhiệt (1) được kết nối phía cuối nguồn của tuabin khí (8).  
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(11) 30230 
(21) 1-2012-00751 (51) 7 G11B  20/12 
(22) 14.07.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/061864     14.07.2010 (87) WO 2011/099182 18.08.2011 
(30) 2010-028393     12.02.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2012 
(71) HITACHI CONSUMER ELECTRONICS CO., LTD.  (JP) 

2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) AKAHOSHI Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị ghi/tái tạo và phương pháp ghi/tái tạo 

  (57)    Trong trường hợp trong đó phương pháp quản lý vùng dự trữ bằng cách sử dụng NAP 
của vùng dự trữ trên vật ghi được được áp dụng cho phương pháp quản lý vùng dự trữ 
của vùng dự trữ trên vật ghi ghi lại được, để giảm sự dừng ghi gây ra do kết thúc ghi thử 
trong quá trình xử lý thay thế hoặc các quá trình xử lý chuyển đổi không cần thiết trong 
thiết bị ghi/tái tạo, NAP được cập nhật trong quá trình xử lý định dạng hoặc quá trình xử 
lý thay thế theo cách sao cho tránh các khối lỗi trong vùng dự trữ đã được đăng ký như các 
mục nhập loại nhóm không sử dụng được hoặc loại nhóm có thể sử dụng được 2 trên DFL.  
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(11) 30231 
(21) 1-2012-00764 (51) 7 B21D  47/00, B01D  53/86, B01J  

35/04, B21D  13/04,  53/84 
(22) 22.03.2012 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-079456 31.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2012 
(71) 1. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
2. GOSHl GIKEN CO., LTD.  (JP) 
1280, Toyooka, Koshi-shi, Kumamoto 861-1115, JAPAN 

(72) Hiroyuki HORIMURA (JP), Daiji KAWAGUCHI (JP), Satoru SUWA (JP), Katsuhiro 
IWANE (JP), Takafumi KOZAIKU (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị chế tạo cụm chi tiết hình tổ ong 

  (57)   Sáng chế đề xuất thiết bị (20) được thiết kế để chế tạo cụm chi tiết hình tổ ong (11) 
nhằm kiểm soát khí xả. Cụm chi tiết hình tổ ong (11) có tấm vật liệu phẳng và tấm vật 
liệu dạng sóng (22) được đặt lên trên tấm vật liệu phẳng tấm vật liệu phẳng và tấm vật 
liệu dạng sóng được quấn lại theo hình xoáy trôn ốc. Thiết bị (20) bao gồm các bánh 
răng vận chuyển (43, 44) để gài vào và vận chuyển tấm vật liệu dạng sóng (22) và bánh 
răng cấp (41; 42) để cấp vật liệu hàn đồng lên tấm vật liệu dạng sóng (22). Các bánh 
răng vận chuyển (43, 44) được bố trí ở phía trước và phía sau bánh răng cấp (41; 42) 
theo chiều chuyển động của tấm vật liệu dạng sóng (22). Thiết bị (20) còn bao gồm 
phương tiện (61) dùng để cấp huyền phù đặc của vật liệu hàn đồng lên bánh răng cấp 
(41; 42), và phương tiện quấn để quấn theo hình xoáy trôn ốc tấm vật liệu dạng sóng và 
tấm vật liệu phẳng đặt lên trên tấm vật liệu dạng sóng (22) ở trạng thái có vật liệu hàn 
đồng phủ lên tấm vật liệu dạng sóng (22).  
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(11) 30232 
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3/28 
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(30) 2011-079744 31.03.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2012 
(71) 1. HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
2. GOSHI GIKEN CO., LTD.  (JP) 
1280, Toyooka, Koshi-shi, Kumamoto 861-1115, JAPAN 

(72) Hiroyuki HORIMURA (JP), Daiji KAWAGUCHI (JP), Satoru SUWA (JP), Katsuhiro 
IWANE (JP), Takafumi KOZAIKU (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cụm chi tiết hình tổ ong để kiểm soát khí xả 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cụm chi tiết hình tổ ong bằng kim loại (11) bao gồm các tấm vật 
liệu phẳng và các tấm vật liệu dạng sóng (15, 16) được hàn với nhau ở các phần liên kết 
thứ nhất và thứ hai (17A, 17B) làm bằng vật liệu hàn đồng được phủ lên tấm vật liệu 
dạng sóng (16). Các phần liên kết thứ nhất và thứ hai (17A, 17B) được bố trí gần đầu vào 
của khí xả và đầu ra của khí xả (21, 22) của cụm chi tiết hình tổ ong (11). Cụm chi tiết 
hình tổ ong còn bao gồm dải liên kết (18) liên kết với ống ngoài bằng kim loại (12). Dải 
liên kết (18) làm bằng vật liệu hàn đồng (25) phủ lên thành trong của ống ngoài bằng 
kim loại (12). Một số phần liên kết thứ hai (17B) nằm gối chồng lên dải liên kết (18) và 
có chiều dài hàn đồng lớn hơn chiều dài hàn đồng của các phần liên kết thứ nhất (17A) 
mà các phần này không gối chồng lên dải liên kết (18).  
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(11) 30233 
(21) 1-2012-00769 (51) 7 B65D  85/804, A47J  31/06 
(22) 20.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/002300 20.08.2010 (87) WO2011/031294 17.03.2011 
(30) 61/275,398      28.08.2009 US 
(71) GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC.  (US) 

33 Coffee Lane Waterbury, VT 05676, United States of America 
(72) PETERSON Peter (US), NOVAK Thomas J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp đồ uống và phương pháp pha đồ uống nhờ sử dụng chất trợ 

lọc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để pha đồ uống bao gồm việc sử dụng chất 

trợ lọc, ví dụ, chất trợ lọc này được tạo ra trong hộp đồ uống với môi chất đồ uống ở 
trạng thái khô. Theo một phương án thực hiện, hộp bao gồm nguyên hiệu quả khô có thể 
còn bao gồm chất trợ lọc, như peclit, đất điatome hoặc xenluloza, mà được trộn cùng với 
nguyên liệu quả. Chất trợ lọc có thể hỗ trợ cho dòng chảy qua môi chất đồ uống hoặc 
qua bộ lọc, ví dụ, bằng cách giúp ngăn không cho làm tắc các lỗ của bộ lọc dùng để loại 
bỏ hạt ra khỏi đồ uống bằng cách tạo ra sự tương tác của môi chất đồ uống với nước đưa 
vào trong hộp. Do đó, chất trợ lọc có thể cho phép sử dụng một số môi chất đồ uống nếu 
không thì có thể làm tắc bộ lọc và/hoặc ngăn không cho hòa tan hoàn toàn các nguyên 
liệu trong các môi chất đồ uống không có chất trợ lọc.  
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(11) 30234 
(21) 1-2012-00771 (51) 7 A43B  7/06,  7/12 
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(71) GEOX S.P.A.  (IT) 
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(72) POLEGATO MORETTI, Mario (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Giày có thể thấm hơi nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến giày có thể thấm hơi nước bao gồm cụm mũ giày (11) bao quanh 
vùng xỏ bàn chân (A) và được liên kết với đế giày (12) ở vùng bàn chân của đế giày này 
đế giày (12) có ít nhất một phần có thể thấm hơi nước hoặc được đục lỗ (13), trong đó :  
cụm mũ giày (11) bao gồm chi tiết đệm kết cấu (14) có ít nhất một phần không thấm 
nước được làm kín chống thấm với đế giày (12), nhờ đó phủ phần có thể thấm hơi nước 
hoặc được đục lỗ (13) để ngăn chặn hiện tượng ngấm chất lỏng qua đó tới vùng xỏ bàn 
chân (A),  
phần không thấm nước có ít nhất một phần được tạo bởi chi tiết chức năng không thấm 
nước và có thể thấm hơi nước có kết cấu dạng tấm đơn khối làm bằng vật liệu polyme 
không thấm nước ở trạng thái lỏng và có thể thấm hơi nước, ít nhất một phần chức năng 
của chi tiết chức năng có độ dày sao cho tạo ra độ bền chống xuyên lớn hơn 10N như 
được quy định theo phương pháp nêu ở chương 5.8.2 của tiêu chuẩn ISO 20344-2004.  
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(30) 2009-206183     07.09.2009 JP 
(71) NIPRO PATCH CO., LTD.  (JP) 

8-1, Minamisakae-cho, Kasukabe-shi, Saitama 344-0057, Japan 
(72) KAWAMURA, Naohisa (JP), SUGAYA, Chie (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm hấp thu được qua da 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm hấp thụ được qua da, trong đó chất kết dính được tạo ra 
bằng cách tạo liên kết ngang ít nhất một copolyme được chứa trong lớp kết dính và 
khoảng thời gian lão hóa trong quá trình sản xuất lớp kết dính có thể được rút ngắn. Chế 
phẩm hấp thụ được qua da gồm lớp nền và lớp kết dính được sắp xếp trên lớp nền này và 
chứa chất kết dính và thành phần thuốc. Chế phẩm hấp thụ được qua da khác biệt ở chỗ 
chất kết dính gồm hỗn hợp nhựa bao gồm 100 phần khối lượng của acrylic copolyme 
(A) đặc trưng và từ 0,1 đến 30 phần khối lượng của acrylic copolyme (B) đặc trưng hoặc 
từ 0,05 đến 2 phần khối lượng của hợp chất polyamin, và lớp kết dính ngoài ra còn chứa 
axit hữu cơ.  
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(11) 30236 
(21) 1-2012-00776 (51) 7 B29C  45/26,  45/78 
(22) 01.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/064932      01.09.2010 (87) WO 2011/030707 17.03.2011 
(30) 2009-208296      09.09.2009 JP 
(71) POLYPLASTICS CO., LTD.  (JP) 

2-18-1, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8280 Japan 
(72) TAKASHIMA, Masato (JP), CAI, Hanlong (CN), MIYASHITA, Takayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất vật phẩm được đúc phun và vật phẩm 

được đúc phun thu được bởi phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật phẩm được đúc phun mà có thể kiểm soát 

được lượng rìa xờm sinh ra trong quá trình đúc, và thu được vật phẩm đúc có mức độ kết 
tinh cao. Trong quá trình đúc phun hợp phần nhựa polyarylen sulfua, việc đúc phun được 
tiến hành bằng cách sử dụng khuôn có lớp cách nhiệt được tạo ra trên bề mặt trong của 
khuôn và ở nhiệt độ đúc bằng 100oC hoặc thấp hơn. Được ưu tiên là lớp cách nhiệt có độ 
dẫn nhiệt là 5W/(m.K) hoặc thấp hơn. Hợp phần bao gồm nhựa polyimit có thể được lấy 
làm ví dụ là lớp cách nhiệt được ưu tiên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm 
được đúc phun thu được bởi phương pháp này.  
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(75) SONG YOUNG SUN  (KR) 

501 Towerempris, 938-22, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp tư vấn nghề nghiệp 

  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp tư vấn nghề nghiệp. Phương pháp tư vấn nghề 
nghiệp ở hệ thống tư vấn nghề nghiệp bao gồm máy chủ có thể truy cập vào các thiết bị 
đầu cuối thuê bao thông qua mạng, phương pháp này bao gồm các bước: nhận thông tin 
thành viên từ thiết bị đầu cuối thuê bao, cung cấp các cuộc thăm dò tâm lý cho thiết bị 
đầu cuối thuê bao, nhận kết quả các cuộc thăm dò tâm lý từ thiết bị đầu cuối thuê bao, 
phân tích các kiểu tâm lý dựa trên các kết quả nhận được, trích ra các nhóm nghề dựa 
trên các kiểu tâm lý được phân tích, chia con đường sự nghiệp đối với mỗi nghề trong số 
các nhóm nghề được trích thành các giai đoạn, tạo ra báo cáo bao gồm các hoạt động cần 
thiết ở mỗi trong số các giai đoạn, và truyền báo cáo này đến thiết bị đầu cuối thuê bao.  
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(30) 2009-195426      26.08.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2012 
(71) RICOH COMPANY, LTD.  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555, Japan 
(72) SUZUKI, Shuichi (JP), SAKAI, Atsushi (JP), NAKAMURA, Koichiro (JP), 

NAKAGAWA, Jun (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phần tử điện quang 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phần tử điện quang bao gồm lớp lõi làm bằng vật liệu điện quang, 
kết cấu bọc được bố trí trên mỗi mặt đối diện của lớp lõi và được cấu tạo để tạo thành 
ống dẫn sóng quang cùng với lớp lõi, và cặp lớp điện cực, một lớp điện cực được bố trí 
trên một mặt của kết cấu bọc và lớp còn lại được bố trí trên mặt kia của kết cấu bọc. Kết 
cấu bọc gồm lớp bọc thứ nhất và lớp thứ hai. Lớp bọc thứ hai có hằng số điện môi lớn 
hơn hằng số điện môi của lớp bọc thứ nhất, và lớp bọc thứ hai có độ dày dày hơn độ dày 
của lớp bọc thứ nhất.  
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(11) 30239 
(21) 1-2012-00795 (51) 7 C08G  18/10,  18/12,  18/76 
(22) 11.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/004891 11.08.2010 (87) WO2011/023291 03.03.2011 
(30) 200910194469.2      24.08.2009 CN 
(71) BAYER MATERIALSCIENCE AG  (DE) 

51368 Leverkusen, Germany 
(72) LIN, Jen-Chieh (SG), KUNG, HoChien (CN), ZHU, Hong  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất tiền trùng hợp isoxyanat được ngắt mạch, phương pháp 

điều chế nó, bọt polyuretan mềm dẻo và phương pháp điều chế 
bọt này. 

  (57)    Sáng chế đề cập tới lĩnh vực của polyuretan, đặc biệt đề cập đến chất tiền trùng hợp 
isoxyanat được ngắt mạch, phương pháp điều chế nó. Sáng chế điều chỉnh các thành 
phần phản ứng và các tỷ lệ giữa các thành phần này để thu được chất tiền trùng hợp 
isoxyanat được ngắt mạch thích hợp để điều chế bọt polyuretan mềm dẻo dưới một nhiệt 
độ khuôn đúc tương đối thấp. Phương pháp điều chế bọt polyuretan mềm dẻo bằng các 
sử dụng chất tiền trùng hợp isoxyanat được ngắt mạch được cung cấp trong sáng chế có 
thể làm giảm nhiệt độ khuôn đúc, thời gian sản xuất và mức tiêu hao năng lượng, cũng 
như là để thu được bọt polyuretan mềm dẻo có các tính chất vật lý và cơ học tốt.  
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(11) 30240 
(21) 1-2012-00796 (51) 7 E04B  2/74 
(22) 02.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/004716  02.08.2010 (87) WO2011/023277 03.03.2011 
(30) 10 2009 038 876.1       26.08.2009 DE 
(71) PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG  (DE) 

ViktoriastraBe 58, 76571 Gaggenau, Germany 
(72) WlLLERSCHEID, Heiner (DE), STUDNIORZ, Thilo (DE), HERTWECK, Theo (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chi tiết định hình và phương pháp sản xuất chi tiết định hình 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết định hình, cụ thể là chi tiết kết cấu định hình, ví dụ chi tiết 

kết cấu lắp ghép, chi tiết mặt ngoài, hoặc chi tiết bọc định hình, bao gồm cụ thể thân 
chính kéo dài bằng kim loại, trong đó tạo thành ít nhất một lỗ hở. Lỗ hở này có ít nhất 
một gờ được tạo thành theo chiều ngang so với chiều dọc của thân chính, mà gờ được 
tạo thành ít nhất một phần từ phần uốn cong của thân chính. Phần uốn cong này, cùng 
với phần liền kề của thân chính, tạo thành vùng có ít nhất hai lớp của thân chính. Để 
tăng độ cứng của chi tiết tiết diện theo chiều ngang so với chiều dọc của nó, phần uốn 
cong được liên kết với phần liền kề trong vùng có ít nhất hai lớp. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp sản xuất chi tiết định hình này.  
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(11) 30241 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.03.2012 
(71) KOREA UNITED PHARM, INC.  (KR) 

154-8 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seoul 135-010, Republic of Korea 
(72) CHOI, Youn-Woong (KR), MIN, Byung-Gu (KR), CHO, Sang-Min (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Viên nén giải phóng chậm chứa xilostazol có tỷ lệ giải phóng 

dược chất được cải thiện và tác dụng phụ giảm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén giải phóng chậm chứa xilostazol làm thành phần có hoạt 

tính dược lý có hiệu quả trong việc ức chế sự kết tụ tiểu cầu và kích thích sự giãn mạch 
bằng cách ức chế enzym thuộc loại phosphodiesteraza. Viên nén này có thời gian giải 
phóng dược chất kéo dài nên có thể được sử dụng một lần hằng ngày để thuận tiện cho 
việc dùng thuốc và giảm đến mức tối thiểu triệu chứng đau đầu là một tác dụng phụ gặp 
phải khi phụ nữ, người già và trẻ em sử dụng chế phẩm chứa xilostazol thông thường, vì 
thế sự thuận tiện cho việc dùng thuốc có thể được cải thiện. Ngoài ra, viên nén theo sáng 
chế có kiểu giải phóng dược chất ổn định, không thay đổi tỷ lệ giải phóng theo sự thay 
đổi độ pH trong dạ dày và ruột non, và sự giải phóng dược chất được làm chậm bằng 
cách sử dụng hỗn hợp của hydroxypropyl metylxenluloza và carbome làm polyme kiểm 
soát sự giải phóng 

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
381 

(11) 30242 
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300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Eduardo JIMENEZ (US), Michael ROONEY (US), Robert MOSKOVICH (US), Armin 

BAERTSCHI (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc miệng có kết cấu các chi tiết làm sạch dạng 

tuabin 
  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng có kết cấu các chi tiết làm sạch dạng tuabin. 

Theo một khía cạnh, sáng chế đề xuất dụng cụ chăm sóc miệng bao gồm tay cầm; đầu 
nối với tay cầm, đầu bao gồm bề mặt thứ nhất, bề mặt thứ nhất bao gồm vùng hình ô van 
và các phần xoắn cách nhau theo chiều chu vi trải ra từ vùng hình ô van; và với mỗi phần 
xoắn, thành cong của chi tiết làm sạch nhô ra ngoài từ bề mặt thứ nhất của đầu dọc theo 
phần xoắn. Theo khía cạnh khác, sáng chế đề xuất bộ phận để kết hợp vào trong dụng cụ 
chăm sóc miệng có tay cầm sử dụng kết cấu nêu trên của các chi tiết làm sạch.  
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(72) Kyouji YAMASHITA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Bộ chỉ báo dùng cho phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để 

hai bên và phương tiện giao thông kiểu ngồi chân để hai bên 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ chỉ báo dùng cho phương tiện giao thông bao gồm linh kiện điện 

tử được lắp trên vùng chính của bảng mạch in, và LED được lắp trên vùng đầu của bảng 
mạch in. Tấm giữ được đặt trên bảng mạch in và tấm dẫn quang được đặt trên tấm giữ. 
Vùng chính của tấm giữ được tạo ra theo hình dạng phẳng và vùng đầu của tấm giữ được 
làm cong theo hình dạng lồi và được làm nghiêng chếch xuống dưới từ vùng chính và 
còn được làm cong theo hình dạng lõm để nằm ngang gần phía bên của nó. Bảng mạch 
in được cố định vào vỏ trên trong khi tấm dẫn quang được đặt trên tấm giữ. Do vậy, mặt 
đầu của vùng đầu của tấm dẫn quang được làm cong để đối diện với mặt chiếu sáng của 
LED trên bảng mạch in.  
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61/344,179 04.06.2010 US 

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
ORGANlSATION   (AU) 
Limestone Avenue, Campbell, Australian Capital Territory 2612, Australia 

(72) LAM, Lan Trieu (AU), LOUEY, Rosalie (AU), VELLA, David (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Điện cực, thiết bị lưu trữ điện sử dụng điện cực này và quy 

trình chế tạo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến điện cực, thiết bị lưu trữ điện bao gồm điện cực này và quy trình 

chế tạo điện cực và thiết bị lưu trữ điện. Điện cực bao gồm bộ phận gom dòng, tấm dẫn 
điện, và vật liệu điện cực hoạt tính thứ nhất và thứ hai, vật liệu điện cực hoạt tính thứ 
nhất có mật độ năng lượng cao hơn vật liệu điện cực hoạt tính thứ hai, và vật liệu điện 
cực hoạt tính thứ hai có dung lượng tốc độ cao hơn vật liệu điện cực hoạt tính thứ nhất. 
Tấm dẫn điện cung cấp phần đỡ cấu trúc và dẫn điện cho ít nhất một trong số các vật 
liệu điện cực hoạt tính tốc độ cao và mật độ năng lượng cao. Điện cực có thể được cung 
cấp dưới rất nhiều kết cấu và được sử dụng trong thiết bị lưu trữ điện năng lượng và tốc 
độ cao để có tuổi thọ chu trình được cải thiện.  
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(71) GEOX S.P.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro 16, I- 31044 Montebelluna, Localita Biadene (Treviso), Italy 
(72) POLEGATO MORETTI, Mario (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chi tiết đệm dùng cho đế giày có thể thấm hơi nước và không 

thấm nước và đế giày có chi tiết đệm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết đệm dùng cho đế giày có thể thấm hơi nước và không thấm 

nước có kết cấu dạng tấm đơn khối được phân lớp và dính kết bao gồm các lớp chức 
năng làm bằng vật liệu polyme không thấm nước ở trạng thái lỏng và có thể thấm hơi 
nước. ít nhất một phần chức năng của chi tiết đệm dùng cho đế giày (10) có độ dày cho 
phép tạo ra độ bền chống xuyên lớn hơn 10N như được quy định theo phương pháp nêu 
ở chương 5.8.2 của tiêu chuẩn ISO 20344-2004. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến đế 
giày có chi tiết đệm nêu trên.  
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(71) GEOX S.p.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro 16, I- 31044 Montebelluna, Localita Biadene (Treviso), Italy 
(72) POLEGATO MORETTI, Mario (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chi tiết đệm dùng cho đế giày có thể thấm hơi nước và không 

thấm nước và đế giày có chi tiết đệm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết đệm dùng cho đế giày có thể thấm hơi nước và không thấm 

nước có kết cấu dạng tấm đơn khối làm bằng vật liệu polyme không thấm nước ở trạng 
thái lỏng và có thể thấm hơi nước. ít nhất một phần chức năng của chi tiết đệm dùng cho 
đế giày (10) có độ dày cho phép tạo ra độ bền chống xuyên lớn hơn 10N như được quy 
định theo phương pháp nêu ở chương 5.8.2 của tiêu chuẩn ISO 20344- 2004. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến đế giày có chi tiết đệm nêu trên.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
386 

(11) 30247 
(21) 1-2012-00820 (51) 7 F03B  13/18 
(22) 08.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/GB2010/051501 08.09.2010 (87) WO 2011/030149 17.03.2011 
(30) 0915779.3 09.09.2009 GB 

0918956.4 29.10.2009 GB 
(71) DARTMOUTH WAVE ENERGY LIMITED  (GB) 

Derwent Lodge, South Town, Dartmouth Devon TQ6 9BU, Great Britain 
(72) SMITH, Alvin (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị bơm sử dụng năng lượng sóng và phương pháp bơm 

chất lỏng sử dụng thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị bơm sử dụng năng lượng sóng, thiết bị này được định vị 

trong một khối nước và bao gồm : xi lanh chìm được neo vào đáy của khối nước, xi lanh 
xác định một lỗ, phao dưới nước tác động trên xi lanh, phao dưới nước được bố trí để tỳ 
vào xi lanh theo phương thẳng đứng trong nước, phao bề mặt được bố trí nổi ở, hoặc đủ 
gần với , mặt của khối nước khi sử dụng để di chuyển lên và xuống trong khối nước theo 
chuyển động sóng và chuyển động của thủy triều, và cần truyền động nhô từ phao bề 
mặt, cần truyền động kéo dài ra theo kiểu ống lồng vào lỗ của xi lanh chìm để xác định 
một buồng bơm bên trong xi lanh, trong đó thể tích của buồng bơm thay đổi theo 
chuyển động sóng trong chu kỳ bơm để hút chất lỏng vào buồng bơm trên hành trình đi 
lên của của cần truyền động và bơm chất lỏng ra khỏi buồng bơm hành trình đi xuống 
của cần truyền động, chiều dài của buồng bơm thay đổi theo chuyển động của thủy triều 
để điều chỉnh theo độ sâu thủy triều thay đổi bằng cách kéo dài ra, thu ngắn lại cần 
truyền động so với xi lanh trong khi chu kỳ hiệu quả bơm tiếp tục trên phạm vi thủy 
triều mà không cần phải di chuyển xi lanh so với đáy của khối nước, và ở mức mà cần 
truyền động được thu ngắn lại vào lỗ của xi lanh, cần truyền động chiếm phần lớn diện 
tích mặt cắt lỗ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bơm chất lỏng sử dụng 
thiết bị bơm sử dụng năng lượng sóng nêu trên.  
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(11) 30248 
(21) 1-2012-00826 (51) 7 A61K  8/86,  8/02,  8/39, A61Q  5/06
(22) 31.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/064785     31.08.2010 (87) WO 2011/025023 03.03.2011 
(30) 2009-201110 31.08.2009 JP 

2010-144377 25.06.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048010, Japan 
(72) KURASHIMA, Takumi (JP), UETANI, Yuki (JP), FUJIYAMA, Taizo (JP), 

TOYODA, Tomonori (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm tạo kiểu tóc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm tạo kiểu tóc có đặc tính tạo kiểu tóc, tái tạo kiểu tóc, giữ 
nếp tóc tốt, mặc dù chứa nước và có độ nhớt thấp. Mỹ phẩm tạo kiểu tóc theo sáng chế 
là không dính, mượt và mang lại độ sáng hoàn thiện cho tóc. Mỹ phẩm tạo kiểu tóc theo 
sáng chế chứa (a) chất hoạt động bề mặt rắn ở nhiệt độ thường (250C) với lượng nằm 
trong khoảng từ 1,5 đến 12% trọng lượng, (b) polyalkylen glycol polyme lỏng ở nhiệt độ 
thường, và (c) polyme tạo màng có độ nhớt là 10000 mPa.s hoặc thấp hơn (ở nhiệt độ 
250C với máy đo độ nhớt loại Brook).  
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(11) 30249 
(21) 1-2012-00829 (51) 7 A61K  8/86,  8/34,  8/39,  8/60, 

A61Q  5/06 
(22) 31.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/064786      31.08.2010 (87) WO 2011/025024 03.03.2011 
(30) 2009-201111 31.08.2009 JP 

2010-144378 25.06.2010 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) KURASHIMA, Takumi (JP), UETANI, Yuki (JP), FUJIYAMA, Taizo (JP), 

TOYODA, Tomonori (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Mỹ phẩm tạo kiểu tóc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến mỹ phẩm tạo kiểu tóc có đặc tính tạo kiểu tóc, tái tạo kiểu tóc, giữ 

nếp tóc tốt, mặc dù chứa nước và có độ nhớt thấp. Mỹ phẩm tạo kiểu tóc theo sáng chế 
là không dính, mượt và mang lại độ sáng hoàn thiện cho tóc. Mỹ phẩm tạo kiểu tóc theo 
sáng chế chứa (a) chất hoạt động bề mặt rắn ở nhiệt độ thường (250C) với lượng nằm 
trong khoảng từ 1,5 đến 12% trọng lượng, (b) một hoặc nhiều chất ở thế rắn ở nhiệt độ 
thường, được chọn từ (b1) rượu đường, (b2) đường, (b3) polyalkylen glycol polymer, và 
(b4) muối vô cơ, (c) dẫn xuất của rượu từ bậc một đến bậc bốn và/hoặc dẫn xuất rượu 
đường, các dẫn xuất này ở thể lỏng ở nhiệt độ thường, và (d) polyme tạo màng, trong đó 
tổng lượng của thành phần (a) và (b) là 6% trọng lượng hoặc nhiều hơn, và có độ nhớt là 
10000 mPa.s hoặc thấp hơn (nhiệt độ 250C; với máy đo độ nhớt loại Brook).  
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(11) 30250 
(21) 1-2012-00831 (51) 7 F16H  61/28,  63/20 
(22) 31.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/064796     31.08.2010 (87) WO2011/027744 10.03.2011 
(30) 2009-201832 01.09.2009 JP 

2010-068017 24.03.2010 JP 
(71) JTEKT CORPORATION  (JP) 

5-8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-8502, Japan 
(72) YUKITAKE Yasuhiro (JP), TASHIRO Akiyoshi (JP), KAGAWA Hiroki (JP), 

UEMOTO Takafumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ truyền động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ truyền động có thể thực hiện thao tác thay đổi tốc độ và thao tác 
lựa chọn sử dụng lực dẫn động của động cơ điện đơn được bố trí. Thiết bị kích hoạt thay 
đổi/lựa chọn tốc độ (21) bao gồm : động cơ điện (23); cơ cấu chuyển đổi thứ nhất (24) 
để làm tăng thêm lực dẫn động quay của động cơ điện (23) và chuyển đổi lực dẫn động 
quay được làm tăng thêm để làm quay trục lựa chọn tốc độ (11) quanh trục của nó; cơ 
cấu chuyển đổi thứ hai (25) để làm tăng thêm lực dẫn động quay của động cơ điện (23) 
và chuyển đổi lực dẫn dộng quay được làm tăng thêm để làm dịch chuyển trục lựa chọn 
tốc độ (11) theo chiều dọc trục của nó; và bộ thay đổi (26) để thay đổi điểm đến, mà tại 
đó lực dẫn động quay của động cơ điện được truyền, giữa cơ cấu chuyển đổi thứ nhất và 
cơ cấu chuyển đổi thứ hai. Bộ thay đổi (26) bao gồm: khớp ly hợp điện từ thứ nhất (43) 
để truyền lực dẫn động quay của động cơ điện (23) tới cơ cấu chuyển đổi thứ nhất (24) 
hoặc ngắt lực dẫn động quay; và khớp ly hợp điện từ thứ hai (45) để truyền lực dẫn động 
quay tới cơ cấu chuyển đổi thứ hai (25) hoặc ngắt lực dẫn động quay.  
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6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. Japan Petroleum Exploration Co., Ltd.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
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(72) TASAKA, Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất dầu hyđrocacbon và hệ thống phản ứng 

tổng hợp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dầu hyđrocacbon từ khí nguyên liệu chứa khí 

cacbon monoxit và khí hyđro bằng cách sử dụng phản ứng tổng hợp Fischer-Tropsch, 
quy trình này bao gồm: bước tổng hợp hyđrocacbon bằng cách thực hiện phản ứng giữa 
khí cacbon monoxit và khí hyđro có trong khí nguyên liệu trong huyền phù đặc chứa hạt 
chất xúc tác trong lò phản ứng, bước tách hạt bột bằng cách lọc huyền phù đặc được 
chiết ra từ phần ngọn của lớp huyền phù đặc trong lò phản ứng, thu hồi và tách rời các 
hạt bột được tạo ra bằng cách tạo bột các hạt xúc tác để thu được các hyđrocacbon lỏng, 
bước thu hồi hạt xúc tác bằng cách lọc huyền phù đặc được chiết ra từ vị trí thấp hơn so 
với phần ngọn của lớp huyền phù đặc, thu hồi và tách rời các hạt xúc tác để thu được các 
hyđrocacbon lỏng, bước đưa các hạt xúc tác thu hồi được ở bước trên trở lại lò phản ứng, 
và bước thu hồi các hyđrocacbon bằng cách trộn lẫn các hyđrocacbon lỏng thu được ở 
bước tách hạt bột và các hyđrocacbon lỏng thu được ở bước thu hồi hạt xúc tác nêu trên 
với nhau để tạo ra dầu hyđrocacbon.  
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(11) 30252 
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(72) KATO Kazuaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kim khâu y tế 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kim khâu y tế. Giới hạn của phần tán hoặc uốn cong xảy ra ở mũi 
kim được mở rộng hoặc độ bền của phần mũi kim được cải thiện mà không có ảnh 
hưởng xấu khi phẫu thuật được thực hiện bởi bác sĩ khi phẫu thuật khâu. Kim khâu y tế 
(A) trong đó mũi kim (1) để đâm vào trong mô y sinh được tạo ra ở mũi, khác biệt ở 
chỗ, kích thước (d) của mũi kim (1) theo chiều độ dày của vật liệu của kim khâu y tế có 
giá trị không lớn hơn 5% độ dày (D) của vật liệu của kim khâu y tế.  
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(21) 1-2012-00844 (51) 7 C21B  13/06 
(22) 14.07.2010 (43) 25.06.2012 
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Korea 

(72) SHIN, Myoung Kyun (KR), KIM, Dong-Won (KR), KIM, Sang-Hyun (KR), LEE, Jun 
Hyuk (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất sắt hoàn nguyên 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dùng để sản xuất sắt hoàn nguyên và phương pháp sản xuất 
sắt hoàn nguyên. Phương pháp sản xuất sắt hoàn nguyên bao gồm: i) làm khô quặng 
trong bộ phận làm khô quặng; ii) cấp quặng đã được làm khô đến ít nhất một lò phản 
ứng khử; iii) khử quặng trong ít nhất một lò phản ứng khử và sản xuất sắt hoàn nguyên; 
iv) xả khí thải nhờ đó quặng được khử trong lò phản ứng khử; v) phân nhánh khí thải và 
cấp khí thải đã phân nhánh làm khí cấp quặng; và vi) trao đổi nhiệt giữa khí thải và khí 
cấp quặng và truyền nhiệt có thể cảm nhận của khí thải vào khí cấp quặng. Trong quá 
trình cấp quặng đã được làm khô đến ít nhất một lò phản ứng khử, quặng đã được làm 
khô được cấp đến ít nhất một lò phản ứng khử bằng cách sử dụng khí cấp quặng.  
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China 

(72) WANG Yuwei (CN), LIU Zhenqiang (CN), ZHANG Jing (CN), YU Qian (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xả tro ở đáy nồi hơi đốt bằng than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xả tro ở đáy nồi hơi đốt bằng than bao gồm hộp chứa clinke 
(9) được bố trí giữa cửa xả của phễu hứng tro ở đáy (4) của nồi hơi đốt bằng than và 
băng tải tro ở đáy (1), và thanh va đập (2) bao gồm nhiều đòn kim loại chịu nhiệt được 
đỡ bởi hộp chứa clinke (9), và cơ cấu nghiền clinke (3) được bố trí ở phía trên thanh va 
đập (2) để đùn clinke, trong đó thiết bị này còn bao gồm bộ phận dẫn hướng để dẫn 
clinke rơi vào vùng nghiền clinke của cơ cấu nghiền clinke (3) được bố trí giữa cửa xả 
của phễu hứng tro ở đáy (4) và cơ cấu nghiền clinke (3), các đầu dưới của tấm dẫn 
hướng gần thân nghiền clinke (7) hơn so với tấm ngăn, và các mép ở đáy của tấm dẫn 
hướng thấp hơn so với mép ở đỉnh của tấm ngăn. Giải pháp theo sáng chế nhằm mục 
đích khắc phục vấn đề clinke rơi từ cửa xả của phễu hứng tro ở đáy xuống vùng sau của 
cơ cấu nghiền clinke làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ cấu nghiền, và 
giải pháp theo sáng chế đặc biệt thích hợp để xả clinke từ nhiều nồi hơi đốt bằng than 
khác nhau.  
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(11) 30255 
(21) 1-2012-00850 (51) 7 B65B  35/36,  5/06, B65G  47/90 
(22) 01.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/SE2010/000212 01.09.2010 (87) WO2011/028161 10.03.2011 
(30) 0901150-3      04.09.2009 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) BILLING, Tobias (SE), STORMBERG, Jesper (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đầu kẹp và phương pháp di chuyển một số lượng bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu kẹp dùng để kẹp các bao gói (8) có dạng hình nêm. Sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp kẹp nhóm bao gói (8) và chuyển chúng vào trong hộp. Đầu 
kẹp có các tấm lái cạnh (1) và các tấm chốt áp lực (2) ở hai phía đối diện. Tại một đầu 
của đầu kẹp, tấm chặn (5) được bố trí giữa các tấm lái cạnh (1) và các tấm chốt áp lực 
(2), trong khi đầu đối diện là hở. Mỗi tấm lái cạnh (1) có một số tấm lái (3) và các chốt 
(4) của các tấm chốt áp lực (2) được đặt ở cả hai phía của các tấm lái (3), các chốt (4) 
được nằm trong các khấc (17) của tấm lái cạnh (1). Các chốt (4) có các đầu dưới được 
gấp nếp (10). Các tấm lái cạnh (1) và các tấm chốt áp lực (2) được bố trí di chuyển qua 
lại được để đưa các đầu dưới được gấp nếp (10) của các chốt vào trong và ra ngoài vị trí 
bên dưới các tấm lái cạnh (1).  
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(11) 30256 
(21) 1-2012-00851 (51) 7 E04C  3/07,  3/09 
(22) 03.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/NO2010/000319 03.08.2010 (87) WO2011/028126 10.03.2011 
(30) 20092932      02.09.2009 NO 
(71) OGLAEND SYSTEM AS  (NO) 

Postboks 133 N-4358 Kleppe, Norway 
(72) GYA Arne (NO), HOYVIK Tor William (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận định hình theo chiều dài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận định hình nhiều mặt bên dài rỗng (1) trong đó ít nhất một 
trong số các mặt bên (6, 8, 10) được tạo ra có lỗ lắp bu lông (2), và trong đó ít nhất một 
trong số các mặt bên (6, 8, 10) của bộ phận định hình (1) được tạo ra có lỗ luồn bu lông (4).  
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(11) 30257 
(21) 1-2012-00853 (51) 7 F03D  9/00 
(22) 29.03.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2012 
(75) Huỳnh Quang Minh  (VN) 

119A, Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thiết bị phát điện chạy bằng sức gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phát điện bao gồm tháp gồm ít nhất hai tầng là tầng thứ 
nhất và tầng thứ hai. Mỗi tầng gồm một trụ đỡ, một quạt thứ nhất được lắp trên trụ đỡ, 
và một đoạn trục chính nằm bên trong trụ đỡ. Hai đoạn trục chính của tầng thứ nhất và 
thứ hai được kết nối với nhau qua một trục ghép nối để tạo thành trục chính của thiết bị 
phát điện. Các cánh quạt của tầng thứ nhất và thứ hai được kết nối với các đoạn trục 
chính của tầng tương ứng để đồng thời truyền chuyển động quay sang trục chính tạo 
thành chuyển động quay của trục chính. Thiết bị phát điện còn bao gồm một tuabin phát 
điện có trục, trục này được kết nối với trục chính để chuyển động quay của trục chính 
truyền được sang trục của tuabin phát điện, nhờ đó tuabin phát điện phát điện được.  
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(11) 30258 
(21) 1-2012-00858 (51) 7 B60C  5/04,  29/04,  5/10 
(22) 29.09.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/CN2009/074322    29.09.2009 (87) WO/2011/038544 07.04.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2012 
(75) 1. HUANG, HO-CHING  (TW) 

7F, No. 16, Lane 140, Hhin-Yi Rd., Peitou, Taipei, Taiwan 
2. NOBU, ISHIZUKA  (JP) 
Kouzu 2032, Odawara-Shi, Kanagawa-Ken, Japan 
3. CHEN, BO-CHIEN  (TW) 
7F, No. 288, Min Sheng W.Rd., Taipei, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Săm xe và phương pháp lắp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến săm xe bao gồm thân săm dạng thanh rỗng. Để lắp săm xe, thân 
săm được quấn thành thân hình xuyến có kích thước có thể điều chỉnh được bằng cách 
đưa hai đầu biên qua nhau, để thân săm được lắp lên ít nhất hai vành bánh xe có đường 
kính khác nhau. Do người sử dụng hoặc quá trình sản xuất không cần phải chuẩn bị 
nhiều loại săm của lốp với độ dài khác nhau và săm của lốp có thể được thay thế dễ dàng 
mà không cần tháo rời các bộ phận của trục bánh xe, thành phần, quá trình thay thế hoặc 
sửa chữa săm của lớp rất tiết kiệm thời gian.  
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(11) 30259 
(21) 1-2012-00863 (51) 7 A61K  31/198, A23L  1/30, A61K  

8/44, A61P  17/00,  17/16,  17/18,  
27/12,  35/00,  37/08, A61Q  19/00,  
19/08 

(22) 31.03.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/055842     31.03.2010 (87) WO2011/040071 07.04.2011 
(30) 2009-224742     29.09.2009 JP 
(71) SHISEIDO COMPANY, LTD.  (JP) 

5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, Japan 
(72) TOJO, Yosuke (JP), MIZUMOTO, Chieko (JP), ASHIDA, Yutaka (JP), MITA, 

Masashi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm chống oxy hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chống oxy hóa ổn định và an toàn có thể được sử dụng 
hàng ngày. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm chống oxy hóa chứa một hoặc nhiều 
hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm D-axit aspartic, dẫn xuất và/hoặc muối của hợp 
chất này. Chế phẩm theo sáng chế có thể được sử dụng cho mục đích ngăn chặn và/hoặc 
cải thiện các tình trạng về da. Các tình trạng về da có thể bao gồm: nhưng không giới 
hạn ở, các nếp nhăn nhỏ, da thô, da khô, ung thư da, dị ứng da, viêm da và bệnh da nhạy 
cảm với ảnh sáng. Chế phầm theo sáng chế có thể được sử dụng cho chế phẩm dùng 
ngoài da, thực phẩm và dược phẩm cho bệnh đục thủy tinh thể.  
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(11) 30260 
(21) 1-2012-00868 (51) 7 B62J  99/00, B62K  25/20, B62M  

7/12 
(22) 15.09.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2009/066114        15.09.2009 (87) WO 2011/033614 24.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
(72) Masahide MIMURA (JP), Keiichiro NIIZUMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Kết cấu để bố trí cảm biến tốc độ xe 

  (57)    Sáng chế đề xuất xe trong đó: phương tiện truyền động lực dùng để truyền động lực từ 
nguồn động lực đến trục của bánh sau được bố trí trong đòn lắc được đỡ lắc được trên 
khung thân xe; bánh răng cuối của bộ truyền động bánh răng giảm tốc tạo thành một 
phần của phương tiện truyền động lực được lắp cố định vào trục; và cảm biến, cùng với 
phần dò lắp trên bánh răng cuối tạo thành cảm biến tốc độ xe, được lắp trên đòn lắc sao 
cho nó quay mặt về phía phần dò, phần dò (108) được lắp trên một trong số các mặt đầu 
đối diện theo chiều dọc trục của bánh răng cuối (103) và cảm biến (109) được lắp trên 
đòn lắc (22A) sao cho nó kéo dài song song với đường trục của trục (21). Do vậy, có thể 
giảm kích thước của đòn lắc bằng cách không làm tăng chiều dài theo chiều từ phía 
trước đến phía sau của đòn lắc ngay cả khi cảm biến được bố trí trong đòn lắc.  
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(11) 30261 
(21) 1-2012-00876 (51) 7 D21H  17/67,  17/68,  19/38,  19/40,  

21/52, C01F  11/18, C09C  1/02 
(22) 21.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/063866 21.09.2010 (87) WO2011/033119 24.03.2011 
(30) 09170864.4 21.09.2009 EP 

61/340,061 11.03.2010 US 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) BLUVOL, Guillermo (CH), KASSBERGER, Michael (DE), GANE, Patrick A.C.  (GB)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Huyền phù đặc trong nước chứa chất khoáng, chất khoáng và 

quy trình sản xuất huyền phù đặc này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến huyền phù đặc trong nước chứa canxi cacbonat tự nhiên được 

nghiền nhỏ, trong đó các hạt P5 với cỡ hạt nhỏ hơn 5,0μm có tỷ lệ phần trăm trọng 
lượng nằm trong khoảng từ 98,5% đến 90%, các hạt P2 với cỡ hạt nhỏ hơn 2,0μm có tỷ 
lệ phần trăm trọng lượng nằm trong khoảng từ 96% đến 80%, và tỷ lệ P2/P5 nằm trong 
khoảng từ 0,98 đến 0,85. Huyền phù đặc theo sáng chế có hàm lượng chất rắn lớn hơn 
78% trọng lượng. Sáng chế còn đề cập đến chất khoáng và quy trình sản xuất huyền phù 
đặc nêu trên.  
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(11) 30262 
(21) 1-2012-00881 (51) 7 C08G  63/64, C08L  3/00,  33/02, 

C08G  63/91, C08L  3/06,  69/00 
(22) 26.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/AU2010/001100  26.08.2010 (87) WO 2011/026171 10.03.2011 
(30) 2009904270       03.09.2009 AU 
(71) CO2STARCH PTY LTD.  (AU) 

Unit 18, 35 Dunlop Road, Mulgrave, VIC 3170, Australia 
(72) CHEN, Changping (CN), SCHEIRS, John (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp polyme phân hủy sinh học chứa tinh bột dẻo nhiệt và 

phương pháp điều chế hỗn hợp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp polyme phân huỷ sinh học chứa các thành phần từ (a) đến 

(d) sau đây và/hoặc (các) sản phẩm phản ứng thu được từ việc trộn nóng chảy các thành 
phần này: (a) polyalkylen cacbonat; (b) tinh bột dẻo nhiệt (TPS) và/hoặc các thành phần 
cấu tạo của nó; (c) polyme có nhóm -COOH đính dọc theo mạch cacbon của polyme; và 
(d) chất xúc tác chuyển hoá este.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hỗn hợp này.  
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(11) 30263 
(21) 1-2012-00890 (51) 7 B23K  35/26,  1/08,  1/20, C22C  

28/00, H01L  23/373 
(22) 02.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/065018  02.09.2010 (87) WO2011/027820 10.03.2011 
(30) 2009-204189      04.09.2009 JP 
(71) SENJU METAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

23, Senju-hashido-cho, Adachi-ku, Tokyo 120-8555, Japan 
(72) YOSHIKAWA, Shunsaku (JP), YAMANAKA, Yoshie  (JP), OHNISHI, Tsukasa (JP), 

lSHIBASHI, Seiko  (JP), WATANABE, Koji (JP), ISHIKAWA, Hiroki (JP), CHIBA, 
Yutaka  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp kim hàn không chì, bộ phận nối và phương pháp sản xuất bộ 

phận nối, và linh kiện điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp kim hàn không chì có thể làm giảm lỗ rỗ và bộ phận nối sử 

dụng hợp kim hàn và có độ bám dính, độ bền liên kết, và khả năng gia công tuyệt vời. 
Hợp kim hàn không chì có thành phần chủ yếu gồm Sn: từ 0,1 đến 3% và/hoặc Bi: từ 0,1 
đến 2% và phần còn lại là In và tạp chất không thể tránh được và có hiệu quả ngăn chặn 
xuất hiện lỗ rỗ ở thời điểm hàn. Bộ phận nối được tạo ra bằng cách làm nóng chảy hợp 
kim hàn không chì, ngâm chất nền kim loại vào phần nóng chảy, và áp dụng các dao 
động siêu âm với hợp kim hàn không chì nóng chảy và chất nền kim loại để tạo ra lớp 
hợp kim hàn không chì trên bề mặt của chất nền kim loại. Bộ tản nhiệt và gói được hàn vào 
nhau qua bộ phận nối này bằng cách gia nhiệt hồi lưu với sự có mặt của chất nóng chảy.  
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(11) 30264 
(21) 1-2012-00901 (51) 7 F22B  1/18, F01D  25/30, F28F  9/02
(22) 05.08.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/US2010/044496 05.08.2010 (87) WO2011/028356 10.03.2011 
(30) 61/239,604 03.09.2009 US 

12/850,108 04.08.2010 US 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD.  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, CH-5400 Baden, Switzerland 
(72) William C. BALCEZAK (US), Robert LIVERMORE (US), Aaron YEATON (US), Ian 

J. PERRIN (US), Wesley P. II BAUVER (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp thu hồi nhiệt từ dòng xả của động cơ 

tuabin 
  (57)    Sáng chế đề cập tới lò hơi hồi nhiệt (40), được nối gần với tuabin khí, bao gồm mảng kết 

cấu điều khiển dòng (10) có bố trí đầu vào các ống dẫn (42) của lò hơi hồi nhiệt (40). 
Mảng kết cấu (10) được tạo bởi các tấm dạng lưới (18) gắn cố định với các phần đỡ 
ngang (24) lắp với kết cấu đỡ của lò hơi hồi nhiệt (40). Mảng kết cấu (10) sẽ phân tán 
dòng xả cao tốc (14) thoát ra khỏi tuabin khí và phân bố lại dòng khí một cách đồng đều 
qua lò hơi hồi nhiệt (40). Mảng kết cấu (10) này sẽ làm giảm độ mòn và sự hỏng hóc 
của các ống dẫn (46).  
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(11) 30265 
(21) 1-2012-00902 (51) 7 B60K  17/06, F16H  57/02,  57/04 
(22) 03.09.2009 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2009/065404        03.09.2009 (87) WO2011/027445 10.03.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.04.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Teruhide YAMANISHI (JP), Hirokazu KOMURO (JP), Ryuji TSUCHIYA (JP), 

Nobutaka HORII (JP), Hideo KASHIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu hút không khí làm mát dùng cho bộ truyền động biến 

đổi liên tục dẫn động đai chữ V 
  (57)     Sáng chế đề xuất kết cấu hút không khí làm mát dùng cho bộ truyền động biến đổi liên 

tục dẫn động đai chữ V (18), được bố trí bên cạnh bánh xe sau của xe nhỏ và không cho 
phép nước bùn và bụi lọt vào trong đó. Đầu vào không khí làm mát (71) mà không khí 
làm mát được hút vào qua đó được tạo ở vị trí bên cạnh hộp truyền động (37) và bên trên 
lỗ bên cho quạt làm mát (52) tạo ở hộp truyền động (37) đối diện với puli chủ động (40). 
Đường dẫn không khí làm mát (70) kéo dài từ lỗ nạp không khí làm mát (71) đến lỗ bên 
(52) được tạo để bao quanh lỗ bên (52). Không khí làm mát được nạp vào qua lỗ nạp 
không khí làm mát (71) được dẫn hướng để trước tiên sẽ thổi lên trên và sau đó thổi 
xuống dưới dọc theo đường dẫn không khí làm mát dạng chữ U (74) đến lỗ bên (52) của 
hộp truyền động (37) bên cạnh quạt làm mát.  
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(72) ARAKI Hidefumi (JP), MIYAHARA Reiji (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm nhũ tương dầu trong nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất một cách tiết kiệm chế phẩm nhũ tương dầu 
trong nước (O/W) không sử dụng thiết bị làm nguội đặc biệt. Phương pháp sản xuất chế 
phẩm nhũ tương O/W bao gồm: nhũ hoá pha dầu với pha nước để điều chế phần nhũ hoá 
ở nhiệt độ 70oC hoặc cao hơn, trong đó pha dầu bao gồm (A) chất hoạt động bề mặt 
không ở dạng ion, (B) rượu bậc cao mạch thẳng có 16 hoặc nhiều hơn nguyên tử cacbon 
và có thể tạo thành α-gel trong nước với chất hoạt động bề mặt không ở dạng ion, (C) 
thành phần dầu, và pha nước gồm (D) nước, trộn pha nước chính còn lại với phần nhũ 
hoá bằng cách khuấy ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 10 đến 35oC, tiếp tục khuấy để làm 
nguội phần nhũ hoá tới giới hạn nhiệt độ dưới hoặc thấp hơn khoảng nhiệt độ mà pha 
dầu có thể tạo thành α-gel trong pha nước; và sau đó ngừng khuấy.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất kem dầu trong nước có độ nhớt cao 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất kem dầu trong nước (O/W) có độ nhớt cao đơn 
giản và kinh tế, không sử dụng nhiều chất gây lắng. Phương pháp sản xuất này bao gồm: 
nhũ tương hóa, ở nhiệt độ 70oC hoặc ở nhiệt độ cao hơn, pha dầu với pha nước để tạo ra 
phần nhũ hóa O/W, trong đó pha dầu bao gồm (A) chất hoạt động bề mặt không điện ly, 
(B) rượu bậc cao mạch thẳng có 16 nguyên tử cacbon hoặc nhiều hơn và có thể tạo thành 
α-gel trong nước với (A), và (C) thành phần dầu, và pha nước bao gồm nước (D); làm 
mát phần nhũ hóa trong khi khuấy; và ngừng khuấy ở nhiệt độ đỉnh (pie) hoặc ở nhiệt độ 
cao hơn trong phạm vi nhiệt độ trong đó pha dầu tạo thành α-gel trong pha nước, nhưng 
thấp hơn 70oC. Nhiệt độ đỉnh là nhiệt độ đỉnh tỏa nhiệt được đo bằng phép đo DSC phần 
nhũ hóa. Độ nhớt của kem O/W được đo bằng máy đo độ nhớt loại B ở nhiệt độ 30oC ưu 
tiên là 8.000mPa⋅s hoặc lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm chuyển tiếp, phương pháp chuyển tiếp, và thiết bị truyền 

thông không dây 
  (57)    Sáng chế đề cập đến trạm chuyển tiếp để chuyển tiếp tín hiệu vô tuyến giữa trạm gốc và 

trạm di động để thay đổi động số lượng các tài nguyên truyền thông được sử dụng cho 
quá trình truyền thông chuyển tiếp. Trạm chuyển tiếp bao gồm bộ truyền thông không 
dây để truyền hoặc thu tín hiệu vô tuyến trong các khối được chia riêng biệt theo ít nhất 
một trong miền thời gian, miền tần số, miền mã hóa, và miền không gian, và bộ điều 
khiển truyền thông khiến bộ truyền thông không dây truyền, trong một khối, dữ liệu 
được chứa trong hai tín hiệu vô tuyến hoặc nhiều hơn hai tín hiệu vô tuyến được thu 
trong các khối khác nhau bởi bộ truyền thông không dây.  
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(72) GAO Yunzhi (CN), TAKAHASHI Junichi (JP), MURAMATSU Gyo (JP), OBARA 

Ryou (JP), MIYASHITA Tetsuji (JP), WATANABE Tadahiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vòng găng dầu dùng cho động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vòng găng dầu dùng cho động cơ đốt trong có thể ngăn chặn sự 
bám dính và kết tủa của cặn dầu ngay cả trong quá trình hoạt động lâu dài của động cơ, 
nhờ đó có thể ngăn không cho xảy ra sự bám chặt của các chi tiết vòng găng dầu với 
nhau, và có thể duy trì chức năng điều khiển dầu tốt. ít nhất là phần bề mặt của vòng 
găng dầu dùng cho động cơ đốt trong được phủ lớp phủ kim loại có năng lượng tự do bề 
mặt vào khoảng 40mJ/m2 hoặc nhỏ hơn và độ bền liên kết hyđro vào khoảng 1,0mJ/m2 
hoặc nhỏ hơn. Lớp phủ Ni, Cu, hoặc hợp kim chứa Ni hoặc Cu được sử dụng làm lớp 
phủ kim loại.  
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(72) Atsushi ONOGI (JP), Mitsuko OGAKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hộp đựng các miếng đồ ăn dạng lát mỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp đựng các miếng đồ ăn dạng lát mỏng như kẹo cao su hoặc kẹo 
sô-cô-la. Khi nắp của hộp đựng các miếng đồ ăn dạng lát mỏng được đóng sau khi một 
trong số các miếng đồ ăn này được lấy ra khỏi hộp, cần phải thực hiện một thao tác phức 
tạp để giữ nắp ở trạng thái đóng. Để khắc phục vấn đề này, sáng chế đề xuất nắp dạng 
gập (20) có vết rạch (21) tạo ra phần lưỡi hình chữ V (21A) có đầu nhọn hướng về phía 
phần chân của nắp (20). Ngoài ra, thân hộp đựng (10M) có vết rạch tiếp nhận (22) được 
tạo ra ở phần dưới của mặt trước của hộp đựng để gài với phần lưỡi hình chữ V (21A) 
được tạo ra bởi vết rạch (21) khi nắp dạng gập (20) được đóng. Khi nắp dạng gập (20) 
được đóng, phần lưỡi hình chữ V (21A) được gài với vết rạch tiếp nhận (22) bằng cách 
ấn phần lưỡi hình chữ V(21A) được tạo ra bởi vết rạch (21) từ phía trước vào trong bằng 
ngón tay, nhờ đó nắp (20) dễ dàng được giữ ở trạng thái đóng.  
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(54) Thiết bị phản ứng quang sinh học 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phản ứng quang sinh học (1) bao gồm thùng chứa (2) có 
mặt bên ngoài thứ nhất và thứ hai (20, 20'), trong đó thùng chứa (2) được làm từ vật liệu 
dẻo, không thấm nước và trong suốt, trong đó thùng chứa (2) được đặt trong khung treo 
(3) có các thanh đỡ (32) được bố trí theo phương gần như thẳng đứng, kéo dài, thành ít 
nhất một hàng ngang, nhớ đó các thanh đỡ (32), theo cách xen kẽ và hỗ trợ nhau, tiếp 
giáp với mặt bên ngoài thứ nhất và thứ hai (20, 20') của thùng chứa (2).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất ức chế protein hoạt hoá 5-lipoxygenaza và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có tác dụng điều hòa hoạt tính của protein hoạt hóa 5-

lipoxygenaza (FLAP) và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp thu hồi bụi ure và amoniac từ dòng khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi bụi ure và amoniac từ dòng khí bằng cách cho 
dòng khí đã nêu tiếp xúc với dung dịch nước axit sulphuric, do đó tạo ra dung dịch axit 
chứa amoni sulphat và ure, khác biệt ở chỗ dung dịch axit này được cô đặc để tạo ra mẻ 
vật liệu nóng chảy chứa ít hơn 5% trọng lượng là nước, mẻ vật liệu nóng chảy này sau 
đó được chuyển thành các hạt rắn chứa ure và muối amoni-sulphat.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tạo sắc 

  (57)      Sáng chế đề xuất chế phẩm xử lý giặt bao gồm thuốc nhuộm phenazin dạng cation.  
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(72) FERRAIOLO, Francesco (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lưới bảo vệ làm bằng kim loại, máy và phương pháp chế tạo 

lưới bảo vệ này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến lưới bảo vệ làm bằng kim loại bao gồm nhiều sợi hoặc dây cáp kim 

loại nằm dọc (10) nằm cạnh nhau, mỗi sợi được bện với ít nhất một sợi hoặc dây cáp 
nằm dọc liền kề (10) trong phần bện (24), trong đó ít nhất một trong số các sợi hoặc các 
dây cáp kim loại (20) có dạng kéo dài gần như theo đường thẳng, hoặc trong trường hợp 
bất kỳ các sợi hoặc dây cáp kim loại này có các vòng ít bị uốn cong hơn so với các dây 
cáp liền kề có độ bền thấp hơn. Máy bện lưới kim loại bao gồm tang có dạng hình trụ 
(50), trên mặt ngoài của tang có dạng hình trụ này có nhiều chốt (52) nhô ra ngoài theo 
hướng kính được cố định và được bố trí theo các hàng dọc theo trục có khoảng cách góc 
bằng nhau, có bước bằng nhau trong tất cả các hàng. Một số chốt (54) trên tang có dạng 
hình trụ (50) không được lắp thẳng hàng so với bước nêu trên. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp chế tạo lưới bảo vệ làm bằng kim loại nêu trên.  
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(72) Hiroaki OBA (JP), Tomoyuki YONEZAWA (JP), Yukihiko OKI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bộ phận treo dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất bộ phận treo dùng cho xe máy có kết cấu nhỏ gọn.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất bộ phận treo dùng cho xe máy 

bao gồm: đòn lắc (14) có một đầu được đỡ lắc được bởi khung thân xe, và đầu đối diện 
đỡ bánh sau sao cho bánh sau quay được; giá lắp bộ giảm xóc (70) lắp cố định vào đầu 
đối điện của đòn lắc (14) và được tạo ra có dạng hình chữ U vuông; và bộ giảm xóc sau 
(16) có đầu trên được lắp cố định vào khung thân xe, và đầu dưới được bố trí trong 
khoảng không dùng để lắp (S) của phần hình chữ U vuông của giá lắp bộ giảm xóc (70) 
và được lắp cố định ở đó bằng cách sử dụng bu lông lắp bộ giảm xóc (90). Trong bộ 
phận treo dùng cho xe máy này, hai lỗ lắp bu lông (74) được tạo ra cho giá lắp bộ giảm 
xóc (70); vòng đệm hình trụ (77), có lỗ ren (77)A được tạo ra trong đó, được lắp cố định 
vào lỗ ở phía trong (76) là một lỗ trong số các lỗ lắp bu lông; và một phần của vòng đệm 
hình trụ (77) được bố trí nhô vào trong khoảng không dùng để lắp (S) của giá lắp bộ 
giảm xóc (70).  
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KASETWATIN (TH) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa có kết cấu tốt hơn về khả năng chống thấm nước và 
bụi, đồng thời sử dụng theo cách có hiệu quả các phần hở, được tạo ra trên tấm ốp khung 
chính, để hút không khí nạp.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa trong đó nước 
và bụi từ phía bên của xe đập vào tấm che phần hở (70) như được biểu thị bởi mũi tên 
(1). Do đó, có thể ngăn không cho nước và bụi lọt vào bên trong tấm ốp khung chính 
(60) từ phần hở thứ nhất (67L). Hơn nữa, nước và bụi từ phía trên của xe đập vào thành 
dạng gân (65) như được biểu thị bởi mũi tên (2). Do đó, có thể ngăn không cho nước và 
bụi lọt vào bên trong tấm ốp khung chính (60) từ phần hở thứ nhất (67L).  

Có thể tạo ra được kết cấu cho phép dễ dàng dẫn không khí bên ngoài xe đến bộ 
lọc không khí, và có thể sử dụng theo cách có hiệu quả các phần hở, được tạo ra trên tấm 
ốp khung chính, để hút không khí nạp. Có thể hạn chế sự xâm nhập của nước, bụi, v.v. 
và có thể thực hiện được việc cải thiện khả năng chống thấm nước và ngăn bụi.  
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(72) TOJO, Yosuke (JP), HOSOI, Jun-ichi (JP), MATSUMOTO, Kayo (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm có tác dụng thúc đẩy quá trình tạo laminin-332 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tác dụng thúc đẩy quá trình tạo laminin- 322. Chế 
phẩm theo sáng chế ổn định, an toàn và có thể được sử dụng hàng ngày. Cụ thể là, sáng 
chế đề xuất chế phẩm thúc đẩy quá trình tạo colagen chứa một hoặc nhiều hợp chất được 
chọn từ nhóm gồm D-alanin, D-hydroxyprolin, các dẫn xuất và/hoặc muối của các hợp 
chất này. Chế phẩm này có thể được sử dụng để ngăn chặn và/hoặc cải thiện các tình 
trạng da. Các tình trạng da có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lão hoá do ánh 
nắng, nếp nhăn, da thô ráp, nếp nhăn nhỏ và da khô. Chế phẩm này có thể được sử dụng 
dưới dạng chế phẩm dùng ngoài da hoặc thực phẩm.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bậc để chân dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất bậc để chân dùng cho xe dạng yên ngựa cho phép bảo vệ chân người đi 
xe không chạm vào động cơ bằng cách sử dụng chi tiết bảo vệ và có thể làm cho khả 
năng vận hành được thỏa đáng.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất bậc để chân bên phải (17) mà 
chân người đi xe đặt lên đó được bố trí ở phía bên cụm động lực lắp trên khung thân và 
được bố trí trong phần dưới của xe và chi tiết bảo vệ (30) dùng để bảo vệ chân người đi 
xe được lắp vào mặt ngoài của cụm động lực, bậc để chân (17) được bố trí ở vị trí nằm 
gối chồng lên tấm ốp khớp ly hợp (21) tạo thành phần ngoài cùng theo chiều rộng xe của 
cụm động lực khi nhìn từ phía bên của xe và chi tiết bảo vệ (30) làm bằng nhựa được bố 
trí trên tấm ốp khớp ly hợp (21).  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều chỉnh xích dùng cho xe máy 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ cấu điều chỉnh xích dùng cho xe máy có khả năng: 
dễ dàng cải thiện được khả năng chống thấm nước của phần lỗ để cho phép trục được 
lồng vào trong đòn lắc; và giảm các chi phí sản xuất và giảm trọng lượng.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu điều chỉnh xích (45R) bao 
gồm: phần dạng tấm thứ nhất (47) được tạo ra kéo dài theo chiều dọc của đòn lắc (11), 
và bịt kín một lỗ trong số các lỗ dài (42R); phần vòng đệm (48) được lắp cố định vào 
phần dạng tấm thứ nhất (47), trục được lắp vào trong chu vi trong của phần vòng đệm 
(48); và phần dạng tấm thứ hai (49) được lắp cố định vào phần vòng đệm (48) theo cách 
sao cho phần vòng đệm (48) được giữ giữa phần dạng tấm thứ hai (49) và phần dạng tấm 
thứ nhất (47), và được tạo ra kéo dài theo chiều dọc của đòn lắc (11), đồng thời bịt kín lỗ 
kia trong số các lỗ dài (42R). 
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(72) DAMNJANOVIC, Aleksandar (US), WEI, Yongbin (CN), BARANY, Peter, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây sử dụng kỹ thuật 
phân chia khung con. Hai hay nhiều trạm cơ sở có thể được phân định các khung con 
trong một khung vô tuyến. Tất cả hoặc một phần các khung con phân định có thể được 
cấp cho thiết bị người dùng liên quan, thiết bị người dùng có thể sử dụng các khung con 
này để xác định giá trị đo tín hiệu trong những khung con đã phân định cho trạm cơ sở 
liên quan.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật báo hiệu các tham số người dùng chung trong hệ thống 
không dây năng suất truyền cao (VHT - Very High Throughput). Theo một số khía 
cạnh, sáng chế đề cập đến các phương pháp (và các thiết bị tương ứng) dùng cho truyền 
thông không dây, bao gồm: tạo lập phần mở đầu với ít nhất một trường báo hiệu (SIG) 
trong một đoạn của phần mở đầu gắn với công nghệ truy nhập vô tuyến thứ nhất, trong 
đó các trường SIG chứa các bit tham số chỉ báo thông tin điều khiển chung cho nhiều 
thiết bị hoạt động theo công nghệ truy nhập vô tuyến thứ hai; và truyền phần mở đầu 
trong khung đến nhiều thiết bị.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm dùng ngoài da và sản phẩm dùng ngoài da chứa chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng ngoài da chứa (A) rượu bậc cao, (B) chất hoạt động 

bề mặt anion axyl sulfonat mạch dài với lượng nằm trong khoảng từ 0,01 đến 5% khối 
lượng có công thức chung (1) dưới đây, như stearoyl metyltaurat, và (C) axit tranexamic 
với lượng nằm trong khoảng từ 0,1 đến 5% khối lượng, và có độ pH nằm trong khoảng 
từ 3,0 đến 6,0.  
R1CO-a-(CH2)nSO3M

1  
[R1CO - là gốc axit béo no hoặc không no (nhóm axyl) có trung bình từ 10 đến 22 
nguyên tử cacbon; a là -O- hoặc -NR2- (R2 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl có từ 1 
đến 3 nguyên tử cacbon); M1 là nguyên tử hydro, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, 
amoni, hoặc amin hữu cơ; n là số nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 3.  
Chế phẩm dùng ngoài da theo sáng chế chứa axit tranexamic mà không gây ra sự kết tủa 
của các tinh thể axit tranexamic.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp sấy nhanh vỏ gốm, và vỏ gốm được sấy 

bằng phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị sấy nhanh vỏ gốm và vỏ gốm được sấy 

bằng phương pháp này. Sáng chế liên quan đến lĩnh vực đúc chính xác. Mục đích của 
sáng chế là khắc phục vấn đề quy trình sấy khô vỏ gốm không đồng thời đảm bảo chất 
lượng cao và sấy nhanh vỏ gốm khi vỏ gốm có kết cấu phức tạp. Phương pháp này bao 
gồm các bước: a. đặt vỏ gốm cần được sấy vào khoang kín; b. hút chân không trong 
khoang kín trong điều kiện nhất định để kiểm soát vỏ gốm ở trạng thái nhiệt độ không 
đổi, và làm lạnh khí trong khoang kín trong một khoảng thời gian định trước để làm 
ngưng tụ hơi ẩm trong khoang kín; c. nạp khí vào khoang chân không để đưa khoang 
này trở về áp suất khí quyển bình thường; d. xác định xem vỏ gốm đã khô chưa. Nếu kết 
quả là Có, thì kết thúc quy trình sấy, nếu KHÔNG thì quay trở lại bước b.  
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(22) 24.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/066518   24.09.2010 (87) WO2011/040319 07.04.2011 
(30) 2009-224791 29.09.2009 JP 

2009-224799 29.09.2009 JP 
2010-208921 17.09.2010 JP 

(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 
1-1, Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535 Japan 

(72) NOMURA, Kazuteru (JP), KITAMURA, Satoshi  (JP), YAMASAKI, Haruo  (JP), 
KONDO, Akiko  (JP), HAIDA, Shuhei (JP), NAKAYAMA, Yuji  (JP), CHAYA, 
Kazuhisa  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xi-phông thoát nước tiểu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xi-phông thoát nước tiểu mà có khả năng ngăn chặn sự khuếch tán 
mùi trong một thời gian dài. Xi-phông thoát nước tiểu (10) được trang bị nắp (11) có 
đường vào (11A); thân (12) có đường thoát (12C); và vách ngăn dạng ống (13). Phần 
bên trong của thân (12) được chia thành vùng thứ nhất (31) và vùng thú hai (32). Vùng 
thứ nhất (31) và vùng thứ hai (32) được liên kết với nhau bởi vùng thứ ba (33). Chất lỏng 
gắn kín được phun vào trong vùng thứ nhất (31), chất lỏng gắn kín này không tan được 
trong nước, có tỷ trọng thấp hơn nước tiểu, và tạo ra lớp gắn kín (S) ở độ cao phía trên 
nước tiểu còn lại. ở vùng ngoài cùng của đầu dưới của vách ngăn (13) có tạo ra phần nối 
(14) mà kéo dài theo hướng ngang. ở vùng ngoài cùng của đầu của phần nối (14), có tạo 
ra phần gấp nếp (15) kéo dài lên trên. Giữa vách ngăn (13) và phần gấp nếp (15) có bố 
trí đường vào (11A), theo cách để tạo ra lỗ hở xuyên suốt, ở vị trí mà trong đó nước tiểu 
chảy vào từ bên trên. Đường thoát (12C) được định vị ở vùng thứ hai (32) và hở ở độ cao 
phía trên đầu trên của phần gấp nếp (15).  
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(75) 1. Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

68 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cần Giấy, thành phố Hà Nội. 
2. Đào Khánh Dư  (VN) 
835/10 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(54) Lá thép được mạ bằng lớp mạ điện hóa nanocompozit Ni-CeO2 
và hộp xúc tác xử lý khí thải của động cơ đốt trong 

  (57)    Sáng chế đề cập đến lá thép có ít nhất một bề mặt được mạ lớp mạ điện hóa 
nanocomposit Ni-CeO2, trong đó lớp mạ điện hóa này thu được bằng cách đồng kết tủa 
điện hóa các hạt nano CeO2 trong bể mạ Watt, trong đó lượng của các hạt nano CeO2 
nằm trong khoảng từ 4% đến 8% tổng khối lượng lớp mạ. Sáng chế còn đề cập đến hộp 
xúc tác dùng để xử lý khí thải động cơ đốt trong được chế tạo bằng các lá thép mạ 
nanocompozit Ni-CeO2 với các hạt CeO2 có kích thước nano. Các lá thép dạng phẳng và 
dạng gấp khúc sau khi được mạ nanocompozit Ni-CeO2 sẽ được cuộn tròn thành khối trụ 
đồng tâm để lắp vào hộp xúc tác nhằm tăng diện tích tiếp xúc và thể tích khoảng trống 
thoát khí.  
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12/882,337 15.09.2010 US 
(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, Germany 
(72) LEE, Ron, C. (US), CHAKRAVARTY, Prerona (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sấy khô ở nhiệt độ thấp, phương pháp phân phối 

chất lưu làm lạnh sâu, phương pháp tạo thành sương băng và 
phương pháp tạo ra sự phân tán đồng đều các tinh thể băng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để sấy khô ở nhiệt độ thấp bao gồm bước cấp chất lưu 
làm lạnh sâu vào khoang sấy khô ở nhiệt độ thấp qua cơ cấu venturi. Chất lưu làm lạnh 
sâu sẽ tạo thành sương băng mà được phân phối nhanh chóng và đồng đều khắp khoang 
làm đông lạnh và vào trong các lọ có trong khoang làm đông lạnh. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp phân phối chất lưu làm lạnh sâu khắp khoang sấy khô ở nhiệt độ thấp, 
phương pháp tạo thành sương băng trong khoang sấy khô ở nhiệt độ thấp và phương 
pháp tạo ra sự phân tán đồng đều các tinh thể băng.  
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300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) JIMENEZ Eduardo Jesus (US), GATZEMEYER John Jacob (US), ENDERBY 

Christine (US), KAHUTE Trent  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chăm sóc miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống chăm sóc miệng, như bàn chải đánh răng dùng điện, được tạo 
kết cấu tiện dụng với cấu trúc giải phẫu của trẻ em. Theo một phương án thực hiện, bàn 
chải đánh răng có các bộ phận ba chiều có các hình dạng nhận biết được và lôi cuốn thị 
giác để lôi cuốn trẻ em chải răng thường xuyên hơn. Theo phương án khác, bàn chải 
đánh răng bao gồm các bộ phận thay thế hay các nắp đậy cho phép người sử dụng biến 
đổi một cách tuỳ chọn hình dáng nhìn thấy được của bàn chải đánh răng của chúng hay 
cho phép trưng bày các sản phẩm khác hơn nữa nhờ tạo ra các vùng bề mặt để đặt quảng 
cáo hay các tài liệu quảng cáo khác.  
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(86) PCT/US2010/049491 20.09.2010 (87) WO2011/035242 24.03.2011 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2012 
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(72) Alan SORRENTINO (US), Andreas HAEFLIGER (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bao gói trưng bày dùng cho các sản phẩm và phôi dùng cho 

bao gói này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bao gói trưng bày, theo một phương án thực hiện sáng chế, bao 

gồm các gói chứa một hoặc nhiều sản phẩm và phần bọc ngoài. Các bao gói chính được 
bố trí theo bọc và nằm trong phần bọc ngoài. Tấm ngăn cách có thể được có ở các 
phương án thực hiện cụ thể của bọc nằm giữa các gói. Các phần của các gói có thể nhô 
qua các lỗ ở các tấm trước và sau của phần bọc ngoài và các lỗ bên trong tấm ngăn cách 
để trợ giúp đảm bảo bọc nằm bên trong phần bọc ngoài.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2012 
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4-4, Nishitenma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308565, Japan 
(72) YAMADA Hirohisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu dưới mặt đất có các cấu kiện nhựa xếp chồng 

  (57)    Sáng chế đề cập tới kết cấu dưới mặt đất có các cấu kiện nhựa xếp chồng (30) được tạo 
ra bằng cách xếp lên nhau nhiều cấu kiện xây dựng nhựa (31) có khoảng trống giữa 
chúng trong nhiều tầng, và được lắp đặt bên dưới và dọc theo lòng đường (1), kết cấu 
dưới mặt đất này được tạo kết cấu để ngăn ngừa hiện tượng chênh lệch về độ phẳng 
và/hoặc nứt trên mặt nền phù hợp với mép của các cấu kiện nhựa xếp chồng (30) cũng 
như ngăn ngừa các cấu kiện nhựa xếp chồng (30) khỏi bị hư hại bởi tải trọng từ phía 
trên. Nhằm mục đích này, các chi tiết phân bố tải trọng (các tấm bê tông lát sàn (13)), 
trong đó từng chi tiết có chiều rộng rộng hơn so với chiều rộng của các cấu kiện nhựa 
xếp chồng (30) được lắp đặt lên các mặt trên của các cấu kiện nhựa xếp chồng (30) nằm 
trong bể thấm lưu giữ nước mưa (10) được lắp đặt, ví dụ, dưới lòng đường (1). Khoảng 
trống ở phía trên các chi tiết phân bố tải trọng được lấp lại bằng vật liệu lấp bao gồm đất 
và cát và/hoặc đá mỏ, và lòng đường (1) được xây dựng trên đó.  
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(72) Yuhi NAKAGAWA (JP), Ryoji KAWAMURA (JP), Syoji NIWA (JP), Yoshiyuki 

ISHIGURI (JP), Satoru MAKI (JP), Masashi NAKAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bộ giảm thanh dùng cho xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất bộ giảm thanh dùng cho xe dạng yên ngựa, trong đó 
có thể tạo ra được một cách chắc chắn nắp chụp sau có kích thước lớn so với phần thân 
chính của bộ giảm thanh và ngay cả trong trường hợp mà trong đó nắp chụp sau có kích 
thước lớn so với phần thân chính của bộ giảm thanh, độ cản của dòng không khí có thể 
giảm đến mức lớn nhất có thể và ngoài ra hiệu quả bảo vệ của nắp chụp sau cho phần 
thân chính của bộ giảm thanh cũng được cải thiện.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất biên dạng ngoài của nắp chụp sau (31) 
được tạo ra lớn hơn biên dạng ngoài của phần thân chính của bộ giảm thanh (28) khi 
nhìn theo chiều dọc của phần thân chính của bộ giảm thanh (28), và một phần của nắp 
chụp sau (31) được che phủ bởi chi tiết bảo vệ ở phía bên (29) và phần khoét (36) được 
tạo ra trên phần của nắp chụp sau (31) được che phủ bởi chi tiết bảo vệ ở phía bên (29).  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất xe dạng yên ngựa trong đó có thể giảm sự xâm nhập 
của bùn đất, bụi và các vật tương tự vào phần bên trong chắn bùn, và hình dạng của tấm 
ốp bên phía sau có thể được lựa chọn theo cách tự do.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa trong đó chắn 
bùn (58) có các phần lỗ (80L, 80R) mà các bộ giảm xóc (45L, 80R) đi xuyên qua đó, và 
các tấm ốp (56L, 56R) được bố trí ở phía ngoài theo chiều rộng xe so với các phần lỗ 
(80L, 80R).  

Do các phần lỗ (80L, 80R) chỉ được tạo ra trên tấm chắn bùn (58), kích thước lỗ 
có thể được làm gần bằng đường kính ngoài của các bộ giảm xóc (45L, 45R) đồng thời 
đảm bảo được chức năng của các bộ giảm xóc (45L, 45R). Do kích thước lỗ được làm 
gần bằng đường kính ngoài của các bộ giảm xóc (45L, 45R), khe hở giữa các phần lỗ 
(80L, 80R) và các bộ giảm xóc (45L, 45R) có thể được làm nhỏ, và sự xâm nhập của 
bùn đất, bụi và các vật tương tự vào trong tấm chắn bùn (58) có thể giảm. Ngoài ra, do 
các tấm ốp (56L, 56R) nằm cách các phần lỗ (80L, 80R), nên hình dạng của các tấm ốp (56L, 
56R) có thể được lựa chọn theo cách tự do, không phụ thuộc vào các phần lỗ (80L, 80R).  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe dạng yên ngựa 

  (57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất xe dạng yên ngựa có khả năng giảm lực cản chuyển 
động do gió thổi khi xe chạy gây ra và có khả năng cải thiện áp lực đè lên mặt đất.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất xe dạng yên ngựa trong đó cửa 
cấp không khí (65L) trên phần trong (61L) được tạo ra ở phần sau xe so với phần phình 
của chắn bùn (66L). Ngoài ra, cửa xả không khí chính (71L) để xả gió thổi khi xe chạy 
đã được hút vào trong tấm che chân (60L) qua cửa cấp không khí (65L) được tạo ra trên 
phần ngoài (62L). Cửa xả không khí chính (71L) được bố trí bên trên cửa cấp không khí 
(65L).  

Gió thổi khi xe chạy đi qua phần bên trong các tấm che chân được xả ra qua các 
cửa xả không khí chính được bố trí ở phía ngoài theo chiều rộng xe. Do không có việc 
gió bị lưu lại trong phần giữa theo chiều rộng xe, lực cản chuyển động có thể giảm.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
433 

(11) 30294 
(21) 1-2012-01133 (51) 7 E04C  3/08,  3/09 
(22) 27.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/005891 27.09.2010 (87) WO2011/038879 07.04.2011 
(30) 10 2009 047 958.9 01.10.2009 DE 

10 2009 048 152.4 02.10.2009 DE 
10 2010 026 320.6 07.07.2010 DE 

(71) PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG  (DE) 
ViktoriastraBe 58, 76571 Gaggenau, Germany 

(72) MAISCH, Christof (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận lắp ghép có kết cấu thành mỏng được tạo hình nguội, có 

trọng lượng nhẹ và phương pháp chế tạo bộ phận lắp ghép này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận lắp ghép có thành mỏng, được tạo hình nguội, có trọng 

lượng nhẹ, cụ thể là bộ phận kết cấu, ví dụ, kết cấu tường khô, bộ phận dùng cho bề mặt 
tòa nhà, bộ phận bọc, bộ phận nền, bộ phận láng nền, bộ phận lát, hoặc bộ phận mang 
dây cáp hoặc khung đường sắt hoặc hệ thống thoát nước dường sắt. Bộ phận lắp ghép có 
có khối lắp ghép được kéo dài, cụ thể là kim loại hoặc gồm có chất dẻo, trong đó nhiều 
lỗ hở được tạo thành. Khối lắp ghép bao gồm ít nhất hai bộ phận dọc được tạo thành 
riêng biệt, mỗi bộ phận dọc bao gồm mép dọc uốn khúc. Các bộ phận dọc, mỗi bộ phận 
bao gồm bộ phận được kéo dài và nhiều bộ phận ghép nối nhô ra phía bên của bộ phận 
được kéo dài, mà được bao quanh bởi các mép dọc uốn khúc. Các bộ phận ghép nối của 
bộ phận dọc này đối diện với các bộ phận ghép nối của bộ phận dọc khác và trong mỗi 
trường hợp được hàn giáp mối hoặc được nối với nhau dọc theo các mép nối được uốn 
cong. ít nhất trong một số bộ phận, các lỗ hở được bao quanh bởi các bộ phận của các 
mép dọc uốn khúc. Được tạo thành trong các bộ phận dọc là các vành mép gia cố chạy 
theo chiều dọc của các bộ phận dọc và ngoài ra các vành mép gia cố chạy theo hướng 
ngang, ngoài ra, các vành mép gia cố chạy theo hướng ngang được ghép nối với các 
vành mép gia cố chạy theo chiều dọc, và các vành mép gia cố chạy theo hướng ngang 
keo dài tới các bộ phận ghép nối. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra bộ 
phận lắp ghép đã nêu.  
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(11) 30295 
(21) 1-2012-01191 (51) 7 G03G  15/20 
(22) 22.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/JP2010/005734   22.09.2010 (87) WO2011/039975 07.04.2011 
(30) 2009-227333      30.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.04.2012 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501 Japan 
(72) Yusuke BABA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đai kim loại liên tục, đai liên tục tạo ảnh điện, cụm cố định, và 

thiết bị tạo ảnh điện có đai này 
  (57)     Sáng chế đề xuất đai kim loại liên tục tạo ảnh điện được ngăn không bị rạn nứt và không 

bị tiếp tục rạn nứt do bị uốn cong nhiều lần và cọ xát với bộ phận đến tiếp xúc với nó, và 
được cải thiện về độ bền. Mỗi mặt mép của đai kim loại được tạo dạng sao cho có gờ ở 
giữa mép bề mặt ngoài và mép bề mặt trong của đai kim loại. Vì vậy, đai kim loại đến 
tiếp xúc với phần có thể gây ứng suất trong nhỏ bằng cách uốn phần cọ xát với bộ phận 
đến tiếp xúc với đai.  
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(11) 30296 
(21) 1-2012-01207 (51) 7 E04B  9/18, F16B  5/07,  5/10 
(22) 23.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/005833  23.09.2010 (87) WO 2011/038859 07.04.2011 
(30) 10 2009 047 831.0       30.09.2009 DE 
(71) PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG  (DE) 

ViktoriastraBe 58, 76571 Gaggenau, Germany 
(72) STUDNIORZ, Thilo (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cụm chi tiết lắp ghép và phương pháp chế tạo cụm chi tiết lắp 

ghép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm chi tiết lắp ghép bao gồm chi tiết thứ nhất và chi tiết thứ hai. 

Chi tiết thứ nhất bao gồm khu vực ghép nối hai chiều phẳng thứ nhất, và chi tiết thứ hai 
bao gồm khu vực ghép nối hai chiều phẳng thứ hai được ghép nối với khu vực ghép nối 
thứ nhất. Các khu vực ghép nối, mỗi khu vực bao gồm ít nhất hai bộ phận ghép nối, mà 
trong mỗi trường hợp được tạo thành là các phần vật liệu được làm vênh so với mặt 
phẳng của khu vực ghép nối tương ứng. Các khu vực ghép nối, mỗi khu vực có mép 
cong. Một đầu của mép cong được bố trí cách quãng theo chiều vuông góc với mặt 
phẳng của khu vực ghép nối tương ứng. Đầu của mép cong được nối liền bởi mép khác 
của khu vực ghép nối chạy theo hướng xiên hoặc ngang đối với méo cong. Các bộ phận 
ghép nối, mỗi bộ phận bao gồm bề mặt dẫn chạy theo hướng xiên đối với mặt phẳng của 
khu vực ghép nối tương ứng. Trong trường hợp hai bộ phận ghép nối khớp với nhau, 
trong đó, trong mỗi trường hợp bề mặt dẫn của bộ phận ghép nối của khu vực ghép nối 
thứ nhất tựa trên bề mặt dẫn của bộ phận ghép nối của khu vực ghép nối thứ hai.  
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(11) 30297 
(21) 1-2012-01222 (51) 7 E04C  3/08,  3/09 
(22) 23.09.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/005834  23.09.2010 (87) WO 2011/038860 07.04.2011 
(30) 102009047958.9       01.10.2009 DE 
(71) PROTEKTORWERK FLORENZ MAISCH GMBH & CO. KG  (DE) 

ViktoriastraBe 58, 76571 Gaggenau, Germany 
(72) MAISCH, Christof (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cấu kiện định hình và phương pháp chế tạo cấu kiện định hình 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu kiện định hình (1) được mô tả, cụ thể là bộ phận kết cấu, ví dụ, 

bộ phận kết cấu khô, bộ phận kết cấu cho bề mặt của tòa nhà, bộ phận bọc, bộ phận láng 
nền, bộ phận lát hoặc bộ phận đỡ dây cáp có khối lắp ghép (2) được kéo dài mà cụ thể là 
kim loại hoặc chứa chất dẻo và trong đó nhiều lỗ hở được tạo thành. Khối lắp ghép (2) 
bao gồm ít nhất hai phần dọc (10, 11) được tạo thành riêng biệt, mỗi phần dọc bao gồm 
mép dọc uốn khúc (12, 13). Các phần dọc (10, 11) có các khu vực chồng lên nhau (28, 
29) được bao quanh trong một số khu vực bởi các mép dọc uốn khúc (12, 13). Các công 
cụ ghép nối (16, 17; 30, 31; 37, 40) được tạo thành trong các khu vực chồng (28, 29) 
được sử dụng để ghép các phần dọc (10, 11) vào với nhau theo chiều ngang với phần kéo 
dài dọc của các phần dọc. Các lỗ hở (5) được tạo thành giữa các phần (24, 25) của các 
mép dọc uốn khúc (12, 13) của hai phần dọc (10, 11). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp chế tạo cấu kiện định hình tương ứng (1).  
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(11) 30298 
(21) 1-2012-01269 (51) 7 B65B  35/26,  51/14, B65G  47/252 
(22) 05.10.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/EP2010/006071 05.10.2010 (87) WO 2011/042155 14.04.2011 
(30) 0901291-5      09.10.2009 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) FLORENTZSON, Markus (SE), WEGBRANT, Tobias (SE), MANSSON, Johnny (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bánh chuyển hướng, thiết bị và phương pháp chuyển hướng đồ 

chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bánh chuyển hướng (1) bao gồm một số tấm chuyển hướng. Mỗi 

tấm chuyển hướng (302a, 302b) có mặt trước (306a, 306b) có bố trí phần nhô phía trước 
(308a, 308b), và mặt sau (310a, 310b) có bố trí phần nhô phía sau (312a, 312b). Mỗi cặp 
tấm chuyển hướng liên tiếp (302a, 302b) tạo ra khe hở (304) giữa mặt sau (310b) của 
tấm chuyển hướng thứ nhất (302b) và mặt trước (306a) của tấm chuyển hướng thứ hai 
(302b). Khe hở (304) bao gồm khe hở trong (314) được tạo ra hướng vào phía trong 
xuyên tâm từ phần nhô phía sau (312b) và phần nhô phía trước (308a). Trong quá trình 
quay bánh chuyển hướng (300), đồ chứa (100) có thể được giữ trong khe hở (304) và 
phần đầu (102) của đồ chứa có thể được giữ trong khe hở trong (314), nhờ đó bảo vệ 
phần đầu này không bị hỏng.  
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Phần II 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1988 
(21) 2-2010-00144 (51) 7 G05B 19/418 
(22) 06.07.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.07.2010 
(71) Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Phan Thị Tươi (VN), Nguyễn Chánh Thành  (VN) 
(54) Phương pháp phục vụ hỏi đáp và truy xuất thông tin dạng văn 

bản có hỗ trợ tiếng Việt 
  (57)    Giải pháp hữu ích (GPHI) đề cập tới việc nghiên cứu giải pháp chương trình máy tính 

phục vụ hỏi đáp và truy xuất thông tin dạng văn bản có hỗ trợ tiếng việt. Với ưu điểm là 
sẽ hỗ trợ người dùng truy vấn thông tin một cách thông minh hơn và uyển chuyển hơn, 
cho kết quả mang độ chính xác cao hơn. Hệ thống sẽ giúp các thư viện của các cơ quan 
trường học, viện nghiên cứu các tòa soạn báo, đài phát thanh/truyền hình triển khai phục 
vụ người dùng trong việc khai thác thông tin được hiệu quả hơn góp phần xây dựng và 
củng cố uy thế cạnh tranh cho các sản phẩm và công nghệ nội địa về Web có ngữ nghĩa, 
truy vấn thông tin đa phương tiện hướng đến ngữ nghĩa có hỗ trợ tiếng Việt trong tương lai.  
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1989 (11) 
(21) 2-2010-00263 (51) 7 B27L  
(22) 07.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2010 
(71) Công ty cổ phần Go Sa Co  (VN) 

2/41 Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lâm Trọng Sơn (VN) 

Quy trình sản xuất tấm ván gỗ ghép cây điều phủ gỗ lạng (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình sản xuất tấm ván gỗ ghép cây điều phủ gỗ lạng tự 

nhiên khác thông qua các bước : Sơ chế nguyên liệu, ngâm tẩm áp lực, sấy khô, ghép gỗ 
thành tấm, phủ gỗ lạng tự nhiên khác, dán keo, phủ nền, ép nóng, cắt gọt, thành phẩm. 
Thành phẩm sẽ cho giá thành rẻ bởi quy trình được sử dụng nguồn nguyên liệu phong 
phú, giá thành thấp là gỗ cây điều - loại gỗ mà chỉ có thể làm củi đốt trực tiếp. Điều này 
giúp giảm bớt nạn khai thác rừng và giảm thiểu vấn đề ảnh hưởng đến môi trường.  
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(11) 1990 
(21) 2-2010-00264 (51) 7 D05B  15/02 
(22) 07.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2010 
(71) SEMLIMA INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 19, 36th Road, Industrial Park, Taichung City, Taiwan 
(72) Kun-Nan YANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 

Máy khâu (54) 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới máy khâu bao gồm thân máy có phần trên tạo thành cơ cấu 

đầu máy và phần dưới tạo thành đế máy; bộ phận truyền động được nối với thân máy và 
dẫn động hoạt động của cơ cấu đầu máy, bộ phận truyền động có cơ cấu truyền động 
kiểu con lắc; và bộ phận đòn lắc được bố trí ở một cạnh bên của thân máy và có cơ cấu 
khớp nối quay, cơ cấu đòn lắc, và cơ cấu móc chỉ. Cơ cấu đòn lắc có một đầu được nối 
quay được với cơ cấu khớp nối quay và đầu kia nối với cơ cấu móc chỉ. Như vậy, máy 
khâu tạo ra hoạt động ổn định trong chu kỳ móc và nhả chỉ, có độ bền đối với trường 
hợp đứt chỉ, có tuổi bền, tuổi thọ sử dụng kéo dài của các phần tử truyền động, và có khả 
năng khâu các vật liệu dày và cứng.  
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(11) 1991 
(21) 2-2010-00266 (51) 7 A23L 1/08, F24F 3/14, 3/147 
(22) 09.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2010 
(71) Trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Minh Hoàng (VN), Nguyễn Hay (VN), Lê Quang Giảng (VN), Le Anh Đức (VN), 

Vũ Kế Hoạch (VN) 
Hệ thống sấy mật ong (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống sấy lạnh sử dụng bơm nhiệt kết hợp với bộ ống 
nhiệt có khả năng hạ độ ẩm của mật ong xuống 18-19% với chi phí năng lượng thấp hơn 
và thời gian sấy ngắn hơn các hệ thống sấy đã biết. Hệ thống sấy này bao gồm các bộ 
phận chính sau: tháp sấy bao gồm 2 khoang, khoang trên bao gồm các tấm sàn đục lỗ bố 
trí so le nhau, khoang dưới để chứa mật ong đã được sấy; bộ trao đổi nhiệt và giảm ẩm 
cung cấp không khí sấy vào tháp sấy; quạt ly tâm và hệ ống dẫn để cung cấp không khí 
sấy cho hệ thống; bơm cung cấp mật ong cần sấy vào tháp sấy qua cơ cấu phân phối mật 
ong được bố trí phía trên đỉnh tháp sấy; xyclon lắng bố trí tại cửa ra của tháp sấy để thu 
hồi mật ong bị cuốn theo không khí sấy; khác biệt ở chỗ bộ trao đổi nhiệt và giảm ẩm 
bao gồm bơm nhiệt có dàn lạnh và dàn nóng được bố trí kết hợp với bộ ống nhiệt chữ U 
có dàn bay hơi và dàn ngưng tụ.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
442 

(11) 1992 
(21) 2-2010-00269 (51) 7 A21D  2/00,  2/08,  8/00 
(22) 13.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.12.2010 
(75) THAKORN CHAISATHAPORN  (TH) 

99/99 Moo 7, Sukhapibal 2 Road, Om-Noi, Krathumban, Samut Sakhon, 74130 
Thailand 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bánh mì dạng thuôn dài có thành phần bổ sung 

  (57)     Sáng chế đề xuất bánh mì dạng thuôn dài có thành phần bổ sung bao gồm phần bề mặt 
của nó chứa các thành phần sau: bột lúa mì, tinh bột sắn, đường, nước, amoni 
bicacbonat, canxi, bột nở, muối và các chất màu tổng hợp đã được xử lý theo tỷ lệ trong 
nhiều bước để trộn với bột gia vị chứa các thành phần sau: muối dạng bột, ớt khô và 
đường dạng bột đã được xử lý theo tỷ lệ trong nhiều bước để trộn với nước sốt gia vị 
chứa các thành phần sau: nước, đường nâu, tỏi, nước sốt cá, mononatri glutamat và hạt 
tiêu đã được xử lý theo tỷ lệ trong nhiều bước để trộn giữa phần bề mặt của bánh mì 
dạng thuôn dài và bột gia vị.  

 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
443 

(11) 1993 
(21) 2-2010-00279 (51) 7 A23L  1/01,  1/16,  1/325 
(22) 16.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2010 
(75) THAKORN CHAISATHAPORN  (TH) 

99/99 Moo 7, Sukhapibal 2 Road, Om-Noi, Krathumban, Samut Sakhon, 74130 
Thailand 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hỗn hợp nguyên liệu dùng để chế biến mì vị cá có thành phần 

bổ sung và mì vị cá có thành phần bổ sung được chế biến từ 
hỗn hợp nguyên liệu này 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương án cải biến của hỗn hợp nguyên liệu của mì vị cá có thành 
phần bổ sung chủ yếu bao gồm thịt cá nhiều hơn so với bột mì, tinh bột đã được cải biến 
và tinh bột sắn. Đồng thời, tỷ lệ giữa các hỗn hợp khác cũng được cải biến để có mùi vị 
riêng đối với người tiêu dùng thích ăn mì có hương vị thịt cá chứ không phải là hương vị 
bột mì, tinh bột đã được cải biến và tinh bột sắn.  
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1994 (11) 
(21) 2-2010-00284 (51) 7 F16C  17/00,  23/00 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(71) Viện công nghệ  (VN) 

25 Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(72) Đỗ Quốc Quang (VN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

Gối đỡ thủy lực dùng cho máy nghiền đứng (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến gối đỡ thủy lực dùng cho máy nghiền đứng dùng trong 

công nghiệp nghiền vật liệu xây dựng, than, clinke, trong các tuabin khí hoặc tuabin hơi 
nước v.v. Trong đó, gối đỡ thủy lực này bao gồm: nửa trên của gối thủy lực gồm vành đỡ 
trên và vành gương được lắp ghép với nhau bằng chi tiết kẹp bu lông - đai ốc; nửa dưới 
của gối thủy lực bao gồm vành đỡ dưới, các guốc gối đỡ được bắt chặt trên vành đỡ. Khi 
vận hành, dầu áp suất cao sẽ được bơm vào, tạo thành màng dầu giữa guốc gối đỡ và mặt 
gương.  
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(11) 1995 
(21) 2-2010-00285 (51) 7 G06F  3/044 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan, Republic of China 
(72) Yang, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Bảng mạch chạm điện dung (54) 
  (57)   Bảng mạch chạm điện dung có các đường ăn mòn chính xác tạo thành trên màng dẫn 

điện trong suốt để hình thành các khuôn mẫu mong muốn. Do đó, các phần khoét lõm 
trên màng dẫn điện sẽ giảm đáng kể và bởi vậy độ phẳng của kết cấu cảm biến điện 
dung sẽ được cải thiện và độ trong suốt trong các vùng khác nhau sẽ tiến đến đồng nhất. 
Vì vậy, méo hình trên màn hình bên dưới bảng mạch chạm sẽ được cải thiện. Hơn nữa, 
các đường ăn mòn sẽ chia các vùng ăn mòn loại bỏ trên các đường dẫn điện thành nhiều 
đơn vị nhỏ, điều này có thể làm giảm điện dung tạp nhiễu.  
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(11) 1996 
(21) (51) 7 G06F  3/01 2-2010-00286 
(22) 21.12.2010 (43) 25.06.2012 
(71) YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO., LTD.  (CN) 

5F, No. 32, Jing-Jiann 5th Road, Kuan Yin, Taoyuan, Taiwan, Republic of China 
(72) Yang, Kai-Ti (TW) 
(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 

Bộ lắp ráp bảng mạch chạm theo lớp (54) 
  (57)     Bộ lắp ráp bảng mạch chạm theo lớp bao gồm đế trên là một màng trong suốt; khung 

màu nằm trên mép của đế trên hoặc phủ lên toàn bộ bề mặt đế trên; ít nhất một cảm biến 
chạm trong suốt có lớp cảm biến trên và lớp cảm biến dưới; đế dưới là màng trong suốt. 
Lớp cảm biến trên của cảm biến chạm được đặt bên dưới khung màu dưới và đế trên; lớp 
cảm biến dưới của cảm biến chạm được đặt trên mặt trên của đế dưới; và một lớp keo 
cách điện được đặt giữa lớp cảm biến trên và lớp cảm biến dưới; và đường dẫn tín hiệu ở 
các mép của cảm biến chạm là nằm chính xác dưới khung màu.  
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(11) 1997 
(21) 2-2011-00109 (51) 7 A43B 13/00 
(22) 27.05.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 099224696 21.12.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.05.2011 
(71) POU CHEN CORPORATION  (TW) 

No. 2, Fu Kung Rd., Fu Hsin Shian, Chang Hwa Hsien, Taiwan 
(72) KUO, HO-TSUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Đế giầy có kết cấu đan chéo (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến đế giày có kết cấu đan chéo bao gồm chi tiết đàn hồi thứ 

nhất và chi tiết đàn hồi thứ hai có các độ cứng khác nhau, trong khi chi tiết đàn hồi thứ 
nhất, từ mũi đến gót chân, được tạo ra liền khối với phần đỡ mu dưới ngón chân thứ 
nhất, phần đỡ gan bàn chân thứ nhất và phần đỡ gót chân thứ nhất và chi tiết đàn hồi thứ 
hai, từ mũi đến gót chân, được tạo ra liền khối với phần đỡ mu dưới ngón chân thứ hai, 
phần đỡ gan bàn chân thứ hai và phần đỡ gót chân thứ hai. Theo phương án, chi tiết đàn 
hồi thứ nhất và chi tiết đàn hồi thứ hai được đặt đan chéo nhau theo cách mà phần đỡ mu 
dưới ngón chân thứ nhất được gắn vào mặt dưới của phần đỡ mu dưới ngón chân thứ hai, 
phần đỡ gót chân thứ nhất được gắn dính vào mặt trên của phần đỡ gót chân thứ hai, 
trong khi cho phép phần đỡ gan bàn chân thứ nhất và phần đỡ gan bàn thứ hai được bố 
trí song song với nhau, và nhờ đó, đế giày có kết cấu đan chéo có thể tạo ra sự đỡ, sự 
đệm, sự giảm chấn và có khả năng thông khí khác nhau tương ứng với phần đỡ mu dưới 
ngón chân, phần đỡ gan bàn chân và phần gót chân của bàn chân đi giày với đế có kết 
cấu đan chéo.  
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(11) 1998 
(21) 2-2011-00174 (51) 7 F16L  23/00 
(22) 11.08.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 201010601861.7 23.12.2010 CN 
(71) LA CASA ANGELA HOLDING LIMITED  (CN) 

Room 1401, 14/F, World Commerce centre, Harbour City, 7-11 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, HongKong, China 

(72) Manouchehr Salehi-Bakhtiari (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 

Bộ nối chuyển tiếp và khớp nối lắp khít sử dụng bộ nối chuyển 
tiếp này 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới bộ nối chuyển tiếp và khớp nối lắp khít sử dụng bộ nối 
chuyển tiếp này. Theo đó, khớp nối không những cho phép ống mềm (tương tự ống 
nhiều lớp) có thể đi vào dễ dàng mà còn đảm bảo độ kín của khớp nối và duy trì mối nối 
ống khi ống được nạp chất lỏng và được làm tăng áp suất để giãn ra, trong đó khớp nối 
này bao gồm: thân khớp nối trong đó theo hướng đi vào của ống lần lượt tạo thành các 
chi tiết sau: vành giữ, chi tiết hãm và vòng dạng hình chữ O; trong đó khi ống đi vào 
khớp nối, bích được bố trí trên vành giữ bị uốn cong; khi ống được nạp chất lỏng và 
được làm tăng áp suất để giãn ra, vòng dạng hình chữ O thứ ba bị nén và giãn ra theo 
trục, tiếp đó vòng dạng hình chữ O thứ ba đẩy chi tiết hãm để ép vành giữ di chuyển 
ngược với hướng đi vào của ống, nhờ đó khoá ống này.  
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1999 (11) 
(51) 7 A43D  11/00 (21) 2-2011-00178 

(22) 15.08.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 20102032828.6 25.11.2010 CN 
(71) MAI, ZHI QIANG  (CN) 

No.28, Xiatunxincun Rd., Baotun, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
China  

(72) Liao, Chao Chung (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Thiết bị điều chỉnh đế lưỡi gạt sử dụng cho máy sản xuất giày (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị điều chỉnh đế lưỡi gạt sử dụng cho máy sản xuất 

giày, trong đó thiết bị điều chỉnh này được lắp với đế lưỡi gạt để có thể trượt với khung. 
Thiết bị điều chỉnh bao gồm xi lanh truyền động và đai ốc truyền động. Đai ốc truyền 
động được lắp chốt xoay với khung với phần thao tác được bố trí bên ngoài khung. Xi 
lanh truyền động có thể dịch chuyển tương đối với khung, một đầu của xi lanh truyền 
động bố trí đinh ốc được bắt vít với đai ốc truyền động, xi lanh truyền động bao gồm cần 
pittông kéo dài ra khỏi xi lanh truyền động, lắp với đế lưỡi gạt. Đai ốc truyền động được 
xoay để dẫn động xi lanh truyền động, và sau đó xi lanh truyền động dẫn động đế lưỡi 
gạt dịch chuyển. So với kỹ thuật truyền thống cần phải có dụng cụ đặc biệt để thao tác 
trong không gian hẹp của khung, thiết bị theo giải pháp hữu ích có thể được điều chỉnh 
dễ dàng và rút ngắn thời gian điều chỉnh. Người vận hành chỉ cần xoay đai ốc truyền 
động để điều chỉnh nhanh chóng vị trí của đế lưỡi gạt.  
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(11) 2000 
(21) 2-2011-00209 (51) 7 C12Q  1/68, G01N  33/48 
(22) 27.01.2010 (43) 25.06.2012 
(86) PCT/IN2010/000049 27.01.2010 (87) WO 2010/097803 02.09.2010 
(30) 00421/CHE/2009      24.02.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2011 
(71) BIGTEC PRIVATE LIMITED  (IN) 

II Floor, SID Entrepreneurship Building, Indian Institute of Science Campus, 
Malleshwaram, Bangalore 560 012, Karnataka, India 

(72) JAGANNATH, Manjula (IN), NAIR, Chandrasekhar, Bhaskaran (IN), SUBBARAO, 
Pillarisetti, Venkata (IN), MANOJ, Mulakkapurath, Narayanan (IN), SHASHIREKHA, 
Shamamandri, Markandaiah (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mẫu dò, đoạn mồi, hỗn hợp phản ứng PCR chứa mẫu dò và đoạn 

mồi này để phát hiện bệnh sốt rét và phương pháp phát hiện 
bệnh sốt rét nhờ hỗn hợp phản ứng PCR này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến mẫu dò có trình tự SEQ ID No. 1, 2 và 3 và đoạn mồi có trình tự 
SEQ ID No. 4 hoặc 10, 5, 6, 7, 8, và 9. Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp phản ứng PCR 
để phát hiện bệnh sốt rét, trong đó hỗn hợp này chứa mẫu dò và đoạn mồi này. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp phát hiện và tùy ý xác định mức nhiễm sốt rét và 
kit phát hiện nhiễm sốt rét chứa mẫu dò và đoạn mồi này.  
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(11) 2001 
(21) 2-2011-00243 (51) 7 A61K  39/00 
(22) 28.10.2011 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2011 
(75) 1. Lê Quang Huấn  (VN) 

Phòng 602, CT2A, chung cư Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
2. Đặng Thị Cẩm Hà  (VN) 
Số 5, ngõ 158/43 Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(54) Thuốc giảm đau 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thuốc giảm đau dùng trong điều trị ung thư được bào chế 

từ độc tố thần kinh TTX và STX trong dịch chiết gan và trứng cá nóc và các thảo dược.  
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2002 (11) 
(21) 2-2011-00248 (51) 7 F23B 3/00 
(22) 02.11.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 099224793 22.12.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2011 
(75) ZHANG, YU FEN  (TW) 

No. 31, Lane 486, Jia Xi Road, Jia Xi Dist., Tainan City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị đốt cháy bụi 

  (57)     Thiết bị đốt nhiên liệu bụi bao gồm thiết bị nghiền nhiên liệu, thiết bị kiểm soát nhiên 
liệu và máy đốt, và nhiên liệu được làm vỡ và nghiền bằng máy nghiền của thiết bị 
nghiền nhiên liệu, được vận chuyển vào máy tách bụi bằng máy cán nạp liệu, được lưu 
trữ vào bể lưu trữ bằng bộ nạp liệu quay, và được vận chuyển vào thiết bị kiểm soát 
nhiên liệu bằng máy vận chuyển và thiết bị kiểm soát nhiên liệu vận chuyển nhiên liệu 
trong thùng nạp liệu ở phần đỉnh vào thiết bị phun thông qua phễu nạp bằng máy vận 
chuyển,  và nhiên liệu được phun vào máy đốt bằng động lực của không khí áp suất cao; 
máy đốt bao gồm bộ đánh lửa tự động, ống kiểm nghiệm lửa và vòi phun được lắp đặt ở 
đầu mút này của máy đốt, và miệng phun lửa và lỗ thu dọn được tạo ra ở đầu kia của 
máy đốt để cấu thành máy đốt loại thùng tròn hai lớp, và buồng không khí được tạo ra 
trong thân thùng tròn hai lớp và được bố trí để gia nhiệt sơ bộ không khí và làm mát các 
thùng, và máy đốt bao gồm hai máy cán áp suất cao ở các phía bên ngoài của máy đốt 
để hỗ trợ việc vận chuyển nhiên liệu bụi và thực hiện việc đốt.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
453 

(11) 2003 
(21) 2-2011-00286 (51) 7 D05B  57/06,  57/12 
(22) 07.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2010-008070 10.12.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.05.2012 
(71) SUZUKI MANUFACTURING, LTD.  (JP) 

1-12-7, Shimaminami, Yamagata-shi, Yamagata 990-0886, Japan 
(72) SAKUMA Tohru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu để làm tăng năng suất 
của chao tạo vòng, chao tạo vòng này được trang bị ống luồn chỉ bằng cách cải tiến kết 
cấu của rãnh chao tạo vòng để kết hợp ống để luồn chỉ tạo vòng, rãnh này được tạo ra ở 
chao tạo vòng của máy khâu và thực hiện việc chế tạo ống một cách dễ dàng. Rãnh chao 
tạo vòng (36), rãnh này có phần uốn cong của rãnh chao tạo vòng (Cg1) và các phần 
thẳng của rãnh chao tạo vòng (Lg1, Lg2) tương ứng với phần uốn cong của ống (Cp1) và 
các phần thẳng của ống (Lp1, Lp2) để kết hợp ống (29) được tạo ra ở chao tạo vòng trên 
(7), và phần uốn cong của rãnh chao tạo vòng của rãnh chao tạo vòng được tạo ra có 
kích thước chiều rộng rãnh rộng hơn (Wg1) khi được so sánh với kích thước chiều rộng 
rãnh (Wg2) của phần thẳng của rãnh chao tạo vòng.  
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(11) 2004 
(21) 2-2012-00026 (51) 7 A01M  7/00 
(22) 27.02.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2012 

Mai Văn Cúc  (VN) (75) 
Tổ 3, ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

(54) Hệ thống phun thuốc cao áp 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống phun thuốc cao áp. Với mục đích phun thuốc lên 

cao và mịn, hệ thống phun thuốc cao áp theo giải pháp hữu ích gồm máy phun nước áp 
lực, bồn chứa dung dịch thuốc, quạt cao áp có đường ra hướng lên trên và vào các đầu 
phun dung dịch thuốc, bộ phận cản bố trí phía trên đầu phun dung dịch thuốc. Sau khi 
được phun ra khỏi máy phun nước áp lực, dung dịch thuốc đập vào bộ phận cản nên 
được tán nhuyễn trước khi được quạt cao áp thổi lên trên, nhờ đó dung dịch thuốc phun 
ra từ hệ thống được phun lên cao và mịn.  
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2005 (11) 
(21) 2-2012-00038 (51) 7 B65D 77/00 
(22) 02.03.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2012 

Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Việt Hưng  (VN) (71) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Nguyễn Việt Hùng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bao gói chứa gia vị có miệng rót hình phễu 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bao gói chứa gia vị có miệng rót hình phễu trong đó trên 
gần miệng bao gói được tạo trước vết xé nằm trên đường xé được đánh dấu mũi tên, hai 
vết định hình vết xé nằm ở hai bên đường xé nhằm giới hạn vết xé không bị rách sâu vào 
giữa bao, miệng rót của bao gói có dạng hình phễu giúp gom gia vị về một phía. Khi sử 
dụng, người dùng chỉ việc dùng tay xé nhẹ tại vết xé, sau đó ấn tay vào phần chứa gia vị 
trên bao gói, gia vị sẽ đi theo miệng hình phễu ra ngoài mà không làm bẩn tay người sử 
dụng như các loại bao gói gia vị thông thường đã biết.  
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2006 (11) 
(21) 2-2012-00057 (51) 7 E06B  9/11,  9/15,  9/17 
(22) 27.03.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.03.2012 

Công ty cổ phần tập đoàn AUSTDOOR  (VN) (71) 
Số 35A đường số 1, phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Dương Thạch Nguyên (VN) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thanh nan cửa và cửa cuốn sử dụng thanh nan này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến thanh nan dùng cho cửa cuốn. Thanh nan này bao gồm 
một móc, phần thân nan, và một thanh đệm bao gồm phần thân đệm và phần liên kết. 
Phần liên kết của thanh đệm này có thể được gắn với đỉnh của móc hoặc được gắn trong 
phần thân nan. Thanh đệm được chế tạo bằng một vật liệu phi kim loại có tính đàn hồi. 
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập đến cửa cuốn sử dụng các thanh nan này.  
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(11) 2007 
(51) 7 E04B 1/04 (21) 2-2012-00060 

(22) 29.03.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2012 
(75) Trần Đình Tuấn  (VN) 

Số 9, ngõ 27 Vạn Bảo, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(54) Nhà lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nhà lắp ghép bao gồm cấu kiện tấm tường (1, 100) và tấm 
sàng (6) được làm bằng bê tông cốt thép đúc sẵn với mục đích tiết kiệm chi phí và rút 
ngắn thời gian thi công. Các tấm tường bên ngoài nhà (1) và bên trong nhà (100) đươc 
lắp ghép vuông góc với nhau thông qua các mấu nối thụt vào hoặc nhô ra và được lắp 
ghép vuông góc với móng nhờ thanh thép chờ (2') của móng được lồng vào lỗ rỗng (3) 
trong các tấm tường bên ngoài nhà (1) và bên trong nhà (100), các thanh thép chờ (4) 
cũng được lắp vào các lỗ rỗng (3) trong các tấm tường bên ngoài nhà (1) và bên trong 
nhà (100) để nối với các tấm tường. Tấm sàn (6) được gác lên một nửa chiều dày của 
tấm tường bên ngoài nhà (1) và của tấm tường bên trong nhà (100) và thành thép chờ (4) 
được uốn đấu vào tấm sàn (6) với lớp bê tông bù (5) được đổ lên trên tấm sàn bao kín 
thành thép chờ (4). 

Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến phương pháp thi công nhà lắp ghép này.  
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(11) 2008 
(21) 2-2012-00062 (51) 7 E04B  1/14 
(22) 29.03.2012 (43) 25.06.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2012 
(75) Lê Minh Hoàng  (VN) 

3/9 ấp Đông, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Gạch đất nung và phương pháp sản xuất gạch đất nung này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất gạch đất nung bao gồm vỏ trấu chiếm 8 - 11% (tính theo khối 
lượng) và phần còn lại (tính theo khối lượng) là đất sét. Giải pháp hữu ích còn đề xuất 
phương pháp sản xuất gạch đất nung bao gồm các công đoạn xay nhuyễn vỏ trấu đến 
kích thước nằm trong khoảng 0,5 đến 0,6 mm, trộn 8 - 11% (tính theo khối lượng) vỏ 
trấu đã xay nhuyễn với phần đất sét còn lại (tính theo khối lượng), tạo hình sản phẩm, 
phơi sấy, gia nhiệt, nung, làm nguội.  
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Phần III 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 19698 
(21) 3-2011-01340 (28) 01 
(54) Máy sấy vải (51) 15-05 
(22) 26.09.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Mạnh Đạt  (VN) 

Số 385 Nguyễn ảnh Thủ, khu phố 5, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Đoàn Thị Thu Hằng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19699 
(21) 3-2011-01347 (28) 02 
(54) ¤ tô (51) 12-08 
(22) 27.09.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-006935 28.03.2011 JP 

A2011/00445 29.03.2011 ZA 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hiroaki HAKAMATA (JP), Satoshi KIMURA (JP), Yukinobu MORIOKA (JP), 

Kenyuu UEHATA (JP), Yukinobu MORIOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19700 
(21) 3-2011-01363 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 30.09.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19701 
(21) 3-2011-01364 (28) 03 
(54) Xe «t« (51) 12-08 
(22) 30.09.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 29/388637 31.03.2011 US 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 Japan 
(72) Hirofumi FUKUI (JP), Kazumi KOWAKI (JP), Akira ISHIGURO (JP), Keisuke 

MATSUNO  (JP), Eiji SAKABA (JP), Nobuya TANAI  (JP), Masanori 
KINOSHITA (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19702 
(21) 3-2011-01389 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 04.10.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19703 
(21) 3-2011-01390 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 04.10.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19704 
(21) 3-2011-01420 (28) 01 
(54) Đèn bàn (51) 26-05 
(22) 11.10.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-015480 06.07.2011 JP 
(71) PANASONIC ELECTRIC WORKS CO., LTD.  (JP) 

1048, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686 Japan 
(72) Naruka OTSUKI (JP), Atsushi YUMITA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19705 
(21) 3-2011-01439 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 12.10.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh  (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.  Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19706 
(21) 3-2011-01499 (28) 01 
(54) Mặt sàng cho máy sàng 

rung phân loại vật liệu 

(51) 15-99 

(22) 24.10.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 11-00526-0102 27.04.2011 MY 

11-00527-0202 27.04.2011 MY 
(71) HOW Poh Teck  (MY) 

103, Lorong Duyung 2/2 70200 Seremban Negeri Sembilan Malaysia 
(72) How Poh Teck  (MY) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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đập liên hợp 
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(51) 15-03 

(22) 25.11.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-011941 27.05.2011 JP 
(71) KUBOTA CORPORATION  (JP) 

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 5568601, Japan  
(72) Junta KUWAE (JP), Yoshiyasu KOBAYASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 30.11.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Phạm Quốc Việt  (VN) 

111 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 
(72) Phạm Quốc Việt   (VN) 
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(11) 19713 
(21) 3-2011-01702 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 02.12.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Trần Hải Thành  (VN) 

Số 08, khối 8, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
(72) Trần Hải Thành  (VN) 
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(21) 3-2011-01720 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 06.12.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú  (VN) 

249/33B Tân Kỳ T ân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Cao Thăng (VN) 
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(54) Lon đựng thực phẩm (51) 09-03 
(22) 15.12.2011 (43) 25.06.2012 
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(71) Công ty cổ phần thương mại Long Anh  (VN) 

18 Hàng Đậu, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Hoàng Anh Hưng (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 

1.1 
 

   
 

1.2                                                         1.3 
 

    
 

                                    1.4                  1.5                     1.6                      1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
480 

(11) 19717 
(21) 3-2011-01818 (28) 01 
(54) Cánh quạt (51) 23-04 
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(30) 11-00897-0606 28.06.2011 MY 
(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN. BHD.  (MY) 
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Selangor, Malaysia 

(72) YEO, Peng Lian (MY) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                                        1.1                                                                   1.2 
 

   
 

1.3                                                                  1.4 
 

   
 

1.5                                                                         1.6 
 

   
 

                 1.7                                 1.8                                                     1.9 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
481 

(11) 19718 
(21) 3-2011-01819 (28) 01 
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(22) 27.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 11-00902-0309 28.06.2011 MY 
(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN. BHD.  (MY) 

No. 6, Jalan Sungai Kayu Ara 32/37, Berjaya Park, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, 
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(54) Quạt trần (51) 23-04 
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(30) 11-00903-0409 28.06.2011 MY 
(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN. BHD.  (MY) 
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(21) 3-2011-01823 (28) 01 
(54) Quạt trần (51) 23-04 
(22) 27.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 11-00904-0509 28.06.2011 MY 
(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN. BHD.  (MY) 
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(54) Quạt trần (51) 23-04 
(22) 27.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 11-00905-0609 28.06.2011 MY 
(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN. BHD.  (MY) 

No. 6, Jalan Sungai Kayu Ara 32/37, Berjaya Park, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, 
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(21) 3-2011-01825 (28) 01 
(54) Quạt trần (51) 23-04 
(22) 27.12.2011 (43) 25.06.2012 
(30) 11-00906-0709 28.06.2011 MY 
(71) ALPHA HOME APPLIANCES SDN. BHD.  (MY) 

No. 6, Jalan Sungai Kayu Ara 32/37, Berjaya Park, Seksyen 32, 40460 Shah Alam, 
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(30) 11-00907-0809 28.06.2011 MY 
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(54) Lá cửa cuốn (51) 25-02 
(22) 29.12.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất cửa Minh Tâm  (VN) 

Khu phố III, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 
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(21) 3-2012-00010 (28) 01 
(54) Dụng cụ diệt muỗi (51) 22-06 
(22) 04.01.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Lạc  (VN) 
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(54) Xe đẩy nhà bếp (51) 12-02 
(22) 06.01.2012 (43) 25.06.2012 
(71) CHOKCHAI CHAROENAPORNWATANA  (TH) 

99/9 Soi Suksawad 72, Suksawad Rd., Bangkru, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130 
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(11) 19764 
(21) 3-2012-00335 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 26.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

Phòng A203, tháp The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Văn Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19765 
(21) 3-2012-00336 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 26.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

Phòng A203, tháp The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Văn Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19766 
(21) 3-2012-00337 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 26.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

Phòng A203, tháp The Manor, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  
(72) Đỗ Văn Nam (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN Co.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19767 
(21) 3-2012-00343 (28) 01 
(54) Khay đựng thức ăn (51) 07-99 
(22) 27.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH TA SHUAN  (VN) 

Lô 7-9-11, đường số 1, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
(72) HUANG PAO TZU (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

  
 

1.1 
 

    
 

1.2                                                 1.3 
 

  
 

                                                         1.4                                         1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 
533 

(11) 19768 
(21) 3-2012-00352 (28) 01 
(54) Bát hứng mủ cao su (51) 07-01 
(22) 28.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) DNTN Đồng Tiến  (VN) 

Đường ĐT 743, khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Vương Minh Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19769 
(21) 3-2012-00356 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 29.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu  (VN) 

Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Đình Khiêm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 19770 
(21) 3-2012-00360 (28) 01 
(54) Chuỗi răng của khóa kéo (51) 02-07 
(22) 30.03.2012 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-023082 07.10.2011 JP 
(71) YKK CORPORATION   (JP) 

1, Kandaizumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Yuko Fujita (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19771 
(21) 3-2012-00364 (28) 01 
(54) Hộp đựng bộ bài lá Tam Cúc (51) 09-03 
(22) 30.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH công nghiệp Thanh Phúc  (VN) 

Lô 12A khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
(72) Phạm Quang Đạt (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19772 
(21) 3-2012-00365 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 30.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Hộ kinh doanh Nguyễn Trường Chinh  (VN) 

126 Bạch Đằng, ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
(72) Nguyễn Trường Chinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 

                                1.1                                                                 1.2 
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(11) 19773 
(21) 3-2012-00366 (28) 03 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 30.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Hộ kinh doanh Nguyễn Trường Chinh  (VN) 

126 Bạch Đằng, ấp Long Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
(72) Nguyễn Trường Chinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19774 
(21) 3-2012-00367 (28) 01 
(54) Túi đựng lon (51) 09-05 
(22) 30.03.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Trần Kiêm Thống  (VN) 

1806 lốc C - chung cư Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Trần Kiêm Thống  (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19775 
(21) 3-2012-00384 (28) 01 
(54) Buồng thang máy (51) 12-05 
(22) 05.04.2012 (43) 25.06.2012 
(71) KUMALIFT ENGINEERING LABORATORY CO., LTD.  (JP) 

15-47, Minamibefucho, Settsu-shi, Osaka 5660045, Japan 
(72) Yukiko OHASHI (JP), Yoshihiro SAKASHITA (JP), Tatsuo KATO (JP), Syo SATO  

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19776 
(21) 3-2012-00397 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 14.10.2011 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần Acecook Việt Nam  (VN) 

Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Phú, TP. 
Hồ Chí Minh  

(72) Hoàng Cao Trí (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19777 
(21) 3-2012-00398 (28) 01 
(54) Máy thu hình (51) 14-03 
(22) 05.04.2012 (43) 25.06.2012 
(30) 2011-023361 12.10.2011 JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, Japan 
(72) HIROSHI YAMAMIZU (JP), MASAKI IINUMA (JP), YOSHITO FUJII  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 19778 
(21) 3-2012-00399 (28) 01 
(54) Gạch xây dựng (51) 25-01 
(22) 05.04.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thạch Anh   (VN) 

12/35 Nguỵễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Trần Minh Chí (VN), Nguyễn Minh Luân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 19779 
(21) 3-2012-00400 (28) 01 
(54) Gạch xây dựng (51) 25-01 
(22) 05.04.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thạch Anh  (VN) 

12/35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Trần Minh Chí (VN), Nguyễn Minh Luân  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 19780 
(21) 3-2012-00408 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 09.04.2012 (43) 25.06.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Tuấn Cường Phát  (VN) 

494B Hậu Giang, phường 12, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Bạch Trang (VN) 
(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(55)  
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(11) 19781 
(21) 3-2012-00417 (28) 02 
(54) Nêm điều chỉnh cho vật đỡ 

tấm lát 

(51) 25-02 

(22) 11.04.2012 (43) 25.06.2012 
(71) ELMICH PTE LTD.  (SG) 

15 Joan Road, Singapore, 298899, Singapore 
(72) LEE, Alan Sian Ghee (SG), GREAVES, Henry (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19782 
(21) 3-2012-00427 (28) 01 
(54) Bàn chảì đánh răng (51) 04-02 
(22) 16.04.2012 (43) 25.06.2012 
(30) 29/407 559 30.11.2011 US 
(71) Colgate-Palmolive Company  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi  (CN), Kai Zhang (CN), Guang Sheng Guo (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19783 
(21) 3-2012-00428 (28) 01 
(54) Bàn chải đánh răng (51) 04-02 
(22) 16.04.2012 (43) 25.06.2012 
(30) 29/407 566 30.11.2011 US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Hao Qin (CN), Ting Yan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2007-04557 (220) 05.01.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại điện tử Tiến Đoan   (VN) 
119D Trần Hưng Đạo, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; đầu đĩa; loa; âm ly; micro; bộ khuyếch đại âm thanh. 
 

(210) 4-2007-18498 (220) 18.09.2007 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9 
(591) Xanh tím than, vàng cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần hệ thống và 

giải pháp Fina   (VN) 
Tầng 2, toà nhà 63 Lý Thái Tổ, phường 
Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư LEADCO 
(LEADCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần cứng, phần mềm, hệ thống thiết bị xử lý trung tâm, thiết bị 
trung gian, thiết bị kết nối và thiết bị đầu cuối dùng cho ngân hàng tại nhà, ngân hàng 
internet và ngân hàng di động; mua bán phương tiện thanh toán điện tử: thẻ thông minh, 
máy ATM; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ kế toán.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ đầu tư tài chính vào các dự án xây dựng cơ sở 
hạ tầng: nhà xưởng, thiết bị phần cứng, phần mềm, thông tin liên lạc, dự án sản xuất phần 
mềm và hệ thống thiết bị công nghệ thông tin dùng cho ngành ngân hàng; tư vấn tài 
chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thông tin về tài chính. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt mạng truyền thông; dịch vụ xây dựng và lắp đặt hạ tầng công 
nghệ thông tin cụ thể là cơ sở dữ liệu và trung tâm xử lý dữ liệu.   

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền số liệu và truyền tệp điện tử; dịch vụ cho phép người sử dụng 
truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); cung cấp các dịch vụ gia 
tăng trên mạng viễn thông bao gồm: thư điện tử, cung cấp bản tin tương tác trực tuyến.   

 

Nhóm 42: Tư vấn giải pháp công nghệ phần mềm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; 
dịch vụ cho thuê chỗ trên máy chủ (hosting) cho mạng internet; dịch vụ nghiên cứu tài 
chính và ngân hàng (vì lợi ích của người khác); chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực tài 
chính ngân hàng.  
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(210) 4-2008-09116 (220) 29.04.2008 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(731) TAIWAN PAO AN INDUSTRIAL Co. 

Ltd.   (TW) 
1Fl., No. 31, Sec.1, Shin Sheng N. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 

(511)   Nhóm 11: Van điều chỉnh ga của bếp đun; bếp đun ga có thẻ ghi chương trình điều khiển; 
bếp đun ga có vòi phun đơn hoặc vòi phun kép;  ống dẫn ga dùng cho bếp đun; bình đun 
nước nóng; quạt hút dùng cho bếp đun;  bộ điều chỉnh ga dùng cho bếp đun; bếp ga xách 
tay có vòi phun đơn; lò đun dã ngoại cỡ lớn và các phụ kiện của lò.  

 
 

(210) 4-2010-09806 (220) 10.05.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) A2.1.16; 2.1.25; 26.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Nguyên Bình  (VN) 
Số 125 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm; nước mắm; chất chiết xuất ra từ thịt. 
 

Nhóm 30: Tương ớt (đồ gia vị); bột canh gia vị; mì chính (bột ngọt); hạt nêm (gia vị); 
nước tương; đường. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng dịch 
vụ thương mại cụ thể là các sản phẩm: dầu ăn, sữa, nước mắm, bột canh, bột ngọt, hạt nêm 
(gia vị), nước tương, đường, cà phê, trà, kẹo, bánh; đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là các sản 
phẩm: dầu ăn, sữa, nước mắm, bột canh, bột ngọt, hạt nêm (gia vị), nước tương, đường, cà 
phê, trà, kẹo, bánh; quản lý kinh doanh siêu thị; cửa hàng tiện lợi chuyên mua bán các 
hàng thực phẩm và tiêu dùng hàng ngày của người tiêu dùng bao gồm các sản phẩm: dầu 
ăn, sữa, nước mắm, bột canh, bột ngọt, hạt nêm, nước tương, đường, cà phê, trà, kẹo, bánh. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đầu tư vốn để xây dựng công trình; cho thuê văn phòng, 
nhà ở.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói bao bì hàng hóa; dịch vụ đóng chai dầu ăn. 
 
 

(210) 4-2010-18905 (220) 09.09.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.4.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hội dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ 
huyện Gia Lâm thành phố Hà 
Nội   (VN) 
Nhà Tràng, thôn Kiêu Kỵ, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 14: Vàng thô hoặc vàng dát; tượng nhỏ bằng kim loại quý; tượng bằng kim loại 
quý; bạc chưa chế tác hoặc chạm khắc. 

 
Nhóm 40: Gia công vàng, bạc. 

 
 

(210) 4-2010-21312 (220) 11.10.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1 
(731) STACKTECK SYSTEMS LIMITED (CA) 

1 Paget Road, Brampton, Ontario 
L6T5S2, Canada  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh; thu mua và bán các thiết bị 
và sản phẩm dùng trong lĩnh vực đúc khuôn dạng phun ép; dịch vụ tư vấn kinh doanh liên 
quan đến lĩnh vực đúc khuôn dạng phun ép; dịch vụ cố vấn kinh doanh liên quan đến lĩnh 
vực đúc khuôn dạng phun ép, cụ thể là tư vấn kinh doanh liên quan đến hậu quả của ảnh 
hưởng môi trường, mức tiêu thụ năng lượng, hiệu quả và việc cải thiện kinh tế trong việc 
đúc khuôn dạng phun ép.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu.  

 
 

(210) 4-2010-25440 (220) 02.12.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần truyền hình 

cáp STV   (VN) 
1070 Đê La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua truyền hình; dịch vụ tổ chức triển 
lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch 
vụ thông tin thương mại; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ tư vấn tổ chức và quản trị 
kinh doanh; dịch vụ bán hàng hóa qua truyền hình (hàng hóa trong lĩnh vực hóa học dùng 
trong công nghiệp- nông nghiệp-khoa học, sơn, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, mĩ phẩm, dầu 
mỡ công nghiệp, nhiên liệu, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm vệ 
sinh, kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim, máy dùng trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp (máy công cụ, thiết bị gia công cơ khí) và máy công 
cụ, động cơ, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ khoa học, đồ điện-điện tử (ổ 
cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện, thiết bị (điện tử) nghe nhìn, 
thiết bị (điện tử) tái tạo âm thanh - hình ảnh, thiết bị (điện tử) truyền dẫn âm thanh - hình 
ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, đầu thu truyền hình số, ti vi, 
ăng ten thu tín hiệu vệ tinh, máy quay hình, ra đi ô, đầu đĩa, loa), thiết bị bảo hộ lao động 
và an toàn, thiết bị y tế, thiết bị chiếu sáng-sưởi nóng-làm lạnh-nấu nướng-thông gió, 
trang thiết bị vệ sinh, xe cộ, vũ khí, kim loại quí, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, văn 
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phòng phẩm, các sản phẩm bằng giấy, cao su, bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ da và giả 
da, vật liệu xây dựng, đồ chứa đựng (xô chậu, bình, hũ đựng, lọ, rổ và giỏ dùng trong gia 
đình), đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, đồ dùng gia đình (bộ bát đĩa, bộ cốc chén, tủ đựng đồ, 
chăn màn, ga gối, bàn ghế, bộ nồi nấu ăn (không dùng điện), dụng cụ nấu nướng (không 
dùng điện)), sợi để dệt, đồ dệt may, đồ chơi trẻ em, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
thuốc lá); dịch vụ thương mại điện tử (thương mại điện tử trong lĩnh vực hóa học dùng 
trong công nghiệp-nông nghiệp-khoa học; sơn, thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, mĩ phẩm, dầu 
mỡ công nghiệp, nhiên liệu, dược phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm vệ 
sinh, kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, hàng ngũ kim, máy dùng trong nông 
nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp (máy công cụ, thiết bị gia công cơ khí) và máy công 
cụ, động cơ, công cụ và dụng cụ cầm tay, thiết bị và dụng cụ khoa học, đồ điện-điện tử (ổ 
cắm điện, công tắc điện, thiết bị và dụng cụ dùng để dẫn điện, thiết bị (điện tử) nghe nhìn, 
thiết bị (điện tử) tái tạo âm thanh - hình ảnh, thiết bị (điện tử) truyền dẫn âm thanh - hình 
ảnh, thiết bị tin học và thiết bị ngoại vi, thiết bị viễn thông, đầu thu truyền hình số, ti vi, 
ăng ten thu tín hiệu vệ tinh, máy quay hình, ra đi ô, đầu đĩa, loa), thiết bị bảo hộ lao động 
và an toàn, thiết bị y tế, thiết bị chiếu sáng-sưởi nóng-làm lạnh-nấu nướng-thông gió, 
trang thiết bị vệ sinh, xe cộ, vũ khí, kim loại quí, đồ trang sức, dụng cụ âm nhạc, văn 
phòng phẩm, các sản phẩm bằng giấy, cao su, bán thành phẩm bằng chất dẻo, đồ da và giả 
da, vật liệu xây dựng, đồ chứa đựng (xô chậu, bình, hũ đựng, lọ, rổ và giỏ dùng trong gia 
đình), đồ nội thất, đồ mĩ nghệ, đồ dùng gia đình (bộ bát đĩa, bộ cốc chén, tủ đựng đồ, chăn 
màn, ga gối, bàn ghế, bộ nồi nấu ăn (không dùng điện), dụng cụ nấu nướng (không dùng 
điện), sợi để dệt, đồ dệt may, đồ chơi trẻ em, lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá); 
dịch vụ cung cấp thông tin để phục vụ việc mua sắm (thông qua tổng đài điện thoại).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thông tin tài chính; dịch vụ 
thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ nợ.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ liên lạc 
bằng điện thoại; dịch vụ nhắn tin (qua ra-đi-ô, điện thoại hoặc các phương tiện điện tử 
khác); dịch vụ truyền phát tín hiệu qua vệ tinh; dịch vụ tóm lược tin tức.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất phim; dịch vụ dàn dựng các chương trình biểu diễn; dịch vụ 
dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; dịch vụ đào tạo nghiệp vụ quảng cáo, 
truyền thông maketing, điện ảnh; dịch vụ giải trí. 

 
 

(210) 4-2010-26288 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.12 
(731) Công ty TNHH bất động sản 

Phát Hưng  (VN) 
16 lô K, Hoàng Quốc Việt nối dài, KDC 
Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất (sơn, đá ốp tường, 

gạch lát nền, giấy dán tường, thảm trang trí, đèn chiếu sáng, bàn ghế, tủ, giường, kệ ti vi, 
rèm cửa), ôtô, xe máy, máy móc thiết bị ôtô, hàng kim khí điện máy (ti vi, tủ lạnh, máy 
giặt, máy điều hoà nhiệt độ, đầu DVD), thiết bị ngành in, máy móc thiết bị phục vụ sản 
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xuất (thiết bị, máy móc phục vụ nông nghiệp, công nghiệp như: dây chuyền sản xuất, máy 
đóng gói, máy hút chân không, máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, 
máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình 
bơm thuốc trừ sâu), hàng tiêu dùng cá nhân và gia đình (quần, áo, giày, dép, nón, tất, nồi, 
xoong, chảo, xô, chậu, bát, đĩa), nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất công nông nghiệp 
(gỗ, mây tre đan, gốm, sứ, thuỷ tinh, vải, sợi, giấy, bông sơ chế); tổ chức hội chợ và triển 
lãm cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; dịch vụ quảng cáo thương mại; 
dịch vụ tiếp thị; dịch vụ bán đấu giá tài sản và hàng hoá, cung cấp các thông tin và tư vấn 
về giá cả thị trường của tài sản, hàng hoá và dịch vụ; dịch vụ tư vấn đấu thầu; quản lý dự 
án đầu tư; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa vật 
liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất (sơn, đá ốp tường, gạch lát nền, giấy dán 
tường, thảm trang trí, đèn chiếu sáng, bàn, ghế, tủ giường, kệ ti vi), kim khí điện máy (ti 
vi, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hoà nhiệt độ, đầu DVD), xe.  

 
Nhóm 36: Các dịch vụ về bất động sản, cụ thể là dịch vụ nhà đất; mua bán nhà; thẩm định 
bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn bất động sản; cho thuê nhà xưởng, văn phòng; 
tư vấn đầu tư; đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng (dịch vụ bất động sản) khu 
công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và khu dân cư tập trung; xây 
dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp điện, công trình cấp nước; 
thi công công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình giao 
thông, công trình bưu chính viễn thông, công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây điện, trạm 
biến thế điện, công trình công cộng và công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; dịch vụ 
trang trí nội thất và ngoại thất.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo nghề; giáo dục mầm non; giáo dục bậc 
tiểu học; giáo dục bậc trung học cơ sở; giáo dục bậc trung học phổ thông; kinh doanh khu 
vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư; thiết kế công trình 
xây dựng, các công trình giao thông thuỷ lợi; tư vấn kỹ thuật, đánh giá các công trình xây 
dựng; tư vấn về thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; kiểm định: chất lượng vật 
liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, bộ phận công trình, chất lượng công trình. 

 
 

(210) 4-2010-26293 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  
(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố  Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 08: Kềm cắt móng các loại, bấm móng các loại, giũa móng các loại, nhíp nhổ lông 

mày các loại, kéo cắt tóc các loại, kéo tỉa lông mày, kéo cắt chỉ, dụng cụ chấm bi (dụng 
cụ dùng để chăm sóc cho da tay và móng tay), dụng cụ sủi da (dụng cụ dùng để chăm sóc 
cho da tay và móng tay), các dụng cụ làm móng. 
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(210) 4-2010-26294 (220) 13.12.2010 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố  Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 08: Kềm cắt móng các loại, bấm móng các loại, giũa móng các loại, nhíp nhổ lông 

mày các loại, kéo cắt tóc các loại, kéo tỉa lông mày, kéo cắt chỉ, dụng cụ chấm bi (dụng 
cụ dùng để chăm sóc cho da tay và móng tay), dụng cụ sủi da (dụng cụ dùng để chăm sóc 
cho da tay và móng tay), các dụng cụ làm móng. 

 
 

 
(210) 4-2010-26890 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; A5.3.15; A5.3.13; 25.1.6; 
A5.1.16 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Làng nghề chè Vô 
Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh 
Thái Nguyên  (VN) 
Xóm 8 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè. 

 
 

 
(210) 4-2010-26891 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh nhạt, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trạm Khuyến nông huyện Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên   (VN) 
Thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh 
Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 30: Chè. 
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(210) 4-2011-00649 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.13 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Liên hiệp hợp tác xã Hải Nam  

(VN) 
ấp Nhà Mát, xã Trường Long Hòa, huyện 
Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Nghêu. 

 
 

(210) 4-2011-02024 (220) 29.01.2011 
  (441) 25.06.2012 
(300) 009607953 17.12.2010 EM 

(531) 25.5.1 
(591) Vàng, đen. 
(731) CATERPILLAR INC   (US) 

100 NE Adams Street, Peoria, Illinois 
61629, USA  

(540) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý các công việc kinh doanh; điều hành các công việc kinh 

doanh; phổ biến các thông báo quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; phân tích giá 
cả thị trường; đánh giá công việc thương mại; dịch vụ đặt mua báo và tạp chí cho người 
khác; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh cụ thể là hỗ trợ thương nhân điều hành kinh doanh 
và quảng cáo của họ; cung cấp thông tin về thương mại, phân tích giá thành; giới thiệu sản 
phẩm; phát hành các tài liệu quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ chức triển lãm với mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công 
nghiệp; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cung cấp 
thông tin thống kê (về lĩnh vực thương mại); tư vấn kinh doanh; cung cấp thông tin thương 
mại; dịch vụ quản lý hoạt động phân phối sản phẩm; dịch vụ tiếp thị sản phẩm; quản lý và 
biên tập cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; cung cấp thông tin trực tuyến 
trên trang web và dữ liệu máy tính có thể tìm kiếm được liên quan đến việc mua máy 
móc, thiết bị, động cơ của máy ủi đất, máy xúc đất, máy vận chuyển vật liệu, máy xây 
dựng, máy khai thác mỏ, máy lát đường, máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp và máy phát 
điện; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến cho máy móc, máy công cụ, mô tơ và 
động cơ (trừ loại dung cho xe cộ mặt đất), khớp nối và đai truyền dùng cho máy móc 
(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ), máy công cụ dùng trong nông nghiệp 
không là dụng cụ cầm tay, máy ấp trứng, van (bộ phận của máy), bu gi đánh lửa dùng 
(cho động cơ đốt trong), bộ điều hòa nước, máy lọc dầu, cơ cấu nối ghép không dùng cho 
xe cộ mặt đất, máy công cụ, máy ép lắp ráp, bộ khởi động dùng cho động cơ, máy bơm, 
máy đào xới (máy móc), máy đào xúc, xe ủi đất, máy dỡ đất, máy cưa cây, máy đốn cây, 
máy nạo vét đất, máy lát đường, máy nông nghiệp, máy cắt, máy lu đường, máy kéo, máy 
lọc, băng đai dùng cho máy vận chuyển, máy phát điện xoay chiều, lưỡi cắt (bộ phận của 
máy móc), máy ủi đất, cần trục, tời, máy đánh dấu đường, máy nâng, dụng cụ và thiết bị 
nông nghiệp, xe lăn đường, máy lâm nghiệp, máy đặt ống, máy lèn chặt, gàu múc đất 
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dùng cho máy ủi đất, kích thủy lực (máy móc), dụng cụ và thiết bị hàn, động cơ phản lực 
không dùng cho xe cộ mặt đất, máy đào nền móng, máy phay định hình vỉa hè, máy xới 
đất, máy san đường, bộ điều chỉnh tỉ lệ không khí/nhiên liệu, vòi phun nhiên liệu, máy 
tách (gạn) nước, máy làm nóng nhiên liệu, máy gặt hái và máy cấy, máy đập lúa, máy đào 
lò dọc, máy gặt, máy bó, máy cắt cỏ, máy bừa, máy cày và máy cào, máy thoát nước, máy 
đào đất, động cơ dùng trong hàng không, máy trộn (khuấy), bộ tụ khí, máy phát điện xoay 
chiều, bạc lót chống ma sát dùng cho máy, miếng dán chống ma sát dùng cho máy, thiết 
bị chống ô nhiễm dùng cho động cơ và máy nổ, trục máy, vòng bi cho các ổ lăn, giá đỡ ổ 
trục dùng cho máy móc, cái trụ (bộ phận của máy móc), băng (tải) đai, đai truyền cho 
máy móc, đai truyền dùng cho động cơ và máy, lưỡi cưa (bộ phận của máy), động cơ và 
mô tơ dùng cho tàu thuyền, lót phanh trừ loại dùng cho xe cộ, chổi (bộ phận của máy), bộ 
chế hòa khí, máy khí nén, bơm khí nén, máy nén, thiết bị ngưng kết, thanh truyền của 
máy, mô tơ và động cơ, cáp điều khiển của máy, động cơ hoặc mô tơ, cơ cấu điều khiển 
của máy, động cơ và mô tơ, máy phát điện, lưỡi cắt, máy cắt, nắp xi lanh của động cơ, xi 
lanh dùng cho máy móc, xi lanh dùng cho mô tơ và động cơ, mũi khoan (bộ phận của 
máy), đầu mũi khoan (bộ phận của máy móc), máy khoan, máy khoan cầm tay chạy điện, 
đai truyền của máy phát điện, chổi than của máy phát điện, máy phát điện (điamô), động 
cơ không dùng cho xe cộ mặt đất, đai truyền quạt gió dùng cho động cơ và máy, quạt gió 
dùng cho động cơ và máy, bộ biến đổi nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong, bộ tiết kiệm 
chất đốt cho động cơ, hộp số không dùng cho xe cộ mặt đất, bánh răng không dùng cho 
xe cộ mặt đất, máy phát điện; máy xay, mui che (bộ phận của máy), búa (bộ phận của 
máy móc), búa khí nén, máy công cụ cầm tay (trừ loại thao tác thủ công), thiết bị chuyển 
hàng hóa (xếp vào và dỡ ra), máy tời, giá để dụng cụ máy (bộ phận của máy), phễu để dỡ 
hàng cơ khí, cái kích (máy móc), máy xén cỏ, đai của thang máy, thiết bị nâng, bờ dốc để 
chất hàng, bơm mỡ để bôi trơn, cái tra dầu mỡ (bộ phận của máy), bánh đà (vô lăng) của 
máy, bánh xe của máy, thiết bị để gia công cơ khí, máy làm kim loại, súng phun dùng để 
sơn, máy sơn, pít-tông (bộ phận của máy), băng tải vận hành bằng khí động, máy ép, ròng 
rọc kép, máy bơm, búa đóng cọc (máy móc), cơ cấu giảm tốc không dùng cho xe cộ mặt 
đất, xẻng máy, khớp nối trục (máy), đệm dùng cho trục truyền động, bộ điều chỉnh tốc độ 
của máy móc, động cơ và mô tơ, máy phun, bơm cao áp, máy rải nhựa, máy xâu chỉ, máy 
đập lúa, mắt xích và trục truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất, bộ truyền động dùng 
cho máy, tua bin không dùng cho xe cộ mặt đất, máy nén tăng áp, van (bộ phận của máy 
móc), thiết bị rửa dùng cho xe cộ, thiết bị lưu hóa, thiết bị rửa, máy phân loại chất thải, 
máy tưới nước và các bộ phận và linh kiện đi kèm, bộ phận và linh kiện đi kèm thuộc 
nhóm 07 cho xe cộ mặt đất, máy nông nghiệp và máy ủi đất, máy lọc không khí (bộ phận 
của máy và động cơ), máy làm sạch không khí (bộ phận của máy và động cơ), tất cả các 
sản phẩm trên không bao gồm dụng cụ chạy điện cầm tay (loại trừ dụng cụ làm vườn) cụ 
thể là máy khoan cầm tay, máy khoan đập, dụng cụ cắt cầm tay, máy cưa, cưa xoi, máy 
cưa đĩa, cưa kiểu cung, máy cưa xẻ, cái bào xoi, máy kéo xén, máy bào, máy vặn tua vít, 
máy khoan, búa đóng cọc, máy đóng đinh, búa cầm tay, búa kiểu xoay, búa khí nén cầm 
tay, máy mài góc, đĩa mài dây đai truyền lực và máy đánh bóng tấm thép, dụng cụ và thiết 
bị khoa học, hàng hải, trắc đại, điện, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo đạc, báo 
hiệu, kiểm tra (khảo sát), cứu hộ và giảng dạy, dụng cụ và thiết bị dẫn điện, ngắt điện, 
biến đổi dòng điện, tích điện, điều chỉnh và kiểm tra dòng điện, thiết bị ghi, truyền và tái 
tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và cơ 
cấu dung cho thiết bị tự động dùng tiền xu trả trước; máy tính tiền mặt, máy tính, phần 
mềm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu bao gồm máy tính, máy vô tuyến, máy thu hình, thiết 
bị dập lửa, công cụ và thiết bị phân tích, dây cáp và dây điện, ống dẫn cách điện, công tắc 
điện, bộ ngắt dùng áp lực, bộ nối điện, đầu rẽ nhánh điện, cầu chì, máy thử mạch điện, 
tuốc nơ vít thử điện, bảng cầu chì, máy biến thế, thiết bị kiểm tra ắc-quy, bộ ổn nhiệt, máy 
đo, công cụ và thiết bị đo độ cao, thước cuộn, kính hiển vi, máy đo tốc độ gốc, công cụ và 
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thiết bị chẩn đoán bệnh, dụng cụ đo, nhiệt kế, đồng hồ báo thức, còi, cục chớp điện từ, 
gương phản xạ, gương soi, dây ăng-ten, bộ sạc điện, dụng cụ và thiết bị dùng để cân, 
chương trình máy tính, phần mềm máy tính, bộ nối, máy bơm xăng dầu, ống bọt nước, 
khóa, máy vô tuyến (rađiô), ắc-quy, bộ khởi động, dụng cụ và thiết bị kiểm tra tốc độ, dây 
nối của bình ắc-quy, dây nối được bán cả bộ, thiết bị đầu cuối điện, bộ ngắt điện, băng ghi 
âm điện, thiết bị điều chỉnh nhiệt độ nước, bộ cảm biến, thiết bị đo am-pe, thiết bị thử ắc- 
quy, thiết bị đầu cuối, thiết bị dò gas, khí cụ đo độ chảy, mỏ hàn cắt, cái đo ôm, công cụ 
đo áp lực, thiết bị hàn, bộ nối của thiết bị phân ly của ắc-quy, bộ nối bảo vệ ắc-quy, thiết 
bị bảo vệ ống dẫn cách điện và dây điện, thiết bị khởi động khẩn cấp, bộ lắp ráp hộp thiết 
bị khởi động khẩn cấp, máy biến đổi điện áp và các phụ tùng và linh kiện đi kèm, phụ 
tùng và linh kiện của xe cộ mặt đất, máy nông nghiệp, máy xúc đất cụ thể là bộ khuếch 
đại của thiết bị truyền tin không dây, ăng-ten, ăng-ten dùng cho thiết bị truyền tin không 
dây, thiết bị âm thanh dùng cho xe cộ mặt đất cụ thể là máy âm thanh nổi, loa, bộ khuếch 
đại, bộ hiệu chỉnh, vỏ bọc loa và ống nổi, ắc-quy dùng cho xe cộ, phần mềm máy tính, 
phần mềm máy tính cung cấp tin tức quản lý kinh doanh đã được tích hợp thời gian thực 
bằng cách kết nối thông tin từ các dữ liệu khác nhau và thể hiện nó trên giao diện dễ hiểu 
của người sử dụng, thiết bị truyền thanh không dây, bảng điều khiển bằng điện, màn hình 
hiển thị phát quang dùng điện, rơle điện, thiết bị truyền thông quang học và điện tử và các 
bộ phận đi kèm cụ thể là thiết bị truyền quang, thiết bị truyền thông quang học và điện tử 
và các bộ phận đi kèm cụ thể là máy thu quang học, thiết bị truyền thông quang học và 
điện tử và các bộ phận đi kèm cụ thể là thiết bị truyền kỹ thuật số, hệ thống điều khiển 
điện tử dùng cho máy móc, hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị phát hiện vật thể bằng tia 
la-ze dùng cho xe cộ, thiết bị định vị dùng cho xe cộ có tính chất như máy tính toàn diện, 
máy vô tuyến cho xe cộ, bộ điều chỉnh điện áp, bộ ổn định điện áp, thiết bị đo điện áp, xe 
cộ, thiết bị cho xe cộ mặt đất, trên không hoặc dưới nước, máy kéo và động cơ máy kéo, 
xe tải kéo và toa moóc, khung gầm xe cộ, lốp bánh xe, bánh xe, xích dùng cho xe cộ, xe 
tải, xe tải tự đổ, toa hàng gắn với xe cộ, máy lèn chặt, thiết bị phân loại và đặt đường ống, 
van lốp xe, ống giảm thanh, ống xả, bộ giảm thanh, bộ tản nhiệt và ống tản nhiệt, mạch 
thủy lực và bộ điều chỉnh thủy lực, khớp nối, máy bơm khí, còi, gương soi, cái chắn bùn, 
tấm nắp gập chắn bùn; cái chắn bụi nước, tấm nắp chắn bụi nước, ghế ngồi và dây đai an 
toàn, kính chắn gió xe hơi và cần gạt nước, thiết bị chống trơn trượt, xích chống trượt, 
phanh xe cộ, lót phanh dùng cho xe cộ, bộ tiết kiệm nhiên liệu, ống xả, thiết bị thủy lực 
dùng cho xe cộ, mui xe cộ và các linh kiện và phụ tùng đi kèm, linh kiện và phụ tùng 
dùng cho xe cộ mặt đất, máy nông nghiệp, máy ủi đất cụ thể là tay quay xe cộ, trục cam, 
động cơ, ổ trục, thanh truyền, lớp lót, cơ cấu truyền động dùng cho xe cộ mặt đất và các 
bộ phận cấu tạo, tu sửa và thay thế đi kèm; hoá chất sử dụng trong công nghiệp, khoa học 
và nhiếp ảnh, trong ngành hoá cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp, nhựa tổng hợp ở dạng thô, chất dẻo ở dạng thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm để hàn và ram (tôi) kim loại, chế phẩm hoá học dùng để bảo quản thực phẩm, chất 
để thuộc da, keo dính dùng trong công nghiệp, xi-măng để sửa chữa, chất chống đóng 
băng, chất lỏng làm nguội, thiết bị điều hoà dùng cho hệ thống làm mát, thiết bị hút bụi 
dùng cho hệ thống làm lạnh, vật liệu bịt kín, chế phẩm hoá học dùng để chốt ren vít, dung 
dịch ắc quy, chất hoá học làm sáng màu, vật liệu lọc, dung dịch thuỷ lực, phụ gia cho 
nhiên liệu, chế phẩm dùng để vá săm lốp xe cộ, nhựa nhân tạo và tổng hợp, sơn, véc ni, 
sơn mài, sơn lót, chất để pha loãng, chất bảo quản kim loại, chế phẩm bảo quản dùng để 
chống gỉ và bảo vệ gỗ, thuốc nhuộm, chất cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, sơn phủ dùng 
cho xe cộ và các bộ phận của xe cộ, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho hoạ sĩ, nhà 
trang trí, thợ in và nghệ sĩ, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất dính bụi, hợp chất 
thấm ướt và liên kết, dầu diesel, nhiên liệu cho động cơ, phụ gia cho nhiên liệu, nhiên liệu 
(bao gồm cả nhiên liệu cho xe hơi) và nhiên liệu để thắp sáng, hợp chất dùng để thu bụi, 
đánh bóng và dính kết, nến và bấc dùng cho hợp chất thắp sáng, đánh bóng và dính kết, 
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chế phẩm dùng để giữ bi, ổ bi và ổ trục, ê te dầu mỏ, kim loại thường và hợp kim của 
chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm xây dựng vận chuyển được bằng kim loại, vật 
liệu bằng kim loại dùng toa xe đường sắt, cáp và dây dẫn (không dẫn điện) bằng kim loại 
thường, đồ ngũ kim, cấu kiện nhỏ bằng kim loại, ống và tuýp bằng kim loại: két sắt, hàng 
hoá bằng kim loại thường không thuộc các nhóm khác, quặng, vật dùng để khoá chốt, bịt 
kín và giữ an toàn làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, phích cắm, 
đai, ghim, đai ốc, bu-lông, đinh ốc, vòng đệm, ghim kẹp, gioăng, vòng bịt kín, thanh 
giằng, núm vặn, kẹp bằng kim loại, nút chốt, mũ chụp, tấm ngăn, vòng đai, cặp, khớp nối, 
móc, mối liên kết, đinh, cái chèn, đinh ri-vê, cái chắn bùn, thúng chứa, nút tháo, chốt hãm 
nên, chốt móc kéo, chốt kẹp hình chữ U, chốt khoá định vị, đinh khuy làm từ kim loại 
hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, ống đệm ren làm bằng kim loại hoặc có thành 
phần chủ yếu là kim loại, bộ gom mưa và nắp cống thoát nước làm bằng kim loại hoặc có 
thành phần chủ yếu là kim loại, ống nối nước làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ 
yếu là kim loại, vật hướng dòng nước làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là 
kim loại, khung lưới làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, tấm kim 
loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, khung đường ray làm bằng kim loại hoặc có 
thành phần chủ yếu là kim loại, ô tô làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim 
loại, que hàn làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, cáp và dây dẫn 
làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, ống và tuýp làm bằng kim loại 
hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, xích, dây móc và ròng rọc làm bằng kim loại 
hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, biển hiệu làm bằng kim loại hoặc có thành phần 
chủ yếu là kim loại, chuông làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, 
khoá và khoá móc làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, bảng số làm 
bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, nắm đấm cửa làm bằng kim loại 
hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, biển hiệu không phát sáng và phi máy móc làm 
bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, tấm biển báo hiệu không phát sáng 
và phi máy móc làm bằng kim loại hoặc có thành phần chủ yếu là kim loại, vật liệu gia cố 
bằng kim loại, xe cộ mặt đất, bộ phận của máy móc nông nghiệp và máy đào đắp đất bao 
gồm: bu-lông, kẹp ống bằng kim loại, vòng bít, miếng đệm lót và vòng đệm bằng kim 
loại, vành ống bằng kim loại, bu-lông bằng kim loại, vật nối ống bằng kim loại, nắp bằng 
kim loại để đậy ống, phụ kiến ống bằng kim loại, xi-lanh bằng kim loại dùng để nén gas 
hoặc chất lỏng, chốt cài có ren bằng kim loại hàn rỗng, chốt cài bằng kim loại bao gồm 
bu-lông, đinh tán (đinh ri-vê), đinh vít, vòng đệm kín bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim 
loại cụ thể là đai ốc, đồ ngũ kim bằng kim loại cụ thể là vòng đệm, kẹp ống bằng kim 
loại, phụ kiện kẹp ống bằng kim loại, thiết bị cầm tay và thao tác thủ công (vận hành bằng 
tay), dao kéo, vũ khí, dao cạo, vòi nước và khuôn đúc, cái kích, máy cắt cáp, máy cắt, cờ 
lê, dao, dụng cụ lắp đặt gương kính, dụng cụ gấp mép, dụng cụ cắt, dụng cụ đảo chiều 
cánh quạt, máy cắt ống mềm, mũi khoan và đầu khoan, ống bơm mỡ vào máy, ổ cắm 
điện, cần siết lực, thiết bị hàn, bộ phận và linh kiện của các thiết bị kể trên, thiết bị dùng 
cho các mục đích chiếu sáng, sinh nhiệt, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
quạt, cung cấp nước và vệ sinh, hệ thống lắp đặt dùng để chiếu sáng, dụng cụ chiếu sáng 
và sưởi ấm, bóng đèn, bóng đèn pha trước, bóng đèn pha sau, bóng đèn chỉ dẫn đường, 
bóng đèn tròn chiếu sáng, đèn pin, đèn (chiếu sáng), đèn ngủ, đèn phản quang, thiết bị 
điều hòa không khí, máy lọc không khí, máy làm tan băng (dùng cho xe cộ), bộ tiết kiệm 
nhiên liệu, bộ phận và linh kiện đi kèm, bộ phận và linh kiện đi kèm cho xe cộ mặt đất, 
máy móc nông nghiệp và máy ủi đất, cụ thể là đèn báo xe lùi cho xe cộ mặt đất, hệ thống 
phục hồi làm mát bao gồm bình chứa nhiên liệu, bơm, bộ lọc, máy làm sạch, bóng đèn 
điện, bóng đèn điốt, đèn sau dùng cho xe cộ, van (bộ phận của bộ tản nhiệt), thiết bị và 
dụng cụ bấm giờ, đồ dùng bằng kim loại quý và hợp kim của nó và sản phẩm bằng kim 
loại quý hoặc được mạ kim loại quý, trang sức, đá quý, giấy, các tông và sản phẩm làm từ 
vật liệu này, ấn phẩm, vật liệu đóng sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm, chất dính dùng cho 
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mục đích văn phòng hoặc gia dụng, vật liệu dùng cho nghệ sĩ, chổi sơn, máy đánh chữ và 
đồ dùng văn phòng (trừ đồ gỗ), đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị), vật liệu 
bằng nhựa dùng để gói (không bao gồm trong các nhóm khác), máy in, bản in đúc, báo 
chí và ấn phẩm định kỳ, sổ ghi nhớ, bút bi, chỉ số điện thoại, bút chì, lịch để bàn, đồ dùng 
bằng giấy, đồ dùng bằng các tông, sách, hộp dụng cụ vẽ, ảnh thể hiện biểu đồ, bản sao 
biểu đồ, thiệp chúc mừng, bút đánh dấu sách, bìa (văn phòng phẩm), đề can, biểu đồ, kẹp 
hồ sơ, sản phẩm để tẩy xóa, phong bì, vật liệu lọc, mẫu khai in sẵn, sổ tay, giá để đồ, thẻ 
thư mục, khay đựng thư, tạp chí, bản đồ, vật liệu để nặn mô hình, ảnh chụp, tranh ảnh, sơ 
đồ, vở dán bài rời, đồ dùng trong trường học (văn phòng phẩm), dụng cụ viết, giấy để bao 
gói, tẩy, nhựa kết, gôm, amiăng, mica và sản phẩm làm từ vật liệu này, chất dẻo ở dạng 
cíp đùn dùng trong sản xuất, bao gói, vật liệu ngăn và cách nhiệt, sản phẩm làm từ cao su 
và từ nhựa, ống mềm, không bằng kim loại, con dấu, băng ghi, ống cuốn, ống, băng dính 
cuộn, lót phanh sơ chế, mặt nhám dùng cho đĩa ly hợp, khớp nối xi lanh, đệm lót, găng 
tay cách nhiệt, khớp nối và đầu nối không bằng kim loại, vòng bằng cao su hoặc bằng 
nhựa, vật liệu dùng để vá lốp, vật liệu gắn bằng cao su, bộ phận và linh kiện đi kèm, bộ 
phận và linh kiện đi kèm dùng cho xe cộ mặt đất, máy nông nghiệp và máy ủi đất, cụ thể 
là ống nối dùng cho bộ tản nhiệt xe cộ, băng cách nhiệt bằng điện, ống nhựa mềm dùng 
để sử dụng trong thiết bị thông gió, ống cuộn dùng cho máy điều hòa không khí làm bằng 
cao su, ống thủy lực làm bằng cao su, ống dầu không bằng kim loại, da hoặc đồ giả da, và 
các sản phẩm làm bằng vật liệu này và không bao gồm trong các nhóm khác, da động vật, 
da, túi xách, hộp, hòm, cặp xách và ví, ô, lọng và gậy đi bộ, roi da, dây treo và yên cương, 
túi du lịch, túi dụng cụ du lịch (bằng da), vali, dây dải bằng da, túi xách và cặp sách học 
sinh, balô, túi xách tay, túi xách dành cho phụ nữ, phong bì bằng da dùng để gói, bao gói 
dùng cho ô hoặc dù, cặp xách, hộp bằng da, dây đeo vai bằng da, túi dùng ở bãi biển, vật 
liệu xây dựng (không bằng kim loại), chỏm ống cho các tòa nhà không bằng kim loại, 
nhựa đường, nhựa dính và bitum, công trình xây dựng, đài tưởng niệm có thể di chuyển 
được không bằng kim loại, đá nhân tạo, mặt lát bằng nhựa đường, xà (rầm) không bằng 
kim loại, lớp tráng và các sản phẩm chứa bitum, bức mành cửa, sàn, gạch, khung nhà, 
kính xây dựng đá xây dựng, gỗ xây dựng, ximăng, chất phủ ximăng chống cháy, cọc bằng 
ximăng, tấm ximăng, phấn thô, ống khói không bằng kim loại, lớp phủ không bằng kim 
loại dùng trong xây dựng, đất sét, đá xỉ, hắc ín than đá, chất phủ (vật liệu xây dựng), bê 
tông, cấu kiện xây dựng bằng bê tông, vật liệu xây dựng, không bằng kim loại, tấm lợp 
không bằng kim loại dùng cho xây dựng, dải phân cách dùng cho đường sá, vỏ bọc cửa , 
không bằng kim loại, khung cửa, không bàng kim loại, tấm cửa, không bằng kim loại, cửa 
ra vào, không bằng kim loại, ống tiêu nước, không bằng kim loại, ống dẫn, không bằng 
kim loại, dùng cho trang bị thông gió và điều hòa không khí, đất để làm gạch, lớp phủ mặt 
ngoài, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng, hàng rào, không bằng kim loại, đất sét 
nung, gạch lát sàn, không bằng kim loại, sàn nhà, không bằng kim loại, chế phẩm để làm 
khuôn đúc, không bằng kim loại, khung nhà, không bằng kim loại, xà rầm không bằng 
kim loại, kính xây dựng, đá hoa cương granit, sỏi, khung nhà kính, không bằng kim loại, 
nhà kính; không bằng kim loại, ống xối, không bằng kim loại, máng nước mưa dưới mái 
nhà, không bằng kim loại, thạch cao, khung nhà vườn, không bằng kim loại, túp lều (nhà 
gỗ tạm cho binh lính, kính ngăn cách, rầm nhà, không bằng kim loại, máy tiện, không 
bằng kim loại, lưới mắt cáo, không bằng kim loại, hòm thư, vôi, đá vôi, lớp gỗ che tường, 
không bằng kim loại dùng trong xây dựng, rầm đỡ (lanh tô), không bằng kim loại, gỗ xẻ, 
phiến lát phát quang, đá giăm nện để đắp đường, xi măng magiê, nắp cống, không bằng 
kim loại đá hoa cẩm thạch, macnô có vôi, cọc, không bằng kim loại, khuôn đúc không 
bằng kim loại dùng trong xây dựng, nước dùng trong xây dựng, đồ khảm dùng cho xây 
dựng, gỗ để làm đường gờ (chỉ), khuôn đúc không bằng kim loại dùng trong xây dựng, 
tấm đúc dùng cho xây dựng, không bằng kim loại, vách ngăn, không bằng kim loại, phiến 
lát phát quang, cọc (cừ, cột nhà sàn), không bằng kim loại, cột, không bằng kim loại, cột 
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chống; không bằng kim loại, thạch anh, tà vẹt đường sắt, không bằng kim loại, tà vẹt 
đường sắt, không bằng kim loại, vật liệu chịu lửa, vật liệu gia cố, không bằng kim loại 
dùng cho xây dưng, vật liệu để phủ mặt đường đi, phiến và tấm bằng vật liệu tổng hợp để 
đánh dấu đường đi, vật liệu gắn kết để sửa chữa đường đi, vật liệu để làm và phủ mặt 
đường đi, thạch anh thuần khiết tự nhiên trong suốt, tấm lợp mái, không bằng kim loại, 
phiến đá đen dùng cho mái nhà, sỏi cuội, gạch, kính an toàn, cát, sa thạch, giàn giáo, 
không bằng kim loại đá cuội, ván cốt pha, không bằng kim loại, dùng để đúc bê tông, 
giàn giáo, không bằng kim loại, tấm bảng phát tín hiệu, biển hiệu, bậu cửa, không bằng 
kim loại, tấm phiến, không bằng kim loại, xỉ (vật liệu xây dựng), đá phiến, bột đá phiến, 
đá, khối đá xây, tác nhân kết dính dùng để làm đá, bề mặt gia công dùng trong xây dựng, 
hắc ín (nhựa đường), dải nhựa đường dùng trong xây dựng, gạch ngói, gỗ xây dựng, giàn 
mắt cáo không bằng kim loại, lớp mặt tường, lớp lót tường, tấm lát tường, cửa sổ, đồ gỗ 
nội thất, gương, khung tranh, các sản phẩm không thuộc nhóm khác làm từ gỗ, lie, sậy, 
lau, liễu gai, sừng, xương, ngà, sừng hàm cá voi, vỏ sò , hổ phách, ngọc trai, tẩu thuốc làm 
từ đất sét trắng và vật liệu thay thế cho tất cả các loại vật liệu trên, hoặc chất dẻo, túi ngủ 
dùng để cắm trại, thùng không làm bằng kim loại, rổ, không làm bằng kim loại, bàn làm 
việc của thợ và bàn kẹp ê tô không làm bằng kim loại, thùng rác không làm bằng kim 
loại, hộp, tủ, cái kẹp bàn, không bằng kim loại, kẹp cáp hoặc kẹp ống bằng nhựa, nắp đạy, 
không bằng kim loại thẻ chìa khóa bằng nhựa, giá bằng gỗ hoặc nhựa, ghế tựa, tấm chắn 
không bằng kim loại dùng cho công-ten-nơ, công-ten-nơ, ống mềm, biển số nhà, không 
bằng kim loại, bảng nhận dạng, không bằng kim loại, tủ đựng thư mục, hộp đựng đồ trang 
sức, thang bằng gỗ hoặc nhựa, hộp đựng thư, không bằng kim loại, giá sách thư viện, tấm 
nâng để xếp dỡ hàng, không bằng kim loại, khóa, không bằng kim loại, bảng tên, không 
bằng kim loại, đai ốc, không bằng kim loại, đồ gỗ văn phòng, bao bì đóng gói bằng nhựa, 
đinh ghim, không bằng kim loại, kẹp cáp hoặc kẹp ống bằng nhựa, ổ cắm, không bằng 
kim loại, ròng rọc bằng nhựa, đinh tán ri vê, không bằng kim loại, bàn, bộ điều khiển 
dụng cụ không bằng kim loại, biển báo giao thông, không bằng kim loại, khay, không 
bằng kim loại, xe đẩy tay (đồ nội thất), van bằng nhựa, ổ cắm treo tường, không bằng kim 
loại, bàn làm việc cho thợ, bộ phận và linh kiện của các sản phẩm kể trên, dụng cụ và đồ 
chứa dùng cho mục đích gia đình và nhà bếp (không bằng kim loại quý hoặc mạ kim loại 
quý), lược và bọt biển, bàn chải (trừ loại dùng cho nghệ sĩ), vật liệu làm bút lông hoặc bàn 
chải, vật dụng dùng cho mục đích làm sạch, thủy tinh dạng thô hoặc bán thành phẩm 
(ngoại trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, đồ sứ và đất nung không thuộc nhóm 
khác, vật dụng để tẩy rửa và đánh bóng, cốc, ca (cốc vại) và cốc thủy tinh, xô, vật dụng để 
tưới nước, bộ phận và linh kiện cho các thiết bị kể trên, dây thừng, dây sợi xe, lưới, lều 
bạt, tấm vải bạt, tấm vải dầu, buồm, bao tải và túi, vật liệu để độn và nhồi (trừ loại làm 
bằng cao su hoặc nhựa), vật liệu dệt bằng sợ thô, vải dệt và sản phẩm dệt, không thuộc 
nhóm khác, hàng dệt, nhãn hàng dệt, nhãn mác cho quần áo, thảm, vải phủ giường và vải 
trải bàn, lớp lót bằng vải dệt, biểu ngữ, vải dùng cho dệt may, khăn ăn, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, quần áo mặc ngoài, áo phông và áo vệ sinh, mũ lưỡi trai, mũ, cà vạt (để 
đeo), áo khoác mặc ngoài khi làm việc, áo vét [quần áo], áo choàng ngoài, bộ quần áo 
tắm, quần áo dùng ở bãi biển, áo khoác ngoài của đàn bà (mặc ở nhà khi trang sức, sau 
khi tắm) găng tay [quần áo], quần dài, áo gilê, quần áo ngủ, tấm thảm, thảm dày trải sàn, 
chiếu (tấm lót) và chiếu, vải sơn lát sàn nhà và các vật liệu khác để lát sàn, tấm trướng 
treo tường, không bằng vải, giấy dán tường, đồ chơi, trò chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao 
không thuộc các nhóm khác, đồ trang trí cây thông nô-el, đồ chơi dạng mô hình dùng 
trong khoa học, nghiên cứu, cân đo, điện tử, và các thiết bị dụng cụ điện tử, máy thu hình 
và thiết bị không dây, dụng cụ dập lửa, phương tiện giao thông, công cụ, máy móc và máy 
kéo nông nghiệp, xe tải chở hàng và xe chở thức ăn, linh kiện và phụ tùng đi kèm tất cả 
các hàng hóa trên, bài lá (quân bài để chơi).   
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Nhóm 37: Xây dựng công trình; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ mặt đất, máy móc nông 
nghiệp, máy đào đắp đất và máy xây dựng và các bộ phận và linh kiện của chúng; thuê và 
cho thuê máy móc và thiết bị công trình, máy móc thiết bị xây dựng và khai thác mỏ, 
cũng như hệ thống phát năng lượng, bao gồm cả bộ máy phát; thuê và cho thuê bộ phận 
và linh kiện của tất cả các sản phẩm kể trên; xây dựng nhà cửa; dịch vụ lắp đặt.  

 
 

(210) 4-2011-02355 (220) 15.02.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.7.19 
(591) Hồng đậm, trắng, cam đậm 

(540) 

  

(731) Lê Thị Hoàng Oanh   (VN) 
55 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh: (bánh kem, bánh mì, bánh ngọt các loại, và đồ uống) do 

cửa hàng cung cấp và thực hiện. 
 
 

(210) 4-2011-05161 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Lam Ngọc   (VN) 
57/3 đường số 3, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: ống dẫn gió bằng tôn, miệng gió nhôm dùng cho máy công nghiệp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ kiện phục vụ cho ngành điện lạnh; mua bán thiết bị 
ngành cấp thoát nước; mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị chống sét; mua bán 
thiết bị bảo vệ chống trộm như camera quan sát; mua bán sắt, thép, xi măng, sơn; mua 
bán máy vi tính. 

 
 

(210) 4-2011-05606 (220) 29.03.2011 
  (441) 25.06.2012 
(300) T1100009E 03.01.2011 SG 

(531) 2.3.1; 4.2.11 
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt và cà phê xay; cacao; trà (chè) và trà (chè) thảo mộc); đồ uống cà 
phê, trà (chè); cacao và cà phê espresso (được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén 
dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn), và đồ uống được chế trên cơ sở 
là cà phê và/hoặc cà phê espresso, đồ uống được chế trên cơ sở là trà (chè), sôcôla và vani 
bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ sôcôla, cacao, cà phê, đường, 
và hương liệu (không phải là tinh dầu) (bao gồm cả hương trái cây và quả hạch, hương 
mâm xôi và hương quả phi); sôcôla dạng lỏng, hương liệu dạng lỏng (không phải là tinh 
dầu) dùng cho đồ uống; sản phẩm nướng bằng lò bao gồm bánh nướng xốp, bánh nướng, 
bánh quy mặn, bánh quy, bánh ngọt và bánh mì, bánh mì lát, ngũ cốc ăn sáng làm chủ 
yếu từ bột yến mạch xay trộn với các thành phần như trái cây khô hay đường và quả hạch, 
cà phê pha sẵn, trà (chè) pha sẵn, kem lạnh và bánh kẹo ướp lạnh; sôcôla, kẹo và bánh 
kẹo.  

 
Nhóm 32: Nước uống, nước khoáng làm đồ uống, nước uống có ga và các thức uống 
không cồn khác (ngoài nước uống), nước ngọt, nước trái cây và nước trái cây ép, đồ uống 
trái cây và nước ngọt chứa nước trái cây ép, hỗn hợp pha đồ uống dạng lỏng và bột; chế 
phẩm để pha đồ uống dạng xốt đặc quánh; xi rô có hương vị để pha đồ uống; nước uống 
đóng chai có hương vị và không có hương vị, đồ uống có ga được chế trên cơ sở nước trái 
cây và nước trái cây ép và đồ uống có chứa xô đa; đồ uống trái cây đông lạnh và đồ uống 
được chế trên cơ sở trái cây đông lạnh; tất cả đều là các sản phẩm không chứa cồn.  

 
Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 
cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè, 
cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn (dịch vụ không do nhà hàng thực hiện), đồ điện 
gia dụng, cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích 
gia dụng hoặc thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 
bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà, cái lọc trà, 
đồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 
phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng 
bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi 
nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây 
dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê 
không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại 
được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm 
từ sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm từ sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không 
được xếp vào các nhóm khác), đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên 
bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các 
hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa 
thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng 
khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ 
và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ 
và nón, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp 
bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; phân phối bán buôn, cửa 
hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất cả đều trong lĩnh vực: cà phê, chè, 
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cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn (dịch vụ không do nhà hàng thực hiện), đồ điện 
gia dụng, cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích 
gia dụng hoặc thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 
bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà, cái lọc trà, 
đồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 
phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng 
bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi 
nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây 
dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê 
không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại 
được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm 
từ sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm từ sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không 
được xếp vào các nhóm khác), đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên 
bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các 
hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bấm giờ nữ trang, sách, băng đĩa 
thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng 
khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ 
và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ 
và nón, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp 
bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho giáng sinh; dịch vụ đặt mua hàng 
qua đường bưu điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô qua đường bưu điện, dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ 
đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến tất cả trong lĩnh vực: cà phê, 
chè, cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn (dịch vụ không do nhà hàng thực hiện), đồ 
điện gia dụng, cụ thể là máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc 
thương mại, máy pha cà phê espresso (cà phê hơi) và máy pha cà phê dùng cho mục đích 
gia dụng hoặc thương mại, đồ gia dụng không chạy bằng điện, cụ thể là cối xay cà phê 
thao tác bằng tay, cối nghiền cà phê thao tác bằng tay, dụng cụ tạo váng sữa không chạy 
bằng điện, phin pha cà phê nhỏ giọt không chạy bằng điện, dụng cụ pha cà phê dạng nén 
không chạy bằng điện, ấm đun trà không chạy bằng điện, cái pha trà, ấm trà, cái lọc trà, 
đồ dùng gia đình, cụ thể là chân nến (không phải bằng kim loại quý), giá đỡ nến không 
phải bằng kim loại quý, tượng nhỏ làm bằng gốm, tượng nhỏ làm bằng sứ, lược và miếng 
bọt biển, bàn chải (không phải chổi sơn), vật liệu làm bàn chải, dụng cụ làm sạch, bùi 
nhùi bằng sợi thép mảnh, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ thủy tinh dùng trong xây 
dựng), đồ dùng nấu bếp, cụ thể là cốc cách nhiệt đựng cà phê và đồ uống, cái lọc cà phê 
không phải bằng giấy và có thể dùng lại được, giá đựng và hộp đựng cốc có thể gập lại 
được, cái lót cốc không làm bằng giấy, bình chân không cách nhiệt, cốc uống cà phê làm 
từ sứ hoặc đất nung, cốc và tách uống trà làm từ sứ hoặc đất nung, đồ thủy tinh (không 
được xếp vào các nhóm khác), đĩa đựng đồ, đĩa ăn và bát, giá ba chân (đồ dùng để trên 
bàn ăn), hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình), các 
hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp), dụng cụ và đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc nhà bếp (không làm bằng hoặc mạ kim loại quý), đồng hồ, đồng hồ 
đeo tay, thiết bị bấm giờ dùng trong nhà bếp, đồng hồ bầm giờ, nữ trang, sách, băng đĩa 
thu âm nhạc, miếng đệm lót chuột máy tính, ví, ví mỏng đựng tiền giấy, túi xách to dùng 
khi đi mua hàng, ví tiền, cặp dẹt đựng tài liệu, túi đựng sách vở cho người đi học, vali nhỏ 
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và ô, (tất cả đều làm bằng vải, chất dẻo hay da), dây đeo chìa khoá bằng da, quần áo, mũ 
và nón, đồ chơi, bao gồm cả gấu bông, đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bọc vải lông mềm, búp 
bê và phụ kiện cho các mặt hàng đó, đồ trang trí cho Giáng Sinh; dịch vụ đăng ký và đặt 
hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, nhà hàng bán thức ăn mang về, 
và dịch vụ của nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách hàng [chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống]; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống (cho liên hoan, 
tiệc do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp cà phê cho văn phòng (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn theo hợp đồng [chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện]; chuẩn bị thức ăn (do nhà hàng thực hiện); chuẩn bị và bán 
thức ăn và đồ uống để mang về (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2011-05896 (220) 01.04.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A5.3.13; A5.3.14; 
A5.11.11 

(591) Đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Tiện 
ích  (VN) 
209D/14/09 đường Dương Bá Trạc, 
phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ tiết kiệm chất đốt dùng cho các động cơ  và máy nổ, thiết bị chống ô nhiễm 

dùng cho các động cơ và máy nổ; máy nổ (bộ phận của máy), động cơ cho đường thủy. 
 

Nhóm 12: Động cơ cho  xe cộ mặt đất. 
 
 

(210) 4-2011-08105 (220) 29.04.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, nâu 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH SOHO Việt Nam  
(VN) 
Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đấu giá (quyền sử dụng đất); quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 

thương mại.  
 

Nhóm 36: Tư vấn dịch vụ bất động sản. 
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(210) 4-2011-09262 (220) 17.05.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.23; 2.7.12; 4.5.2; 4.5.3 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
thương mại Thành phát  (VN) 
Tầng 1, số 16, đường Tam Trinh, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ các sản phẩm: sách, văn hoá 

phẩm, băng video, cassette, đĩa nhạc, đồ dùng gia đình (bàn là, máy hút bụi, phích nước), 
máy và thiết bị điện lạnh (máy giặt, điều hoà, tủ lạnh), mỹ phẩm, dược phẩm, vải sợi, 
hàng may mặc, đồ điện gia dụng (bóng điện, dây điện, bảng điện, ổ cắm điện, phích cắm 
điện), máy và thiết bị điện tử (tivi, máy vi tính), lương thực thực phẩm, thực phẩm công 
nghệ, hàng nông lâm thuỷ hải sản, thủ công mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em. 

 
 

 
(210) 4-2011-10219 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh đậm, đỏ cờ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu mới 
Anh Kiệt  (VN) 
B8 Tràng Hòa, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, quặng kim loại. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, dịch vụ thu mua hàng hóa. 
 
 

 
(210) 4-2011-10227 (220) 26.05.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A5.3.15; 26.1.6; 1.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
vàng, đỏ 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần dược - công 
nghệ sinh học Biofocus   (VN) 
Số 54 đường Tây Hồ, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các thực phẩm dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2011-12247 (220) 20.06.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.5.1; 26.4.1 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen, 

nâu, hồng 

(540) 

 
(731) Nguyễn Thị Xuân  (VN) 

47/24/27 Bùi Đình Túy, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ lót nam nữ; đồ dùng em bé các loại cụ thể là quần áo em bé; giày dép. 

 
 

(210) 4-2011-12699 (220) 24.06.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.11 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng chanh, đen 
(731) Hội nông dân xã Thượng Mỗ (VN)

Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 31: Bưởi tôm vàng (hoa quả tươi).  

 
 

(210) 4-2011-13111 (220) 29.06.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) Hợp tác xã nông nghiệp kinh 
doanh dịch vụ tổng hợp 
Quảng An   (VN) 
Số 4, ngách 12, ngõ 67, Tô Ngọc Vân, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 
 

(210) 4-2011-13646 (220) 06.07.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thành Thành 
Dòng  (VN) 
69 Đình Nghi Xuân, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 06: Kẽm đóng sử dụng trong bao bì.  
 

Nhóm 22: Dây buộc thùng sử dụng trong bao bì cụ thể là dây thừng không bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2011-15360 (220) 27.07.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP  
(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
NJ 08889, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến liên quan đến thông tin bệnh nhân 
và bệnh sử; theo dõi, giám sát và kiểm soát thông tin bệnh nhân trên cơ sở dữ liệu trực 
tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-18481 (220) 06.09.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; 1.15.15; A5.5.20; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Tổ Hợp tác  cây ăn trái và du 
lịch sinh thái nhà vườn Song 
Đồng  (VN) 
2/153 đường Duyên Hải, xã Long Hoà, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Quả tươi, cụ thể là xoài cát. 
 
 

(210) 4-2011-19819 (220) 22.09.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHENZHEN AOLIXIN 
COMMUNICATION EQUIPMENT CO. 
LTD.   (CN) 
4th floor, Building No.25, No.3 industry 
zone, Feng Huang Xing Wei, Fu Yong 
Street, Bao An District, Shenzhen City, 
China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; máy bộ đàm; máy vi tính; thiết bị ghi thời gian; thiết bị 
điện báo truyền ảnh; bảng thông tin điện tử; thiết bị ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; pin 
ganvanic; thiết bị đóng mạch điện.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; mũ; trang phục dệt kim; găng tay [trang phục]; khăn quàng cổ; 
tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo tắm; trang phục nhảy.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

572 

(210) 4-2011-19876 (220) 23.09.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; A15.9.18; A15.9.16 
(591) Xanh, cam, trắng 
(731) Nguyễn Thái Hà  (VN) 

Thị trấn Phong Châu, Phú Ninh, Phú Thọ

(540) 

 (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy vi tính, thiết bị truyền thông, cáp điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) máy tính, phần mềm, thiết bị ngoại vị, thiết bị viễn 
thông, điện thoại di động, đồ điện tử dân dụng, linh kiện điện tử, dây dẫn điện, thiết bị 
chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2011-20206 (220) 28.09.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.17.18; 24.5.1 
(591) Vàng cam, ghi, ghi nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải pháp Làm 
giàu Tại nhà   (VN) 
Số 185, ngõ 35, đường Khương Hạ, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông để bán lẻ; quản 

lý thương hiệu về việc Li-Xăng (nhượng quyền thương hiệu) sản phẩm và dịch vụ, cụ thể 
là: quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quy trình bán hàng; nghiên cứu kinh doanh; dự báo kinh 
tế.  

 
 

(210) 4-2011-20703 (220) 04.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh nõn chuối, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Đặng Hồng Quân  (VN) 
Số 20, ngõ 268, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Hội thảo; tổ chức và hướng dẫn hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển đại hội; tổ chức trình diễn; chụp ảnh; quay phim. 
 

Nhóm 44: Trang điểm cô dâu. 
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới. 
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(210) 4-2011-20875 (220) 06.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.10; 26.15.15 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)    (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại và hợp kim của chúng; đồ sắt; đồ ngũ kim bằng kim loại; sản phẩm 
bằng kim loại không thuộc các nhóm khác; nắp chai bằng kim loại; hộp và giá đựng thẻ 
bằng kim loại; tấm thẻ nhận dạng bằng kim loại; vòng đeo chìa khóa bằng kim loại 
thường; tượng và tượng nhỏ bằng kim loại thường để trên xe ô tô; hộp dụng cụ bằng kim 
loại (không có đồ đạc bên trong).   

 

Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (vận hành bằng tay); dao kéo; bộ dụng cụ sửa 
móng tay; hộp dụng cụ để chữa bệnh da chân [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm 
tay]; cái kìm cắt biểu bì; cái cặp nhíp biểu bì; dao cắt; dụng cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; 
dụng cụ có lưỡi sắc [dụng cụ cầm tay]; cái giũa [dụng cụ]; dụng cụ đánh bóng móng tay 
và chân, dùng điện hoặc không dùng điện; búa [dụng cụ cầm tay]; khoan tay [dụng cụ 
cầm tay]; đệm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; cái giũa móng tay và cái kẹp 
móng tay; cái kẹp quả hạch; cái kéo; cái tua vit; hộp đồ cạo râu; bộ đồ ăn bằng bạc [dao, 
dĩa và thìa]; chìa vặn đai ốc [dụng cụ cầm tay]; bộ đồ bày bàn ăn [dao, dĩa và thìa]; cờ lê 
[dụng cụ cầm tay].  

 

Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử lý 
dữ liệu và máy vi tính; thiết bị và dụng cụ đo; máy tính (máy đếm); thiết bị ghi thời gian; 
máy và thiết bị phân phối hoặc kiểm soát năng lượng điện; tủ phân phối điện; bộ biến đổi 
điện quay; máy điều chỉnh (góc) pha; bộ nạp điện; máy biến thế (điện); pin và pin tế bào; 
pin nhiên liệu; dây điện và cáp điện; máy móc và thiết bị điện tử viễn thông; điện thoại; 
máy và thiết bị liên lạc vô tuyến dùng cho xe cộ; thiết bị viễn tin dùng cho xe cộ; máy phát 
và thu dữ liệu được trang bị trên xe ô tô; thiết bị thông báo tự động đã nạp điện; thiết bị tìm 
vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông (máy vi tính trên phương tiện 
giao thông); thiết bị thông báo tự động có ổ cắm chưa được nạp điện; máy và thiết bị điện 
tử; mạch tổng hợp; mạch điện, máy tính; phần mềm máy tính; chương trình máy tính; hệ 
thống điều khiển từ xa để sạc pin; điện cực; nam châm; kính đeo mắt [quang học]; thiết bị 
châm lửa để hút xì gà dùng trên ô tô; thiết bị bảo hộ cá nhân chống tai nạn; máy đổi điện; 
thiết bị cảnh báo chống trộm; bao (túi) bằng da được thiết kế đặc biệt dùng cho máy vi 
tính; ví bằng da được thiết kế đặc biệt để đựng đĩa CD; phụ kiện cho điện thoại di động, cụ 
thể là bao (túi) được thiết kế đặc biệt để đựng điện thoại di động; chương trình phần mềm 
trò chơi trên máy vi tính; cái nút lỗ tai để chống ồn; kính mắt; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
(USB); mũ bảo hiểm cho người đua xe công thức 1; thẻ nhớ; thẻ nhớ dạng thỏi; tấm di 
chuột máy tính; kính râm; phần mềm trò chơi có hình; trò chơi điện tử (thiết bị hoạt động 
bằng đồng xu hoặc thẻ); máy chơi trò chơi điện tử có hình; thiết bị trò chơi được sử dụng 
với màn hình hoặc màn hiển thị bên ngoài; thiết bị trò chơi điện tử được sử dụng với màn 
hình hoặc màn hiển thị bên ngoài; dây đeo điện thoại di động; dây đeo thiết bị lưu trữ dữ 
liệu (USB); dây đeo cho bộ nhớ; dây đeo để giữ kính mắt; bao túi được thiết kế đặc biệt để 
đựng chìa đã dược mã hóa; dây buộc để giữ kính râm và thiết bị điện tử xách tay. 
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Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng những kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác; đồng hồ bấm 
giờ và dụng cụ đo thời gian làm bằng kim loại quý; nút chai làm bằng kim loại quý; đồng 
tiền xu sưu tầm; khuy măng sét; đồng hồ và đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ 
trang hoặc bỏ túi) làm bằng kim loại quý; ghim cài ve áo (đồ trang sức); đinh mũ ghim ca 
vát làm bằng kim loại quý; huy hiệu đeo trang sức (khuy cài).   

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm làm bằng các vật liệu này mà không được xếp 
ở các nhóm khác; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; kẹp đựng hộ chiếu; bìa sách; hộp 
đựng danh thiếp bằng các tông; giá để danh thiếp [không bằng kim loại quý]; lịch; cái lót 
bình cốc bằng giấy, giá để danh thiếp để bàn; sổ nhật ký; túi bọc quà; bản vẽ in sao tranh 
đồ họa; túi đựng đồ ăn trưa; giá giữ bản ghi nhớ; kẹp tiền; tập giấy dùng để ghi chép; tấm 
lót tay bằng giấy; cái chặn giấy; hộp đựng bút và bút chì; hộp để bút dạng cốc; bút chì; 
bút viết; album ảnh; áp phích quảng cáo; tấm vé xổ số (không phải đồ chơi); giấy dính [đồ 
dùng văn phòng]; nhãn dính có hình [đồ dùng văn phòng] và đề can; tập giấy viết; bìa cặp 
đựng tập giấy để ghi chép bìa cặp tài liệu hội nghị; sổ tay; giá giữ tập giấy viết; bìa cặp tài 
liệu có khóa kéo.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; hòm [hành lý] và túi du lịch; lọng và gậy chống; túi dùng cho máy tính làm 
bằng da; balô; cặp đựng tài liệu; hộp và giá đựng thẻ; ví đựng tiền xu không làm bằng kim 
loại quý; bìa kẹp tài liệu làm bằng da; vòng đeo chìa khóa bằng da và hộp đựng chìa khóa 
bằng da; miếng thẻ ghi tên và địa chỉ buộc vào hành lý; kẹp tiền làm bằng da; miếng thẻ 
ghi tên làm bằng da; sổ tay bằng da; cái giữ tập giấy ghi chép làm bằng da; túi xách đi 
chợ; ô; ví; bìa kẹp tài liệu có khóa kéo làm bằng da; hộp đựng bao bì công nghiệp làm 
bằng da; ví đựng đồ trang điểm [không có đồ bên trong]; dây đeo chìa khoá bằng da.   

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gương soi; khung ảnh; sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo; nắp chai không làm bằng 
kim loại; nút chai không bằng kim loại; ghế ngồi; quạt dùng cho cá nhân (không dùng 
điện); khung tranh; tương và tượng nhỏ làm bằng chất dẻo dùng cho xe ô tô; cái đệm (đồ 
nội thất); cái nệm; hộp đựng dụng cụ (không làm bằng kim loại); dây đeo chìa khoá 
không làm bằng kim loại.   

 
Nhóm 21: Dung cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); nắp chai làm bằng kim loại; cái ca bằng 
sứ; vỉ nướng đi cắm trại (đồ dùng nấu nướng); cái lót bình cốc không bằng giấy và không 
là bộ khăn bàn; túi ướp lạnh; khay để trang trí làm bằng pha lê; đồ thủy tinh dùng cho gia 
dụng; đồ chứa đồ uống được cách nhiệt; đũa kiểu Nhật; giá đỡ chai lọ (đồ chứa); giỏ dùng 
để đi chơi dã ngoại [bao gồm cả bát đĩa]; bình rót; tủ ướp lạnh có thể mang đi được, 
không dùng điện; chai đựng nước bằng thép không gỉ; tượng và tượng nhỏ làm bằng thủy 
tinh dùng cho xe ô tô; túi đựng đồ vệ sinh (đã có đồ bên trong); cái ca dùng khi đi du lịch; 
cốc vại làm bằng thủy tinh; cốc vại không làm bằng kim loại quý; bình.  

 
Nhóm 22: Dây buộc để giữ chìa khoá, chai nhỏ và phù hiệu. 

 
Nhóm 24: Vải dệt và sản phẩm dệt không được xếp ở các nhóm khác; vải trải giường, và 
trải bàn; miếng lót cốc (bằng vải); khăn lau dùng khi chơi gôn; chăn; khăn lau; cờ hiệu 
(biểu ngữ); cờ (không bầng giấy); tấm phủ đồ đạc bằng vải; khăn tay bằng vải; vải dệt 
(không phải vải làm viền cho chiếu kiểu tatami).   
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Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón và khăn đội đầu; thắt lưng [quần áo]; mũ lưỡi trai; 
khăn quàng bằng len casơmia; đồ dùng cho người đua xe công thức 1, cụ thể là găng tay 
(quần áo); đồ dùng cho người đua xe công thức 1, cụ thể là bộ áo liền quần; găng tay 
(quần áo); áo sơ mi cho người chơi gôn; mũ; áo vét tông; quần áo đan; áo choàng của phụ 
nữ; áo vét bằng da; ca vạt; áo paca; quần áo mặc khi làm việc (không phải quần áo bảo hộ 
chống tai nạn hoặc bị thương), khăn quàng; khăn choàng cổ cỡ lớn; áo sơ mi; giày; áo 
bluzông; cái lưỡi trai che nàng (mũ nón); áo len; áo bằng vải bông.   

 

Nhóm 26: Ren để viền và đồ thêu, ruy băng [đồ kim chỉ] và dải viền (trang trí quần áo); 
khuy; cái móc [đồ kim chỉ] và khuy lỗ; ghim kẹp và cái kim; phù hiệu để trang trí (khuy), 
ghim cài [phụ kiện của quần áo]; khóa [phụ kiện của quần áo]; khóa của giày dép.   

 

Nhóm 27: Tấm thảm, thảm dầy trải sàn; chiếu; chiếu thảm; vải sơn lót sàn nhà và các vật 
liệu khác để phủ sàn; bức trướng treo tường (không bằng sợi dệt); thảm trải để hành lý 
trên xe ô tô; thảm trải sàn xe ô tô; thảm; tấm phủ sàn; chiếu; thảm trải sàn.   

 

Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không xếp vào các nhóm 
khác; mô hình xe đua công thức 1 (đồ chơi trưng bày trong tủ); bản sao đồ dùng cho đua 
xe công thức 1, cụ thể là găng tay cho lái xe (đồ chơi); xe đồ chơi điều khiển từ xa hoạt 
động bằng pin; dụng cụ sửa chữa tảng đất cỏ (phụ kiện dùng trong chơi gôn); bản sao linh 
kiện xe đua công thức 1, cụ thể là vật hiển thị số truyền (đồ chơi); bản sao linh kiện đua 
xe công thức 1, cụ thể là mũ bảo hiểm thu nhỏ (đồ chơi); bản sao linh kiện đua xe công 
thức 1, cụ thể là chóp hình nón ở đầu tên lửa thu nhỏ (đồ chơi); bản sao linh kiện đua xe 
công thức 1, cụ thể là bánh lái thu nhỏ (đồ chơi); bản sao linh kiện đua xe công thức 1, cụ 
thể là bánh lái (đồ chơi); bóng chơi gôn; vật nhỏ nhọn để đặt quả bóng trước khi đánh nó 
vào từng lỗ dùng trong chơi gôn; đồ chơi có âm thanh và ánh sáng; xe cộ được đúc khuôn 
thu nhỏ (đồ chơi); xe ô tô thu nhỏ (đồ chơi); mô hình bộ dụng cụ thủ công của các nhân 
vật đồ chơi; đồ chơi bằng vải nhung lông; mô hình xe cộ thu nhỏ (đồ chơi); xe đồ chơi có 
thể ngôi lên; ván trượt tuyết; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi và trò chơi dưới dạng mũ bảo 
hiểm thu nhỏ; trò chơi kim cương; trò chơi đánh cờ; trò chơi quân cờ đam; máy và dụng 
cụ chơi trò chơi; dụng cụ chơi bi-da.   

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô-cô-la; bạc hà dùng cho bánh kẹo; chè; đồ uống trên cơ sở sô-cô-
la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; bánh quy; kẹo dùng cho thực phẩm; 
cà phê; cà phê chưa rang; bánh dẹt nhỏ.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống được cất 
(chưng cất); rượu brandi, cốc-tai (đồ uống pha bằng rượu mạnh với nước hoa quả); rượu 
mạnh [đồ uống]; rượu votca, rượu uýt ki; rượu vang.   

 

Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc; gạt tàn cho người hút thuốc; bật lửa cho người 
hút thuốc; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá. 
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(511)   Nhóm 06: Kim loại và hợp kim của chúng; đồ sắt; đồ ngũ kim bằng kim loại; sản phẩm 
bằng kim loại không thuộc các nhóm khác; nắp chai bằng kim loại; hộp và giá đựng thẻ 
bằng kim loại; tấm thẻ nhận dạng bằng kim loại; vòng đeo chìa khóa bằng kim loại 
thường; tượng và tượng nhỏ bằng kim loại thường để trên xe ô tô; hộp dụng cụ bằng kim 
loại (không có đồ đạc bên trong).   

 
Nhóm 08: Dụng cụ và công cụ cầm tay (vận hành bằng tay); dao kéo; bộ dụng cụ sửa 
móng tay; hộp dụng cụ để chữa bệnh da chân [dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm 
tay]; cái kìm cắt biểu bì; cái cặp nhíp biểu bì; dao cắt; dụng cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; 
dụng cụ có lưỡi sắc [dụng cụ cầm tay]; cái giũa [dụng cụ]; dụng cụ đánh bóng móng tay 
và chân, dùng điện hoặc không dùng điện; búa [dụng cụ cầm tay]; khoan tay [dụng cụ 
cầm tay]; đệm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; cái giũa móng tay và cái kẹp 
móng tay; cái kẹp quả hạch; cái kéo; cái tua vit; hộp đồ cạo râu; bộ đồ ăn bằng bạc [dao, 
dĩa và thìa]; chìa vặn đai ốc [dụng cụ cầm tay]; bộ đồ bày bàn ăn [dao, dĩa và thìa]; cờ lê 
[dụng cụ cầm tay].  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị xử 
lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị và dụng cụ đo; máy tính (máy đếm); thiết bị ghi thời 
gian; máy và thiết bị phân phối hoặc kiểm soát năng lượng điện; tủ phân phối điện; bộ 
biến đổi điện quay; máy điều chỉnh (góc) pha; bộ nạp điện; máy biến thế (điện); pin và 
pin tế bào; pin nhiên liệu; dây điện và cáp điện; máy móc và thiết bị điện tử viễn thông; 
điện thoại; máy và thiết bị liên lạc vô tuyến dùng cho xe cộ; thiết bị viễn tin dùng cho xe 
cộ; máy phát và thu dữ liệu được trang bị trên xe ô tô; thiết bị thông báo tự động đã nạp 
điện; thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho phương tiện giao thông (máy vi 
tính trên phương tiện giao thông); thiết bị thông báo tự động có ổ cắm chưa được nạp 
điện; máy và thiết bị điện tử; mạch tổng hợp; mạch điện; máy tính; phần mềm máy tính; 
chương trình máy tính; hệ thống điều khiển từ xa để sạc pin; điện cực; nam châm; kính 
đeo mắt [quang học]; thiết bị châm lửa để hút xì gà dùng trên ô tô; thiết bị bảo hộ cá nhân 
chống tai nạn; máy đổi điện; thiết bị cảnh báo chống trộm; bao (túi) bằng da được thiết kế 
đặc biệt dùng cho máy vi tính; ví bằng da được thiết kế đặc biệt để đựng đĩa CD; phụ kiện 
cho điện thoại di động, cụ thể là bao (túi) được thiết kế đặc biệt để đựng điện thoại di 
động; chương trình phần mềm trò chơi trên máy vi tính; cái nút lỗ tai để chống ồn, kính 
mắt; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); mũ bảo hiểm cho ngươi đua xe công thức 1; thẻ nhớ; 
thẻ nhớ dạng thỏi; tấm di chuột máy tính; kính râm; phần mềm trò chơi có hình; trò chơi 
điện tử (thiết bị hoạt động bằng đồng xu hoặc thẻ); máy chơi trò chơi điện tử có hình; 
thiết bị trò chơi được sử dụng với màn hình hoặc màn hiển thị bên ngoài; thiết bị trò chơi 
điện tử được sử dụng với màn hình hoặc màn hiển thị bên ngoài; dây đeo điện thoại di 
động; dây đeo thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); dây đeo cho bộ nhớ; dây đeo để giữ kính 
mắt; bao túi được thiết kế đặc biệt để đựng chìa đã được mã hóa; dây buộc để giữ kính 
râm và thiết bị điện tử xách tay.    

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng những kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác; đồng hồ bấm 
giờ và dụng cụ đo thời gian làm bằng kim loại quý; nút chai làm bằng kim loại quý; đồng 
tiền xu sưu tầm; khuy măng sét, đồng hồ và đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ 
trang hoặc bỏ túi) làm bằng kim loại quý; ghim cài ve áo (đồ trang sức); đinh mũ ghim ca 
vát làm bằng kim loại quý; huy hiệu đeo trang sức (khuy cài).  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm làm bằng các vật liệu này mà không được xếp 
ở các nhóm khác; ấn phẩm; ảnh chụp; văn phòng phẩm; kẹp đựng hộ chiếu; bìa sách; hộp 
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đựng danh thiếp bằng các tông; giá để danh thiếp [không băng kim loại quý]; lịch; cái lót 
bình cốc bằng giấy; giá để danh thiếp để bàn; sổ nhật ký; túi bọc quà; bản vẽ in sao tranh 
đồ họa; túi đựng đồ ăn trưa, giá giữ bản ghi nhớ; kẹp tiền; tập giấy dùng để ghi chép; tấm 
lót tay bằng giấy; cái chặn giấy; hộp đựng bút và bút chì; hộp để bút dạng cốc; bút chì; 
bút viết; album ảnh; áp phích quảng cáo; tấm vé xổ số (không phải đồ chơi); giấy dính [đồ 
dùng văn phòng]; nhãn dính có hình [đồ dùng văn phòng] và đề can; tập giấy viết; bìa cặp 
đựng tập giấy để ghi chép bìa cặp tài liệu hội nghị; sổ tay; giá giữ tập giấy viết; bìa cặp tài 
liệu có khóa kéo.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; hòm [hành lý] và túi du lịch; lọng và gậy chống; túi dùng cho máy tính làm 
bằng da; balô, cặp đựng tài liệu; hộp và giá đựng thẻ; ví đựng tiền xu không làm bằng kim 
loại quý; bìa kẹp tài liệu làm bằng da; vòng đeo chìa khóa bằng da và hộp đựng chìa khóa 
bằng da; miếng thẻ ghi tên và địa chỉ buộc vào hành lý; kẹp tiền, làm bằng da; miếng thẻ 
ghi tên làm bằng da; sổ tay bằng da; cái giữ tập giấy ghi chép làm bằng da; túi xách đi 
chợ; ô; ví; bìa kẹp tài liệu có khóa kéo làm bằng da; hộp đựng bao bì công nghiệp làm 
bằng da; ví đựng đồ trang điểm [không có đồ bên trong]; dây đeo chìa khoá bằng da.   

 
Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; gương soi; khung ảnh; sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm khác) 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo; nắp chai không làm bằng 
kim loại; nút chai không bằng kim loại; ghế ngồi; quạt dùng cho cá nhân (không dùng 
điện); khung tranh tượng và tượng nhỏ làm bằng chất dẻo dùng cho xe ô tô; cái đệm (đồ 
nội thất); cái nệm; hộp đựng dụng cụ (không làm bằng kim loại); dây đeo chìa khoá 
không làm bằng kim loại.   

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại ấy); nắp chai làm bằng kim loại; cái ca bằng 
sứ; vỉ nướng đi cắm trại (đồ dùng nấu nướng); cái lót bình cốc không bằng giấy và không 
là bộ khăn bàn; túi ướp lạnh; khay để trang trí làm bằng pha lê; đồ thủy tinh dùng cho gia 
dụng; đồ chứa đồ uống được cách nhiệt; đũa kiểu Nhật; giá đỡ chai lọ (đồ chứa); giỏ dùng 
để đi chơi dã ngoại [bao gồm cả bát đĩa]; bình rót; tủ ướp lạnh có thể mang đi được, 
không dùng điện; chai đựng nước bằng thép không gỉ; tượng và tượng nhỏ làm bằng thủy 
tinh dùng cho xe ô tô; túi đựng đồ vệ sinh (đã có đồ bên trong); cái ca dùng khi đi du lịch; 
cốc vại làm bằng thủy tinh; cốc vại không làm bằng kim loại quý; bình.   

 
Nhóm 22: Dây buộc để giữ chìa khoá, chai nhỏ và phù hiệu 

 
Nhóm 24: Vải dệt và sản phẩm dệt không được xếp ở các nhóm khác; vải trải giường và 
trải bàn; miếng lót cốc (bằng vải); khăn lau dùng khi chơi gôn; chăn; khăn lau; cờ hiệu 
(biểu ngữ); cờ (không bằng giấy); tấm phủ đồ đạc bằng vải; khăn tay bằng vải; vải dệt 
(không phải vải làm viền cho chiếu kiểu tatami).  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón và khăn đội đầu; thắt lưng [quần áo]; mũ lưỡi trai; 
khăn quàng bằng len casơmia; đồ dùng cho người đua xe công thức 1, cụ thể là găng tay 
(quần áo); đồ dùng cho người đua xe công thức 1, cụ thể là bộ áo liền quần; găng tay 
(quần áo); áo sơ mi cho người chơi gôn; mũ; áo vét tông, quần áo dan; áo choàng của phụ 
nữ; áo vét bằng da; ca vát, áo paca; quần áo mặc khi làm việc (không phải quần áo bảo hộ 
chống tai nạn hoặc bị thương), khăn quàng; khăn choàng cổ cỡ lớn; áo sơ mi; giày; áo 
bluzông; cái lưỡi trai che nắng (mũ nón); áo len; áo bằng vải bông.   
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Nhóm 26: Ren để viền và đồ thêu, ruy băng [đồ kim chỉ] và dải viền (trang trí quần áo); 
khuy; cái móc [cồ kim chỉ] và khuy lỗ; ghim kẹp và cái kim; phù hiệu để trang trí (khuy), 
ghim cài [phụ kiện của quần áo]; khóa [phụ kiện của quần áo]; khóa của giày dép.   

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm dầy trải sàn; chiếu; chiếu thảm; vải sơn lót sàn nhà và các vật 
liệu khác để phủ sàn; bức trướng treo tường (không bằng sợi dệt); thảm trải để hành lý 
trên xe ô tô; thảm trải sàn xe ô tô; thảm; tấm phủ sàn; chiếu; thảm trải sàn.   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không xếp vào các nhóm 
khác; mô hình xe đua công thức 1 (đồ chơi trưng bày trong tủ); bản sao đồ dùng cho đua 
xe công thức 1, cụ thể là găng tay cho lái xe (đồ chơi); xe đồ chơi điều khiển từ xa hoạt 
động bằng pin; dụng cụ sửa chữa tảng đất cỏ (phụ kiện dùng trong chơi gôn); bản sao linh 
kiện xe đua công thức 1, cụ thể là vật hiển thị số truyền (đồ chơi); bản sao linh kiện đua 
xe công thức 1, cụ thể là mũ bảo hiểm thu nhỏ (đồ chơi); bản sao linh kiện đua xe công 
thức 1, cụ thể là chóp hình nón ở đầu tên lửa thu nhỏ (đồ chơi); bản sao linh kiện đua xe 
công thức 1, cụ thể là bánh lái thu nhỏ (đồ chơi); bản sao linh kiện đua xe công thức 1, cụ 
thể là bánh lái (đồ chơi); bóng chơi gôn; vật nhỏ nhọn để đặt quả bóng trước khi đánh nó 
vào từng lỗ dùng trong chơi gôn; đồ chơi có âm thanh và ánh sáng; xe cộ được đúc khuôn 
thu nhỏ (đô chơi); xe ô tô thu nhỏ (đồ chơi); mô hình bộ dụng cụ thủ công của các nhân 
vật đồ chơi; đồ chơi bằng vải nhung lông; mô hình xe co thu nhỏ (đồ chơi); xe đồ chơi có 
thể ngồi lên; ván trượt tuyết; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi vả trò chơi dưới dạng mũ bảo 
hiểm thu nhỏ; trò chơi kim cương; trò chơi đánh cờ; trò chơi quân cờ đam; máy và dụng 
cụ chơi trò chơi; dụng cụ chơi bi-da.   

 

Nhóm 30: Bánh kẹo; sô-cô-la; bạc hà dùng cho bánh kẹo; chè; đồ uống trên cơ sở sô-cô-
la; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; bánh quy; kẹo dùng cho thực phẩm; 
cà phê; cà phê chưa rang, bánh dẹt nhỏ.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả; đồ uống được cất 
(chưng cất); rượu brandi; côc-tai (đồ uống pha bằng rượu mạnh với nước hoa quả); rượu 
mạnh [đồ uống]; rượu vôtca, rượu uyt ki; rượu vang.   

 
Nhóm 34: Vật dụng cho người hút thuốc; gạt tàn cho người hút thuốc; bật lửa cho người 
hút thuốc; hộp đựng xì gà; hộp đựng thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2011-20970 (220) 06.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.5; 21.3.9; 21.3.10; 18.1.23; A18.1.9
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Vĩnh Quang Minh   (VN)
35A đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mắt kính đeo mắt. 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp). 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón), tất (vớ). 
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(210) 4-2011-21184 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/404,167 22.08.2011 US 

(731) RECREATIONAL EQUIPMENT, INC. (US)
6750 South 228th Street, Kent, WA 
98032, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong], chế phẩm chống nắng có chứa 
thuốc; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ.   

 

Nhóm 08: Dao, dụng cụ cầm tay đa năng thao tác thủ công, thìa, dĩa, dĩa và kẹp gắp để 
chuẩn bị và phục vụ đồ ăn uống 

 

Nhóm 09: ống nhòm, kính phóng đại (quang học), hộp đựng các thiết bị điện tử (hộp 
chuyên dụng). 

 

Nhóm 11: Đèn pin, đèn lồng, đèn để soi sáng được đeo trên đầu.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ buổi tối có phát sáng, đồng hồ phát sáng dùng đi du lịch. 
 

Nhóm 18: Túi; túi đeo; túi đeo sau lưng; túi đeo vai; túi thể thao không thấm nước; túi của 
người đưa thư; túi xách học sinh; túi du lịch; ba lô; túi xách đi chợ; ba lô đa năng; túi đeo 
hông; túi vải buộc dây; cặp xách tay để đựng tài liệu; túi mang đồ đa năng; ba lô để đựng 
đồ uống; túi du lịch nhỏ; túi lưới cho mua sắm; túi vải cho mua sắm; dây đai cho bộ yên 
cương; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; hành lí; ba lô dùng hàng ngày; cặp da; túi xách tay; cái 
địu trẻ em; túi bọc ba lô; túi nhỏ đựng vật dụng cá nhân; các vật dụng để đi du lịch cụ thể 
là túi đeo an toàn để giấy tờ và tiền, túi an toàn để cất tiền và đồ có giá trị khi đi du lịch, 
túi đựng giày ví mang ở cổ tay, ví mang ở cổ chân, dây đai đa năng, cái bọc tay nắm của 
hành lý, dây đai hành lý; túi đựng các vật dụng để vệ sinh thân thể; túi để máy tính; túi 
đựng đồ tập thể dục; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; túi đựng đồ có bánh xe; ba lô cho 
người leo núi; ba lô cho người trượt tuyết và ba lô đựng vật dụng cho người trượt tuyết; 
gậy chống để đi bộ đường dài; gậy chống; túi du lịch đa năng lớn; dây đai da cho giầy 
trượt; bộ dây đai bằng da cho người lính; dây đai bằng da thuộc (yên cương ngựa), dây đai 
bằng da thuộc và dây đai đeo vai bằng da thuộc; đồ chứa để mang các đồ dùng đi cắm trại 
tất cả được bán như một bộ bao  gồm túi du lịch, túi để đựng bộ dụng cụ dùng để nấu 
nướng và ăn, và hộp bằng vải (hành lý). 

 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; gối; đệm nằm ngủ khi đi dã ngoại; đệm bơm hơi; 
đồ đạc để đi cắm trại; túi ngủ có thể thu gọn nhỏ để đi dã ngoại; đồ đạc trong nhà; ghế 
gấp; giường gấp, bàn gấp; bộ giá đỡ gấp được dùng để bếp và các vật dụng nấu ăn khi đi 
cắm trại; ghế xếp; ghế mang đi được có thể mở ra nằm; túi ngủ dạng bao có khung để đi 
dã ngoại; gối, đệm dùng khi đi du lịch; hộp bằng chất dẻo. 

 

Nhóm 21: Nồi nấu và chảo không dùng điện; ấm; chảo rán, nồi nấu hoặc hấp (không dùng 
điện); cái cặp lồng; dụng cụ nấu ăn không dùng điện; chai đựng nước; bình đựng nước; 
cốc, ca, ca cách nhiệt, dụng cụ pha cà phê dạng cốc, bình pha cà phê không dùng điện; 
đũa; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; đĩa, bát, dụng cụ nấu nướng, đồ dùng để chuẩn bị 
và phục vụ đồ ăn uống, cụ thể là muỗng để chuẩn bị và phục vụ đồ ăn uống; dụng cụ cất 
giữ thức ăn, thùng giữ lạnh mang đi được; hộp đựng bữa ăn trưa có túi bọc bên ngoài, bộ 
chai lọ để đi du lịch. 
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Nhóm 22: Lều, lán trại mang đi được, các phụ kiện của lều, vải dầu, mái che bằng vải bạt, 
lều chắn gió và bạt chắn gió; lều chống nắng và bạt chống nắng; lều, bạt và khung chắn 
rệp; dây buộc, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng; bao tải [túi] bằng vải dùng để 
đóng gói đồ.   
 

 

Nhóm 24: Chăn, chăn để đi cắm trại; khăn lau bằng vải; chăn du lịch. 
 

Nhóm 28: Túi được thiết kế đặc biệt để đựng ván trượt xki và túi được thiết kế đặc biệt để 
đựng ván trượt tuyết.   

 
 

(210) 4-2011-21197 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp kinh 

doanh dịch vụ tổng hợp 
Quảng An   (VN) 
Số 4 ngách 12 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2011-21549 (220) 13.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần K-HORIZON  
(VN) 
P.102, số 18, ngõ 11 Thái Hà, Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tư liệu sản xuất, cụ thể là mua bán phụ tùng và phụ kiện thiết bị 
điện, điện tử như: dây điện, cáp điện, ổ cắm, rơ le điện, đèn điện, điều áp điện, bo mạch 
điện tử, bảng điện tử, tụ điện; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; quảng cáo; tư vấn điều 
hành kinh doanh; đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, cụ thể hàng điện tử, hàng điện máy, đồ 
gia dụng, đồ nội thất như: máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, lò vi sóng, bếp điện, máy sấy, bếp 
điện từ, máy phát điện, máy lọc không khí, bình thuỷ điện, bình siêu tốc, máy hút bụi, 
máy hút ẩm, máy pha cà phê, máy sấy tóc, máy rửa bát, máy hút mùi, máy xay sinh tố, 
quạt điện, ti vi, đầu viđêô, máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa dùng cho gia 
đình, giường, tủ, bàn, ghế và kệ; cửa hàng dịch vụ thương mại bán lẻ hàng điện tử như: 
điện thoại, máy vi tính, ti vi, đầu đọc kỹ thuật số, thiết bị ghi âm, thiết bị ghi hình, thiết bị 
âm thanh; cửa hàng dịch vụ thương mại bán lẻ hàng điện máy, đồ gia dụng, đồ nội thất 
như: máy giặt, điều hoà, tủ lạnh, máy sấy, lò vi sóng, bếp điện, bếp ga, máy lọc không 
khí, bình thuỷ điện, bình siêu tốc, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy pha cà phê, máy sấy tóc, 
máy rửa bát, máy hút mùi, máy xay sinh tố, quạt điện, giường, tủ, bàn, ghế và kệ. 
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(210) 4-2011-21745 (220) 14.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) PT INTERNUSA FOOD   (ID) 
JI. Kamal Muara Raya No. 40, 
Penjaringan, Jakarta, Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ ăn nhanh, cụ thể là lát ngũ cốc mỏng tẩm bột nhào; bánh mặn; bánh xốp; 

bánh nướng; bánh quy, bánh kẹo; kẹo lạc; viên ngậm bọc đường (kẹo); sôcôla; thanh 
sôcôla; lát ngũ cốc mỏng; đá lạnh; kem lạnh; đá dùng làm đồ uống; đá ăn được dạng thỏi; 
đá ăn được dạng thanh (cây đá); kẹo; kẹo bạc hà; mỳ sợi; mỳ sợi trắng; bánh pho mát 
dạng viên; bánh làm từ ngô dạng viên; bỏng ngô; bánh mỳ; bánh mỳ Trung Quốc; bánh 
đậu xanh; mỳ sợi Trung Quốc; bánh putđinh; kẹo caramen; bánh rán; đồ ăn nhanh (bánh 
kẹo) làm từ quả hạch (đồ ăn nhẹ có nhân làm từ quả hạch được bọc bột và/hoặc các đồ ăn 
được như đường, sôcôla bên ngoài); đồ ăn nhanh làm từ gừng (bánh kẹo); bánh đậu xanh 
dạng viên; bột nhão thực phẩm; nước xốt thịt; bánh patê; chuối sấy khô (bánh kẹo); bánh 
chuối cuộn; bánh pizza; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho con người, không dùng 
cho mục đích y tế; đồ ăn nhanh làm từ gạo; bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2011-22505 (220) 25.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết bị văn phòng Kỹ Thuật 
Việt  (VN) 
246 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng: máy tính, máy photocopy, máy chấm công, máy 

fax, máy hủy giấy, máy tính tiền.  
 
 

(210) 4-2011-22669 (220) 26.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.1.10 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Nguyễn Lộc  (VN) 
292/18 Bình Lợi, phường 13, Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Chất đốt ép viên được làm từ mùn cưa, dăm bào, rơm, rạ, trấu. 
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ; cho thuê ô tô. 
 
Nhóm 40: Cho thuê máy nghiền, máy sàng, băng chuyền dùng trong nhà máy sản xuất. 
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(210) 4-2011-22735 (220) 27.10.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 
Hoàng Đế  (VN) 
307A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quán karaoke;  

 
 

(210) 4-2011-24112 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ giải trí 
Hoàng Đế  (VN) 
307A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ quán karaoke. 

 
 

(210) 4-2011-24135 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) ASO SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA  
(JP) 
91-1, Tsukure, Kikuyo-Machi, Kikuchi-
Gun, Kumamoto-Ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, chế phẩm thú y và vệ sinh; giấy dầu dùng cho mục đích y tế; 

viên nhện (dược phẩm), vải gạc để băng bó; viên nang rỗng dùng cho dược phẩm; miếng 
che mắt dùng cho mục đích y tế; băng tai (băng cuốn vùng tai bị tổn thương), băng vệ sinh 
kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi cỏ kinh nguyệt, khăn vệ sinh; quần lót vệ sinh; 
bông thấm hút; cao dán; băng dùng để băng bó; colođion dùng cho mục đích dược phẩm; 
miếng lót ngực cho người nuôi con bú; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế, tã lót cho 
người bệnh không kiểm soát được nhu cầu vệ sinh; giấy chống nhậy cắn, chống mọt cắn.  

 
 

(210) 4-2011-24153 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty Cổ phần tập đoàn kỹ 
nghệ gỗ Trường Thành  (VN) 
Đường ĐT 747, khu phố 7, thị trấn Uyên 
Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
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(511)   Nhóm 19: Ván; ván ghép; gỗ dán; gỗ bán thành phẩm; tấm ván sàn (không làm bằng kim 
loại); sàn nhà (không làm bằng kim loại); gỗ lát tường; tấm lát bằng gỗ; hàng rào gỗ.  

 
Nhóm 20: Giường gỗ, tủ gỗ, kệ gỗ, giá treo bằng gỗ, bàn ghế gỗ, khung ảnh bằng gỗ.  

 
Nhóm 35: Mua bán ván sàn, ván ghép, gỗ dán, gỗ dùng trong xây dựng, gỗ dùng để sản 
xuất đồ nội thất, vật liệu xây dựng; giới thiệu ván sàn, ván ghép, gỗ dán, gỗ dùng trong 
xây dựng, gỗ dùng để sản xuất đồ nội thất, vật liệu xây dựng; quảng cáo ván sàn, ván 
ghép, gỗ dán, gỗ dùng trong xây dựng, gỗ dùng để sản xuất đồ nội thất, vật liệu xây dựng; 
xuất nhập khẩu ván sàn, ván ghép, gỗ dán, gỗ dùng trong xây dựng, gỗ dùng để sản xuất 
đồ nội thất, vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2011-24485 (220) 17.11.2011 
  (441) 25.06.2012 
(300) T1107443I 09.06.2011 SG 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đen, trắng, xanh da trời 
(731) VEKA ASIA PACIFIC PTE. LTD.   (SG) 

10 Anson Road, #24-06A, International 
Plaza, Singapore 079903  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ bằng kim loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa cuốn bằng kim loại; thanh 

kim loại; thanh cốt thép bằng kim loại cho cửa sổ và cửa cuốn; bộ nối, thanh kim loại bổ 
trợ cho cửa sổ và cửa ra vào; phụ kiện lắp ráp và phụ tùng bằng kim loại cho cửa sổ, cửa 
ra vào và cửa cuốn; bộ phận định hình bằng kim loại (bán thành phẩm). 

 
Nhóm 17: Sản phẩm bằng nhựa có dạng thanh (bán thành phẩm); vòng bịt kín và vòng 
đệm được định dạng dùng cho các sản phẩm nói trên được gia cố bằng sợi quang, sợi dệt 
hoặc sợi không dệt hoặc dát kim loại; thanh cốt thép (bán thành phẩm) bằng nhựa, thanh 
bổ trợ (bán thành phẩm) bằng nhựa, bộ phận định hình (bán thành phẩm) bằng nhựa.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng, cửa sổ, cửa ra vào, cửa cuốn, cửa sổ bằng nhựa, cửa ra vào 
bằng nhựa, cửa cuốn bằng nhựa, hệ thống cửa sổ và cửa ra vào, hệ thống cửa cuốn, vách 
ngăn, cửa xếp, tấm lợp mái và ốp tường, thanh bịt kín phi kim loại (vật liệu xây dựng); các 
thanh phi kim loại (vật liệu xây dựng); tất cả không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2011-24656 (220) 18.11.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 14.3.21 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông VMG Việt Nam  (VN) 
P710, nơ 7, KCC Pháp Vân, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê khoảng không gian quảng cáo; thông tin thương mại và tư 
vấn tiêu dùng; phân tích giá cả thị trường; thăm dò dư luận; mua  bán các sản phảm công 
nghệ, điện tử tiêu dùng cụ thể là: điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tinh bảng, 
máy ảnh số,tủ lanh, tivi, điều hòa, máy giặt, lò vi sóng; Tổ chức, điều khiển các cuộc bình 
chọn, khảo sát, tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ, điện tử tiêu dùng, cụ thể là: điện 
thoại di động, máy tính xách tay, máy tinh bảng, máy ảnh số ,tủ lanh, tivi, điều hòa, máy 
giặt, lò vi sóng nhằm giới thiệu, đánh giá các sản phẩm , nâng cao hiểu biết, định hướng 
cho người tiêu dùng. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách, báo điện tử trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2011-25714 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) MIRAGE RESORTS, 
INCORPORATED   (US) 
3950 Las Vegas Boulevard South, Las 
Vegas, Nevada 89119, USA  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; giầy dép.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các loại hàng hóa, gồm quần áo, đồ lưu niệm (như dây 
đeo chìa khóa, ví, khung ảnh), đồ ăn nhanh, đồ uống, đồ trang sức, hàng thủy tinh, ba lô, 
túi xách tay; dịch vụ phát thẻ quà tặng sau đó khách hàng có thể đem đổi thành quà tặng 
hoặc dịch vụ; cung cấp thông tin liên quan tới việc mua và xem hàng qua Internet; dịch vụ 
câu lạc bộ khách hàng cho những người chơi tại sòng bạc dưới dạng chương trình tiền 
thưởng cho những khách hàng thường xuyên chơi tại sòng bạc; chương trình phần thưởng 
khích lệ trực tiếp tới người chơi tại sòng bạc để khuyếch trương việc bán sản phẩm và dịch 
vụ cho người khác; dịch vụ quản lý chương trình khuyến mại cho người chơi tại sòng bạc 
cho người khác. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê khoảng trống 
trong trung tâm thương mại cho người khác; dịch vụ mua quyền sở hữu bất động sản trong 
một thời gian nhất định trong các kỳ nghỉ; dịch vụ bất động sản, cụ thể là cho thuê tài sản 
đồng sở hữu; cho thuê toà nhà; cho thuê trụ sở làm văn phòng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; các sự kiện thể thao; dịch vụ giải trí; các hoạt động sòng 
bạc; dịch vụ nhiếp ảnh; tổ chức và cung cấp các tiện nghi cho các sô kiện đặc biệt liên 
quan tới sòng bạc và các cuộc đua tài các trò chơi và các cuộc thi tài năng giữa một số đối 
thủ, thường dựa trên cơ sở đấu loại; công viên nơi thực vật được trồng nhiều loại để vui 
chơi giải trí và cũng là nơi để nghiên cứu khoa học và giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức 
khoẻ; dịch vụ đặt trước vé xem sân khấu; dịch vụ lập kế hoạch cho các sự kiện đặc biệt 
cho các hoạt động giải trí, âm nhạc, thể thao, văn hoá, các lễ cưới và các bữa tiệc; trò vui 
(nhất là hát hoặc múa) trong một tiệm ăn hoặc hộp đêm trong khi khách ăn uống; câu lạc 
bộ ban đêm; khu vui chơi giải trí ở trong nhà có mái vòm; câu lạc bộ bơi tại bãi biển và bể 
bơi, cụ thể, cung cấp các trang thiết bị để thể dục và rèn luyện thân thể đặc biệt trang thiết 
bị ở bể bơi, phòng tăm và tắm vòi hoa sen; cung cấp các thông tin liên quan đến trò chơi 
và giải trí qua Internet; dịch vụ đấu trường; phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật; cung 
cấp thông tin liên quan tới những sự kiện đặc biệt qua mạng internet. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; dịch vụ nhà hàng ăn uống và dịch vụ 
quầy rượu, tiệm cà phê; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ phòng ngồi chơi công cộng ở khách 
sạn và câu lạc bộ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm do nhà hàng 
thực hiện; cung cấp tiện nghi các bữa tiệc lớn và buổi lễ chính thức cho các sự kiện đặc 
biệt, không bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp các tiện nghi hội nghị, không 
bao gồm thiết bị âm thanh và hình ảnh; cung cấp tiện nghi cho triển lãm; cung cấp thông 
tin liên quan tới chỗ ở tạm thời và nhà hàng ăn uống qua mạng internet; dịch vụ đại lý du 
lịch, cụ thể là đặt chỗ trước chỗ ở tạm thời, nhà hàng ăn uống và bữa ăn; cung cấp các tiện 
nghi để kinh doanh hội nghị và hội thảo, cụ thể là đặt phòng, bộ đồ gỗ, phòng khiêu vũ.  

 
 

(210) 4-2011-25921 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE HONGKONG LAND COMPANY, 
LIMITED.  (HK) 
8th Floor, One Exchange Square, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy, sản phẩm làm từ giấy cụ thể là: túi giấy hình nón, túi (phong bì, bao nhỏ) 

làm bằng giấy dùng để bao gói; vỏ bọc chai làm bằng bìa cứng hoặc giấy; bao bì chai 
bằng bìa cứng hoặc bằng giấy; nơ giấy; hộp bằng bìa cứng hoặc giấy; khăn lau mặt bằng 
giấy; cờ bằng giấy; bìa cứng đã gập bằng giấy, bìa bọc sách bằng giấy; khăn ăn bằng 
giấy; giấy bao bì; dải băng giấy; băng và thẻ giấy dùng để ghi các chương trình máy tính; 
giấy gói; bìa cứng và sản phẩm làm từ bìa cứng; ấn phẩm, báo, ấn phẩm định kỳ, sách, áp 
phích, ảnh chụp, văn phòng phẩm, vật liệu dính; giá nhỏ chia ngăn dùng để đựng văn 
phòng phẩm; vật dụng của họa sĩ (không gồm màu hoặc sơn); bản in và bản khắc, bút; tập 
giấy viết ghi nhớ; tập giấy ghi nhớ kẹp trong ví để thay thế khi hết; tập giấy ghi nhớ đựng 
trong ví; album ảnh; bìa giữ hộ chiếu (làm từ giấy, bìa cứng hoặc nhựa); hộp đựng danh 
thiếp (làm từ giấy, bìa cứng hoặc nhựa); thẻ hành lý; dụng cụ mở thư. 

 
Nhóm 19: Cốt pha dùng trong xây dựng không làm bằng kim loại; vật liệu xây dựng 
không làm bằng kim loại; ván xây dựng không làm bằng kim loại; cấu kiện xây dựng 
không làm bằng kim loại; cấu kiện xây dựng có thể vận chuyển được không làm bằng kim 
loại; nhà không làm bằng kim loại; nhà được dựng trước không làm bằng kim loại; nhà 
không làm bằng kim loại có thể thổi phồng được; nhà kính không làm bằng kim loại; bốt 
điện thoại không làm bằng kim loại; ga-ra làm từ vật liệu phi kim loại; bể (hồ) thủy sinh 
[công trình xây dựng] không làm bằng kim loại; bảng hiệu không phát quang không phải 
máy móc và không làm bằng kim loại; biển chỉ dẫn không làm bằng kim loại (không phát 
quang và không có máy móc); đài kỷ niệm không làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ khảo sát, tư vấn và đánh giá kinh doanh; thông tin kinh doanh, thông 
tin thống kê; dịch vụ thông tin dữ liệu được máy tính hóa liên quan đến kinh doanh; cung 
cấp thông tin kinh doanh thông qua Internet; dịch vụ đặt hàng (cho người khác); điều tra 
kinh doanh; khảo sát kinh doanh; đại lý thông tin thương mại; tư vấn tổ chức và quản lý 
kinh doanh; quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn (cho người 
khác); dịch vụ tư vấn liên quan đến tổ chức kinh doanh; dịch vụ tư vấn liên quan đến 
quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo và tiếp thị; xúc tiến bán hàng; quản trị kinh 
doanh; dịch vụ thư ký; khảo sát thị trường; nghiên cứu kinh toanh; kế toán; quảng cáo; 
cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ trung tâm mua sắm các sản phẩm gồm sơn, vécni 
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và thuốc màu, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ 
phẩm dạng sữa dùng cho tóc và cơ thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, nến, chế 
phẩm dược và chế phẩm vệ sinh, đồ sắt và các vật phẩm nhỏ bằng kim loại cứng, dao kéo, 
dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ điện (bao gồm: 
hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc quy điện, ắc quy điện dùng cho xe cộ, dây anten, chuông báo 
động điện tử, thiết bị báo động, bộ pin anôt, cực dương, máy trả lời tự động, thiết bị chống 
nhiễu [điện], thiết bị báo hiệu chống trộm, pin điện, pin điện dùng cho xe cộ, pin để thắp 
sáng, pin dùng cho đèn pin, hộp pin, bộ nạp pin, thùng pin, chuông báo tín hiệu, cáp điện, 
tụ điện, cực âm, thiết bị âm cực để chống han gỉ, bộ giảm [điện], cái ngắt mạch điện, bộ 
đóng mạch điện, cuộn dây điện, cuộn dây điện từ, lõi của cuộn điện, cực góp điện, thiết bị 
điện để chuyển mạch, dây dẫn điện, cột thu lôi, công tắc điện), thiết bị và dụng cụ nhiếp 
ảnh, điện ảnh và quang học, thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, kính 
đeo mắt và kính râm, thiết bị chiếu sáng sưởi ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và vệ sinh, đồ trang sức, đồ làm bằng bạc, đá quý, dụng cụ bấm giờ 
và đo thời gian; dụng cụ âm nhạc, tạp chí, sách và ấn phẩm, danh thiếp, sản phẩm bằng 
giấy và các tông, tranh, văn phòng phẩm, máy chữ và các dụng cụ văn phòng, da và giả da 
và các sản phẩm làm bằng vật liệu này túi xách tay, túi cầm tay của phụ nữ, ví tiền, vật để 
đựng (giữ) bằng da, túi, hành lý, ô, quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu, gương 
soi, khung ảnh, giá treo áo khoác, chiếu (thảm) trải trong nhà, đồ đạc trong nhà, dụng cụ 
gia dụng hoặc nhà bếp (bao gồm: tấm ván để là, cái mở nút chai, chai lọ, bát thuỷ tinh, 
chổi, bàn là, bàn chải, bàn chải rửa bát đĩa, chậu, bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ] 
(không bằng kim loại quý), chảo vạc để nấu, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ trang trí 
bằng sứ, giá treo quần áo [giá hong quần áo cho khô], lược, lọ đựng bánh kẹo, bộ nồi niêu 
xoong chảo của nhà bếp, xoong nồi, cái xiên để nướng (bằng kim loại), chậu hoa, bóng 
đèn bằng thuỷ tinh, bình xịt nước hoa, đồ sứ, nắp bình lọ, chổi cạo râu, hộp đựng xà 
phòng, đồ dùng trong nhà vệ sinh, chậu giặt), sản phẩm dệt may, vật dụng dùng cho thợ 
may, thảm và chăn, ga phủ giường và khăn trải bàn, trò chơi, đồ chơi và dụng cụ thể thao, 
thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm và thú săn, rau và quả được bảo quản, sấy khô và 
nấu chín, mút quả và nước xốt hoa quả, trứng, sữa và các sản phẩm sữa, mỡ ăn và dầu ăn, 
cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột mỳ, bánh mỳ và bánh ngọt, đồ gia vị, rau và quả tươi, 
bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ uống không có cồn khác, đồ uống có cồn, sản 
phẩm từ cây cỏ, thuốc lá, vật dụng dùng cho người hút thuốc và diêm; dịch vụ siêu thị 
kinh doanh các sản phẩm gồm sơn, vécni và thuốc màu, sản phẩm vệ sinh cá nhân, xà 
phòng, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dạng sữa dùng cho tóc và cơ thể, tinh 
dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, nến, chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh, đồ sắt và 
các vật phẩm nhỏ bằng kim loại cứng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cầm tay, máy vi tính, 
máy tính, thiết bị và dụng cụ điện (bao gồm: hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc quy điện, ắc quy 
điện dùng cho xe cộ, dây anten, chuông báo động điện tử, thiết bị báo động, bộ pin anôt, 
cực dương, máy trả lời tự động, thiết bị chống nhiễu [điện], thiết bị báo hiệu chống trộm, 
pin điện, pin điện dùng cho xe cộ, pin để thắp sáng, pin dùng cho đèn pin, hộp pin, bộ nạp 
pin, thùng pin, chuông báo tín hiệu, cáp điện, tụ điện, cực âm, thiết bị âm cực để chống 
han gỉ, bộ giảm [điện], cái ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, cuộn dây điện, cuộn dây 
điện từ, lõi của cuộn điện, cực góp điện, thiết bị điện để chuyển mạch, dây dẫn điện, cột 
thu lôi, công tắc điện), thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, thiết bị ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị chiếu sáng 
sưởi ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, đồ trang 
sức, đồ làm bằng bạc, đá quý, dụng cụ bấm giờ và đo thời gian; dụng cụ âm nhạc, tạp chí, 
sách và ấn phẩm, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh, văn phòng phẩm, 
máy chữ và các dụng cụ văn phòng, da và giả da và các sản phẩm làm bằng vật liệu này 
túi xách tay, túi cầm tay của phụ nữ, ví tiền, vật để đựng (giữ) bằng da, túi, hành lý, «, 
quần áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu, gương soi, khung ảnh, giá treo áo khoác, 
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chiếu (thảm) trải trong nhà, đồ đạc trong nhà, dụng cụ gia dụng hoặc nhà bếp (bao gồm: 
tấm ván để là, cái mở nút chai, chai lọ, bát thuỷ tinh, chổi, bàn là, bàn chải, bàn chải rửa 
bát đĩa, chậu, bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ] (không bằng kim loại quý), chảo vạc để 
nấu, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ trang trí bằng sứ, giá treo quần áo [giá hong quần áo 
cho khô], lược, lọ đựng bánh kẹo, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong nồi, cái 
xiên để nướng (bằng kim loại), chậu hoa, bóng đèn bằng thuỷ tinh, bình xịt nước hoa, đồ 
sứ, nắp bình lọ, chổi cạo râu, hộp đựng xà phòng, đồ dùng trong nhà vệ sinh, chậu giặt), 
sản phẩm dệt may, vật dụng dùng cho thợ may, thảm và chăn, ga phủ giường và khăn trải 
bàn, trò chơi, đồ chơi và dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm và thú 
săn, rau và quả được bảo quản, sấy khô và nấu chín, mút quả và nước xốt hoa quả, trứng, 
sữa và các sản phẩm sữa, mỡ ăn và dầu ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột mỳ, bánh 
mỳ và bánh ngọt, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ 
uống không có cồn khác, đồ uống có cồn, sản phẩm từ cây cỏ, thuốc lá, vật dụng dùng 
cho người hút thuốc và diêm; bán buôn, bán lẻ sơn, vécni và thuốc màu, sản phẩm vệ sinh 
cá nhân, xà phòng, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm dạng sữa dùng cho tóc và cơ 
thể, tinh dầu, chế phẩm tẩy trắng và làm sạch, nến, chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh, 
đồ sắt và các vật phẩm nhỏ bằng kim loại cứng, dao kéo, dao cạo và dụng cụ cằm tay, 
máy vi tính, máy tính, thiết bị và dụng cụ điện (bao gồm: hộp ắc quy, bình ắc quy, ắc quy 
điện, ắc quy điện dùng cho xe cộ, dây anten, chuông báo động điện tử, thiết bị báo động, 
bộ pin anôt, cực dương, máy trả lời tự động, thiết bị chống nhiễu [điện], thiết bị báo hiệu 
chống trộm, pin điện, pin điện dùng cho xe cộ, pin để thắp sáng, pin dùng cho đèn pin, 
hộp pin, bộ nạp pin, thùng pin, chuông báo tín hiệu, cáp điện, tụ điện, cực âm, thiết bị âm 
cực để chống han gỉ, bộ giảm [điện], cái ngắt mạch điện, bộ đóng mạch điện, cuộn dây 
điện, cuộn dây điện từ, lõi của cuộn điện, cực góp điện, thiết bị điện để chuyển mạch, dây 
dẫn điện, cột thu lôi, công tắc điện), nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học, thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, kính đeo mắt và kính râm, thiết bị chiếu sáng sưởi 
ấm, tạo hơi nước, nấu ăn, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh, đồ trang sức, 
đồ làm bằng bạc, đá quý dụng cụ bấm giờ và đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, tạp chí, sách 
và ấn phẩm, danh thiếp, sản phẩm bằng giấy và các tông, tranh, văn phòng phẩm, máy 
chữ và các dụng cụ văn phòng, da và giả da và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, túi 
xách tay, túi cầm tay của phụ nữ, ví tiền, vật để đựng (giữ) bằng da, tui, hành lý, ô, quần 
áo (trang phục), đồ đi chân, đồ đội đầu, gương soi, khung ảnh, giá treo áo khoác, chiếu 
(thảm) trải trong nhà, đồ đạc trong nhà, dụng cụ gia dụng hoặc nhà bếp (bao gồm: tấm 
ván để là, cái mở nút chai, chai lọ, bát thuỷ tinh, chổi, bàn là, bàn chải, bàn chải rửa bát 
đĩa, chậu, bộ đồ uống rượu [khay để phục vụ] (không bằng kim loại quý), chảo vạc để 
nấu, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ trang trí bằng sứ, giá treo quần áo [giá hong quần áo 
cho khô], lược, lọ đựng bánh kẹo, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong nồi, cái 
xiên để nướng (bằng kim loại), chậu hoa, bóng đèn bằng thuỷ tinh, bình xịt nước hoa, đồ 
sứ, nắp bình lọ, chổi cạo râu, hộp đựng xà phòng, đồ dùng trong nhà vệ sinh, chậu giặt), 
sản phẩm dệt may, vật dụng dùng cho thợ may, thảm và chăn, ga phủ giường và khăn trải 
bàn, trò chơi, đồ chơi và dụng cụ thể thao, thực phẩm và đồ uống, thịt, cá, gia cầm và thú 
săn, rau và quả được bảo quản, sấy khô và nấu chin, mứt quả và nước xốt hoa quả, trứng, 
sữa và các sản phẩm sữa, mỡ ăn và dầu ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột mỳ, bánh 
mỳ và bánh ngọt, đồ gia vị, rau và quả tươi, bia, nước khoáng, nước ép hoa quả và đồ 
uống không có cồn khác, đồ uống có cồn, sản phẩm từ cây cỏ, thuốc lá, vật dụng dùng 
cho người hút thuốc và diêm; trưng bày sản phẩm; phân phát hàng mẫu và tài liệu quảng 
cáo; quảng cáo bằng thư trực tiếp; biên tập thông tin kinh doanh, tổ chức hội chợ thương 
mại và giới thiệu sản phẩm cho mục đích thương mại và quảng cáo; tổ chức triển lãm cho 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quan hệ công chúng; quảng cáo; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; trang trí quầy hàng; cho thuê biển quảng cáo, tổ chức và tiến hành 
triển lãm thương mại, giới thiệu sản phẩm; tất cả bao gồm trong nhóm 35. 
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Nhóm 36: Dịch vụ thống kê bảo hiểm; đầu tư bất động sản; đánh giá tài chính (bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản); dịch vụ huy động vốn; đại lý nhà ở; đầu tư vốn; dịch vụ cho vay 
(huy động vốn); đại lý bất động sản; quản lý bất động sản liên quan đến đất đai, đường 
xá, cầu, nhà máy điện, tòa nhà, công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng; đánh giá bất động 
sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê văn phòng (bất động sản); cho thuê căn hộ; cho thuê phòng ở (bất 
động sản); dịch vụ gửi két an toàn; phát hành phiếu mua hàng du lịch; cung cấp các thông 
tin liên quan đến bất động sản; cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề tài chính và 
tiền tệ, cung cấp các thông tin liên quan đến bất động sản qua Internet; cung cấp các 
thông tin tài chính và tiền tệ thông qua Internet, dịch vụ tài chính; quản lý tài chính; dịch 
vụ cho vay thế chấp; dịch vụ thu tiền thuê nhà, đất; quản lý nhà ở (quản lý bất động sản); 
đại lý cho thuê, cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn chỗ ở; dịch vụ cho thuê bất động sản; 
thông tin tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ giám sát xây dựng công trình; phục hồi công trình xây dựng; bảo trì và 
sửa chữa các tòa nhà, công trình xây dựng và các hạng mục bên trong tòa nhà; dịch vụ bảo 
trì (thuộc dịch vụ xây dựng) các công trình cây trồng, hoa và khu vực cảnh quan (thuộc 
công trình xây dựng); giám sát điều hành việc thực hiện dự án xây dựng toà nhà và xây 
dựng công trình khác; dịch vụ giám sát điều hành công việc xây dựng; trang trí nội thất; 
lắp đặt và bảo trì cho các tòa nhà, công trình xây dựng, thiết bị xây dựng và phụ kiện, xây 
dựng cách nhiệt và cách điện; xây dựng gian hàng hội trợ và cửa hàng; làm sạch các tòa 
nhà (bề mặt bên ngoài); làm sạch các tòa nhà (phần nội thất); làm sạch cửa sổ; xây dựng; 
phá dỡ các tòa nhà, quét sơn nội thất và ngoại thất; trát vữa, thạch cao; bảo trì và sửa chữa 
an toàn; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin xây dựng; thông tin về lĩnh vực sửa chữa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ đỗ xe; cho thuê xe; dịch vụ cho thuê tải xế; giao nhận hàng hóa; lưu 
kho hàng hóa, phân phối, cung cấp và lưu trữ điện; đóng gói hàng hóa; phân phát bưu kiện 
(gói hàng); giao nhận hàng hóa hoặc tin nhắn; phân phát báo; cho thuê nơi đỗ xe; sắp xếp 
các chuyến du lịch; vận chuyển khách du lịch; đặt chỗ cho vận chuyển, đặt chỗ cho các 
chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; cung cấp thông tin về vận chuyển; dịch vụ 
chuyển nhà; phân phối nước; cung cấp nước; sắp xếp việc lưu giữ hành lý, lưu giữ hành lý; 
xếp hành lý vào nhà kho; thu xếp hành lý; vận chuyển hành lý; dịch vụ xếp hàng vào nhà 
kho. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, 
hoạt động văn hóa và xã hội; sắp xếp và tổ chức các hội nghị, hội thảo, đại hội, hội nghị 
chuyên đề và khóa đào tạo; tổ chức và thực hiện triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo 
dục, trình diễn thời trang, chương trình giáo dục và các chương trình và buổi biểu diễn về 
văn hóa; cung cấp tiện nghi giải trí, cung cấp tiện nghi thể thao cung cấp tiện nghi để tổ 
chức các hội thảo, khóa học, hội nghị chuyên đề về giáo dục và các chương trình đào tạo; 
dịch vụ phòng trưng bày nghệ thuật, dịch vụ đặt chỗ ngồi cho các chương trình buổi diễn; 
tổ chức và tiến hành giáo dục và đào tạo về ẩm thực và phục vụ ăn uống; cung cấp các tiện 
nghi sử dụng cho sòng bạc; cung cấp tiện nghi chiếu phim; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cho thuê thiết bị thể thao; cung cấp tiện nghi cho 
câu lạc bộ vui chơi giải trí, thể thao và thể dục thể hình; buổi biểu diễn ban nhạc; dịch vụ 
giải trí ở câu lạc bộ, vũ trường, trình diễn thời trang và câu lạc bộ đêm; xuất bản sách, tạp 
chí và các ấn phẩm; dịch vụ xuất bản trực tuyến; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến 
(không tải được về); dịch vụ dịch thuật; thông tin vui chơi hoặc giải trí; tổ chức các cuộc 
thi; cung cấp thông tin vì mục đích giáo dục, đào tạo, giải trí, văn hóa và xã hội thông qua 
internet; cung cấp các hoạt động giải trí; cung cấp tiện nghi cho việc ca hát với nhạc nền 
được ghi âm trước và lời bài hát hiển thị trên màn hình; cung cấp các tin tức trực tuyến về 
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giáo dục, đào tạo, giải trí, vui chơi, thể thao, hoạt động văn hoá và xã hội; tổ chức các hội 
thảo hoặc hội nghị thương mại. 

 
Nhóm 43: Cung cấp chỗ ở cho khách du lịch, du khách, các cuộc họp và buổi hợp mặt 
quan trọng; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; khách 
sạn cạnh đường cho khách có ô tô; nhà khách du lịch; cung cấp chỗ ở tạm thời; sắp xếp 
chỗ ở tạm thời khi đi cắm trại trong kỳ nghỉ; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, phòng ở, 
thực phẩm, đồ uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trọ nhỏ (quán rượu, nhà hàng, chỗ 
ở); dịch vụ quầy rượu cốc-tai; dịch vụ quầy rượu vang; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ cửa hàng cà phê, căng tin, quán rượn nhỏ; dịch vụ phòng trà; 
dịch vụ giữ chỗ cho việc đặt chỗ ở; dịch vụ đặt bữa ăn; cung cấp địa điểm cho hội nghị và 
triển lãm; cung cấp chỗ ở tạm thời bằng nhà ở, căn hộ, khách sạn và phòng trọ (không bao 
gồm việc cho thuê căn hộ hoặc nhà ở); dịch vụ trông trẻ ban ngày; dịch vụ chăm sóc trẻ 
(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); nhà trọ; quán cà phê, quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ ăn uống phục vụ cho các doanh 
nghiệp do nhà hàng thực hiện; dịch vụ phục vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống được cung cấp 
bởi các câu lạc bộ; cung cấp thông tin liên quan đến việc chuẩn bị thực phẩm và đồ uống, 
cung cấp tiện nghi (chỗ ở) để tổ chức các hội nghị; cung cấp tiện nghi (chỗ ở) cho hội chợ. 

 
 

(210) 4-2011-25934 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.6 
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt, hạt giống; động vật sống, chim và cá sống; mai cá mực, xương cho chó, đồ 
nhai được dành cho động vật; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) 
của động vật; rau và quả tươi; thức ăn và đồ uống cho động vật, chim và cá và chất bổ 
sung cho những thức ăn và đồ uống này (không dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2011-26242 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.4; 26.4.9; 25.5.25; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-26243 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.3; A25.7.4; 25.5.25; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần Korea 

United Pharm Int'l   (VN) 
Số 2A, đại lộ Tự Do, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, huyện Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2011-26260 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, cam, đen, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hồng Long  (VN) 
38/14 Trần Khắc Chân, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu, trừ cỏ, chất diệt động vật có hại cho 

cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc diệt nấm bệnh cho cây trồng.  
 

Nhóm 35: Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật; phân bón, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2011-26397 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.5; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng đồng, trắng, nâu 

cam, nâu đậm, trắng ngà, vàng xanh 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Kinh 5 

A  (VN) 
ấp Kinh 5,  xã Tân Hiệp A, huyện Tân 
Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu nếp. 
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(210) 4-2011-26589 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.12 
(731) LU HONG   (CN) 

85 Building, 201 Room, 144 Ji Heng 
Road, Ji Bi Garden, Hai Zhu District, 
Guangzhou City, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp; thịt cắt lát; thịt bò khô có tẩm gia vị; trứng cá muối; tổ chim có 

thể ăn được; thực phẩm làm từ cá; trái cây đóng hộp, trái cây được bảo quản; chế phẩm để 
nấu xúp rau; thịt đóng hộp; nho khô; trái cây dầm đường, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rau; rau đã được bảo quản; đồ uống làm 
từ sữa, sữa là chủ yếu; thạch trái cây; sữa đậu nành (thay thế sữa); sữa có thành phần trà (đồ 
uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu); dầu chiết xuất từ trái dừa (dầu dừa); quả hạch đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; trà; đường; thạch trái cây 
(dạng kẹo bánh); sôcôla; kẹo; mật ong; bột nhồi; bánh qui; bánh nướng nhồi thịt và khoai 
tây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; sữa chua đông lạnh 
[dạng kem lạnh]; đồ gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu tương; món ăn điểm tâm; trà sữa không trên cơ sở 
sữa (đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; đồ uống chiết xuất từ lá cây côla; chế 
phẩm làm đồ uống; nước khoáng xenxe; nước uống có gaz; nước chanh; nước sô đa; sữa 
làm từ hạnh nhân [đồ uống]; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; sữa lạc [đồ uống không có 
cồn]; đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước đậu (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2011-26590 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) LUO JIQIANG  (CN) 
Room 201, No.144 Jingheng road, 
Haizhu district, Guangzhou, Guangdong, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở sôcôla; chè (trà); đường; thạch trái 

cây (dạng kẹo bánh); sôcôla; kẹo; mật ong; bột nhồi; bánh qui; bánh nướng nhồi thịt và 
khoai tây; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; sữa chua 
đông lạnh [dạng kem lạnh]; đồ gia vị; đồ uống trên cơ sở trà; bánh kẹo; chế phẩm ngũ 
cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; bột đậu tương; món ăn điểm tâm;  trà sữa không 
trên cơ sở sữa.  

 
Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước [đồ uống]; nước côca; chế phẩm làm đồ uống; nước 
khoáng xenxe; nước uống có gaz; nước chanh; nước sô đa; sữa làm từ hạnh nhân [đồ 
uống]; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; sữa lạc [đồ uống không có cồn]; đồ uống trên cơ 
sở mật ong không chứa cồn; nước đậu (đồ uống). 
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(210) 4-2011-26921 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Vàng, đen, tím, xanh dương, xanh lá cây, 

đỏ, cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tiếp thị Xu Hướng   (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm trẻ em như: sữa tắm, nước hoa, phấn rôm.  
 

Nhóm 10: Núm vú, bình sữa cho trẻ em. 
 

Nhóm 12: Đồ dùng cho trẻ em như: hâm vú.  
 

Nhóm 20: Nôi trẻ em. 
 

Nhóm 25: Thời trang cho trẻ em như: quần áo; yếm trẻ em.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em như: xe tô, xe máy.  
 

Nhóm 29: Thực phẩm cho trẻ em như: sữa uống, sữa chua, sữa bột, thức ăn chế biến từ 
sữa.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm cho trẻ em như: cháo dinh dưỡng, bánh kẹo, bánh ăn dặm.  

 
 

(210) 4-2011-27037 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) TRISTAR PRODUCTS, INC.   (US) 
492 Route 46 East, Fairfield, New Jersey 
07004, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 28: Máy luyện tập thể dục.  

 
 

(210) 4-2011-27151 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội  (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2011-27152 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội  (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27153 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội  (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2011-27352 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 8.7.3; 5.7.3; A7.1.11 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Hội nông dân xã Hương Toàn  

(VN) 
Xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún tươi. 

 
 

(210) 4-2011-27389 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.25; 24.17.5; 26.1.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) FUKOKU CO., LTD.   (JP) 

3-105 Sugaya, Ageo-shi, Saitama pref, 
Japan 362-8561  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 12: Các sản phẩm làm từ cao su dùng cho xe cộ, cụ thể gồm: cần gạt nước bằng cao 
su; ống cao su bao ngoài khớp nối của trục truyền động tốc độ; phanh xe làm từ cao su; 
côn xe; khung của bộ giảm âm; khung cabin; ống lót lá toả nhiệt để dừng động cơ xe cộ; 
ống lót dùng cho tàu hoả; đĩa lót cao su của trục xe cộ; giảm xóc bằng cao su; bộ giảm âm 
giao động xoắn; đầu phun nhiên liệu bằng cao su trong động cơ xe cộ, bộ giảm âm bộ 
giảm âm ACG cơ xe cộ; và tất cả các sản phẩm nêu trên thuộc ngành công nghiệp ô tô 
đều thuộc Nhóm 12. 

 
 

(210) 4-2011-27582 (220) 08.03.2010 
(641) 4-2010-04303 (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lam đậm, trắng, vàng 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LIMITED   (KY) 
Elizabethan Square, Block B, P.O. Box 
1162, Grand Cayman KYl-1102, 
Cayman lslands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, thuốc thú y và chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-27833 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh và xây dựng Đất Việt  
(VN) 
704 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 06: Kết cấu thép tiền chế.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy vi tính; mua bán nông sản thực phẩm; hàng gia dụng là các mặt 
hàng chuyên dùng cho gia đình như: bàn, ghế, tủ , giường, tivi, tủ lạnh; hàng may mặc, 
hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán gỗ; môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; san lấp mặt bằng, xây dựng công trình công nghiệp; sửa chữa 
máy vi tính; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; sửa chữa xe cơ giới, trang trí nội ngoại thất 
công trình xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; dịch vụ lữ hành quốc tế và nội 
địa; dịch vụ làm hải quan (thông quan) cho hàng hoá; dịch vụ chuyển hành khách; đại lý 
bán vé máy bay.  

 
Nhóm 40: Chế biến gỗ.  
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Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục - thể thao như: thể hình; golf, tennis, cầu lông; bóng đá.  
 

Nhóm 42: Đo đạc bản đồ.  
 
 

(210) 4-2011-27955 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A18.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Toàn Cầu Long Mai   (VN) 
2/28 Võ Trường Toản, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại 
 

Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn vui chơi, giải trí. Tổ chức  chương trình 
biểu diễn nghệ thuật. Hoạt  động văn hóa ẩm thực như hướng dẫn, giới thiệu món ăn Việt 
Nam.  Tổ c hức hội nghị quốc tế về việc phát  triển đầu tư, xây dựng, quản lý, điều hành 
cảng biển và đô thị  cảng biển. Tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa các nhà đầu tư 
quốc tế và Việt Nam về quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển. 

 
 

(210) 4-2011-27964 (220) 29.12.2011 
 (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.5; 5.3.20 
(591) Xanh lá, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Ngò rí Bạc Liêu  
(VN) 
Số 7/124 ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch 
Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

 

(511)   Nhóm 31: Hạt ngò rí (giống).  
 

Nhóm 35: Mua, bán hạt ngò rí.  
 
 

(210) 4-2011-28034 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.3.15; 3.3.1; 4.3.9 
(731) MITKAMMAKON (BANGKOK) LTD. 

PART.   (TH) 
105 Soi Petchkasem 65/1, Bangkae, 
Bangkok, Thailand 10160  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Quả nén (Pit-tông); vòng găng của quà nén (pit-tông); van (bộ phận của máy) ; 
xích cam (xích bánh lệch tâm) (bộ phận của máy); thanh nối quả nén (pit-tông) với trục 
khuỷu; bu-gi đánh lửa, bộ bàn chải đánh bóng dùng cho động cơ mô tô điện (bộ phận của 
máy móc). 
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Nhóm 09: Pin, cuộn cao áp/cuộn tăng áp (mô bin), cuộn dây kích thích, rơ le của bộ phận 
tạo nhấp nháy công tắc nhấp nháy,  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dạng bóng.  

 
Nhóm 12: Xích truyền động (xích lăn), bộ má phanh, bánh xích trước sau, vành bánh xe, 
nan hoa và mũ nan hoa, bộ giảm xóc/bộ giảm chấn, tấm đệm ma sát của bộ ly hợp/côn ly 
hợp, còi, bộ dây cáp công tơ mét, bộ phanh dây cáp, bộ bàn đạp ga dây cáp, tay quay, lốp 
xe, săm, bánh xe giảm xóc/giảm chấn bằng cao su, cao su để chân/bộ phận đặt chân bằng 
cao su, ống dẫn nhiên liệu, đệm phanh đĩa. (Toàn bộ sản phẩm là phụ tùng của xe cộ). 

 
Nhóm 17: Đệm lót, phớt dầu (nút bịt bằng dầu/vòng bít dầu).  

 
 

(210) 4-2011-28150 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.13.1 
(591) Đen, vàng da cam, vàng, xanh nước biển 
(731) ABBOTT DIABETES CARE INC.   (US) 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 
California 94502, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử dùng trong ngành y dùng để theo dõi bệnh tiểu đường. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng để theo dõi bệnh tiểu đường; thiết bị kiểm tra 
đường glucose trong máu, thiết bị cảm biến [thiết bị y tế] cho thấy đường glucose trong 
máu; thiết bị kiếm tra xeton (ketone) phân tử được sản xuất ra khi hàm lượng glucose 
trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) trong máu, thiết bị cảm biến [thiết bị y tế] 
phát hiện sự hiện diện của xeton (ketone - phân từ được sản xuất ra khi hàm lượng glucose 
trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) trong máu, dụng cụ rút hoặc lấy mẫu máu 
dùng để theo dõi bệnh tiểu đường; que thử dùng trong ngành để theo dõi mức đường 
glucose trong máu; que thử dùng trong ngành y để theo dõi mức xeton (ketone - phân tư 
được sản xuất ra khi hàm lượng glueose trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) 
trong máu.   

 
 

(210) 4-2011-28151 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.13.1 
(591) Đen, vàng da cam, vàng 
(731) ABBOTT DIABETES CARE INC.   (US) 

1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, 
California 94502, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thử dùng trong ngành y dùng để theo dõi bệnh tiểu đường.   
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dùng để theo dõi bệnh tiểu đường; thiết bị kiểm tra 
đường glucose trong máu, thiết bị cảm biến [thiết bị y tế] cho thấy đường glucose trong 
máu; thiết bị kiếm tra xeton (ketone) phân tử được sản xuất ra khi hàm lượng glucose 
trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) trong máu, thiết bị cảm biến [thiết bị y tế] 
phát hiện sự hiện diện của xeton (ketone - phân từ được sản xuất ra khi hàm lượng glucose 
trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) trong máu, dụng cụ rút hoặc lấy mẫu máu 
dùng để theo dõi bệnh tiểu đường; que thử dùng trong ngành để theo dõi mức đường 
glucose trong máu; que thử dùng trong ngành y để theo dõi mức xeton (ketone - phân tư 
được sản xuất ra khi hàm lượng glueose trong máu thấp, hàm lượng béo trong máu cao) 
trong máu.   

 
 

(210) 4-2011-28225 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 20.5.13 
(731) Công ty TNHH an ninh mạng 

BKAV  (VN) 
Phòng 105, B12, tập thể Kim Liên, phố 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, phần mềm máy tính, chương trình máy tính.  
 

Nhóm 42: Cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-00024 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.2.7; 25.7.20 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 
nhập khẩu Nguyễn Quang  
(VN) 
Số 183/57/1 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Thanh chắn va đập của xe cộ; ca pô xe ô tô; chắn bùn (dè xe) ô tô.  
 

Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: thanh chắn va đập của xe cộ, ca pô xe ô tô, chắn 
bùn (dè xe) ô tô, cánh quạt trong hệ thống làm mát cho xe ô tô, lồng quạt trong hệ thống 
làm mát cho xe ô tô.  
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(210) 4-2012-00030 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.17.11; 15.7.1; 1.5.1; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh, trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINA G7   (VN) 
Cụm công nghiệp Tam Phước 1, ấp Long 
Khánh 3, xã Tam Phước, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa (chất dẻo dạng thô);  
 

Nhóm 16: Bao bì giấy; thùng các tông, túi giấy dùng để bao gói, túi nilon dùng để đựng 
hàng hóa; túi đựng rác (bằng chất dẻo); Bao bì nhựa (dùng để bao gói);  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), sản phẩm bằng gỗ (chưa xếp vào các 
nhóm khác).  

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa gồm: rổ nhựa, chậu nhựa, thùng nhựa, đũa, chén, bát 
bằng nhựa.  

 
Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế gia dụng, các vật dụng đồ gỗ 
dùng cho nhà bếp (tủ, kệ bếp); bàn ghế trang điểm, tủ âm tường, hàng trang trí nội thất; 
môi giới thương mại, đại lý ký gửi hàng hóa; quản lý dự án; mua bán phân bón;  mua bán 
máy móc thiết bị ngành nông nghiệp gồm máy cày, máy gặt đập, máy làm đất trồng trọt, 
máy xay xát gạo, dây chuyền chế biến gạo; mua bán nông sản gồm ngô, khoai, sắn, điều, 
tiêu, cafe; mua bán các sản phẩm nông nghiệp như thóc gạo.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công nghiệp; xây dựng đường xá, xây 
dựng cầu; cung cấp thông tin về xây dựng, xây dựng nhà máy; dịch vụ sửa chữa. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, in opxet (offset), in lụa; gia công sản phẩm cơ khí chế tạo.   

 
 

(210) 4-2012-00058 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(731) UBMI B.V.  (NL) 

De EntrÐe 73 , Toren A, 1101 BH, 
Amsterdam Zuidoost, Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Xúc tiến, tổ chức các hội chợ thương mại, trưng bày, triển lãm với mục đích 

thương mại hoặc quảng cáo và cung cấp các thông tin liên quan; dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn và cung cấp các thông tin liên quan; cung 
cấp xuất bản phẩm, danh bạ, báo cáo, thư thông tin, tài liệu hướng dẫn và tờ rơi liên quan 
đến hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tất cả đều không thể tải xuống hay truyền tải qua mạng 
internet.  
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(210) 4-2012-00133 (220) 04.01.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 7.1.24; 2.3.8 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, xám 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; màn hình máy tính; máy vi tính; máy vi tính có chức năng ghi 
chép; máy tính bảng; điện thoại thông minh; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu 
hình; bộ khuếch đại âm thanh; loa âm thanh; máy đọc đĩa DVD; máy quay đĩa quang; 
kính đeo mắt; kính đeo mắt 3D; máy đếm tiền; máy fax; thiết bị đo tự động; dụng cụ đo; 
bảng thông báo điện tử; máy điện thoại; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị đo; dụng cụ định 
hướng tia laze; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; máy đo tốc độ góc; thiết bị và 
dụng cụ dùng cho vật lý; cuộn cảm (điện); thiết bị tạo tia laze không dùng cho mục đích y 
tế; vật dùng quang học; dây điện thoại; chất bán dẫn; mạch tích hợp; bộ khuếch đại âm 
thanh; màn hình video; điều khiển từ xa cho các thiết bị trong nhà; sợi quang học (sợi dẫn 
tia sáng); thiết bị điều hành thang máy; thiết bị mạ điện; thiệt bị dập lửa; ống tia X không 
dùng cho mục đích y tế; kính bảo hộ; chuông cửa điện; thiết bi sạc pin; bản kính dương 
(nhiếp ảnh); găng tay điện; thiết bị (PDA) hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số dưới dạng máy tính 
cầm tay; máy nghe nhạc MP3; màn hình ti vi; điện thoại di động.  

 

Nhóm 38: Cung cấp nội dung đã được số hóa bằng viễn thông; cung cấp nội dung đã được 
số hóa qua truyền hình; cung cấp nội dung đã được số hóa qua internet; dịch vụ truyền 
điện tử và truyền nội dung truyền thông kỹ thuật số cho người khác qua mạng máy tính 
nội địa và và mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ truyền điện tử dữ liệu đa phương tiện được 
phân lớp và có thể tải xuống được và phim qua máy tính và các mạng truyền thông khác; 
dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền điện tử phần mềm máy tính thông qua internet và các 
mạng truyền thông điện tử và mạng máy tính khác; cung cấp dịch vụ kết nối và truy cập 
các mạng truyền thông điện tử dùng cho việc truyền hoặc nhận âm thanh, hình ảnh hoặc nội 
dung đa phương tiện; cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến; thông tin liên lạc qua mạng 
máy tính toàn cầu hoặc internet; dịch vụ phát thanh; phát chương trình có hình (video) 
theo yêu cầu; dịch vụ truyền hình cáp theo yêu cầu; dịch vụ truyền hình theo yêu cầu.  

 
 

(210) 4-2012-00147 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, nâu 

nhạt, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã tiểu thủ công 
nghiệp xây dựng thương mại 
và vận tải Tiến Tài   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, 
tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 
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(210) 4-2012-00164 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) STANDARD & POOR'S FINANCIAL 
SERVICES LLC   (US) 
55 Water Street, New York, NY 10041, 
USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính để truy cập và thao tác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài 
chính, để thiết lập các mô hình, biểu đồ, phân tích và báo cáo tài chính theo yêu cầu của 
khách hàng dựa trên cơ sở dữ liệu tài chính; phần mềm máy tính để thực hiện phân tích 
danh mục đầu tư rủi ro, phần mềm mày tính đế thực hiện phân tích rủi ro định lượng.   

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến qua mạng may tính toàn cầu các 
ứng dụng phần mềm trong các lĩnh vực dữ liệu liên quan đến tài chính và dữ liệu công ty, 
tư vấn kinh doanh dưới dạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc mua lại và sáp nhập doanh 
nghiệp; tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính được cung cấp qua mạng máy tính toàn cầu, cụ thể là dịch vụ 
ngân hàng đầu tư và thương mại, dịch vụ quỹ vốn đầu cơ và cổ phần tư nhân; dịch vụ đầu 
tư, cụ thể là tư vấn đầu tư và đầu tư tài chính trong các lĩnh vực quỹ tiền gửi, quỹ đầu tư 
tương hỗ bất động sản, hàng hóa, tiền vốn, chứng khoán, trái phiếu, tiền trả lợi tức hàng 
năm, dịch vụ quản lý, lập chiến lược và huy động vốn đầu cơ và cổ phần tư nhân, tư vấn 
tài chính dưới dạng cung cấp dịch vụ hỗ trợ mua lại và sáp nhập về tài chính, cung cấp cơ 
sơ dữ liệu điện tử trực tuyến qua mạng lưới toàn cầu trong lĩnh vực thông tin tài chính; 
dịch vụ định giá chứng khoán; cung cấp thông tin thị trường tài chính cập nhập thực tế; 
dịch vụ định giá hàng hóa và dữ liệu; cung cấp trực tuyến thông tin tài chính dưới dạng tài 
liệu hướng dẫn và tham khảo. 

 

Nhóm 42: Cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải xuống được để 
truy cập vào báo giá trực tuyến, tin tức, biểu đồ và quan điểm thị trường để sử dụng trong 
ngành tài chính.   

 
 

(210) 4-2012-00219 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.   (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh đã lộ sáng có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim 
phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình, và phim điện ảnh đã lộ sáng để phát trên truyền 
hình có nội dung phim hài, kịch phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt 
hình; băng âm thanh băng nghe nhìn; băng cát xét nghe nhìn, đĩa nghe nhìn, và đĩa DVD 
có nội dung âm nhạc, phim hài kịch; phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc 
hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu âm thanh nổi; pin (ắc quy); điện thoại không dây; 
băng cát xét âm thanh và đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy tính 
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trên bộ nhớ chỉ đọc CD ROM, đầu máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu chạy băng âm 
thanh kỹ thuật số; rađiô; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; kính mắt, kính râm và 
hộp cho các loại kính trên; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi máy tính trực 
tuyến, phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống, phần mềm trò chơi máy tính (đã ghi 
sẵn hay có thể tải xuống) dùng cho điện thoại di động và điện thoại; chương trình trò chơi 
viđêô và trò chơi máy tính, đã ghi sẵn hay có thể tải xuống; đầu máy trò chơi viđêô và 
băng cát xét ghi trò chơi viđêô; phụ kiện điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, cụ thể 
là các phụ kiện cho phép sử dụng điện thoại không cầm tay, vỏ điện thoại và vỏ che mặt 
điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô, thẻ từ tính được mã hoá, cụ thể là thẻ điện thoại, 
thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ chìa khoá từ tính; và nam châm trang trí. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi và đồ thẻ thao, bao gồm đồ chơi và trò chơi - cụ thể là, các nhân vật 
hành động và phụ kiện đi kèm, đồ chơi bằng vải lông, bóng bay để chơi, bài lá, xe cộ đồ 
chơi, búp bê; đĩa bay đồ chơi, bộ trò chơi điện tử cầm tay không dùng với màn hình hay 
màn hiển thị ngoài, thiết bị chơi trò chơi được bán thành bộ để chơi cờ, chơi bài hay trò 
chơi với các tấm thẻ, trò chơi thao tác bằng tay trò chơi trong nhà và trò chơi mục tiêu 
hành động không dùng với màn hình hay màn hiến thị ngoài; máy chơi trò chơi có màn 
viđêô hiển thị đứng độc lập không dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài; trò chơi 
xếp hình và trò chơi đố thao tác bằng tay, mặt nạ đồ chơi bằng giấy, ván trượt, giày trượt 
băng; đồ chơi phun nước; và đồ trang trí cây thông Nô en không phải là đồ phát sáng và 
bánh kẹo; thiết bị trò chơi được bán thành một bộ dùng để chơi trò chơi trên máy vi tính 
(loại chơi trong nhà) dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi viđêô trực tuyến, cung cấp trò chơi 
máy tính trực tuyến; cung cấp việc sử dụng tạm thời các trò chơi viđêô không thể tải 
xuống được; sản xuất phần mềm trò chơi viđêô và trò chơi máy tính; dịch vụ giải trí dưới 
hình thức phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, 
kịch và loạt phim truyền hình hoạt hình, sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện 
thực hoá các bộ truyện đó, phim hài kịch và loạt phim truyền hình hoạt hình; phân phối 
(không phải bán hoặc vận chuyển) và chiếu phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực 
hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và phim sân khấu điện ảnh hoạt hình; sản xuất phim 
dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài kịch và phim sân 
khấu điện ảnh hoạt hình; trình diễn sân khấu phim hoạt hình và phim dựng lại từ các bộ 
truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó; dịch vụ Internet cung cấp thông tin qua mạng 
máy tính toàn cầu điện tử trong lĩnh vực giải trí liên quan cụ thể tới các trò chơi, các bộ 
phím, và truyền hình; cung cấp trang web có các đoạn (clip) phim, ảnh chụp và các tài 
liệu đa phương tiện khác; cung cấp thông tin dành cho giải trí thực tế và dịch vụ giải trí 
thực tế qua mạng thông tin liên lạc toàn cầu điện tử mà bản chất là phim dựng lại từ các 
bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, kịch và các chương trình hoạt hình 
và sản xuất phim dựng lại từ các bộ truyện để hiện thực hoá các bộ truyện đó, phim hài, 
phim hành động và phim điện ảnh hoạt hình để phân phối qua mạng máy tính toàn cầu; tổ 
chức các cuộc thi trực tuyến, cung cấp trò chơi máy tính mà có thể được truy cập thông 
qua một mạng viễn thông; và dịch vụ xuất bản điện từ cụ thể là xuất bản các tác phẩm 
dạng văn bản (không phải tài liệu quảng cáo) và đồ họa của những người khác trực tuyến 
chuyên về các bài báo, các truyện được tiểu thuyết hóa, kịch bản, truyện tranh, hướng dẫn 
chiến lược, ảnh chụp và các tài liệu trực quan.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi máy tính và phần mềm trò 
chơi viđêô dùng với máy tính, hệ thống chương trình trò chơi viđêô và mạng máy tính; 
thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ phát triển phần mềm trò chơi viđêô; dịch vụ phát 
triển việc lập trình trò chơi viđêô. 
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(210) 4-2012-00337 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) TATUNG COMPANY   (TW) 

No. 22, Sec. 3 Chung Shan N. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, máy sản xuất 

điện, máy giặt; máy vắt quần áo; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát đĩa, máy hút bụi 
chân không; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy, máy bơm [máy 
móc]; máy nén [máy móc].  

 
Nhóm 09: Thiết bị thu hình; vành loa cho máy tăng âm; máy vi tính; màn hình [phần cứng 
máy tính]; máy quay đĩa DVD; điện kế; dụng cụ đo khí; dây điện; dây cáp điện, sợi cáp 
quang; máy biến thế [điện]; dụng cụ chuyển mạch và bảng điều khiển [điện];  bình ắc 
quy; pin điện, thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); tai nghe; thiết bị điều 
khiển từ xa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ 
chuyến đổi tần số; thiết bị sạc pin; thiết bị và dụng cụ để cân.  

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm 
điện; bếp điện; máy sấy không khí; lò sưởi, dùng điện; lò, không dùng cho mục đích thí 
nghiệm; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; lò điện tử; bình đun nước nóng dùng điện; vòi 
nước uống; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; khoang làm lạnh, thiết 
bị chống ẩm; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị lọc nước uống, thiết bị tiệt trùng nước; máy 
pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; máy sây tóc; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày [tủ bày hàng], hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
thiết bị và máy móc làm sạch nước; thiết bị nấu bếp [lò]. 

 
 

(210) 4-2012-00377 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Huy  (VN) 
50 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy, bìa, giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì bằng nhựa dùng để bao gói.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị ngành in. 
 

Nhóm 40: In ấn, in bao bì, biểu mẫu các loại. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ liên quan đến in (chi tiết: thiết kế bao bì, biểu mẫu).  
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(210) 4-2012-00385 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 3.7.17 
(591) Tím, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất đệm Việt San  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút, đệm lò xo, đệm bông, gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn, vỏ đệm.  
 

Nhóm 26: Khoá kéo: móc và khoá móc, khoá có thể điều chỉnh được; khuy: nút bấm, nút 
rời; cái khoá cho hàng may mặc, cái khoá dùng cho dây đeo quần, cài móc gài (để gài hai 
bên méo áo, mép đệm chăn, ga, gối); lỗ xâu cho dây quần áo, đệm, chăn, ga, gối; lỗ xâu 
dây cho giầy cài điểm chỉnh; nút chặn băng vải dây; ruy băng; ruy băng đàn hồi. 

 
 

(210) 4-2012-00395 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ NA NO Bạc Vàng 
Bạch Kim   (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản (không dùng cho 

mục đích y tế). 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản. 
 
 

(210) 4-2012-00396 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.11; 5.3.9 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ NA NO Bạc Vàng 
Bạch Kim   (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05:  chất bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản. 

 
 

(210) 4-2012-00397 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 6.1.2; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, vàng nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ NA NO Bạc Vàng 
Bạch Kim    (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: chất bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản (không dùng cho 

mục đích y tế).  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản. 
 
 

(210) 4-2012-00643 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng  (VN) 
Lô 1/20, khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; sản phẩm hóa 

học dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); các loại nhựa nhân tạo ở dạng 
thô, chất dẻo ở dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi và hàn kim 
loại, hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp.   

 
Nhóm 02: Thuốc màu, sơn; véc ni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm, chất 
tạo màu, nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, người làm 
nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 
Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ); vật liệu cháy sáng; nến; bấc đèn.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 
dây kim loại không dùng để dẫn điện, khóa và hàng ngũ kim như khoá cài bằng kim loại 
thường, móc treo quần áo bằng kim loại, móc bằng kim loại; ống kim loại; két sắt; sản 
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phẩm kim loại không nằm trong các nhóm khác như rổ bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp bằng kim loại đựng thực phẩm, khoá bằng kim loại cho túi xách, túi đựng 
tiền bằng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy cụ thể như máy rửa bát đĩa, máy sấy khô, máy ép trái cây dùng điện cho 
mục đích gia dụng, máy giặt; máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông đường bộ), các bộ liên kết chuyển động và đai truyền (không dùng 
cho các phương tiện giao thông đường bộ); nông cụ khác với loại thủ công; máy ấp trứng.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao; kéo; thìa, dĩa; vũ khí lạnh, 
dao cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, 
biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các 
cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy ghi tiền; máy tính, 
thiết bị xử lý dữ kiện và máy điện toán, thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y như chân, tay, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.   

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, phân phối nước; thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; các sản phẩm làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại này không được xếp ở các nhóm khác cụ thể như đồ nữ  trang rẻ 
tiền, kẹp cài caravat, hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; 
đồng hồ; dụng cụ đo thời gian.   

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng các vật liệu này không xếp trong các 
nhóm khác như túi bằng giấy, hộp bằng bìa cứng, bìa đỡ và kẹp tài liệu, bìa tệp hồ sơ, 
thiếp chúc mừng, bìa bọc sách bằng giấy, khăn ăn bằng giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; 
vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); 
đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in, bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 17: Cao su, nhựa péc ca; gôm; amian; mica; sản phẩm làm bằng chất dẻo bán thành 
phẩm; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên không được xếp ở các nhóm 
khác cụ thể như túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, hộp bằng da thuộc hoặc giả 
da, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, cặp da, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, túi 
xách bằng da, ví đựng tiền bằng da; da động vật; rương, hòm; vali. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, 
asphan; hắc ín; bitum; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại.  
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Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; gương, khung ảnh; sản phẩm chưa xếp vào các nhóm khác 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vây, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo cụ thể như rổ (không bằng 
kim loại), thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo, hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, chuông gió (để trang 
trí), mắc treo quần áo, hòm mây đựng thực phẩm.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý hoặc không được mạ bằng những kim loại ấy), lược; bọt biển; bàn chải (không kể bút 
lông), vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; thủy tinh thô và sơ chế (trừ 
kính dùng trong xây dựng); sành, sứ không xếp vào các nhóm khác.  

 
Nhóm 22: Dây; dây thừng; lưới; vải bạt, buồm; bao; túi (không xếp vào các nhóm khác); 
vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); nguyên liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác như vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt, 
rèm cửa ra vào, khăn tắm, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn lau cốc (khăn bông), màn chống 
muỗi, khăn ăn bằng vải dệt, khăn mặt, vỏ gối; khăn trải bàn và trải giường.  

 
Nhóm 26: Đăng ten; ruy băng; dải; khuy; khuy bấm; khuy móc; kim khâu; kim băng; hoa 
nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu; nệm chùi chân; vải sơn; các vật liệu trải sàn khác như thảm tập 
thể dục, thảm ô tô, thảm chống trơn, thảm chùi chân sau khi tắm; giấy dán tường (trừ loại 
làm bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục, thể thao không xếp trong các nhóm khác 
như xe đạp đặt cố định để luyện tập, bàn bi-a, thiết bị tập luyện thể hình, bàn cờ, dây chun 
kéo tập ngực, gậy đánh gôn, gậy chơi bi-a, quả tạ, phi tiêu, găng tay đánh gôn, giầy trượt 
pa-tanh, vợt, quả cầu lông, súng cao su; đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo); bài lá.  

 
Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông; mứt ướt; trứng (thực phẩm), sữa, 
các sản phẩm sữa; dầu thực vật, mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường; gạo; bột sắn, bột cọ; chất thay thế cà phê; bột; 
các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mỳ; bánh; mứt; kẹo; kem ăn lạnh; mật ong; nước 
mật đường; men, bột nở; muối, tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp như cây khô để trang trí, 
tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật, nấm tươi, hoa khô dùng để trang trí; các loại 
hạt không xếp vào các nhóm khác như đậu tươi, hạt giống ngũ cốc (chưa xử lý), hạt dẻ 
tươi, hạt ca cao thô, hạt vừng; động vật sống; rau tươi; quả tươi, hạt giống; cây và hoa 
tươi; thức ăn cho động vật; mạch nha. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng văn 
phòng; dịch vụ phát hành các tờ in quảng cáo và các mẫu hàng; dịch vụ về đặt báo cho 
những người khác; tư vấn, thông tin, hỏi đáp về kinh doanh; kế toán; dịch vụ tái bản lại tài 
liệu; dịch vụ xúc tiến việc làm; quản lý các dữ liệu máy tính, tổ chức các cuộc triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý triển lãm.  
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Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; quỹ tín dụng đề phòng rủi ro; các 
dịch vụ phát hành séc du lịch và thư tín dụng; đánh giá của cải bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; các dịch vụ lắp đặt cụ thể như lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; khoan giếng; cho thuê 
dụng cụ và vật liệu xây dựng, máy ủi, máy nhổ cây; bảo dưỡng hoặc làm sạch một tòa nhà 
hoặc văn phòng; làm sạch dầu; sửa lại bề mặt ngoài của các ngôi nhà; bảo dưỡng và làm 
sạch các vật dụng khác nhau (hiệu giặt); sửa chữa quần áo, dịch vụ sửa chữa giầy.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc; dịch vụ liên lạc qua hệ điều hành máy tính.  

 
Nhóm 39: Vận tải; đóng gói; bố trí du lịch; kho tàng; phân phát báo chí; phân phát nước 
uống và điện; khai thác các máy bốc vác, dịch vụ kéo tàu đường thủy, dịch vụ bốc dỡ 
hàng hóa từ các tàu to sang các tàu nhỏ hơn; dịch vụ trục vớt tàu bị mằc cạn; dịch vụ gửi 
hàng và giữ hàng; cho thuê máy lạnh (xe đông lạnh); cho thuê ga-ra, dịch vụ đặt trước chỗ 
cho các cuộc du lịch và vận chuyển. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; dịch vụ biến đổi sản phẩm nông nghiệp của những người khác 
(làm rượu vang, chưng cất rượu, đập lúa, ép quả, xay xát); nhuộm vải và quần áo; xử lý 
vải để chống mối mọt; dịch vụ làm vải chống thấm; dịch vụ đóng tài liệu thành sổ; mạ 
thiếc; lọc không khí; lưu hóa (xử lý vật liệu); rửa ảnh; dịch vụ in ấn. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy; giải trí; các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ xuất 
bản sách và tạp chí; cho mượn sách; dạy súc vật, sản xuất các kịch phim; cho thuê phim, 
các băng ghi âm và các máy chiếu phim, các phụ tùng dành cho việc trang trí nhà hát, tổ 
chức các cuộc thi trong ngành giáo dục và vui chơi; tổ chức và dẫn dắt các hội nghị và đại 
hội; tổ chức các triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ đặt chỗ cho các buổi 
diễn kịch; quay phim trên băng video; xổ số.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và nông nghiệp; lập chương trình máy tính (máy điện 
toán); thử vật liệu; phòng thí nghiệm. 

 
Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); lưu trú tạm thời.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc y tế, vệ sinh và thẩm mỹ; dịch vụ thú y và nông nghiệp; nhà hồi sức; 
phòng nuôi trẻ sơ sinh; cho thuê vật liệu để làm nông nghiệp.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ luật; dịch vụ tổ chức đám tang; cho thuê quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-00644 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
quốc tế và dịch vụ đại siêu 
thị BIG C Hải Phòng   (VN) 
Lô 1/20, Khu đô thị mới Ngã Năm - Sân 
bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng cho công nghiệp, khoa học , nhiếp ảnh; sản phẩm hoá 
học dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ 
dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); các loại nhựa nhân tạo ở dạng 
thô, chất dẻo ở dạng thô; phân bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi và hàn kim 
loại, hóa chất để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da, chất dính dùng trong công 
nghiệp.    

 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; véc ni; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; chất 
tạo màu; nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, người làm 
nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ.  

 
Nhóm 04: Dầu mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ), vật liệu cháy sáng, nến, bấc đèn. 

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 
dây kim loại không dùng đế dẫn điện; khóa và hàng ngũ kim như khoá cài bằng kim loại 
thường, móc treo quần áo bằng kim loại, móc bằng kim loại; ống kim loại; két sắt; sản 
phẩm kim loại không nằm trong các nhóm khác như rổ bằng kim loại, hộp bằng kim loại 
thường, hộp bằng kim loại đựng thực phẩm, khoá bằng kim loại cho túi xách, hộp đựng 
tiền bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Máy cụ thể như máy rửa bát đĩa, máy sấy khô, máy ép trái cây dùng điện cho 
mục đích gia dụng, máy giặt; máy công cụ; động cơ (không kể động cơ dùng cho các 
phương tiện giao thông đường bộ), các bộ liên kết chuyển động và đai truyền (không dùng 
cho các phương tiện giao thông đường bộ); nông cụ khác với loại thủ công; máy ấp trứng.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao; kéo; thìa; dĩa; vũ khí lạnh; 
dao cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, 
kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyền mạch, 
biển đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; máy bán hàng tự động và các 
cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ; máy ghi tiền; máy tính, 
thiết bị xử lý dữ kiện và máy điện toán, thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y như chân, tay, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, phân phối nước; thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng; các sản phẩm làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại này không được xếp ở các nhóm khác cụ thể như đồ nữ trang rẻ 
tiền, kẹp cài caravat, hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý; 
đồng hồ; dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
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Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng các vật liệu này không xếp trong các 
nhóm khác như túi bằng giấy, hộp bằng bìa cứng, bìa đỡ và kẹp tài liệu, bìa tệp hồ sơ, 
thiếp chúc mừng, bìa bọc sách bằng giấy, khăn ăn bằng giấy; ấn phẩm; vật liệu để đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình; 
vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ gỗ); 
đồ dùng giảng dạy và học tập (không kể máy móc dùng cho mục đích trên); chất dẻo để 
bao gói (không được xếp ở các nhóm khác); chữ in, bản in đúc (clisê). 

 
Nhóm 17: Cao su; nhựa péc ca; gôm; amian; mica; vật liệu để lèn chặt, bịt kín, cách ly; 
ống mềm phi kim loại. 

 
Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên không được xếp ở các nhóm 
khác cụ thể như túi (bao, túi nhỏ) bằng da thuộc để bao gói, hộp bằng da thuộc hoặc giả 
da, cặp đựng giấy tờ, tài liệu, cặp da, đồ trang trí bằng da thuộc cho đồ đạc trong nhà, túi 
xách bằng da, ví đựng tiền bằng da; da động vật; rương, hòm; vali. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; 
asphan, hắc ín; bitum; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; đài kỷ niệm phi kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; gương, khung ảnh; sản phẩm chưa xếp vào các nhóm khác 
bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vây, hổ phách, xà cừ, bọt 
biển, thế phẩm của các vật liệu này hoặc làm bằng chất dẻo cụ thể như rổ (không bằng 
kim loại), thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo, hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, chuông gió (để trang 
trí), mắc treo quần áo, hòm mây đựng thực phẩm.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý hoặc không được mạ bằng những kim loại ấy); lược; bọt biển, bàn chải (không kể bút 
lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn; sợi thép rối; thủy tinh thô và sơ chế (trừ 
kính dùng trong xây dựng); sành, sứ không xếp vào các nhóm khác. 

 
Nhóm 22: Dây; dây thừng; lưới; vải bạt, buồm; bao, túi (không xếp vào các nhóm khác); 
vật liệu để nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo); nguyên liệu sợi dệt dạng thô.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào các nhóm khác như vỏ nệm, rèm bằng sợi dệt, 
rèm cửa ra vào, khăn tắm, khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn lau cốc (khăn bông), màn chống 
muỗi, khăn ăn bằng vải dệt, khăn mặt, vỏ gối; khăn trải bàn và trải giường.  

 
Nhóm 26: Đăng ten; ruy băng; dải; khuy; khuy bấm, khuy móc, kim khâu; kim băng, hoa 
nhân tạo.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu; nệm chùi chân; vải sơn; các vật liệu trải sàn khác như thảm tập 
thể dục, thảm ô tô, thảm chống trơn, thảm chùi chân sau khi tắm; giấy dán tường (trừ loại 
làm bằng hàng dệt). 

 
Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục, thể thao không xếp trong các nhóm khác 
như xe đạp đặt cố định để luyện tập, bàn bi-a, thiết bị tập luyện thể hình, bàn cờ, dây chun 
kéo tập ngực, gậy đánh gôn, gậy chơi bi-a, quả tạ, phi tiêu, găng tay đánh gôn, giầy trượt 
pa-tanh, vợt, quả cầu lông, súng cao su; đồ trang hoàng cây noel (trừ đồ chiếu sáng và 
bánh kẹo); bài lá.  
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Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm, thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt ướt; trứng (thực phẩm); sữa; 
các sản phẩm sữa; dầu thực vật; mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao; đường, gạo, bột sắn, bột cọ; chất thay thế cà phê; bột; 
các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mỳ; bánh; mứt; kẹo; kem ăn lạnh; mật ong; nước 
mật đường; men; bột nở; muối, tương hạt cải; dấm; nước xốt (gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn, lâm nghiệp như cây khô để trang trí, 
tảo cho tiêu dùng con người hoặc động vật, nấm tươi, hoa khô dùng để trang trí; các loại 
hạt không xếp vào các nhóm khác như đậu tươi, hạt giống ngũ cốc (chưa xử lý), hạt dẻ 
tươi, hạt ca cao thô, hạt vừng; động vật sống; rau tươi; quả tươi, hạt giống; cây và hoa 
tươi; thức ăn cho động vật; mạch nha. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; các chức năng văn 
phòng; dịch vụ phát hành các tờ in quảng cáo và các mẫu hàng; dịch vụ về đặt báo cho 
những người khác; tư vấn, thông tin, hỏi đáp về kinh doanh, kế toán; dịch vụ tái bản lại tài 
liệu; dịch vụ xúc tiến việc làm, quản lý các dữ liệu máy tính; tổ chức các cuộc triển lãm 
với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quản lý triển lãm.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản, quỹ tín dụng đề phòng rủi ro; các 
dịch vụ phát hành séc du lịch và thư tín dụng; đánh giá của cải bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa; các dịch vụ lắp đặt cụ thể như lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; khoan giếng; cho thuê 
dụng cụ và vật liệu xây dựng, máy ủi, máy nhổ cây; bảo dưỡng hoặc làm sạch một tòa nhà 
hoặc văn phòng; làm sạch dầu; sửa lại bề mặt ngoài của các ngôi nhà; bảo dưỡng và làm 
sạch các vật dụng khác nhau (hiệu giặt); sửa chữa quần áo, dịch vụ sửa chữa giầy.  

 
Nhóm 38: Thông tin liên lạc; dịch vụ liên lạc qua hệ điều hành máy tính.  

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói; bố trí du lịch; kho tàng; phân phát báo chí; phân phát nước 
uống và điện; khai thác các máy bốc vác; dịch vụ kéo tàu đường thủy, dịch vụ bốc dỡ 
hàng hóa từ các tàu to sang các tàu nhỏ hơn; dịch vụ trục vớt tàu bị mắc cạn; dịch vụ gửi 
hàng và giữ hàng, cho thuê máy lạnh (xe đông lạnh); cho thuê ga-ra; dịch vụ đặt trước chỗ 
cho càc cuộc du lịch và vận chuyển. 

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; dịch vụ biến đổi sản phẩm nông nghiệp của những người khác 
(làm rượu vang, chưng cất rượu, đập lúa, ép quả, xay xát), nhuộm vải và quần áo, xử lý 
vải để chống mối mọt, dịch vụ làm vải chống thấm; dịch vụ đóng tài liệu thành sổ; mạ 
thiếc, lọc không khí; lưu hóa (xử lý vật liệu); rửa ảnh; dịch vụ in ấn. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; giảng dạy, giải trí; các hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ xuất 
bản sách và tạp chí; cho mượn sách; dạy súc vật; sản xuất các kịch phim; cho thuê phim, 
các băng ghi âm và các máy chiếu phim, các phụ tùng dành cho việc trang trí nhà hát; tổ 
chức các cuộc thi trong ngành giáo dục và vui chơi; tổ chức và dẫn dắt các hội nghị và đại 
hội; tổ chức các triển lãm với mục đích văn hóa và giáo dục; dịch vụ đặt chỗ cho càc buổi 
diễn kịch; quay phim trên băng video; xổ số.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học và nông nghiệp; lập chương trình máy tính (máy điện 
toán); thử vật liệu; phòng thí nghiệm. 
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Nhóm 43: Cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); lưu trú tạm thời.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc y tế, vệ sinh và thẩm mỹ; dịch vụ thú y và nông nghiệp; nhà hồi sức; 
phòng nuôi trẻ sơ sinh; cho thuê vật liệu để làm nông nghiệp.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ luật; dịch vụ tổ chức đám tang; cho thuê quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-00650 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Điện Tử  (VN) 
130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy ép hoa quả (dùng điện); máy xay đa năng 
(dùng điện); máy xay cháo (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy rửa bát; máy phát 
điện; máy vắt cam (dùng điện); máy ép đa năng (dùng điện); máy xay đậu nành (dùng 
điện); máy xay thịt (dùng điện); máy đánh trứng (dùng điện); máy xay dùng cho gia đình 
(ngoài loại thao tác bằng tay); máy rửa rau; máy rửa chén; máy ép rác. 

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao; dĩa; thìa); hộp dao cạo râu; kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc.  

 
Nhóm 09: Điện thoại; tivi; dàn âm thanh; đầu thu kĩ thuật số; đầu đọc đĩa; loa; âm-ly; mi-
cờ-rô; ổn áp; máy thu âm; tai nghe nhạc; màn hình máy vi tính; pin điện thoại; thẻ tích 
hợp (thẻ thông minh); thiết bị sạc pin hoặc nạp ắc quy; thiết bị đọc thẻ; cáp âm thanh; cáp 
dẫn điện; khung ảnh điện tử; máy ghi âm; máy nghe nhạc MP3; đầu Blue-ray; đài cát-sét; 
từ điển điện tử; bao da, túi đựng điện thoại và máy tính; miếng dán màn hình máy tính; 
mắt kính; bàn là điện; thiết bị điện đuổi muỗi và côn trùng; dụng cụ uốn tóc đốt nóng 
bằng điện; cân; máy tạo ô-zôn để làm sạch thực phẩm. 

 
Nhóm 10: Máy đo huyết áp; thiết bị xoa bóp.  

 
Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tủ lạnh; máy điều hòa không khí; ấm đun siêu tốc (dùng điện); 
bếp từ; bếp ga; thiết bị phân phối nước nóng lạnh; đèn sạc; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); 
lò nướng (dùng bằng điện); lẩu điện; máy sấy tóc; máy lọc nước tinh khiết (dùng điện), 
nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; nồi hầm (dùng điện), quạt, bóng đèn điện; chảo điện; 
bình đun nước chạy điện; ấm đun nước chạy điện nồi hấp chạy điện; bếp điện; bếp hồng 
ngoại; máy làm sữa chua (dùng điện); máy hút khói; đèn điện để bàn; máy lọc không khí; 
máy tạo ẩm; máy hút ẩm; máy pha cà phê (dùng điện); máy khử độc thực phẩm; (dùng 
điện); máy hút mùi (dùng điện); máy sấy khô bát; máy sấy quần áo.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn và đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; sổ tay; ảnh chụp. 

 
Nhóm 18: Túi, dây lưng, ví da.  
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Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây; bàn, ghế; giường; tủ; tủ 
bếp; đồ đạc trong nhà; bảng treo chìa khóa; kệ tivi; kệ máy tính; bàn vi tính; kệ để dàn âm 
thanh. 

 
Nhóm 21: Ca; chén; đĩa; chảo không dùng diện; ấm đun không dùng điện; bình đun 
không dùng điện; nồi không dùng điện; hộp nhựa; khay đựng thực phẩm dùng cho gia 
đình và nhà bếp (không bằng kim loại); bình giữ nhiệt không dùng điện; thớt; giá treo 
quần áo (hong khô); hộp dựng thực phẩm (không bằng kim loại); máy xay gia vị được vận 
hành bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi thích hợp sử dụng với màn hiển thị ngoài hoặc máy thu hình.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu hàng điện (bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), điện tử (tivi, phụ kiện tivi, catset và 
phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và 
phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện lạnh (bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời, điều hòa 
không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), điện dân dụng 
(ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, thiết bị phân phối 
nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng bánh 
sandwich, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay 
cháo, máy khử độc thực phẩm, máy hút mui, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy 
lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 
máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), quà tặng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 
thông tin liên lạc, trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-00651 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Điện Tử  (VN) 
130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy ép hoa quả (dùng điện); máy xay đa năng 
(dùng điện); máy xay cháo (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy rửa bát; máy phát 
điện; máy vắt cam (dùng điện); máy ép đa năng (dùng điện); máy xay đậu nành (dùng 
điện); máy xay thịt (dùng điện); máy đánh trứng (dùng điện); máy xay dùng cho gia đình 
(ngoài loại thao tác bằng tay); máy rửa rau; máy rửa chén; máy ép rác. 
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Nhóm 09: Điện thoại; tivi; dàn âm thanh; đầu thu kĩ thuật số; đầu đọc đĩa; loa; âm-ly; mi-
cờ-rô; ổn áp; máy thu âm; tai nghe nhạc; màn hình máy vi tính; pin điện thoại; thẻ tích 
hợp (thẻ thông minh); thiết bị sạc pin hoặc nạp ắc quy; thiết bị đọc thẻ, cáp âm thanh; cáp 
dẫn điện; khung ảnh điện tử; máy ghi âm; máy nghe nhạc MP3; đầu Blue-ray; đài cát-sét; 
từ điển điện tử; bao da, túi đựng điện thoại và máy tính; miếng dán màn hình máy tính; 
mắt kính; bàn là điện; thiết bị điện đuổi muỗi và côn trùng; dụng cụ uốn tóc đốt nóng 
bằng điện; cân; máy tạo ô-zôn để làm sạch thực phẩm. 

 
Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tủ lạnh; máy điều hòa không khí; ấm đun siêu tốc (dùng điện); 
bếp từ; bếp ga; thiết bị phân phối nước nóng lạnh; đèn sạc; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); 
lò nướng (dùng bằng diện); lẩu điện; máy sấy tóc; máy lọc nước tinh khiết (dùng điện); 
nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; nồi hầm (dùng điện), quạt, bóng đèn điện; chảo diện; 
bình đun nước chạy diện; ấm đun nước chạy điện lội hấp chạy điện; bếp điện; bếp hồng 
ngoại; máy làm sữa chua (dùng điện); máy hút khói; đèn bàn; máy lọc không khí; máy 
tạo ẩm; máy hút ẩm; máy pha cà phê (dùng diện); máy khử độc thực phẩm; (dùng điện); 
máy hút mùi (dùng điện); máy sấy khô bát; máy sấy quần áo. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn và đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; sổ tay; ảnh chụp.  

 
Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây; bàn, ghế; giường; tủ; tủ 
bếp; đồ đạc trong nhà; bảng treo chìa khóa; kệ tivi; kệ máy tính; bàn vi tính; kệ để dàn âm 
thanh.  

 
Nhóm 21: Ca; chén; đĩa; chảo không dùng điện; ấm đun không dùng điện; bình đun 
không dùng điện; nồi không dùng điện; hộp nhựa; khay đựng thực phẩm dùng cho gia 
đình và nhà bếp (không bằng kim loại); bình giữ nhiệt không dùng điện; thớt; giá treo 
quần áo (hong khô); hộp đựng thực phẩm (không bằng kim loại); máy xay gia vị được vận 
hành bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 28: Trò chơi không thích ứng với việc sử dụng kết hợp màn chiếu ngoài hoặc màn 
hình máy tính; xe trượt; pa-tanh; ván trượt; thiết bị trò chơi thích hợp sử dụng với màn 
hiển thị ngoài hoặc máy thu hình. 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu hàng điện (bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), điện tử (tivi, phụ kiện tivi, catset và 
phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và 
phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện lạnh (bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời điều hòa 
không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), điện dân dụng 
(ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, thiết bị phân phối 
nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu diện, máy nướng bánh 
sandwich, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay 
cháo, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy 
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lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 
máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), quà tặng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 
thông tin liên lạc, trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-00652 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thế Giới Điện Tử  (VN) 
130 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại (không phải kim loại quý).  
 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố (dùng điện); máy ép hoa quả (dùng điện); máy xay đa năng 
(dùng điện); máy xay cháo (dùng điện); máy hút bụi (dùng điện); máy rửa bát; máy phát 
điện; máy vắt cam (dùng điện); máy ép đa năng (dùng điện); máy xay đậu nành (dùng 
điện); máy xay thịt (dùng điện); máy đánh trứng (dùng điện); máy xay dùng cho gia đình 
(ngoài loại thao tác bằng tay); máy rửa rau; máy rửa chén; máy ép rác.   

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao; dĩa; thìa); hộp dao cạo râu; kẹp là thẳng tóc; kẹp uốn tóc. 

 
Nhóm 09: Điện thoại; tivi; dàn âm thanh; đầu thu kĩ thuật số; đầu đọc đĩa; loa; âm-ly; mi-
cờ-rô; ổn áp; máy thu âm; tai nghe nhạc; màn hình máy vi tính; pin điện thoại; thẻ tích 
hợp (thẻ thông minh); thiết bị sạc pin hoặc nạp ắc quy; thiết bị đọc thẻ, cáp âm thanh; cáp 
dẫn điện; khung ảnh điện tử; máy ghi âm; máy nghe nhạc MP3; đầu Blue-ray; đài cát-sét; 
từ điển điện tử; bao da, túi đựng điện thoại và máy tính; miếng dán màn hình máy tính; 
mắt kính; bàn là điện; thiết bị điện đuổi muỗi và côn trùng; dụng cụ uốn tóc đốt nóng 
bằng điện; cân; máy tạo ô-zôn để làm sạch thực phẩm.  

 
Nhóm 10: Máy đo huyết áp; thiết bị xoa bóp.  

 
Nhóm 11: Bình nóng lạnh; tủ lạnh; máy điều hòa không khí; ấm đun siêu tốc (dùng điện); 
bếp từ; bếp ga; thiết bị phân phối nước nóng lạnh; đèn sạc; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); 
lò nướng (dùng bằng điện); lẩu điện; máy sấy tóc; máy lọc nước tinh khiết (dùng điện); 
nồi cơm điện; nồi áp suất dùng điện; nồi hầm (dùng điện), quạt, bóng đèn điện; chảo điện; 
bình đun nước chạy diện; ấm đun nước chạy điện lội hấp chạy điện; bếp điện; bếp hồng 
ngoại; máy làm sữa chua (dùng điện); máy hút khói; đèn bàn; máy lọc không khí; máy 
tạo ẩm; máy hút ẩm; máy pha cà phê (dùng điện); máy khử độc thực phẩm; (dùng điện); 
máy hút mùi (dùng điện); máy sấy khô bát; máy sấy quần áo.   

 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn và đồ trang sức.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm; sổ tay; ảnh chụp.  

 
Nhóm 18: Túi, dây lưng, ví da.  
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Nhóm 20: Khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, mây; bàn, ghế; giường; tủ; tủ 
bếp; đồ đạc trong nhà; bảng treo chìa khóa; kệ tivi; kệ máy tính; bàn vi tính; kệ để dàn âm 
thanh.  

 
Nhóm 21: Ca; chén; đĩa; chảo không dùng điện; ấm đun không dùng điện; bình đun 
không dùng điện; nồi không dùng điện; hộp nhựa; khay đựng thực phẩm dùng cho gia 
đình và nhà bếp (không bằng kim loại); bình giữ nhiệt không dùng điện; thớt; giá treo 
quần áo (hong khô); hộp đựng thực phẩm (không bằng kim loại); máy xay gia vị được vận 
hành bằng tay. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 28: Thiết bị trò chơi thích hợp sử dụng với màn hiển thị ngoài hoặc máy thu hình.  

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi, xuất nhập khẩu hàng điện (bóng đèn điện, dây điện, 
công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, đầu nối 
ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện, cút điện, nắp đậy hộp chia 
điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, thiết bị 
chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện), điện tử (tivi, phụ kiện tivi, catset và 
phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và 
phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-ly, micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe 
nhạc), điện lạnh (bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng lượng mặt trời điều hòa 
không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản, tủ mát), điện dân dụng 
(ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bàn là, bếp từ, bếp ga, bình thủy điện, thiết bị phân phối 
nước nóng lạnh, bộ nồi, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu diện, máy nướng bánh 
sandwich, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy xay 
cháo, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy 
lọc nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, 
máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện), quà tặng. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, 
thông tin liên lạc, trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-00681 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.4; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh sẫm, xanh 

dương, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á   (VN) 
Số 106, phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử (kiểm tra) thai, que thử (kiểm tra) rụng trứng.  
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(210) 4-2012-00819 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) AMSOIL INC.   (US) 
925 Tower Ave, Superior, WI 54880  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong công nghiệp, cụ thể là tác nhân phân ly, chất dỡ khuôn 

và chất bôi trơn khuôn; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng trong ngành 
máy móc tự động: nhựa nhân tạo dạng thô; nhựa dạng thô; hóa chất phụ gia cho dầu nhờn 
và nhiên liệu: chất chống đông lạnh; chất lỏng dẫn động, dầu côn, dung dịch điện phân, 
chất lỏng dẫn hướng động lực, dầu trong ống giảm sóc và dầu phanh; chất lỏng kiểm định 
(đo lường), hóa chất dùng trong thiết bị rò lỗ dò; hóa chất để lọc; chất làm mát; chất làm 
mát cho bộ tản nhiệt xe cộ; dung dịch thủy lực, dung môi; hóa chất được sử dụng trong hệ 
thống làm mát; tác nhân phân tán, chất nhũ tương, dung dịch mài (chất lỏng phụ trợ); chế 
phẩm hóa học dùng để ngăn chặn gỉ sắt;chất lỏng dùng để làm mát và khoan dùng cho 
máy móc và/hoặc các công việc cơ khí. 

 
Nhóm 04: Dầu bôi trơn ô tô; dầu bôi trơn động cơ, dầu đã lọc cho động cơ dầu và mỡ 
công nghiệp; chất bôi trơn, dầu và mỡ; dầu bôi trơn dùng cho động cơ xe; hợp chất bôi 
trơn cho ô tô; hợp chất hút bụi, làm ẩm và làm kết dính; dầu diezel; dầu cho động cơ 
đường thủy; mỡ dùng cho xích, mỡ dùng cho khung gầm của xe cộ; mỡ dùng cho má 
phanh và phanh chân; chất đốt, chất phát quang/chiếu sáng; phụ gia không phải là hóa 
chất dùng cho chất đốt; dầu bôi trơn và mỡ, hợp chất hút bụi, làm ẩm và làm kết dính ở 
dạng dầu; dầu hộp số; dầu dùng cho bộ truyền động của xe cộ; dầu dùng cho máy móc 
và/hoặc các công việc cơ khí, chất lỏng và dầu để cắt và mài; dầu thấm bôi trơn dùng cho 
khóa cửa, dầu cho máy lọc không khí, dầu bôi trơn cho hệ thống thủy lực, đệm và hệ 
thống giảm sóc.  

 
 

(210) 4-2012-00879 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.15.1; 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương, xanh lá cây, 

vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ NA NO Bạc Vàng 
Bạch Kim   (VN) 
363 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng để xử lý môi trường nước.  
 

Nhóm 05: chất bổ sung thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản (không dùng cho 
mục đích y tế). 

 
Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản; chất bổ sung thức ăn cho 
gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-00912 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 3.7.17; 1.15.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cửa sổ Smart  
(VN) 
Số 59, Nguyễn Văn Linh, phường Nam 
Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa ra vào, cổng ra vào nhà bằng bằng nhôm, phụ kiện đi kèm thuộc 

nhóm này, không thuộc nhóm khác: lam trang trí làm bằng nhôm, nhôm ốp trang trí cho 
cửa.  

 
Nhóm 19: Vách kính. 

 
 

(210) 4-2012-00993 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531)  
(591) Cam, vàng, xanh ngọc, nâu, xám, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển phần 
mềm VNG  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim khác với phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; 
xuất bản sách.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet, thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chủ dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2012-01030 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Natural Choice  
(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý), gạch trang trí 
bằng đất nung, cát xây dựng, xi măng, đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng).  

 

Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng mây tre lá; đồ mỹ nghệ bằng gỗ, bằng sáp, bằng chất dẻo 
hoặc bằng nhựa.  

 

Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình hoa, chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ bằng gốm, sứ, đất nung. 

 
 

(210) 4-2012-01031 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Natural Choice  
(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý), gạch trang trí 
bằng đất nung, cát xây dựng, xi măng, đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng).  

 

Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng mây tre lá; đồ mỹ nghệ bằng gỗ, bằng sáp, bằng chất dẻo 
hoặc bằng nhựa.  

 

Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình hoa, chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ bằng gốm, sứ, đất nung. 

 
 

(210) 4-2012-01037 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 25.5.3; A26.11.9; 26.4.1
(591) Đen, trắng, xanh 
(731) Hội kiến trúc sư Việt Nam  (VN)

23, Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dự báo kinh tế; 
nghiên cứu thị trường; dịch vụ tóm lược tin tức; thăm dò dư luận, tư vấn lập hồ sơ mời 
thầu. 

 
Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển đại hội; tổ chức và điều 
khiển hội nghị tập huấn; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tuyên truyền, phổ 
biến chính sách, pháp luật, những kinh nghiệm và thành tựu về kiến trúc và xây dựng 
(không nhằm mục đích thương mại).  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; nghiên cứu, lý luận và phê bình về kiến trúc; xác 
nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật, nghiên cứu về mỹ phẩm học; thiết kế (trang trí) nội thất; 
dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, 
các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hoá chất, thiết kế quy hoạch chung, 
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; tư vấn thẩm định dự án xây dựng; thẩm định hồ sơ dự 
thầu công trình xây dựng; thiết kế công trình công nghiệp, dân dụng, thiết kế công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị; thiết kế nội ngoại thất công trình; tự vấn và thiết kế mỹ thuật ứng 
dụng; khảo sát xây dựng địa chất, địa hình, thủy văn; thẩm tra thiết kế, kiểm định chất 
lượng công trình xây dựng.   

 
 

(210) 4-2012-01076 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Năng Lượng 
An Phó  (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình thuộc ngành khí dầu mỏ hóa lỏng (kho tồn 

trữ khí dầu mỏ hóa lỏng, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống lò đốt công 
nghiệp, hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho khu công nghiệp và khu dân cư), lắp 
đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống xử lý nước các loại, lắp đặt đường 
hơi áp lực.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào bình. 

 
 

(210) 4-2012-01077 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Năng Lượng 
An Phó   (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình thuộc ngành khí dầu mỏ hóa lỏng (kho tồn 

trữ khí dầu mỏ hóa lỏng, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống lò đốt công 
nghiệp, hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho khu công nghiệp và khu dân cư), lắp 
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đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống xử lý nước các loại, lắp đặt đường 
hơi áp lực.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào bình. 

 
 

(210) 4-2012-01078 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Năng Lượng 
An Phó   (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình thuộc ngành khí dầu mỏ hóa lỏng (kho tồn 

trữ khí dầu mỏ hóa lỏng, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống lò đốt công 
nghiệp, hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho khu công nghiệp và khu dân cư), lắp 
đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống xử lý nước các loại, lắp đặt đường 
hơi áp lực.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào bình. 

 

(210) 4-2012-01079 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Năng Lượng 
An Phó   (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình thuộc ngành khí dầu mỏ hóa lỏng (kho tồn 

trữ khí dầu mỏ hóa lỏng, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống lò đốt công 
nghiệp, hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho khu công nghiệp và khu dân cư), lắp 
đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống xử lý nước các loại, lắp đặt đường 
hơi áp lực.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào bình. 

 
 

(210) 4-2012-01099 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
An Phó  (VN) 
65 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng lắp đặt các công trình thuộc ngành khí dầu mỏ hóa lỏng 
(kho tồn trữ khí dầu mỏ hóa lỏng, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, hệ thống lò đốt 
công nghiệp, hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho khu công nghiệp và khu dân 
cư), hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước các loại, đường hơi áp lực.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào bình. 

 
 

(210) 4-2012-01102 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2011-052488 25.07.2011 JP 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để quan sát hình ba chiều; thiết bị để xem ba chiều gồm chủ yếu là 
kính đeo xem ba chiều, màn hiển thị hình ba chiều; kính để xem hình ba chiều; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh, thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
thu hình; thiết bị thu hình màn tinh thể lỏng; thiết bị thu hình có tấm hiển thị plasma, thiết 
bị thu hình màn phát sáng điện hữu cơ, máy thu truyền hình chiếu màn ảnh, máy phát đĩa 
kỹ thuật số đa năng, máy ghi đĩa kỹ thuật số đa năng; máy phát viđêô đĩa cứng, máy ghi 
viđêô đĩa cứng, máy phát viđêô đĩa quang; máy ghi viđêô đĩa quang; máy chiếu viđêô, 
điện thoại di động; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy tính cá nhân, các bộ phận và phụ 
kiện kèm theo, màn tinh thể lỏng cho máy tính; máy, thiết bị điện tử và bộ phận của 
chúng cụ thể: thiết bị chiếu hình, màn hình máy tính, thiết bị phát đĩa quang từ, thiết bị 
ghi đĩa quang từ, thiết bị phát đĩa quang tiếng, thiết bị ghi đĩa quang tiếng; kính (kính đeo 
mắt và kính bảo hộ); băng từ, thẻ mạch, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, đĩa viđêô và băng 
viđêô đã được ghi chương trình cho thiết bị chơi trò chơi thích hợp với việc sử dụng với 
màn chiếu ngoài hoặc màn hình; băng từ đã ghi, thẻ mạch đã ghi, đĩa từ đã ghi, đĩa quang 
đã ghi, đĩa quang từ đã ghi, đĩa viđêô đã ghi và băng viđêô đã ghi; phim điện ảnh đã phơi 
sáng, phim dương bản đã nhạy sáng; khung lắp phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải 
về được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp hình ảnh và ảnh động trực tuyến (không tải xuống được; dịch 
vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được), dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí, rạp 
chiếu phim, cung cấp dịch vụ giải trí sử dụng mô phỏng chuyển động. 

 
 

(210) 4-2012-01103 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2011-052489 25.07.2011 JP 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(731) PANASONIC CORPORATION    (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị để quan sát hình ba chiều; thiết bị để xem ba chiều gồm chủ yếu là 
kính đeo xem ba chiều, màn hiển thị hình ba chiều; kính để xem hình ba chiều; thiết bị và 
dụng cụ chụp ảnh, thiết bị và dụng cụ quay phim; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
thu hình; thiết bị thu hình màn tinh thể lỏng; thiết bị thu hình có tấm hiển thị plasma, thiết 
bị thu hình màn phát sáng điện hữu cơ, máy thu truyền hình chiếu màn ảnh, máy phát đĩa 
kỹ thuật số đa năng, máy ghi đĩa kỹ thuật số đa năng; máy phát viđêô đĩa cứng, máy ghi 
viđêô đĩa cứng, máy phát viđêô đĩa quang; máy ghi viđêô đĩa quang; máy chiếu viđêô, 
điện thoại di động; thiết bị và dụng cụ viễn thông; máy tính cá nhân, các bộ phận và phụ 
kiện kèm theo, màn tinh thể lỏng cho máy tính; máy, thiết bị điện tử và bộ phận của 
chúng cụ thể: thiết bị chiếu hình, màn hình máy tính, thiết bị phát đĩa quang từ, thiết bị 
ghi đĩa quang từ, thiết bị phát đĩa quang tiếng, thiết bị ghi đĩa quang tiếng; kính (kính đeo 
mắt và kính bảo hộ); băng từ, thẻ mạch, đĩa từ, đĩa quang, đĩa quang từ, đĩa viđêô và băng 
viđêô đã được ghi chương trình cho thiết bị chơi trò chơi thích hợp với việc sử dụng với 
màn chiếu ngoài hoặc màn hình; băng từ đã ghi, thẻ mạch đã ghi, đĩa từ đã ghi, đĩa quang 
đã ghi, đĩa quang từ đã ghi, đĩa viđêô đã ghi và băng viđêô đã ghi; phim điện ảnh đã phơi 
sáng, phim dương bản đã nhạy sáng; khung lắp phim dương bản; tệp hình ảnh có thể tải 
về được; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp hình ảnh và ảnh động trực tuyến (không tải xuống được; dịch 
vụ cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống được), dịch vụ cung cấp 
trò chơi trực tuyến (không tải xuống được); dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí, rạp 
chiếu phim, cung cấp dịch vụ giải trí sử dụng mô phỏng chuyển động. 

 
 

(210) 4-2012-01119 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY (US)

Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; lõi lọc 
dùng để loại bỏ chất rắn hòa tan ra khỏi nước bằng việc thẩm thấu ngược dùng để làm 
sạch nước công nghiệp, lõi lọc dùng để loại bỏ chất rắn lơ lửng ở dạng siêu mịn và gốc 
phân tử lớn hòa tan ra khỏi nước bằng thiết bị siêu lọc dùng để việc làm sạch nước công 
nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-01178 (220) 20.01.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1 (540) 

  

(731) Trần Thanh Phong  (VN) 
Thanh Phong Quán, cạnh số 30, đường 
Nguyễn Tất Thành, K 3, F 1, thị xã  Sa 
Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phộng rang muối.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2012-01182 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.1; A6.19.15; 7.1.13; A8.1.23 
(591) Vàng, đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi    (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-01183 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 7.1.1; A8.1.23 
(591) Vàng, đen, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi  (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-01185 (220) 20.01.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.13; A6.19.15; A8.1.23; 4.5.4 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi    (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-01186 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 7.1.1; 7.1.13; A6.19.15 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 

Đức Phúc Lợi    (VN) 
Xóm Thắng Lợi, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo các loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-01192 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính có thể tải xuống được.  
 

Nhóm 20: Tấm bảng dùng để khắc hay ghi chữ hoặc hình ảnh làm bằng chất dẻo hay 
nhựa acrylic, không thuộc các nhóm khác.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu (trang phục).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và dịch vụ thư mục cụ thể là cung cấp trực tuyến danh bạ 
các doanh nghiệp và tổ chức; cung cấp thông tin tiêu dùng cụ thể là thông tin về các xem 
xét, đánh giá liên quan đến doanh nghiệp hoặc tổ chức thông qua mạng máy tính toàn 
cầu..  

 
Nhóm 41: Cung cấp các xuất bản phẩm điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Cung cấp phần mềm máy tính không tải xuống được.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến  

 
 

(210) 4-2012-01217 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
5th Floor, Bubhajit Building, North 
Sathorn Road, Bangrak, Bangkok 10500, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Túi khí làm bằng vải dùng cho xe cộ (thiết bị an toàn dùng cho xe cộ). 
 

Nhóm 24: Vải làm từ sợi tổng hợp; vải làm từ sợi tự nhiên; vải pô-li-ex-te; vải hỗn hợp 
bông và pô-li-ex-te; vải bông, vải dệt từ sợi fi-la-ment pô-li-ex-te; vải bông chéo; vải cord. 
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(210) 4-2012-01230 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2011-053995 29.07.2011 JP 

(731) 1. HODOGAYA CHEMICAL CO., 
LTD.   (JP) 
2-4-1, Shiba Koen, Minato-Ku, Tokyo 
105 - 0011 Japan  
2. OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES 
CO., LTD.   (JP) 
7-10 Doshomachi 4-Chome, Chuo-Ku, 
Osaka-Shi, Osaka 541-0045, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất trợ nhuộm; tác nhân hóa học chống vi khuẩn (cho mục đích công nghiệp); 

tác nhân hóa học chống vi khuẩn và chống nấm công nghiệp; tác nhân hóa học để xử lý 
bề mặt kim loại; tác nhân hóa học khử bọt; tác nhân hóa học; hóa chất (dùng trong công 
nghiệp).  

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn; phẩm màu; màu nhuộm; chất màu; sơn; mực in; màu 
để vẽ tranh. 

 
 

(210) 4-2012-01268 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 814202 26.07.2011 TH 

(731) HADLEY INDUSTRIES OVERSEAS 
HOLDINGS LIMITED   (GB) 
PO BOX 92, Downing Street, 
Smethwick, Warley, West Midlands, B66 
2PA, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu kim loại dùng cho công trình xây dựng và xây dựng; cấu kiện bằng 

kim loại thường; vật liệu bằng thép dùng để lợp mái cho mục đích gia dụng và thương 
mại.  

 
 

(210) 4-2012-01283 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Ghi, trắng 
(731) DANIEL JIZHAR   (ID) 

Jalan Jaya Mandala 2 No. 15, RT/RW. 
010/002 Menteng Dalam, Kecamatan 
Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, 
Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

626 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi chân không; máy trộn khuấy dùng cho 
mục đích gia dụng; máy chế biến thức ăn; máy thái cắt thức ăn; máy ép trái cây, thực 
phẩm dùng điện cho mục đích gia dụng; máy trộn dùng trong nhà bếp, dùng điện. 

 
Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; lò dùng cho mục đích gia dụng; lò vi sóng; máy khử mùi bếp; 
bồn rửa; vòi nước; thiết bị sấy khô; thiết bị làm nóng nước; bình chia nước nóng lạnh; 
thiết bị lọc nước; tủ lạnh; máy ướp lạnh (máy làm kem lạnh); thiết bị điều hòa không khí; 
máy làm sạch không khí; quạt điện; lò nướng; lò nướng bánh mỳ, bánh xăng-đuych; nồi 
cơm điện; chảo rán thức ăn dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; máy sấy tóc; dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; bếp từ; nồi áp suất dùng điện.  

 
Nhóm 21: Đồ đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp (không bằng kim loại quý); bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp (không dùng 
điện); đổ thuỷ tinh (pha lê) dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; ấm đun nước 
(không dùng điện); nạo (dụng cụ gia đình).  

 
 

(210) 4-2012-01287 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) KB SEIREN, LTD.  (JP) 
6-1-1, Shimokoubata-cho, Sabae-city, 
Fukui, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su, nhựa kết, gôm, amiăng, mica; chất dẻo ở dạng ép dùng để sử dụng 

trong sản xuất; vật liệu đóng gói, vật liệu ngăn và vật liệu cách điện, ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 22: Dây thừng, dây, lưới, lều, bạt, vải dầu, buồm, bao tải và túi làm bằng vải dệt để 
bao gói, vật liệu đệm lót và vật liệu nhồi (không làm bằng cao su hoặc chất dẻo), vải sợi thô.   

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ dùng để dệt. 

 
 

(210) 4-2012-01361 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 26.13.1; 26.1.1; A26.11.12 
(731) CAESARS LICENSE COMPANY, LLC  

(US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh trong các lĩnh vực về khách sạn, các 

địa điểm và sự kiện thể thao và giải trí, nhà hàng và sòng bạc; các dịch vụ tư vấn trong 
lĩnh vực quản trị kinh doanh và quản lý kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, các địa điểm 
và sự kiện thể thao và giải trí, và sòng bạc: quản lý chương trình khuyến khích trúng 
thưởng cho phép các thành viên tham dự nhận được giảm giá và các khuyến mại tặng 
thưởng về hàng hóa và dịch vụ với tư cách là hội viên; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ trên 
phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ sản phẩm/dịch vụ; quảng cáo; hỗ trợ 
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quản lý công nghiệp và thương mại; quản lý thương mại trong hoạt động cấp giấy phép về 
hàng hóa và dịch vụ cho các khách hàng khác; xúc tiến bán hàng cho các khách hàng 
khác; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ di dời cơ sở kinh doanh cho các doanh nghiệp; nhập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu của máy tính; xử lý (về hành chính) các đơn đặt mua hàng; 
dịch vụ kế toán; cho thuê máy bán hàng, dịch vụ cửa hàng bán lẻ và khu mua sắm liên 
quan tới sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và spa, sản phẩm dùng trong nhà vệ sinh, 
mỹ phẩm, chìa khóa và phụ kiện liên quan, bảng hiển thị quảng cáo, sản phẩm quang học, 
sản phẩm đồ chơi và giải trí (như là các sản phẩm liên quan đến các trò chơi và trò giải 
trí), thiết bị điện gia đình và thiết bị điện tử (như là ti vi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy pha cà 
phê, đèn điện, máy sấy tóc, bàn là điện, máy làm đá), các đồ trang trí (như là đồ trang trí 
và đồ trang hoàng cây thông Nô-en hay cây trong ngày lễ), đồ lưu niệm và quà tặng, đồ 
kim hoàn, đông hồ, đồng hồ đeo tay, đồ dùng văn phòng, tài liệu xuất bản, sản phẩm nghệ 
thuật và chụp ảnh (như là các sản phẩm liên quan đến các vật liệu, phác thảo, dụng cụ cần 
thiết để sáng tạo nghệ thuật và chụp ảnh), sản phẩm da, túi xách, hành lý, hàng hóa về du 
lịch, đồ dùng và phụ tùng trong nhà (như là rèm cửa, giá sách, giá treo quần áo, phụ kiện 
cho giường, ảnh treo tường), đồ đựng dùng trong nhà và dụng cụ gia đình (như rổ đựng, 
thùng, dao, dĩa, thìa, kéo, dụng cụ mở nắp chai), đồ vải lanh gia đình, hàng hóa dệt may, 
đồ kim chỉ, quần áo, giày dép: mũ, trò chơi, sản phẩm thể thao, dụng cụ chơi gôn, thực 
phẩm, đồ uống, thùng chứa thực phẩm và đồ uống, các sản phẩm thuốc lá; điều hành và 
quản lý các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ; dịch vụ quản lý kinh doanh sòng bạc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc có giảm giá và khuyến mại tặng thưởng cho những khách 
hàng thường xuyên thông qua việc sử dụng thẻ nhận dạng; dịch vụ giải trí; dịch vụ sòng 
bạc, dịch vụ tổ chức trớ chơi có thắng thua tiền; dịch vụ cờ bạc; dịch vụ cung cấp phương 
tiện để chơi cờ bạc; trò chơi đánh bạc có tính tương tác; dịch vụ giải trí truyền hình; tổ 
chức và cung cấp trò chơi và cuộc thi đấu vì mục đích giải trí; dịch vụ cung cấp thông tin, 
tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vu trên; dịch vụ vũ trường (giải trí), câu lạc bộ 
khiêu vũ; hộp đêm, nhà hát và dịch vụ giải trí chủ yếu về âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch, 
kịch sân khấu và ảo thuật, câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và câu lạc bộ thể thao, 
câu lạc bộ giải trí ở bãi biển và câu lạc bộ giải trí ở hồ bơi; cung cấp phương tiện thể thao; 
dịch vụ công viên giải trí ngoài trời: công viên giải trí; khu giải trí; trung tâm giải trí; cung 
cấp phương tiện cho các hoạt động giải trí; dịch vụ câu lạc bộ thể thao ngoài trời (giải trí); 
chuẩn bị và tổ chức các sự kiện, thể thao điền kinh, thi đấu điền kinh và sự kiện thể thao, 
tổ chức và xúc tiến các hoạt động thể thao và thi đấu thể thao, cung cấp phương tiện chơi 
gôn, dạy chơi gôn và tổ chức các cuộc thi đánh gôn; sản xuất chương trình truyền thanh; 
sản xuất các chương trình viđêô, phim, chương trình trên băng cát xét, trên đĩa CD, trên 
đĩa DVD và trò chơi điện tử; tổ chức đua ngựa; quản lý các phương tiện thể thao và các sự 
kiện thể thao; cung cấp phương tiện cho giáo dục thể chất và thể dục; sản xuất chương 
trình biểu diễn; dịch vụ đại lý bán vé xem biểu diễn sân khấu, tổ chức các buổi họp và hội 
thảo; dịch vụ giáo dục; dịch vụ cung cấp hướng dẫn và đào tạo trong lĩnh vực chơi cờ bạc, 
thể thao và giải trí; đào tạo quản lý khách sạn; sản xuất chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, khách sạn bên đường dành cho khách có ô tô, khu nghỉ 
dưỡng và nhà trọ, dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán rượu 
và quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm do nhà hàng thực hiện, dịch vụ cung cấp 
phòng ở, thức ăn và đồ uống cho vũ trường, dịch vụ cung cấp chỗ ở, thức ăn và đồ uống 
cho câu lạc bộ thể thao ngoài trời; dịch vụ cung cấp phòng tiện nghi cho các buổi họp, hội 
thảo, hội nghị chuyên đề và tiệc lớn; dịch vụ cung cấp phòng tiện nghi cho các cuộc triển 
lãm; dịch vụ đặt và giữ chỗ cho các dịch vụ trên, dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố 
vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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(210) 4-2012-01393 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FUJI OIL CO., LTD.   (JP) 
1-5 Nishi Shinsaibashi 2-chome, Chuo-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; kem [sản phẩm sữa]; món kem tráng miệng; kem tươi; kem 
đánh dậy bọt; kem  sữa tươi; kem không sữa béo; chất thay thế kem ăn thành phần chủ 
yếu là sữa bột không kem; kem nhân tạo; kem đánh dậy bọt nhân tạo; kem tươi nhân tạo; 
chế phẩm có thành phần chủ yếu là chất béo thực vật để sử dụng như chất thay thế kem 
ăn; mỡ và dầu có thể ăn được; kem có hàm lượng béo thấp; kem làm từ đậu nành.  

 
 

(210) 4-2012-01402 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HENKEL AG & CO. KGAA   (DE) 
67, Henkelstrasse, 40589 Dusseldorf, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm tẩy nhờn và làm sạch trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-01408 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Investigaciones 
FarmacÐuticas Y 
Veterinarias SL  (ES) 
C/ Maci¨ Vila 1, 3o A 43205 Reus 
(Spain) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng dùng trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh, chất bổ sung dùng cho ăn kiêng cho người và động vật; cao dán dùng trong ngành y, 
vật liệu băng bó dùng trong ngành y; vật liệu hàn răng, sáp răng; thuốc khử trùng; chế 
phẩm diệt sâu bọ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-01482 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.15.1; 1.5.1; 26.1.6; 1.13.1
(591) Đỏ, ghi, bạc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hình ảnh 
Việt  (VN) 
Số 279, tổ 4, tập thể Vật tư Khoa học Kỹ 
thuật, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy chiếu, màn hình led, máy quay phim, máy chụp ảnh; tổ chức 
triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
thương mại hoặc quảng cáo. 

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, cho thuê xe, vận tải bằng ô tô, dịch vụ đặt 
chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim, cho thuê phim điện ảnh, cho thuê máy và phụ tùng điện ảnh, 
dịch vụ quay phim chụp hình, tổ chức và điều khiển các hội nghị chuyên đề. 

 
 

(210) 4-2012-01483 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.11.9; A3.11.24 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Tân Thành 

Phát   (VN) 
102/1 Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 08: Bình xịt thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-01554 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.7; 4.3.3; 4.3.9; 26.1.6; 24.5.7 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH phong thủy Cát 

Lộc  (VN) 
449/108 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá quý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 
quý, bạch kim và ngọc trai.  

 

Nhóm 19: Đá; đồ nghệ thuật bằng đá; gạch.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; đồ ngoại thất như: kệ, bàn, ghế, xích đu (không phải đồ chơi), 
gạch gương. 

 

Nhóm 31: Hạt giống; rau, củ và quả tươi; cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai, đồ trang sức, đá màu thiên 
nhiên, gạch, đồ đạc nội thất và ngoại thất, hoa và cây cảnh, tiểu cảnh, rau củ quả thực 
phẩm, giống cây trồng.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất; dịch vụ thi công công trình dân dụng và 
công nghiệp.  
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện liên quan đến văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; quầy rượu (quầy bar).  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ thiết kế vườn hoa cây cảnh; dịch vụ 
cắm hoa; dịch vụ trang trí tiểu cảnh sân vườn, cảnh quan; dịch vụ diệt cỏ dại.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về phong thủy.  
 
 

(210) 4-2012-01610 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

căn hộ Nam Long  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà Capital Tower, số 6 
Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà; dịch vụ cho thuê nhà ở, 
chung cư, nhà xưởng; dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ quỹ đầu tư.  

 
 

(210) 4-2012-01633 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 
Diệu  (VN) 
324 Tôn Đản, phường 04, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày dép; mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-01652 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 18.3.21; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Cơ khí - Thương 

mại Khải Minh   (VN) 
Số 19, tổ 7 khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Lưỡi xới đất (dùng cho máy nông nghiệp).  
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(210) 4-2012-01653 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.21; 26.1.2; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH Cơ khí - Thương 

mại Khải Minh  (VN) 
Số 19, tổ 7, khu Ga, thị trấn Văn Điển, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi xới đất (dùng cho máy nông nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-01663 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 24.15.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương sẫm 
(731) ZUELLIG PHARMA HOLDINGS LTD  

(MY) 
Brumby House, Jalan Bahasa, 87011 
Labuan F.T., Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh liên quan đến ngành 

dược phẩm; cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ các đại lý bán lẻ dược phẩm; tiến hành 
nghiên cứu kinh doanh liên quan đến ngành dược phẩm; phân tích dữ liệu về việc bán 
hàng và sưu tập và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính liên quan đến ngành 
dược phẩm; quản lý danh mục sản phẩm, lập kế hoạch trong việc sắp xếp sản phẩm, 
chuẩn bị các tài liệu quảng cáo và giới thiệu các sản phẩm trong kho, và tiến hành các 
hoạt động tiếp thị sản phẩm trong kho, tất cả đều liên quan đến ngành dược phẩm; đưa ra 
các biện pháp phù hợp cụ thể để khuyến khích việc bán lẻ dược phẩm; thực hiện các biện 
pháp phù hợp để thúc đẩy nhận thức về chiến lược điều hành hoạt động bán lẻ cho các nhà 
điều hành tại các đại lý buôn bán dược phẩm nhằm mục đích gia tăng cơ sở niềm tin cho 
khách hàng và duy trì khách hàng để từ đó gia tăng sự hài lòng cho khách hàng; tiến hành 
các thủ tục để cung cấp một dây chuyền cung ứng các sản phẩm dược từ nhà sản xuất 
hoặc từ nguồn cung ứng khác tới các đại lý bán dược phẩm; cung cấp dịch vụ liên kết mua 
hàng nhân danh các đại lý bán dược phẩm; tiếp thị các mẫu sản phẩm độc quyền riêng 
biệt tại các đại lý bán sản phẩm dược.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ đào tạo nhân viên quản lý và bán hàng và tiếp tục hỗ trợ hoạt 
động giáo dục sau đó; chuẩn bị và xuất bản các tài liệu hướng dẫn (trong lĩnh vực dược 
phẩm); chuẩn bị và xuất bản các tài liệu liên quan đến dịch vụ bán lẻ dược phẩm; chuẩn bị 
và xuất bản các tài liệu minh họa bằng biểu đồ có hình ảnh minh họa và đào tạo trực 
tuyến; sắp xếp các cuộc hội thảo, các phiên họp và hội nghị giảng dạy để tập huấn liên 
quan đến dịch vụ bán lẻ dược phẩm.  

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ thiết kế nội thất, ngoại thất cho cửa hàng bán lẻ dược phẩm 
và tư vấn (các vấn đề) liên quan đến việc thiết kế đó; cung cấp dịch vụ thiết kế các mẫu 
sản phẩm để bày bán; cung cấp dịch vụ thiết kế các kệ (giá) thuốc để bày bán sản phẩm; 
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tiến hành nghiên cứu  về dược phẩm học; cho thuê thời gian truy cập vào các dữ liệu máy 
tính chứa các thông tin liên quan đến ngành dược phẩm và phần trích lược việc truy cập 
đó; cho thuê phần cứng và phần mềm máy tính liên quan đến ngành dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01668 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) PIERRE BALMAIN, SociÐtÐ 

anonyme   (FR) 
44, rue Francois 1er, 75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học, cụ thể là, đèn quang học; đèn chiếu quang học; 

thấu kính quang học; vật dụng quang học; vít panme cho dụng cụ quang học; kính quang 
học; kính đeo mắt và kính râm cũng như gọng kính đeo mắt; bao kính đeo mắt, các bộ 
phận và phụ kiện của chúng; sợi quang [dây dẫn tia sáng]; tụ quang; máy đọc ký tự 
quang; vật mang dữ liệu quang học; đĩa quang; máy tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy vi 
tính; máy tính bỏ túi hoặc máy tính cầm tay.  

 
Nhóm 18: Da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm); da thuộc đẹp và lạ (exotic leather), thô 
hoặc bán thành phẩm và giả da; và sản phẩm làm từ những nguyên liệu này, cụ thể là, vali 
nhỏ; ba lô; túi; túi cho người cắm trại; túi cho người leo núi; túi đựng quần áo khi đi chơi 
và đi du lịch; túi dùng ở bãi biển; ví bỏ túi; túi xách kiểu boston; cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; túi cho doanh nhân; ví đựng danh thiếp; ví kẹp danh thiếp; ví đựng danh thiếp bỏ túi; 
hòm bằng da thuộc hoặc giả da; túi đựng hành lý xách tay lên máy bay; túi xách loại phổ 
thông; ví đựng sổ ghi séc bỏ túi; ví đựng séc bỏ túi (làm bằng da); ví đựng tiền xu; ví đựng 
thẻ tín dụng; túi đựng tài liệu; túi đựng hành lý khi đi bằng đường hàng không; túi đựng 
thú săn (vật dụng đi săn); túi vải để đi du lịch; túi xách tay; túi dết; túi làm bằng da động 
vật; ví kẹp thẻ căn cước; hộp đựng chìa khóa (bằng da thuộc); ví kẹp chìa khóa; dây buộc 
(dắt) động vật bằng da; dây (quai đeo) bằng da; ví đựng tiền; túi thời trang của phụ nữ; túi 
đi du lịch ngắn ngày; ví bỏ túi cho nam giới; ví xách tay cho phụ nữ; túi sách học sinh; túi 
mua hàng; vali; túi đựng dụng cụ bằng da thuộc [túi rỗng]; túi có hai quai để xách hay 
đeo vai; ba lô đi du lịch, hòm đựng hành lý khi đi du lịch; túi du lịch; bộ đồ túi đựng đồ đi 
du lịch (làm bằng da); rương; ví đựng đồ trang điểm [chưa có đồ bên trong] và ví đựng 
tiền; bộ da lông thú; ô; dù che nắng; lọng che nắng và gậy chống và các bộ phận của nó; 
yên cương; ruột động vật dùng để làm xúc xích.  

 
Nhóm 25: Tạp dề [trang phục]; quần áo của trẻ sơ sinh bằng vải dệt; bộ quần áo tắm; áo 
choàng tắm (làm bằng vải bông xù); thắt lưng (làm bằng da hoặc các chất liệu khác); 
quần soóc kiểu Bermuda; áo cộc tay có đính biểu trưng; áo cánh phụ nữ; áo bludông; áo 
sơ mi chẽn bó sát cơ thể; quần áo bó sát người bằng vải lanh; giày cao cổ; nơ con bướm 
đeo ở cổ áo; quần áo của trẻ em nam và nữ bằng vải dệt; quần đùi bó sát; quần lót dài mặc 
với váy; áo sơ mi mặc khi giao dịch; bộ quần áo com lê mặc khi giao dịch; quần đùi dài 
bó sát; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; áo len khoác ngoài mỏng; áo bludông thông thường; 
quần loại bình thường, không trang trọng; quần âu loại bình thường làm bằng vải bông; áo 
vét loại bình thường; quần âu dài loại bình thường; áo sơ mi loại bình thường; váy loại 
bình thường; quần dài loại bình thường; áo gilê loại bình thường; quần áo loại bình 
thường; quần áo mặc trong thành phố loại bình thường; áo sơ mi cổ điển; quần áo; bộ 
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quần áo; áo choàng ngoài; áo choàng ngoài dạng váy; quần âu dài mặc cùng với áo khoác 
ngoài; áo sơ mi mặc với bộ quần áo; giày mặc cùng với bộ quần áo; bộ đồng phục; váy 
của phụ nữ; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà khi trang điểm hoặc sau khi tắm; váy 
mặc đi dạ tiệc; bộ quần áo com lê mặc đi dạ tiệc; đồ đi chân; áo; váy lễ phục của phụ nữ; 
quần áo lễ phục mặc vào buổi tối; bộ quần áo com lê may đo; quần dài lễ phục may đo; 
quần áo lễ phục; quần áo lông; găng tay (trang phục); mũ lưỡi trai đội khi đánh gôn; quần 
áo mặc khi đánh gôn; áo tôga (áo choàng dài cúa phụ nữ); mũ; đồ đội đầu; áo choàng 
ngoài mặc ở nhà; áo gilê mặc ở nhà; quần áo mặc ở nhà; áo vét [quần áo]; quần gin; quần 
áo bằng vải gin; quần áo mặc khi tập chạy tập thể dục; áo khoác ngoài cho phụ nữ; quần 
áo đan; quần áo bằng vật liệu đan, dệt kim (cắt và may khâu lại); áo sơ mi đan; áo sơ mi 
dệt kim; quần áo dệt kim; quần áo dệt kim mặc ngoài; tã lót cho trẻ sơ sinh (quần áo); áo 
vét bằng da; quần âu dài bằng da; quần dài bằng da; quần áo làm bằng da; quần áo mặc 
lúc bình thường; quần áo lót của phụ nữ; áo sơ mi chẽn mặc bó sát cơ thể có ống tay dài; 
trang phục dùng trong các lễ hội hoá trang; giầy dép mềm hở gót đi trong nhà có màu sắc 
và vật liệu phù hợp với nền và thảm; dép đi trong nhà làm bằng vải bông xù; quần áo dành 
cho sản phụ; khăn choàng cổ lớn (có thể che được cả mũi và miệng); cà vạt; khăn quàng 
cổ; váy ngủ; áo sơ mi mặc khi đi ngủ; quần áo mặc khi ngủ; áo sơ mi cổ rộng; quần áo 
mặc khi hoạt động ngoài trời; quần áo mặc khoác ngoài; áo bành tô; quần âu dài; áo da có 
mũ trùm đầu của người éts ki mô (áo paca); khăn vuông dùng cài túi áo complê; áo sơ mi 
mặc khi chơi môn pô lô; quần áo mặc để chơi môn pô lô; áo sợi đan chui đầu; bộ quần áo 
ngủ (pyjamas); áo mưa; bộ quần áo mưa; quần áo may sẵn cho trẻ em nam và nữ; quần áo 
may sẵn cho nam giới; quần áo may sẵn cho nữ giới; khăn choàng; áo sơ mi; giày; giày 
chạy bộ hay đá bóng; giày da; quần âu ngắn; quần soóc; áo cộc tay; mũ tắm; váy; dép đi 
trong nhà; bít tất ngắn cổ; áo vét thể thao; áo sơ mi thể thao; giày thể thao; quần áo thể 
thao, quần áo thể thao làm từ vải có sợi ngang và sợi dọc lần lượt được đan xen kẽ nhau; 
quần áo thể thao đan, dệt kim; bít tất cao cổ; bộ quần áo cho người lướt ván; bộ quần áo; 
dải đeo quần, tất; áo len dài tay; áo cổ chui tay dài; mũ bơi; bộ quần và áo bơi liền nhau; 
bộ quần và áo bơi; quần áo mặc khi đi bơi; quần áo được làm theo cách cắt may; áo khoét 
nách không cổ (áo 2 dây); áo phông; nơ đeo cổ; quần áo bó; áo lót ôm lấy ngực; áo; quần 
dài hai ống; áo xi mốc kinh (áo lễ phục mặc vào buổi chiều); quần đùi; áo lót mặc bên 
trong áo sơ mi; quần áo lót bên trong.  

 
 

(210) 4-2012-01734 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CLEANUP CORPORATION  (JP) 

22-22, Nishi-nippori 6-chome, Arakawa-
ku, Tokyo 116-8587, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Bàn bếp (để bày thức ăn trong bếp để nấu nướng) bằng kim loại: bàn bếp (để 

bày thức ăn trong bếp để nấu nướng); bồn rửa trong bếp; lò sưởi trong bếp, bồn rửa; bộ lọc 
nước máy dùng trong gia đình; chụp hút khói trong bếp, dùng cho mục đích gia đình; bếp 
cảm ứng điện từ (dùng cho mục đích gia đình), thiết bị để hâm nóng thức ăn, không dùng 
điện, dùng cho mục đích gia đình, lò nướng chạy bằng điện, dùng cho mục đích gia đình; 
lò vi sóng (thiết bị nấu nướng, dùng cho mục đích gia đình); bếp lò chạy bằng điện (dùng 
cho mục đích gia đình), thiết bị đun nóng nước chạy bằng ga (dùng cho mục đích gia 
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đình); thiết bị lọc sạch nước tắm chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị đun 
nóng nước uống (cho mục đích công nghiệp); bóng điện và các thiết bị chiếu sáng khác; 
bồn tắm, bồn tắm tạo bọt; vòi hoa sen.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; bàn trang điểm trong phòng tắm; tủ bếp, tủ đựng, tủ đựng 
với máy sấy khô bát đĩa gắn lên tường; tủ treo, tủ treo gắn lên tường, tủ đựng các dụng cụ 
nấu nướng, tủ đựng trong bếp.  

 
 

(210) 4-2012-01735 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) CLEANUP CORPORATION  (JP) 

22-22, Nishi-nippori 6-chome, Arakawa-
ku, Tokyo 116-8587, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Bàn bếp (để bày thức ăn trong bếp để nấu nướng) bằng kim loại: bàn bếp (để 

bày thức ăn trong bếp để nấu nướng); bồn rửa trong bếp; lò sưởi trong bếp, bồn rửa; bộ lọc 
nước máy dùng trong gia đình; chụp hút khói trong bếp, dùng cho mục đích gia đình; bếp 
cảm ứng điện từ (dùng cho mục đích gia đình), thiết bị để hâm nóng thức ăn, không dùng 
điện, dùng cho mục đích gia đình, lò nướng chạy bằng điện, dùng cho mục đích gia đình; 
lò vi sóng (thiết bị nấu nướng, dùng cho mục đích gia đình); bếp lò chạy bằng điện (dùng 
cho mục đích gia đình), thiết bị đun nóng nước chạy bằng ga (dùng cho mục đích gia 
đình); thiết bị lọc sạch nước tắm chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị đun 
nóng nước uống (cho mục đích công nghiệp); bóng điện và các thiết bị chiếu sáng khác; 
bồn tắm, bồn tắm tạo bọt; vòi hoa sen.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; bàn trang điểm trong phòng tắm; tủ bếp, tủ đựng, tủ đựng 
với máy sấy khô bát đĩa gắn lên tường; tủ treo, tủ treo gắn lên tường, tủ đựng các dụng cụ 
nấu nướng, tủ đựng trong bếp.  

 
 

(210) 4-2012-01736 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Nâu, trắng 
(731) CLEANUP CORPORATION  (JP) 

22-22, Nishi-nippori 6-chome, Arakawa-
ku, Tokyo 116-8587, Japan   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Bàn bếp (để bày thức ăn trong bếp để nấu nướng) bằng kim loại: bàn bếp (để 

bày thức ăn trong bếp để nấu nướng); bồn rửa trong bếp; lò sưởi trong bếp, bồn rửa; bộ lọc 
nước máy dùng trong gia đình; chụp hút khói trong bếp, dùng cho mục đích gia đình; bếp 
cảm ứng điện từ (dùng cho mục đích gia đình), thiết bị để hâm nóng thức ăn, không dùng 
điện, dùng cho mục đích gia đình, lò nướng chạy bằng điện, dùng cho mục đích gia đình; 
lò vi sóng (thiết bị nấu nướng, dùng cho mục đích gia đình); bếp lò chạy bằng điện (dùng 
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cho mục đích gia đình), thiết bị đun nóng nước chạy bằng ga (dùng cho mục đích gia 
đình); thiết bị lọc sạch nước tắm chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị đun 
nóng nước uống (cho mục đích công nghiệp); bóng điện và các thiết bị chiếu sáng khác; 
bồn tắm, bồn tắm tạo bọt; vòi hoa sen.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; bàn trang điểm trong phòng tắm; tủ bếp, tủ đựng, tủ đựng 
với máy sấy khô bát đĩa gắn lên tường; tủ treo, tủ treo gắn lên tường, tủ đựng các dụng cụ 
nấu nướng, tủ đựng trong bếp.  

 
 

(210) 4-2012-01737 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Ghi, trắng 
(731) CLEANUP CORPORATION  (JP) 

22-22, Nishi-nippori 6-chome, Arakawa-
ku, Tokyo 116-8587, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 11: Bàn bếp (để bày thức ăn trong bếp để nấu nướng) bằng kim loại: bàn bếp (để 

bày thức ăn trong bếp để nấu nướng); bồn rửa trong bếp; lò sưởi trong bếp, bồn rửa; bộ lọc 
nước máy dùng trong gia đình; chụp hút khói trong bếp, dùng cho mục đích gia đình; bếp 
cảm ứng điện từ (dùng cho mục đích gia đình), thiết bị để hâm nóng thức ăn, không dùng 
điện, dùng cho mục đích gia đình, lò nướng chạy bằng điện, dùng cho mục đích gia đình; 
lò vi sóng (thiết bị nấu nướng, dùng cho mục đích gia đình); bếp lò chạy bằng điện (dùng 
cho mục đích gia đình), thiết bị đun nóng nước chạy bằng ga (dùng cho mục đích gia 
đình); thiết bị lọc sạch nước tắm chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị đun 
nóng nước uống (cho mục đích công nghiệp); bóng điện và các thiết bị chiếu sáng khác; 
bồn tắm, bồn tắm tạo bọt; vòi hoa sen.    

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; bàn trang điểm trong phòng tắm; tủ bếp, tủ đựng, tủ đựng 
với máy sấy khô bát đĩa gắn lên tường; tủ treo, tủ treo gắn lên tường, tủ đựng các dụng cụ 
nấu nướng, tủ đựng trong bếp.  

 
 

(210) 4-2012-01748 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CAESARS WORLD, INC.   (US) 
One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 
NV 89109  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày hàng hóa trên phương tiện thông tin truyền thông nhằm 

mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh khách sạn; hỗ trợ quản lý 
kinh doanh các địa điểm và sự kiện thể thao và giải trí; quản lý chương trình khuyến khích 
trúng thưởng cho phép các thành viên tham dự nhận được giảm giá và các khuyến mại 
tặng thưởng về hàng hóa và dịch vụ với tư cách là hội viên; giới thiệu hàng hóa và dịch vụ 
trên phương tiện truyền thông nhằm mục đích bán lẻ; hỗ trợ quản lý quảng cáo, công 
nghiệp và thương mại; quản lý thương mại trong hoạt động cấp giấy phép về hàng hóa và 
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dịch vụ cho khách hàng, xúc tiến bán hàng cho các khách hàng khác; nhập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu của máy tính: hỗ trợ quản lý kinh doanh nhà hàng, hỗ trợ quản lý kinh doanh 
các cơ sở giải trí, tư vấn tổ chức kinh doanh, tư vấn tổ chức kinh doanh khách sạn; tư vấn 
tổ chức kinh doanh các địa điểm và sự kiện thể thao và giải trí, tư vấn tổ chức kinh doanh 
nhà hàng; tư vấn tổ chức kinh doanh các cơ sở giải trí, tổ chức các chương trình khuyến 
khích dành cho các hội viên vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo, xử lý (về hành 
chính) các đơn đặt mua hàng; xúc tiến bán hàng cho khách hàng; tư vấn quản lý nhân sự, 
dịch vụ tái lập kinh doanh; dịch vụ kế toán, cho thuê máy bán hàng; dịch vụ quản lý kinh 
doanh sòng bạc. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ tổ chức trò chơi có thắng thua tiền, 
dịch vụ cờ bạc, dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) phương tiện để chơi cờ bạc; trò 
chơi đánh bạc có tính tương tác, dịch vụ giải trí, truyền hình; tổ chức và cung cấp trò chơi 
và cuộc thi đấu vì mục đích giải trí, dịch vụ cung cấp thông tin tư vấn và cố vấn liên quan 
đến các dịch vụ trên; dịch vụ vũ trường (giải trí); câu lạc bộ khiêu vũ; hộp đêm; nhà hát và 
dịch vụ giải trí chủ yếu về âm nhạc, khiêu vũ, hài kịch, kịch sân khấu và ảo thuật; câu lạc 
bộ sức khỏe; câu lạc bộ giải trí và câu lạc, bộ thể thao; câu lạc bộ giải trí ở bãi biển và câu 
lạc bộ giải trí ở hồ bơi, cung cấp phương tiện thể thao, dịch vụ công viên giải trí ngoài 
trời; công viên giải trí; khu giải trí, trung tâm giải trí, cung cấp (không phải mua bán) 
phương tiện cho các hoạt động giải trí; dịch vụ câu lạc bộ thể thao ngoài trời (giải trí); 
chuẩn bị và tổ chức các sự kiện thể thao điền kinh, thi đấu điền kinh và sự kiện thể thao; 
tổ chức và xúc tiến các hoạt động thể thao và thi đấu thể thao, cung cấp (mua bán) phương 
tiện chơi gôn, dạy chơi gôn và tổ chức các cuộc thi đánh gôn; sản xuất chương trình 
truyền thanh, sản xuất các chương trình viđêô, phim, chương trình trên băng cát xét, trên 
đĩa CD, trên đĩa DVD và trò chơi điện tử, tổ chức đua ngựa; dịch vụ cung cấp (không phải 
mua bán) các phương tiện thể thao và các sự kiện thể thao, cung cấp phương tiện cho giáo 
dục thể chất và thể dục; sản xuất chương trình biểu diễn dịch vụ đại lý bán vé xem biểu 
diễn sân khấu; tổ chức các buổi họp và hội thảo; dịch vụ giáo dục, dịch vụ cung cấp 
hướng dẫn và đào tạo trong lĩnh vực chơi cờ bạc, thể thao và giải trí; đào tạo quản lý 
khách sạn: sản xuất chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ bên đường dành cho khách có ô tô, khu nghỉ 
dưỡng, dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ câu lạc bộ thể thao ngoài trời (cung cấp chỗ 
ở, thức ăn và đồ uống), dịch vụ cung cấp phương tiện và tiện nghi cho các buổi họp, hội 
thảo, hội nghị chuyên đề và tiệc lớn, dịch vụ cung cấp phương tiện và tiện nghi cho các 
cuộc triển lãm, dịch vụ đặt phòng trước cho ở tạm thời; dịch vụ đặt phòng trước nhà trọ; 
dịch vụ đặt phòng trước những khu nhà ở cao cấp có thương hiệu; dịch vụ cung cấp chỗ ở 
ở các căn hộ dịch vụ; nhà hàng, dịch vụ phòng chờ uống cocktail (quầy rượu); phòng ăn 
tạm thời; nhà hàng tự phục vụ; quán cà phê; nhà hàng phục vụ thức ăn nhanh, cửa hàng cà 
phê; nhà trọ; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ khu nhà ở tạm thời có 
thương hiệu; dịch vụ căn hộ cho thuê tạm thời; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ 
đặt phòng nhà trọ; dịch vụ nhà cho khách du lịch; dịch vụ cung cấp thực phẩm (tiệc), căng 
tin tự phục vụ, nhà khách; dịch vụ cắm trại (cung cấp chỗ ở tạm thời), nhà ở dành cho 
người già; nhà trẻ; dịch vụ chỗ ở cho động vật; dịch vụ nhà hàng, dịch vụ cho thuê phòng 
họp, dịch vụ cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
cung cấp các trang thiết bị như là bộ đồ uống hay đồ thuỷ tinh và đồ dùng sử dụng cho đồ 
uống có cồn, đồ gốm sứ thuỷ tinh hay bộ đồ ăn, dụng cụ nấu bếp, dụng cụ chuẩn bị đồ ăn, 
đồ đạc, dụng cụ sử dụng trong phòng bếp, khăn trải bàn và phụ kiện trang trí bàn cho 
khách sạn, nhà ở, căn hộ dịch vụ và nhà trọ, dịch vụ cung cấp phương tiện cắm trại cung 
cấp nhà ở khách du lịch và dịch vụ cho thuê nhà lưu động để làm chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-01761 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) PIG IMPROVEMENT COMPANY UK 

LIMITED   (GB) 
Belvedere House, Basing View, 
Basingstoke RG21 4HG United Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Tinh dịch động vật (dùng cho việc thụ tinh nhân tạo).  
 

Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); thú săn (không còn 
sống); chất chiết suất từ thịt; thịt đã chế biến; các sản phẩm từ thịt đã được chế biến; thực 
phẩm được chế biến từ thịt, cá, gia cầm và rau.  

 
Nhóm 31: Động vật sống.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu liên quan đến chăn nuôi; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan 
đến dịch vụ nghiên cứu nêu trên; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến lập dự án nghiên 
cứu kỹ thuật, đến thiết kế công nghiệp và đến lập kế hoạch nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 
Nhóm 44: Gây giống động vật; thụ tinh nhân tạo cho động vật (gây giống cho động vật); 
dịch vụ chiết suất tinh dịch từ động vật (dùng cho gây giống động vật); dịch vụ ngân hàng 
tinh trùng động vật (để gây giống động vật); dịch vụ gây giống cho ngựa; dịch vụ thú y cụ 
thể là: dịch vụ trợ giúp về thú y, dịch vụ chải lông cho con vật cảnh nuôi trong nhà; dịch 
vụ xét nghiệm mẫu gien động vật (dịch vụ thú y); dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan 
đến tất cả các dịch vụ nêu trên cụ thể là: dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến gây 
giống động vật; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến thụ tinh nhân tạo cho động vật; 
dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến chiết suất tinh dịch từ động vật; dịch vụ tư vấn 
và thông tin liên quan đến ngân hàng tinh trùng động vật (để gây giống động vật); dịch vụ 
tư vấn và thông tin liên quan đến gây giống cho ngựa; dịch vụ tư vấn và thông tin liên 
quan đến thú y; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến xét nghiệm mẫu gien động vật 
(dịch vụ thú y); dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến chế độ dinh dưỡng cho động vật 
và kiểm soát dịch bệnh của động vật (dịch vụ thú y).  

 
 

(210) 4-2012-01839 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.5; 26.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, hồng, trắng 
(731) Liên Hiệp hợp tác xã thương 

mại TP. Hồ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)  (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; bột giấy; keo dán công nghiệp; chế phẩm sinh học xử lý môi trường 
nước. 

 
Nhóm 02: Sơn, vécni; thuốc màu, nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  

 
Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; kem đánh răng; dầu gội đầu, nước hoa.  

 
Nhóm 04: Dầu; mỡ công nghiệp; nến; chất đốt chiếu sáng: dầu lửa, dầu xe máy, than cốc.  

 
Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh, dược 
phẩm.  

 
Nhóm 06: Sắt; thép; gang, các sản phẩm khác bằng kim loại như: thanh ren, bu lông, đai 
treo ống.  

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt lúa, máy xén cỏ; máy công 
nghiệp, máy ấp trứng, máy phát điện.  

 
Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thú công 
như: bơm tay, kéo, lưỡi dao cạo râu. 

 
Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu) dùng với máy tính; máy in kim dùng với 
máy tính; máy in laser đen trắngdùng với máy tính; máy quét cầm tay, máy scan; đĩa CD; 
máy photocopy; máy chiếu; hàng điện tử gia dụng: máy điện thoại di động, may nghe 
nhạc, máy chụp hình, máy quay phim; phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, kinh 
mắt; máy ổn áp điện,ổ cắm điện, công tắc điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ giải phẫu như: dao mổ, kéo, chân, tay, mắt, răng giả.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước, đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện, máng đèn.  

 
Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông, săm xe đạp 
(ruột); động cơ điện cho xe cộ trên mặt đất.  

 
Nhóm 13: Pháo hoa, thuốc nổ, súng; đạn.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ treo tường; đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đá quý, vàng.  

 
Nhóm 15: Trống; đàn ghi ta; đàn piano; bàn phím của nhạc cụ; giá đỡ dùng cho nhạc cụ, 
thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn giấy; sách; báo; tập (vở); tạp chí.  

 
Nhóm 17: Cao su; sơn cách điện; vữa cách nhiệt, điện; sợi thủy tinh để ngăn cách điện, 
nhiệt.  

 
Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  

 
Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường; gỗ xây dựng; gạch; đá; cát.  

 
Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, giá 
sách, rèm cửa bằng vải và chất dẻo.  
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Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như: chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đĩa 
nhựa, chậu.  

 
Nhóm 22: Dây; dây thừng; lưới; vải bạt (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
(trừ cao su và chất dẻo)  bông (gòn). 

 
Nhóm 23: Sợi dùng để dệt; chỉ khâu; tơ; chỉ tơ nhân tạo.  

 
Nhóm 24: Vải; ga vải trải giường; khăn lạnh cao cấp (khăn vải); màn chống muỗi; rèm 
cửa bằng vải hoặc chất dẻo; khăn tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục).  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo), cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo).  

 
Nhóm 26: Hoa giả; khuy áo; khóa kéo, đồ trang trí tóc như: kẹp tóc, ruy băng.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miếng ghép hình.  

 
Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm); dầu và mỡ động vật (ăn được), dầu 
và mỡ thực vật.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như: cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bánh mì, bánh, mứt dạng kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm và gia vị; nước 
tương, tương ớt, xốt cà chua.  

 
Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống), hạt giống, thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi, mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước giải khát có ga; nước giải khát không có ga.  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa (dùng cho người hút thuốc); giấy cuốn thuốc lá; tẩu 
hút thuốc lá, hộp đựng thuốc lá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm cho mục 
đích thương mại; đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may 
mặc, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích 
đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), máy móc (máy 
cày, máy kéo, máy phát điện, máy gặt lúa), vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, cát, xi 
măng), văn phòng phẩm (sách, băng video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, giấy, bút, vở, túi 
xách), đổ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn 
điện, công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, 
dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), lương 
thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại 
(tôm, cua, cá, mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa).  
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ mua bán nhà ở; dịch vụ nhận và chi trả 
ngoại tệ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất; lắp đặt sửa chữa, bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ rửa xe. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình (cung cấp đường truyền).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ giữ xe 
các loại dịch vụ chuyển phát nhanh và thường. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí: bowling, bida, trò chơi điện tử; dịch vụ hậu kỳ 
(bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản chính, đồng bộ vâ chuẩn hóa tác phẩm, kỹ 
sảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); dịch vụ tổ chức sự kiện 
về văn hóa, giáo dục, du lịch, thời trang, ca nhạc, dịch vụ nhiếp ảnh. 

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ tư vấn khoa 
học trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra 
chất lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát; nhà hàng ăn uống; khách sạn, cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cắt uốn tóc; 
dịch vụ bệnh viện, dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ làm vườn.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như: áo cưới; dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ; tư vấn an ninh; 
nghiên cứu pháp lý.  

 
 

(210) 4-2012-01842 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và xuất nhập khẩu 
ANOVA Việt Nam  (VN) 
Số nhà 19, tổ 6, tập thể Công ty May 10, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị đun nước bằng năng lượng mặt trời; sen vòi, thiết bị 
vệ sinh.  
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(210) 4-2012-01857 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) COSTA LIMITED    (GB) 
Whitbread Court, Houghton Hall 
Business Park, Porz Avenue, Dunstable, 
Bedfordshire, LU5 5XE, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động, bộ phận và linh kiện của sản phẩm. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quầy bán rượu; dịch vụ cung cấp lương thực thực phẩm; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.   

 
 

(210) 4-2012-01863 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; 18.2.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Địa Cầu  (VN) 
Lô G05 - 3 KCN Đức Hoà 1 Hạnh Phúc, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 11: Van an toàn bình ga. 

 
 

(210) 4-2012-01947 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh lam, xanh ngọc, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  

(VN) 
Lô 44 khu công nghiệp Mỹ Tho, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Động vật có vỏ cứng, không còn sống; cá không còn sống; thực phẩm làm từ 

cá; chiết suất thịt; sản phẩm sữa; rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; gạo; sản phẩm bột xay; chế phẩm ngũ cốc.  
 

Nhóm 31: Cá còn sống; trứng cá (thuộc nhóm này); thức ăn cho động vật; hạt giống thực 
vật; rau tươi; cây trồng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thủy hải sản, nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu phục vụ 
sản xuất (cụ thể là thuỷ sản, hải sản, thực phẩm, cà phê, trà, bánh kẹo, gạo, sản phẩm bột 
xay, ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc, thức ăn cho động vật, hạt giống), nguyên liệu phục vụ 
chế biến hải sản và thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; dịch vụ xuất nhập khẩu: 
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thủy hải sản, nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, nguyên liệu phục vụ 
chế biến hải sản và thủy sản, thức ăn gia súc, gia cẩm, thủy sản; dịch vụ về giới thiệu hàng 
hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; đại lý ký gửi hàng hoá: thuỷ sản, hải sản, thực phẩm, cà phê, trà, bánh kẹo, 
gạo, sản phẩm bột xay, ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc, thức ăn cho động vật, hạt giống.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ tư vấn bảo 
hiểm, dịch vụ môi giới chứng khoán; dịch vụ cho thuê nông trại; dịch vụ cho thuê bất 
động sản.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ cho thuê kho hàng làm lạnh thực phẩm; dịch vụ 
vận tải; dịch vụ môi giới vận tải; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ tham quan du 
lịch.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ bảo quản thực phẩm và đồ uống; dịch vụ làm đông lạnh thực phẩm; 
dịch vụ xông khói thực phẩm; dịch vụ xay bột; dịch vụ nghiền ép trái cây; dịch vụ giết mổ 
động vật.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ chăn nuôi động vật; dịch vụ làm vườn; 
dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ trợ giúp thú y.  

 
 

(210) 4-2012-01953 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) MULTI POWER ENTERPRISE CORP  

(TW) 
3Fl., No.72, Sun Chiao Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; Đồ uống làm từ sữa; Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 
(làm từ sữa) không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Thực  phẩm bổ sung dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc) không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-01954 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MULTI POWER ENTERPRISE CORP  
(TW) 
3FL., No.72, Sun Chiao Rd., Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (làm từ ngũ cốc) không dùng cho mục đích y 
tế, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (làm từ sữa) không dùng cho mục đích y tế. .  

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; đồ uống làm từ sữa. 
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(210) 4-2012-01960 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MELILEA FRANCHINE (M) SDN. 

BHD   (MY) 
C-8 Jalan PPP1, Wisma Melilea, Plaza 
Pandan Perdana, Off Jalan Pokok 
Mangga, 65250 Melaka, Malaysia 

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 18: Túi khoác vai bằng da; túi bằng da dùng đi chợ; ví da; cặp bằng da  

 
 

(210) 4-2012-01961 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A2.3.16; 2.3.25; A1.1.10 
(731) MELILEA FRANCHINE (M) SDN. 

BHD   (MY) 
C-8 Jalan PPP1, Wisma Melilea, Plaza 
Pandan Perdana, Off Jalan Pokok 
Mangga, 65250 Melaka, Malaysia 

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết thư; phong bì; sổ viết nhật ký; lịch, áp phích quảng cáo (bằng giấy 

hoặc bìa cứng); sách; tập sách, tờ rơi (bằng giấy); bảng quảng cáo (bằng giấy hoặc các 
tông); bưu thiếp; quà tặng bằng giấy; thẻ giấy (thẻ thành viên, thẻ VlP); vật liệu đóng 
sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; dải băng dính dùng cho văn phòng hoặc, gia dụng; chổi 
quét sơn; tài liệu giảng dạy (giấy); màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói (không 
nằm ở nhóm khác); máy in xách tay (đồ dùng văn phòng); bản in đúc (clisê) của ngành in.  

 
Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của người khác để khách hàng thuận tiện xem 
và mua tại các cửa hàng hoặc trên các trang tin điện tử (website); xuất nhập khẩu và đại lý 
mua bán: thực phẩm, đồ uống (không cồn và có cồn), trái cây, rau quả, bia, nước hoa quả 
và các loại nước ép trái cây, thực phẩm được bảo quản hoặc làm khô và nấu chín, các sản 
phẩm giấy, văn phòng phẩm, bìa đóng sách, hình ảnh và quà lưu niệm; điều hành kinh 
doanh; quản lý kinh doanh; dịch vụ thông tin thương mại; tổ chức triển lãm nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, giảng dạy; dịch vụ đào tạo, tổ chức và điều khiển các hội 
nghị, đại hội, hội thảo, hội nghị chuyên đề về khoa học, văn hóa và giáo dục; tổ chức các 
cuộc triển lãm cho mục đích văn hoá, giáo dục; xuất bản văn hóa phẩm; dịch vụ hướng 
nghiệp (tư vấn giáo dục, đào tạo); cung cấp các khóa học giảng dạy trong các hoạt động 
tự nâng cao nhận thức, thể thao và văn hóa.  
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(210) 4-2012-01983 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Ngô Quang Tú  (VN) 
Tổ 11, phường Phú Lương, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị văn phòng, thiết bị điện tử (bản mạch điện tử cổng cửa tự 

động), thiết bị tin học, thiết bị điện lạnh, thiết bị điện dân dụng (công tắc điện, ổ cắm 
điện, đèn nội ngoại thất, dây dẫn điện, mô tơ cửa tự động), vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-02024 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.25; 24.17.17 
(591) Đỏ, xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Thiên Nam  (VN) 
23 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Các loại dao, kéo; thìa, dĩa các loại (bộ đồ ăn) 
 

Nhóm 21: Dụng cụ dùng trong nhà bếp, bao gồm: các loại nồi (không dùng điện); xoong 
(không làm bằng kim loại quý, không dùng điện); nồi áp suất; chảo (không dùng điện); 
giá để dao; thót; mở nút chai, muôi (vá), thìa xúc/bàn xúc (dụng cụ nhà bếp) 

 
 

(210) 4-2012-02028 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) REMEDIUM LABS, INC.   (US) 

9822 Bolsa Ave., Suite D, Westminster, 
CA 92683, USA 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng được làm từ cây cỏ dùng trong mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02037 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.1; 26.1.2; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH Yahon  (VN) 

Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 03: Bông tẩy trang; bông chùi móng; sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt; mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Băng (giấy) vệ sinh dùng cho phụ nữ; tã vệ sinh dùng cho em bé hoặc người già 
bông chùi móng hổ trợ trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2012-02116 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

T.M.G  (VN) 
402 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách, ví được làm bằng da hoặc giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton; quần áo lót nam nữ; áo khoác 
ngoài nam nữ; áo mưa; giầy dép các loại; mũ; tất; cà vạt; thắt lưng (trang phục); tạp dề 
(trang phục); khăn trùm đầu; khăn quàng cổ. 

 
Nhóm 26: Đồ thêu ren dùng cho các loại trang phục; khóa kéo; khuy móc (cho quần áo); 
khuy bấm; đồ trang trí không làm bằng kim loại quý (dùng cho các loạí trang phục). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt 
động kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng may mặc; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; 
dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mục 
đích quảng bá và bán sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02128 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) CRESA PARTNERS, LLC   (US) 

200 State Street, Boston, Massachusetts, 
02109, U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; tư vấn bất động sản; dịch vụ đại diện cho người thuê nhà 

(dịch vụ bất động sản); kinh doanh việc cho thuê bất động sản; gia hạn cho thuê bất động 
sản; quản lý việc cho thuê bất động sản (dịch vụ bất động sản); giao dịch tài chính liên 
quan đến việc nắm giữ bất động sản của người khác; quản lý bất động sản; đàm phán và 
đàm phán lại cho thuê bất động sản; dịch vụ tái cấu trúc cho thuê bất động sản; chuyển 
nhượng hợp đồng thuê bất động sản cho người khác. 
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(210) 4-2012-02129 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9; 26.11.3; A26.11.8; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Điện Công 
nghiệp Việt Nam  (VN) 
Số nhà 7, ngõ 319, đường Tam Trinh, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; bộ nối điện; công tắc điện; tủ/bảng phân phối điện; phích 

cắm điện; pin và ắc quy điện; biến thế điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2012-02132 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 (540) 

 

(731) Văn phòng luật sư Doanh 
Thương  (VN) 
P.806, tầng 8, khu A, tòa nhà TĐL, số 22 
Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; dịch vụ kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục về thuế.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; dịch vụ pháp lý khác; đại diện ngoài tố 
tụng, tư vấn pháp luật. 

 
 

(210) 4-2012-02136 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.1; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư phát triển và xây dựng 
THIKECO  (VN) 
Số 411 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các cấu kiện xây dựng bằng kim loại; thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng 

bằng kim loại; hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ bằng kim loại.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình xây dựng; lắp đặt các loại tủ phân 
phối điện, tủ bảo vệ công tơ điện, vỏ tủ cao thế, các phụ kiện dùng cho điện hạ thế; dịch 
vụ sửa chữa: điện, đồ đạc, dụng cụ, công cụ; lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy vi tính.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

647 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý bề mặt kim loại: sơn, sơn tĩnh điện, mạ.  
 

Nhóm 41: Đào tạo chuyển giao công nghệ.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-02206 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) HAMON & CIE (INTERNATIONAL) 

S.A.   (BE) 
2 Rue Emile Francqui, 1435 Mont-Saint-
Guibert, Belgium  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng trong công nghiệp; động cơ và động cơ điện (không dùng 

cho các phương tiện giao thông trên bộ); quạt gió dùng cho động cơ và động cơ điện; 
động cơ điện dùng cho quạt, thiết bị và hệ thống điều hòa không khí; bộ trao đổi nhiệt (bộ 
phận của máy móc); bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); bộ lọc tĩnh điện; thiết 
bị và hệ thống khử lưu huỳnh trong khí thải phát ra từ ống khói (FGD) dùng cho máy 
công cụ, bộ trao đổi nhiệt (bộ phận của máy móc), bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc 
động cơ), bộ lọc tĩnh điện, động cơ và động cơ điện (không dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ), quạt gió dùng cho động cơ và động cơ điện, động cơ điện dùng cho 
quạt và thiết bị và hệ thống điều hoà không khí.  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị nấu nướng, 
thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị cấp nước và thiết bị vệ sinh; 
thiết bị khử muối, hệ thống và thiết bị làm mát; tháp làm mát (tháp giải nhiệt); thiết bị 
chưng cất; bộ trao đổi nhiệt (không phải bộ phận của máy móc); hệ thống và thiết bị điều 
hòa không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh không khí; quạt gió (điều hòa không khí), 
quạt (bộ phận của hệ thống điều hòa không khí); thiết bị lọc tĩnh điện; thiết bị và hệ thống 
khử lưu huỳnh trong khí thải phát ra từ ống khói (FGD) dùng cho các thiết bị sưởi ấm, 
làm lạnh, sinh hơi nước, sấy khô, thông gió, chiếu sáng, nấu nướng, cấp nước và vệ sinh; 
hệ thống và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống lọc khí; bộ lọc cho hệ thống và thiết bị 
điều hòa không khí; bộ lọc cho hệ thống và thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị lọc khí 
gaz (bộ lọc khí); bộ lọc (bộ phận của trang thiết bị công nghiệp). 

 
Nhóm 35: Quản lý dự án kỹ thuật đối với việc thiết kế và cải thiện chất lượng hệ thống 
làm mát và tháp giải nhiệt, hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí và bộ trao đổi nhiệt 

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo trì tòa nhà; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa hệ thống sưởi 
ấm; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa hệ thông thông gió; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và 
sửa chữa hệ thống điều hòa không khí; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa hệ thống làm 
lạnh; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa bộ trao đổi nhiệt; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và 
sửa chữa hệ thống làm mát; lắp đặt, làm sạch, bảo trì và sửa chữa tháp giải nhiệt; sửa chữa 
hoặc bảo trì máy móc; cho thuê máy móc và công cụ xây dựng; xây dựng hoàn thiện (chìa 
khóa trao tay) tháp giải nhiệt và hệ thống làm mát; tư vấn xây dựng; tư vấn xây dựng liên 
quan đến việc lắp đặt bộ trao đổi nhiệt, hệ thống làm mát và tháp giải nhiệt. 
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Nhóm 42: Lập kế hoạch xây dựng; thiết lập các bản vẽ xây dựng liên quan đến việc lắp 
đặt bộ trao đổi nhiệt, hệ thống làm mát và tháp giải nhiệt; dịch vụ kiến trúc, dịch vụ thiết 
kế công trình; dịch vụ trắc địa, lập trình máy tính; lập kế hoạch trắc địa thực hiện bởi kỹ 
sư hoặc phòng thí nghiệm; dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến kiến trúc; dịch vụ thử 
nghiệm vật liệu; dịch vụ thử nghiệm năng suất nhiệt; dịch vụ kiểm tra (quản lý chất 
lượng) hệ thống sưởi ấm, thông gió và làm lạnh, bộ trao đổi nhiệt, hệ thống làm mát và 
tháp giải nhiệt; nghiên cứu dự án kỹ thuật đối với việc thiết kế và cải thiện chất lượng hệ 
thống làm mát và tháp giải nhiệt, hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí và bộ trao đổi 
nhiệt; nghiên cứu tính khả thi trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt và cải tiến hệ thống làm 
mát, tháp giải nhiệt và hệ thống kiểm soát ô nhiễm không khí; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
cầu đường, thiết bị điện; phân tích và nghiên cứu trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm không 
khí và làm lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-02237 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 16.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoáng sản 
§¨k L¨k   (VN) 
37 Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 01: CO2 (carbon điôxít) dạng khí, lỏng, rắn (đá khô), quặng felspat (tràng thạch) 

để sản xuất các loại mem,gốm sứ và các sản phẩm vật liệu xây dựng là vật liệu phi kim 
loại 

 
 

(210) 4-2012-02247 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) CHECKLIST HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
36/F, Tower Two, Times square, 1 
Matheson street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 06: Hàng ngũ kim, cụ thể là: móc áo, khoá cửa, vật dụng bằng sắt gắn ở cửa để gõ 

cửa. 
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; đệm; nệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; chăn bông; chăn vải; vải phủ giường; khăn tắm; vải sử dụng trong ngành 
dệt.  

 
Nhóm 25: Giày dép; quần áo may sẵn. 
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Nhóm 27: Thảm các loại (không dùng điện và không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là: 
thảm phủ sàn; thảm chùi chân; thảm dùng cho ô tô.  

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị, dụng cụ và đồ dùng gia đình, cụ thể là: chế 
phẩm vệ sinh; đồ gốm; đồ sứ; dao kéo; dụng cụ cắt gọt; đèn và bộ đèn điện; văn phòng 
phẩm; sách; báo; tạp chí; vali, túi, cặp, ví, thắt lưng bằng da, giả da và các chất liệu khác; 
đồ điện gia dụng cụ thể là dụng cụ mở đồ hộp điện tử, quạt điện, máy pha cà phê; ghế 
trường kỷ; tủ có ngăn kéo; giá/kệ để sách; phụ kiện gia đình (bằng vải hoặc không bằng 
vải); dụng cụ lưu trữ; đồ dùng nhà bếp; đồ dùng phòng tắm; đồ dùng cho du lịch; dụng cụ 
bàn ăn; dụng cụ dao nĩa; đồ dùng bằng thuỷ tinh; dụng cụ pha chế; dụng cụ nấu ăn; thiết 
bị văn phòng và dụng cụ chùi rửa.  

 
Nhóm 40: May trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-02248 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) CHECKLIST HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
36/F, Tower Two, Times square, 1 
Matheson street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 06: Hàng ngũ kim, cụ thể là: móc áo, khoá cửa, vật dụng bằng sắt gắn ở cửa để gõ 

cửa.  
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; đệm; nệm.   
 

Nhóm 24: Chăn; chăn bông; chăn vải; vải phủ giường; khăn tắm; vải sử dụng trong ngành 
dệt.   

 
Nhóm 25: Giày dép; quần áo may sẵn.  

 
Nhóm 27: Thảm các loại (không dùng điện và không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là: 
thảm phủ sàn; thảm chùi chân; thảm dùng cho ô tô.   

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị, dụng cụ và đồ dùng gia đình, cụ thể là: chế 
phẩm vệ sinh; đồ gốm; đồ sứ; dao kéo; dụng cụ cắt gọt; đèn và bộ đèn điện; văn phòng 
phẩm; sách; báo; tạp chí; vali, túi, cặp, ví, thắt lưng bằng da, giả da và các chất liệu khác; 
đồ điện gia dụng cụ thể là dụng cụ mở đồ hộp điện tử, quạt điện, máy pha cà phê; ghế 
trường kỷ; tủ có ngăn kéo; giá/kệ để sách; phụ kiện gia đình (bằng vải hoặc không bằng 
vải); dụng cụ lưu trữ; đồ dùng nhà bếp; đồ dùng phòng tắm; đồ dùng cho du lịch; dụng cụ 
bàn ăn; dụng cụ dao nĩa; đồ dùng bằng thuỷ tinh; dụng cụ pha chế; dụng cụ nấu ăn; thiết 
bị văn phòng và dụng cụ chùi rửa.  

 
Nhóm 40: May trang phục. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

650 

(210) 4-2012-02249 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, đỏ 
(731) CHECKLIST HOLDINGS LIMITED  

(HK) 
36/F, Tower Two, Times square, 1 
Matheson street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 06: Hàng ngũ kim, cụ thể là: móc áo, khoá cửa, vật dụng bằng sắt gắn ở cửa để gõ 

cửa.  
 

Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; đệm; nệm.   
 

Nhóm 24: Chăn; chăn bông; chăn vải; vải phủ giường; khăn tắm; vải sử dụng trong ngành 
dệt.   

 
Nhóm 25: Giày dép; quần áo may sẵn.  

 
Nhóm 27: Thảm các loại (không dùng điện và không dùng cho mục đích y tế), cụ thể là: 
thảm phủ sàn; thảm chùi chân; thảm dùng cho ô tô.   

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ các thiết bị, dụng cụ và đồ dùng gia đình, cụ thể là: chế 
phẩm vệ sinh; đồ gốm; đồ sứ; dao kéo; dụng cụ cắt gọt; đèn và bộ đèn điện; văn phòng 
phẩm; sách; báo; tạp chí; vali, túi, cặp, ví, thắt lưng bằng da, giả da và các chất liệu khác; 
đồ điện gia dụng cụ thể là dụng cụ mở đồ hộp điện tử, quạt điện, máy pha cà phê; ghế 
trường kỷ; tủ có ngăn kéo; giá/kệ để sách; phụ kiện gia đình (bằng vải hoặc không bằng 
vải); dụng cụ lưu trữ; đồ dùng nhà bếp; đồ dùng phòng tắm; đồ dùng cho du lịch; dụng cụ 
bàn ăn; dụng cụ dao nĩa; đồ dùng bằng thuỷ tinh; dụng cụ pha chế; dụng cụ nấu ăn; thiết 
bị văn phòng và dụng cụ chùi rửa.  

 
Nhóm 40: May trang phục. 

 
 

(210) 4-2012-02275 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MAINFREIGHT LIMITED   (NZ) 
12 Southdown Lane, Penrose, Auckland, 
New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ kinh doanh liên quan tới quản lý chuỗi 

cung ứng.  
 

Nhóm 36: Môi giới hải quan; môi giới bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; bảo hiểm cho vận 
chuyển hàng hóa và thư tín; tư vấn bảo hiểm.  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; dịch vụ lưu trữ hàng hóa; dịch vụ giao nhận vận tải; dịch 
vụ chuyển phát nhanh [thư tín hay hàng hóa]; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giao hàng qua 
bưu điện; dịch vụ chuyển phát thư tín; dịch vụ giao báo; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; 
đóng gói hàng hóa; chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ lưu kho; dịch vụ lưu giữ tài liệu 
hay tài liệu dạng điện tử; dịch vụ dỡ hàng; xếp hàng vào kho; bao gói hàng hóa; dịch vụ 
xếp dỡ hàng hóa tại cảng, dịch vụ phân phối toàn cầu; dịch vụ thông quan cho hàng hóa 
và thư tín.  

 
 

(210) 4-2012-02287 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2011-061675 29.08.2011 JP 

(731) PEDIPED INFANT FOOTWEAR, LLC  
(US) 
1191 Center Point Drive, Henderson, 
Nevada 89074, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép, bít tất ngắn, quần tất, bít tất dài, và quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-02298 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Cam, đen. 
(731) KUBIQ SDN BHD   (MY) 

Lot 2, Jalan Teknologi 3/7, Taman Sains 
Selangor 1, Kota Damansara, PJU5, 
47810 Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế trường kỷ; đồ đạc trong nhà; các loại đồ đạc, cụ thể là, giá rửa mặt [đồ 

đạc], xe đẩy tay [đồ đạc], tủ để khăn bông [đồ đạc]; giá để treo quần áo và áo choàng [đồ 
đạc]; bàn để đặt máy vi tính; tủ đựng máy vi tính [đồ đạc]; trạm làm việc(bộ tích hợp bàn 
và ghế) dùng cho máy vi tính [đồ đạc]; tủ đựng; tủ lắp ghép; tủ đựng dùng trong phòng 
ngủ và nhà bếp; bàn học sinh và giá để đồ đạc dùng cho bàn học sinh [đồ đạc]; đồ đạc lắp 
ráp để sử dụng ngoài trời cụ thể là bàn để ngoài sân, ghế võng, ghế dài dùng để ở ngoài 
trời, ghế xếp, ghế nằm chơi; đồ đạc dùng trong nhà, phòng đợi, phòng tiếp khách, phòng 
ngủ, phòng tắm, và nhà bếp; đồ đạc làm bằng nhựa, đồ đạc làm bằng gỗ có lõi thép gia 
cường và đồ đạc làm bằng thủy tinh; giá để đồ đạc; đồ đạc dùng trong nhà được bọc bằng 
da hoặc giả da; đồ đạc dùng trong vườn; ghế đẩu và ghế cao; ghế dài [đồ đạc]; đồ đạc  
dùng trong nhà được nhồi, bọc; trạm làm việc  (bộ tích hợp bàn và ghế[đồ đạc]; gương 
soi; khung gương; gương dán tường; khung ảnh; giường ngủ; giường kết hợp trường kỷ; tủ 
có khóa và tủ đựng để sau giường; giường dùng cho trẻ em; tấm ván đầu giường; giường 
kiểu ghế dài (giường sofa); ghế ngồi; ghế lượn viền (loại ghế có khuôn hình dáng và mép 
viền theo hình người); ghế có thể gấp lại được; ghế bành; ghế có thể ngả xuống được; ghế 
bập bênh; bàn; bàn uống cà phê; bàn gương trang điểm; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, 
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thạch cao hoặc chất dẻo; phụ kiện lắp ráp giường, không bằng kim loại; hòm, không bằng 
kim loại; đệm; giá bày hàng; tượng nhỏ bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; giá để tạp 
chí; đệm giường; đồ đạc dùng cho văn phòng; giá để «.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm (không kể vận chuyển) vì lợi ích của 
khách hàng để họ xem và mua các sản phẩm này từ các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hoặc 
các đại lý phân phối; dịch vụ giới thiệu các loại sản phẩm (không kể vận chuyển) vì lợi 
ích khách hàng để họ mua các sản phẩm này từ một danh mục hàng hóa chung bằng cách 
đặt hàng qua thư hoặc bằng các phương tiện truyền thông hoặc từ một trang web hàng hóa 
trên mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ bán lẻ các loại đồ đạc và đèn; dịch vụ lựa chọn cho 
người khác hàng hoá để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ 
khuyến mại [cho người khác]; dịch vụ tiếp thị khuyến mại; tổ chức các cuộc đấu giá cho 
mục đích khuyến mại; quảng cáo; quảng cáo qua thư; phổ biến các thông cáo quảng cáo; 
đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cập nhật tài liệu quảng cáo; cho thuê không 
gian quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; quản lý quá trình đặt hàng; phân phát hàng mẫu; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời gian quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông; quản lý việc kinh doanh nhượng quyền thương mại; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; sắp xếp và tiến hành triển 
lãm cho mục đích thương mại; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến việc bán lẻ các 
loại đồ đạc và đèn.  

 
 

(210) 4-2012-02300 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.4; A26.11.12; 3.1.16; A3.1.24 
(731) THE SEASON TACKLE SDN BHD  

(MY) 
19, 19A & 21 & 21A, Jalan Bakawali 54, 
Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, 
Johor, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Dây câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; cần câu cá; lưỡi câu cá; mồi câu 

cá (mồi giả); dụng cụ câu cá.  
 
 

(210) 4-2012-02301 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BEIJING JINGDONG CENTURY 
TRADING CO., LTD.   (CN) 
Room B168, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy vi tính; thông tin về 

thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; bán đấu giá; dịch vụ khuyến mại (cho người 
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khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch 
vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ trực tuyến, cụ thể là, đồ ăn và đồ uống, sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe, quần áo, giày, mũ, đồ trang trí cho quần áo, quà tặng và túi xách, đồng hồ và đồ 
trang sức, thiết bị gia dụng cụ thể là, thiết bị thu hình, máy giặt, tủ lạnh, thiết bị làm nóng 
nước dùng điện, điều hoà không khí, quạt hút khói, thiết bị hút bụi, thiết bị sưởi ấm, sản 
phẩm ô tô, xe cộ (bao gồm ô tô, xe điện, xe đạp, xe đẩy), điện thoại di động và phụ kiện 
của nó, sản phẩm kỹ thuật số và phụ kiện của nó, thiết bị quay phim và chụp ảnh và phụ 
kiện của nó, sản phẩm nghe nhìn và phụ kiện của nó, máy vi tính và phụ kiện của nó, thiết 
bị ngoại vi và phần mềm của máy vi tính, đồ dùng văn phòng, đồ nội thất (cụ thể là, giá 
đồ đạc, tủ sách, bàn học sinh, ghế ngồi, ghế để chân, giá (đồ đạc) đa chức năng, giá để 
hoa, giá để rượu, giá đựng hàng hóa, tủ đựng quần áo, giá treo áo, bàn đặt cạnh giường, 
bàn trang điểm, bộ bàn ghế để máy vi tính, ghế thư giãn, trường kỷ để thư giãn, khung để 
treo quần áo, bàn để là, bàn để sát tường, bàn uống trà, bàn xếp, giá để giày, tủ đựng giày, 
ghế dài dùng để ngồi thay giày, tủ để tivi, tủ đựng đặt cạnh cửa ra vào, tủ có ngăn kéo, tủ 
ly, thang dùng cho mục đích gia đình, ghế trường kỷ, giường, đệm, giường xếp, giường 
cũi cho trẻ em, tủ trưng bày, tủ đựng, đồ đạc dành cho trẻ em, ghế trường kỷ dành cho trẻ 
em, đệm dành cho trẻ em, tủ đựng đặt cạnh giường, bàn dành cho trẻ em, bàn học, ghế 
dành cho trẻ em, ghế ngồi học, tủ có nhiều ngăn, đồ đạc bằng gỗ thông, bảng vẽ (dùng 
cho trẻ em), đồ dùng trong nhà bếp, bộ đồ ăn (bát, đĩa, thìa, dao, dĩa), sản phẩm dệt may 
dùng trong gia đình, đèn, vật liệu xây dựng nhà, các thiết bị gia dụng loại nhỏ (cụ thể là, 
máy hút mùi, dụng cụ để nấu nướng, đầu đọc đĩa DVD, thiết bị âm thanh, tủ khử trùng, 
máy rửa bát đĩa, tủ rượu, quầy rượu trong nhà bằng băng đá, máy ướp lạnh, thiết bị sấy 
khô dùng điện, máy lọc trong, máy giữ ẩm, máy hút bụi, máy lọc nước, máy hấp quần áo, 
thiết bị ghi âm thanh, máy hút ẩm, mấy sấy khô quần áo, bàn là điện, máy làm sạch, bình 
lọc nước nóng lạnh, quạt điện, quạt dùng cho máy điều hòa không khí, thiết bị hiển thị 
thời gian, thiết bị dự báo thời tiết, dụng cụ lau chùi, nhiệt kế, máy cắt lông xù và hút bụi 
quần áo, đèn diệt muỗi, máy xoa bóp, máy làm sữa đậu nành, lò vi sóng, ấm đun nước 
dùng điện, bình đựng nước nóng, máy chế biến thực phẩm, máy ép trái cây, máy làm bánh 
mỳ, nồi áp suất dùng điện, bếp điện, bếp từ, máy làm bánh dùng điện, lò nướng bánh, 
máy luộc trứng, máy làm sữa chua, máy pha cà phê, tủ sấy dùng điện, máy khử độc trái 
cây và rau, lò nướng pho mát, dụng cụ đánh trứng, thiết bị điện tử để mở nút chai rượu, 
máy làm sạch nhà bếp, máy bảo quản thực phẩm, máy nghiền đá, máy khử trùng, cân 
dùng trong nhà bếp, máy xử lý thực phẩm, máy hâm nóng sữa, dao cắt bánh mỳ dùng 
điện, thiết bị trồng rau mầm, máy cắt nghiền rau quả, chảo rán dùng điện), sản phẩm 
chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, đồ đan, hàng dệt may, sản phẩm 
da, đồ thủy tinh, kim loại quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý, xuất bản phẩm 
điện tử, các tác phẩm nghệ thuật, bộ đồ giường, thiết bị làm sạch, các sản phẩm dùng cho 
vật nuôi, sách, thiết bị nghe nhìn, dược phẩm, thiết bị y tế, dụng cụ chăm sóc sức khỏe, 
dụng cụ tập thể dục, dụng cụ thể thao, thiết bị giải trí, thiết bị sơ cứu và y tế, sản phẩm 
dành cho bà mẹ và trẻ em cụ thể là, thực phẩm cho em bé, bồn tắm cho em bé, chăn cho 
em bé, tã lót cho em bé, túi ngủ cho em bé, bình sữa cho em bé, đồ chơi, dụng cụ chơi 
nhạc, thiết bị sạc pin, phiếu quà tặng, thiệp, hoa, cây; dịch vụ cung cấp hoạt động hỗ trợ 
kinh doanh hữu ích cho việc giải quyết vấn đề thương mại thông qua mạng máy tính địa 
phương và toàn dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo; biên tập thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; dịch vụ tái lập kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự.  

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; thư điện tử; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
dịch vụ truyền hình; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp các kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa.  
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Nhóm 42: Cập nhật phần mềm máy vi tính; bảo dưỡng phần mềm máy vi tính; tạo lập và 
duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ 
trang tin điện tử); chuyển đổi dữ liệu máy vi tính và dữ liệu của chương trình máy vi tính 
(không phải là chuyển đổi vật lý); cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp nền 
tảng internet cho thương mại điện tử; dịch vụ thiết kế bao bì.  

 
 

(210) 4-2012-02341 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Cam sẫm, cam nhạt, đen, ghi nhạt, ghi sẫm

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Phan Hoa  (VN) 
Số 70A Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và độc quyền phân phối máy ảnh casio; nhập khẩu và độc quyền 
phân phối máy ảnh ricoh; nhập khẩu và độc quyền phân phối chân máy velbon; nhập khẩu 
và độc quyền phân phối chân máy vanguard; nhập khẩu và độc quyền phân phối rượu 
Sake Tashuriki.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà. 
 

Nhóm 39: Cho thuê kho.  
 
 

(210) 4-2012-02402 (220) 24.12.2009 
(641) 4-2009-28044 (441) 25.06.2012 
(300) 77/780,851 14.07.2009 US 

(731) RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, 
INC.   (US) 
10400 Fernwood Road Bethesda, 
Maryland 20817 U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy bán rượu và cốc tai; dịch vụ chỗ nghỉ dưỡng tạm thời; 
dịch vụ cung cấp các địa điểm, chỗ nghỉ tạm thời dừng cho các cuộc họp, hội nghị và triển 
lãm; cung cấp chuẩn bị các bữa tiệc và các địa điểm, chỗ nghỉ tạm thời cho các buổi họp 
xã hội quan trọng trong các dịp đặc biệt; và dịch vụ đặt phòng khách sạn cho người khác.  

 
 

(210) 4-2012-02407 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) KERZNER INTERNATIONAL 
LIMITED    (BS) 
Atlantis Paradise Island, Coral Towers 
Executive Office, P.O.Box N4777, 
Nassau, Bahamas 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, cụ thể là sắp xếp và tổ chức các chuyến du lịch và cung cấp 
thông tin trong lĩnh vực du lịch; hãng du lịch gồm đặt chỗ và đặt vé tàu xe; dịch vụ hàng 
không, cụ thể là dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; sắp 
xếp các chuyến tham quan dưới nước bằng tàu ngầm hoặc lặn cho khách du lịch; dịch vụ 
tổ chức tham quan bằng tàu biển và cho thuê tàu biển; dịch vụ tổ chức tham quan cảnh 
đẹp và du thuyền.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ làm đẹp; dịch vụ đặt chỗ trước cho 
người khác để chăm sóc ở trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm thẩm mỹ.  

 
 

 
(210) 4-2012-02408 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(731) KERZNER INTERNATIONAL 

LIMITED    (BS) 
Atlantis Paradise Island, Coral Towers 
Executive Office, P.O.Box N4777, 
Nassau, Bahamas 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, cụ thể là sắp xếp và tổ chức các chuyến du lịch và cung cấp 

thông tin trong lĩnh vực du lịch; hãng du lịch gồm đặt chỗ và đặt vé tàu xe; dịch vụ hàng 
không, cụ thể là dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng đường hàng không; sắp 
xếp các chuyến tham quan dưới nước bằng tâu ngầm hoặc lặn cho khách du lịch; dịch vụ 
tổ chức tham quan bằng tàu biển và cho thuê tàu biển; dịch vụ tổ chức tham quan cảnh 
đẹp và du thuyền.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ làm đẹp; dịch vụ đặt chỗ trước cho 
người khác để chăm sóc ở trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm thẩm mỹ.  

 
 

 
(210) 4-2012-02409 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vi Na Ra HQ  (VN) 
Lầu 1, toà nhà Kumho Asian Plaza, 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2012-02421 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/411,815 31.08.2011 US 

  
(731) BIOGEN IDEC MA INC.    (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 

 
 

(210) 4-2012-02423 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/411,811 31.08.2011 US 

  
(731) BIOGEN IDEC MA INC.    (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 

 
 

(210) 4-2012-02424 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/411,818 31.08.2011 US 

  
(731) BIOGEN IDEC MA INC.    (US) 

14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 

 
 

(210) 4-2012-02425 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/411,801 31.08.2011 US 

(731) BIOGEN IDEC MA INC.     (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA      

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 
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(210) 4-2012-02426 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/411,822 31.08.2011 US 

(731) BIOGEN IDEC MA INC.     (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA      

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 
 
 

(210) 4-2012-02428 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/411,805 31.08.2011 US 

(731) BIOGEN IDEC MA INC.     (US) 
14 Cambridge Center, Cambridge, MA 
02142 USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho việc điều trị bệnh máu khó đông. 
 
 

(210) 4-2012-02440 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 19.7.1; 26.15.25 
(591) Đen, trắng, xanh lục xám, vàng, xanh 

nước biển đậm 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED (VG)

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.   

 
 

(210) 4-2012-02441 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 19.7.1; 26.15.25 
(591) Đen, trắng, xanh lục xám, xám, vàng, 

xanh nước biển đậm 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED (VG)

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.   
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(210) 4-2012-02481 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A26.11.12; 5.9.19 
(591) Đỏ, vàng, xanh lục, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt nông nghiệp: đậu hạt Hà Lan (chưa qua chế biến). 

 
 

(210) 4-2012-02482 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.6; 26.1.2; 5.7.2; 5.7.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngô ngọt nguyên hạt (chưa qua chế biến).  

 
 

(210) 4-2012-02483 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.5; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đổ, vàng, xanh tím, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thanh An  (VN) 
Thôn Đoàn Kết, xã Yên Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp: ngô ngọt nguyên hạt (chưa qua chế biến). 

 
 

(210) 4-2012-02499 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thẩm mỹ 
Xuân Hương   (VN) 
22 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Dạy nghề thẩm mỹ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp SPA (thẩm mỹ viện).  
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(210) 4-2012-02513 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 3.7.8; A3.7.24 
(731) CHUMS TM HK, LIMITED   (US) 

2424 South 2570 West Salt Lake City, 
Utah 84119 U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Hộp đựng các thiết bị điện tử cá nhân, hộp kính mắt và kính râm; dây đeo của 
các loại hộp nói trên, dây đeo giữ kính mắt, túi đựng kính mắt và kính râm.  

 
Nhóm 18: Túi xách đa năng, túi thể thao, túi xách tay, túi đeo ngang thắt lưng, túi đeo bên 
hông, túi đeo sau lưng, túi xách đi bộ đường dài, móc treo chìa khóa làm bằng da, túi cắp 
nách, túi xách vai, túi xách tay có quai của nữ, túi nhỏ làm bằng da hoặc nỉ, túi dây rút để 
đựng phong bao lì xì, ví, ví cắp nách, ví cầm tay, ví đựng thẻ, ví đựng chìa khóa, ví bỏ túi, 
cặp da, ví đựng danh thiếp, ví đựng thẻ điện thoại, ví đựng thẻ tín dụng, ví đựng chìa khóa 
bằng da, túi đựng, túi đựng sách, dây đai của các sản phẩm trên. 

 

Nhóm 25: Đồ thể thao, cụ thể là, áo khoác ngoài, áo nỉ, áo sơ mi, áo phông, quần, quần 
đùi, mũ và quần thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-02523 (220) 09.06.2010 
(641) 4-2010-12440 (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 2.3.1; A2.3.2; A26.11.12 
(591) Xanh nõn chuối, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Quý   (VN) 
Số 8 ngách 36/29 phố Đức Giang, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo: chăm sóc tóc, làm đẹp tóc, trang điểm nghệ thuật, chăn sóc và 
làm đẹp móng, phun xăm thẩm mỹ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ: chăm sóc tóc, làm đẹp tóc, trang điểm nghệ thuật, chăn sóc và làm 
đẹp móng, phun xăm thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2012-02537 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Khang Luân (VN)
55/18 Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy ép trái cây; máy chế biến sữa đậu nành; máy đánh trứng; 
máy vắt nước cam; máy xay đa năng; máy hút bụi.  

 

Nhóm 08: Bàn là. 
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Nhóm 11: Lò nướng; lò vi sóng; lẩu điện; nồi cơm điện; nồi tiềm, bình thủy điện; ca siêu 
tốc; quạt điện; bếp điện; máy sấy tóc; máy nước uống nóng lạnh; ấm sắc thuốc chạy điện 
(siêu thuốc); máy pha cà phê; đèn sạc.  

 
 

(210) 4-2012-02567 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 
INC.   (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh đã lộ sáng có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim 

phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt hình, và phim điện ảnh đã lộ sáng để phát trên truyền 
hình có nội dung phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm và/hoặc hoạt 
hình; băng âm thanh, băng nghe - nhìn, băng cát xét nghe nhìn, đĩa nghe nhìn, và đĩa 
DVD có nội dung âm nhạc, phim hài, kịch, phim hành động, phim phiêu lưu mạo hiểm 
và/hoặc hoạt hình; tai nghe choàng qua đầu âm thanh nổi; pin (ắc quy); điện thoại không 
dây; băng cát xét âm thanh và đầu máy chạy đĩa CD; đĩa ghi chương trình trò chơi máy 
tinh trên bộ nhớ chỉ đọc CD ROM; đầu máy chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu chạy băng 
âm thanh kỹ thuật số; rađiô; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; kính mắt, kính râm 
và hộp đựng các loại kính trên; phần mềm có thể tải xuống để chơi các trò chơi máy tính 
trực tuyến, phần mềm trò chơi máy tính có thể tải xuống; phần mềm trò chơi máy tinh [đã 
ghi sẵn hay có thể tải xuống] dùng cho điện thoại di động và điện thoại sử dụng vùng phủ 
sóng chia ô; chương trình trò chơi viđêô và trò chơi máy tinh, đã ghi sẵn hay có thể tải 
xuống; đầu máy trò chơi viđêô và băng cát xét ghi trò chơi viđêô; phần mềm ứng dụng 
máy tinh, đã ghi sẵn hay có thể tải xuống; phụ kiện điện thoại sử dụng vùng phủ sóng 
chia ô, cụ thể là các phụ kiện cho phép sử dụng điện thoại không cầm tay, vỏ điện thoại và 
vỏ che mặt điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô; thẻ từ tính được mã hoá, cụ thể là, 
thẻ điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ và thẻ chìa khoá từ tính; và nam 
châm trang trí. 

 
Nhóm 28: thiết bị trò chơi được bán thành một bộ dùng để chơi trò chơi trên máy vi tính 
(loại chơi trong nhà) dùng với màn hình hay màn hiển thị ngoài. 

 
 

(210) 4-2012-02570 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng  (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể là thuốc trừ (diệt) sâu bọ. 
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(210) 4-2012-02577 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cơ sở Dư Kim Bảo  (VN) 
241/25/52 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang thơm. 

 
 

(210) 4-2012-02591 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ khí đúc 
Việt Nam  (VN) 
Lô B2, khu công nghiệp Thụy Vân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị và các phụ tùng thay thế cho các ngành công nghiệp: công nghiệp xi 

măng, khai thác than, quặng, khoáng sản và các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện; cụ thể 
những sản phẩm đó là: con lăn, bàn nghiền, bi nghiền, tấm lót, búa đập hàm nghiền, sàng 
phân ly, ống lồng Cyclone, van lật trong tháp trao đổi nhiệt, ghi tĩnh, ghi lạnh, bánh răng 
sao, răng gầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ cho các 
ngành công nghiệp, các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm và đo lường. 

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí các sản phẩm bằng thép, đồng, nhôm, gang, hợp kim (theo đơn 
đặt hàng).  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ cho các ngành xi măng, 
khai thác than, khoáng sản và các ngành công nghiệp sản xuất; chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực đúc và gia công cơ khí (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền cho phép). 

 
 

(210) 4-2012-02602 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.13.25 
(731) XINXIANG KERUI HEAVY 

MACHINERY SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
West of Renmin road, Changyuan 
county, Xinxiang Henan province, P. 
R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); cái tời để kéo cáp; máy nâng chuyển; thiết bị nâng; 

thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hóa; cần trục (thiết bị nâng và 
nhấc); băng tải (máy móc); máy nâng; palăng nâng (thiết bị nâng); nam châm điện nâng 
(thiết bị nâng).  

 
 

(210) 4-2012-02603 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) XINXIANG KERUI HEAVY 

MACHINERY SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
West of Renmin road, Changyuan county, 
Xinxiang Henan province, P. R.China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nâng (thang máy); cái tời để kéo cáp, máy nâng chuyển; thiết bị nâng; 
thiết bị chuyển vận dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hóa; cần trục (thiết bị nâng và 
nhấc); băng tải (máy móc); máy nâng; palăng nâng (thiết bị nâng); nam châm điện nâng 
(thiết bị nâng). 

 
 

(210) 4-2012-02604 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Quốc tế VAG (VN)
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ phòng chống bức xạ; khẩu trang bảo hộ chống cháy; mặt nạ; 
bảo hộ; mặt nạ phòng độc (không dùng cho hô hấp nhân tạo).  

 

Nhóm 10: Khẩu trang dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 24: Khẩu trang (trang phục). 
 

Nhóm 25: Mạng che mặt (trang phục); khăn trùm che mặt.  
 
 

(210) 4-2012-02605 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng trang trí nội thất 
Sài Gòn Kiến Tạo  (VN) 
57/11A Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dựng; xây dựng công nghiệp; xây dựng cầu đường; san lấp mặt  
bằng; trang trí nội thất.  

 

Nhóm 42: Thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-02606 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A11.3.2; 5.7.12; 1.15.15; 26.1.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VICO   (VN) 
Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát.  
 
 

(210) 4-2012-02607 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A9.3.9; A1.1.10; 26.1.1; 25.1.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VICO   (VN) 
Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 
 

(210) 4-2012-02630 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Cửa Châu Âu  (VN) 
Số 40, tổ 27B, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại, cụ thể: cửa cuốn, cửa sổ, cửa ra vào, khóa cửa bằng kim 
loại, khung cửa bằng kim loại, cổng bằng kim loại. 

 
Nhóm 07: Mô tơ dùng cho cửa cuốn, bộ chuyển động dùng cho máy, tời kéo. 

 
Nhóm 19: Cửa nhựa, cửa chớp, cửa gỗ, cửa kính, cửa ra vào không bằng kim loại, cổng 
không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-02659 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.5.1; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hùng Dũng  (VN)

Km 42 +600, Thôn Năm, thị trấn Lai 
Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; chấn lưu điện tử; bộ đánh lửa dùng cho xe cộ, bộ 

nạp điện, rơ le nhảy, cuộn điện; bộ cấp nguồn.  
 
 

(210) 4-2012-02688 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Hải Lý   (VN) 
Số 27, ngõ 139, đường Tam Trinh, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các mặt hàng điện máy (sưởi điện, quạt sạc điện, quạt điện, 

quạt thông gió, phích cắm điện, ổ cắm điện, ổn áp điện, máy bơm nước, bình nóng lạnh), 
điện gia dụng (nồi cơm điện, bộ nồi các loại, nồi ủ chân không, nồi áp suất, ấm điện, ấm 
siêu tốc, lò vi sóng, vỉ nướng điện, nồi nướng, chảo ga, chảo từ, bếp từ, lẩu điện, máy rửa 
bát, bình thuỷ điện, máy xay sinh tố, máy say thịt, máy hút ẩm, máy sấy tóc, máy hút bụi, 
cây nước nóng lạnh, bàn là), điện lạnh, thiết bị lọc nước, máy phát điện; dịch vụ mua bán 
tại siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm: điện gia dụng  (nồi cơm điện, bộ nồi 
các loại, nồi ủ chân không, nồi áp suất, ấm điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng, vỉ nướng điện, 
nồi nướng, chảo ga, chảo từ, bếp từ, lẩu điện, máy rửa bát, bình thuỷ điện, máy xay sinh 
tố, máy say thịt, máy hút ẩm, máy sấy tóc, máy hút bụi, cây nước nóng lạnh, bàn là), điện 
lạnh, điện máy (sưởi điện, quạt sạc điện, quạt điện, quạt thông gió, phích cắm điện, ổ cắm 
điện, ổn áp điện, máy bơm nước, bình nóng lạnh), thiết bị lọc nước, máy phát điện. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, xe tải; cho 
thuê xe tải.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (SPA); dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-02689 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Hải Lý  (VN) 
Số 27, ngõ 139, đường Tam Trinh, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các mặt hàng điện máy (sưởi điện, quạt sạc điện, quạt điện, 
quạt thông gió, phích cắm điện, ổ cắm điện, ổn áp điện, máy bơm nước, bình nóng lạnh), 
điện gia dụng (nồi cơm điện, bộ nồi các loại, nồi ủ chân không, nồi áp suất, ấm điện, ấm 
siêu tốc, lò vi sóng, vỉ nướng điện, nồi nướng, chảo ga, chảo từ, bếp từ, lẩu điện, máy rửa 
bát, bình thuỷ điện, máy xay sinh tố, máy say thịt, máy hút ẩm, máy sấy tóc, máy hút bụi, 
cây nước nóng lạnh, bàn là), điện lạnh, thiết bị lọc nước, máy phát điện; dịch vụ mua bán 
tại siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm: điện gia dụng  (nồi cơm điện, bộ nồi 
các loại, nồi ủ chân không, nồi áp suất, ấm điện, ấm siêu tốc, lò vi sóng, vỉ nướng điện, 
nồi nướng, chảo ga, chảo từ, bếp từ, lẩu điện, máy rửa bát, bình thuỷ điện, máy xay sinh 
tố, máy say thịt, máy hút ẩm, máy sấy tóc, máy hút bụi, cây nước nóng lạnh, bàn là), điện 
lạnh, điện máy (sưởi điện, quạt sạc điện, quạt điện, quạt thông gió, phích cắm điện, ổ cắm 
điện, ổn áp điện, máy bơm nước, bình nóng lạnh), thiết bị lọc nước, máy phát điện.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, xe tải; cho 
thuê xe tải.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe (SPA); dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  
 
 

(210) 4-2012-02720 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 18.3.21; 18.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam   (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, nha khoa, thú y; que thử thai; bao cao su; bơm kim 
tiêm dùng một lần; dây truyền dịch; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt. 

 
 

(210) 4-2012-02743 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DAO STAR INVESTMENT PTE. LTD. (SG)
3017 Bedok North St 5, #06-10, Gourmet 
East Kitchen, Singapore 486121  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh nướng; bánh mứt kẹo; sôcôla và sản phẩm sôcôla; bánh mì; 
bánh mì kẹp nhân (xăng đuých); ổ bánh mì nhỏ (để ăn sáng); bánh xốp; bánh bích quy; 
bánh quy nướng; kem lạnh; kem lạnh làm từ hoa quả; bánh nướng xốp.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chuẩn bị 
thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
chuẩn bị thực phẩm hoặc bữa ăn tại địa điểm theo yêu cầu (do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ phục vụ thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán ăn tự phục vụ; quán bán đồ 
ăn nhẹ; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang về (do nhà 
hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-02839 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mực in Đông 
Đô  (VN) 
Số 126A3 ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực in có mực dùng cho máy in và máy sao chụp 

 

(210) 4-2012-02842 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.1.1 
(591) Da cam, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH Nhật Linh   (VN) 

Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Chuỗi cửa hàng siêu thị kinh doanh các mặt hàng cơ điện (như dây và cáp điện, 

biến áp điện lực, tủ điện, ổn áp, thiết bị điện (như công tắc, ổ cắm và các phụ kiện đi kèm, 
aptomat (cầu dao điện) và tủ điện, quạt thông gió, đối lưu khí, ống dẫn điện (ống luồn) và 
các phụ kiện đi kèm như hộp chia ngả, khớp nối và kẹp đỡ, cút, đui đèn, bảng điện, thiết 
bị điện gia dụng như quạt, bình nước nóng, đèn chiếu sáng), ổ cắm kéo dài, đèn chiếu 
sáng, quạt), vật liệu xây dựng (như sứ vệ sinh, gương, gạch hoa, đồ inox, đá, sơn tường, 
giấy dán tường), dụng cụ lắp đặt xây dựng và lắp đặt điện, đồ gia dụng bao gồm đồ nhựa 
như đồ chứa đựng và dụng cụ dùng cho gia dụng và nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành 
bằng tay, đồ nội thất, dụng cụ làm việc cầm tay (như cưa, khoan, đục, kìm).  

 
 

(210) 4-2012-02848 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; A5.3.13; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng   (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa tắm trắng da; 

kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-02849 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.4.1; A5.3.13 
(591) Hồng, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng   (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

(dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-02854 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FUJIFILM CORPORATION   (JP) 
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm astaxanthin; chất 

bổ sung dinh dưỡng bao gồm Vitamin C; chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm collagen; chất 
dinh dưỡng; chất bo sung chống ô-xi hóa (có chứa chất dinh dưỡng); chất bổ sung 
vitamin; chất bổ sung chế độ ăn kiêng có chứa khoáng chất dùng cho người; chất bổ sung 
dinh dưỡng cho thực phẩm và chất ăn kiêng, phù hợp cho mục đích y tế; chất ăn kiêng và 
chất bổ sung dinh dưỡng, chất ăn kiêng và chất bo sung dinh dưỡng để làm đẹp; chất ăn 
kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng để điều trị và cải thiện làn da, thuốc bổ cho làn da (có 
chứa thuốc); dược phẩm dinh dưỡng được đùng như chất ăn kiêng và chất bổ sung dinh 
dưỡng, thực phẩm dùng cho mục đích y tế thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; đồ 
uống kiêng tăng cường dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung cho đồ uống 
kiêng cho người ở dạng lỏng và hỗn hợp dạng khô, dùng cho mục đích trị liệu dược phẩm.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm đã chế biến hoặc chất bổ sung cho thực phẩm làm từ rau, thịt, cá, 
động vật có vở cứng, hải sản, chất béo có thể ăn dược, dầu có thể ăn được, sản phầm sữa, 
trứng, hoặc kết hợp của các thực phẩm này, được làm giàu astaxanthin; thực phẩm đã chế 
biến hoặc chất bồ sung cho thực phẩm làm từ rau, thịt, cá, động vật có vỏ cứng, hải sản, 
chất béo có thể ăn được, dầu có thể ăn được, sản phẩm sữa, trứng, hoặc kết hợp của các 
thực phẩm này, được làm giàu vitamin C, thực phẩm đã chế biến hoặc chất bổ sung cho 
thực phẩm trên cơ sở collagen, thực phẩm có nguồn gốc từ thịt động vật; thực phẩm có 
nguồn gốc từ rau; dầu và chất béo cỏ thể ăn được sữa và sản phẩm từ sữa; thịt; trứng; cá; 
động vật có vỏ cứng; hải sản.  

 
Nhóm 30: Chế phẩm có nguồn gốc từ các-bon hyđrat cho thực phẩm, thực phẩm giàu tinh 
bột, thực phẩm chứa bột mì là thành phần chính; thực phẩm chứa ngũ cốc là thành phần 
chính, sản phẩm từ nấm men cho thực phẩm, dùng cho người.  
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Nhóm 32: Đồ uống tốt cho sức khỏe không có cồn, đồ uống không có cồn; đồ uống không 
có rượu, nước hoa quả ép không cồn và nước uống tăng lực có chứa astaxanphin; nước hoa 
quả ép không cồn và nước uống tăng lực được làm giàu vitamin C; nước hoa quả ép và 
nước uống tăng lực có chứa collagen; đồ uống có chứa hoa quả làm đẹp cho làn da; đồ uống 
dinh dưỡng không chứa thuốc, đồ uống có chứa thêm vitamin, khoáng chất hoặc chất xơ.  

 
 

(210) 4-2012-02864 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) ESQUEL ENTERPRISES LIMITED (HK)

12/F Harbour Center, 25 Harbour road, 
Wanchai, Hong Kong  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 22: Bông dạng thô; sợi bông; vải dầu; buồm; sợi gai dầu; sợi tơ; lông động vật dạng 
thô; sợi hóa học dùng để dệt; sợi vô cơ dùng để dệt (không bao gồm sợi amiăng); cái 
vông; dây thừng; lưới (không làm bằng kim loại hoặc amiăng); mái che băng vải bạt; lều 
mang đi được (không dùng cho mục đích cắm trại); chỉ vuốt nhựa; dây chảo dùng để leo 
núi; lều mang đi được dùng để leo núi hoặc cắm trại ngoài trời; sợi bông gạo; phoi bảo từ 
gỗ; sợi gỗ (làm từ vỏ bào); lông vũ và lông tơ (dùng để nhồi).  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ (dùng để dệt); sợi và chỉ đã được tẩy nhờn.  
 

Nhóm 24: Vải dệt; vải dệt kim; vải nỉ và vải không dệt; vải dầu; vải hồ gôm không thấm 
nước; vải được phủ bằng vinyl; vải được tráng cao su; vật liệu dùng để lọc làm bằng vải 
dệt; màn chống muỗi; khăn phủ giường; mÒn bông; vỏ (làm bằng vải lanh) bọc nệm và 
mÒn bông; vải bọc nệm (không bi nhét bông hoặc giẻ ở bên trong); áo gối (vỏ gối); chăn; 
khăn ăn để bàn làm bằng vải, vải dùng để rửa bát; biểu ngữ và cờ (không làm bằng giấy); 
vỏ bọc bệ xí làm bằng vải; tấm phủ ghế làm bằng vải; tấm trướng treo tường làm bằng vải; 
khăn trải bàn (không làm bằng giấy); vải phủ bàn chơi bi-a; nhãn mác bằng vải; khẩu 
trang; khăn phủ gối; chăn bông; vỏ chăn bông (làm bằng vải lanh). 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); áo; áo bờ-lu; áo sơ-mi; áo sơ-mi dài tay; áo thể thao; áo 
choàng; áo choàng (áo tắm); quần đùi bó dành cho nam giới; quần đùi; quần áo lót; quần 
áo ngủ; váy ngắn; bộ đồ mặc ở nhà; váy dài; quần lót dài; quần lửng; nịt bít tất; dây nịt để 
kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo quần (trang phục), tất (móc khóa); dải thắt lưng (trang 
phục); dây lưng (trang phục); đồ đi chân (trang phục); lễ phục dùng cho các buổi lễ hóa 
trang; quần áo thể thao; giày thể thao; đồ đội đầu (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-02867 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; A5.3.14; 5.3.11 
(591) Đỏ, trắng, xanh cửu long, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Xuân  (VN) 
154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất cơ bản; hóa chất dùng trong công nghiệp.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế); chất để làm 
sạch và đánh bóng; chất thơm tổng hợp phục vụ cho việc sản xuất mỹ phẩm, cụ thể là: 
tinh dầu.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: máy móc, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ 
cho ngành y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, vật liệu xây dựng bằng kim loại và phi kim loại, thiết bị vệ sinh, đồ ngũ 
kim, hàng nông sản và lâm sản, động vật sống, hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho việc thi công xây dựng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; điều hành tua du lịch; dịch vụ thu 
gom và vận chuyển rác thải.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý và tiêu hủy: chất thải, rác thải.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  

 
Nhóm 44: Trồng cây gia vị và cây dược liệu; dịch vụ phòng khám chữa bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-02942 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.1.6 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xây dựng 

(COTEC)   (VN) 
236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế và dây chuyền 
công nghệ thuộc ngành xây dựng và kết cấu xây dựng; tư vấn lựa chọn giải pháp kinh 
doanh; tư vấn đấu thầu gồm lập hồ sơ mời thầu, tiến hành đấu thầu, chọn thầu.   

 
Nhóm 36: Mua bán nhà; môi giới bất động sản; cho thuê nhà ở; cho thuê văn phòng; dịch 
vụ tư vấn đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt và sửa chữa: công trình dân dụng và công nghiệp, công trình 
kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình giao thông và công trình thủy lợi; 
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lắp đặt đường dây, trạm biến áp và thiết bị công nghiệp; lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh; xây 
dựng các công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường.  

 
Nhóm 45: Thực hiện các thủ tục pháp lý về nhà đất.  

 
 

(210) 4-2012-02947 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 010214724 24.08.2011 EM 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP.  
(US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để phòng ngừa và điều trị bệnh tiểu đường.  

 
 

(210) 4-2012-02968 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bảo vệ thực vật Hoàng Anh  
(VN) 
P103, V4, tập thể Đại học Giao Thông 
Vận Tải, ngõ 12, ngách 629 phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02969 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bảo vệ thực vật Hoàng Anh  
(VN) 
P103, V4, tập thể Đại học Giao Thông 
Vận Tải, ngõ 12, ngách 629, phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại.  
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(210) 4-2012-02977 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.3.1; 1.7.6; A1.1.10; 26.4.1 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ giao đồ ăn bởi nhà hàng ăn uống (đồ ăn do nhà hàng chuẩn bị).  

 
 

(210) 4-2012-02980 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Ilinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-02981 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm làm từ sữa, dưa góp, 
món tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây. 

 
 

(210) 4-2012-02982 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-02983 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-02984 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-02985 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi để tiêu khiển.  

 
 

(210) 4-2012-02986 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Ilinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm làm từ sữa, dưa góp, 
món tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây.  
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(210) 4-2012-02987 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Ilinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi để tiêu khiển.  
 
 

(210) 4-2012-02988 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 7.5.10; 26.13.25 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-02989 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 7.5.10; 26.13.25 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-
đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-02991 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 7.5.10; 26.13.25 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm sữa, dưa góp món 
tráng miệng (chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây).  
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(210) 4-2012-03043 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Đặng Thị Bé  (VN) 
Số 93, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 
Hòa Khánh, phường 2, thị xã Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 30: Nem. 
 
 

(210) 4-2012-03070 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) GOOD HEALTH PRODUCTS 

LIMITTED   (NZ) 
265 Albany Highway, Albany, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, ca cao; thực phẩm bổ sung ăn 
kiêng không dùng cho mục đích y tế, làm từ trà, ca cao, gạo, bột sắn, bột cọ, ngũ cốc; đồ 
ăn nhanh làm từ trà, ca cao, bột sắn, gạo, bột cọ, ngũ cốc; thực phẩm chế biến trên cơ sở 
ngũ cốc; bánh kẹo; trà; cà phê; mật ong; sáp ong dùng làm thực phẩm cho người, không 
dùng cho mục đích y tế; sữa ong chúa dùng làm thực phẩm cho người, không dùng cho 
mục đích y tế. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn: thực phẩm, đồ uống, thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng, thực phẩm bổ sung ăn kiêng và thực phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe, các sản phẩm 
y tế, các chế phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, tinh dầu hạt lanh và hoa anh thảo, các sản 
phẩm sữa, và vitamin, khoáng chất, chế phẩm thảo dược; dịch vụ bán lẻ và bán buôn: thực 
phẩm, đồ uống, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung ăn kiêng và thực 
phẩm bổ sung tốt cho sức khỏe, các sản phẩm y tế, các chế phẩm có nguồn gốc thiên 
nhiên, tinh dầu hạt lanh và hoa anh thảo, các sản phẩm sữa, và vitamin, khoáng chất, chế 
phẩm thảo dược, được bán tại các cửa hàng hoặc trên mạng internet; quản trị kinh doanh; 
dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến hoạt động bán buôn, bán lẻ, quản trị 
kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-03077 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần An Đạt   (VN) 

Số 7, ngách 51/2, phố Lãng Yên, phường 
Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Móc treo, dây treo quần áo bằng kim loại.  
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Nhóm 11: Thiết bị sấy khô quần áo dùng điện.  
 

Nhóm 20: Móc treo quần áo không bằng kim loại; mắc áo.  
 

Nhóm 21: Giàn phơi quần áo (giàn phơi thông minh); kẹp phơi quần áo; khung căng quần 
áo (để giữ dáng); giá treo quần áo không bằng kim loại (hong khô); dây treo quần áo 
không bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-03080 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BEIERSDORF AG   (DE) 
Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học dùng trong sản xuất mỹ phẩm 
 

Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc sắc đẹp và chăm sóc cơ thể (mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-03084 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Đỗ Thị Thúy  (VN) 
Giong 7, Bùi Chu, Xuân Ngọc, huyện 
Xuân Trường, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô; ví da; cặp da; va li.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức không bằng kim loại quý.  
 
 

(210) 4-2012-03122 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.7.24; A5.3.13; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh lá cây, ghi 
(731) SCG TRADING COMPANY LIMITED  

(TH) 
1 Siam Cement Road, Bangsue Sub-
district, Bangsue District, Bangkok, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 07: Thiết bị dùng trong nông nghiệp, cụ thể là lưỡi cày hình đĩa và cơ cấu của nó 
(bộ phận của máy cày), máy phun, máy bơm nước; máy xát gạo.  

 

Nhóm 30: Tinh bột dùng cho thực phẩm.  
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(210) 4-2012-03134 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) MODA PACIFICA PTE LTD   (SG) 

261 Waterloo Street, #04-27 Waterloo 
Centre, Singapore 180261  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần đùi, quần dài, áo sơ mi, áo vét, áo ba-đờ-xuy, áo 

choàng ngoài, bộ quần áo, áo khoác ngoài, áo pacca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-
ki-mô), trang phục chạy bộ, quần thể thao, áo thể thao, váy đầm, áo thun ngắn tay, áo 
phông thể thao pôlô, áo bó sát người, quần dài và áo sơ mi công sở, tất dài, bít tất ngắn cổ, 
quần lót, áo tắm hai mảnh, đồ đội đầu: cụ thể là mũ lưỡi chai, mũ, đồ đi chân, cụ thể là 
giầy tennis, giầy thể thao, giầy đá bóng, ủng (bốt); dép tắm, dép tông đi trong nhà tắm, 
dép và giầy công sở.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, cụ thể là quần soóc, quần đùi (lót), váy , 
áo vét, áo bành tô, áo choàng ngoài, bộ quần áo com lê, áo cộc tay, áo pacca, bộ đồ chạy 
bộ, quần lót thấm mồ hôi,áo lót thấm mồ hôi, áo váy, áo thun cộc tay, áo mặc để chơi 
môn pô-lo, áo mặc bó sat người, quần đội đầu, cụ thể là mũ lưỡi chai, mũ có vành; đồ đi 
chân cụ thể là giầy chơi quần vợi, giầy thể thao, giầy đá bóng, ủng, dép dùng khi tắm, dép 
xỏ ngón khi tắm, dép xăng đan và giầy công sở. 

 
 

(210) 4-2012-03135 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(731) MODA PACIFICA PTE LTD   (SG) 

261 Waterloo Street, #04-27 Waterloo 
Centre, Singapore 180261  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần đùi, quần dài, áo sơ mi, áo vét, áo ba-đờ-xuy, áo 

choàng ngoài, bộ quần áo, áo khoác ngoài, áo pacca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-
ki-mô), trang phục chạy bộ, quần thể thao, áo thể thao, váy đầm, áo thun ngắn tay, áo 
phông thể thao pôlô, áo bó sát người, quần dài và áo sơ mi công sở, tất dài, bít tất ngắn cổ, 
quần lót, áo tắm hai mảnh; đô đội đầu, cụ thể là mũ lưỡi chai, mũ; đồ đi chân, cụ thể là 
giầy tennis, giầy thể thao, giầy đá bóng, ủng (bốt), dép tắm, dép tông đi trong nhà tắm, 
dép và giầy công sở.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, cụ thể là quần soóc, quần đùi (lót), váy , 
áo vét, áo bành tô, áo choàng ngoài, bộ quần áo com lê, áo cộc tay, áo pacca, bộ đồ chạy 
bộ, quần lót thấm mồ hôi,áo lót thấm mồ hôi, áo váy, áo thun cộc tay, áo mặc để chơi 
môn pô-lo, áo mặc bó sat người, quần đội đầu, cụ thể là mũ lưỡi chai, mũ có vành; đồ đi 
chân cụ thể là giầy chơi quần vợi, giầy thể thao, giầy đá bóng, ủng, dép dùng khi tắm, dép 
xỏ ngón khi tắm, dép xăng đan và giầy công sở. 
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(210) 4-2012-03160 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.1.6; A5.1.5; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương 
(731) Cơ sở Trường Thọ  (VN) 

Thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, huyện 
An Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bún gạo khô, bún gạo vàng, phở khô, bún đậu xanh.  
 
 

(210) 4-2012-03166 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Long Thịnh  (VN) 
Số 7, ngách 147/67, phố Tân Mai, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni. 
 

Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; két 
sắt an toàn. 

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec ca, gôm, amiang, mi ca và vật liệu, tấm cách điện; vật liệu, 
tấm cách nhiệt; vật liệu, tấm cách âm 

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường tủ, giá, kệ) gương, khung ảnh. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình  hoặc bếp nóc. 
 
 

(210) 4-2012-03167 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Long Thịnh  (VN) 
Số 7 ngách 147/67 phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm, máy ngành xây dựng và nội 
thất, máy gia công cơ khí, máy dùng cho xử lý môi trường và máy công cụ. 

 

Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2012-03170 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh cô ban, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HIPT  (VN) 
152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ sử dụng điện (không dùng cho xe cộ); máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính, máy biến thế điện; thiết bị phân phối và điều khiển điện; 
dây điện; ổ cắm điện; phích cắm điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng 

 
Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, điện thoại di động, điện thoại cố định, modem, máy in, 
máy fax, máy tính bảng, máy PDA, màn hình máy tính, màn hình ti vi, máy chiếu, linh 
kiện điện thoại, linh kiện PDA; mua bán máy phát điện, động cơ điện, dây diện, máy biến 
thế, bộ đèn điện, cột đèn chiếu sáng công cộng, bộ điều khiển ánh sáng trung tâm, công 
tắc điện, cầu chì, ổ điện, phích cắm điện, bảng mạch điện tử, tụ điện, bộ nguồn điện.  

 
 

(210) 4-2012-03180 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-03181 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  
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(210) 4-2012-03182 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm sữa, dưa góp, món 
tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch thái cây.  

 
 

(210) 4-2012-03183 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-03184 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm sữa, dưa góp, món  
tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch thái cây.  

 
 

(210) 4-2012-03185 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-
đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-03186 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao đồ ăn bởi nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-03187 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-03188 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Ilinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-03189 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Ilinois 60523, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 
và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm sữa, dưa góp, món 
tráng miệng chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch thái cây.  

 
 

(210) 4-2012-03190 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn được chế biến từ thịt, thịt lợn, cá và các sản phẩm thịt gia cầm, trái cây 

và rau củ được bảo quản và nấu chín, trứng, pho-mát, sữa, chế phẩm sữa, dưa góp, món 
tráng miệng (chủ yếu làm từ sữa, các sản phẩm sữa, trứng, trái cây, rau củ, mứt ướt và 
thạch trái cây).  

 
 

(210) 4-2012-03205 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo, dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu); dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường; vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn; máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy; máy nén khí, máy trộn bê tông; máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, 
máy tiện, máy nghiền; máy nhuộm, máy lọc; máy gia công kim loại, máy xay), máy móc 
nông nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài 
dao, máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát 
điện; máy xay; máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, 
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máy cơ điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và 
thìa), dụng cụ cắt; dụng cụ để tài; dụng cụ cầm; tay thao tác thủ công; kéo, cái giũa móng 
tay, thiết bị ghi âm thanh; hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh; hình ảnh, thiết bị tái tạo âm 
thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp 
đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện; que thử 
dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí; thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng; thiết 
bị chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô; xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa; chất nổ công nghiệp, hợp 
kim của kim loại quý, vàng; kim cương, đá quy, đồng hồ, đồ nữ trang; đàn, kèn, trống; 
nhạc cụ điện tử, hộp nhạc; giá để nhạc cụ; văn phòng phẩm, giấy; sách; túi đựng bằng 
giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em; băng dính; ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, 
cao su; băng cách điện; cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô túi xách, va li, ví, đồ trang trí 
bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong 
xây dựng, đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, 
bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi 
niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, 
lều (trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe; chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục; lớp lót dưới thảm; thiết bị để rèn luyện hình thể, 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi); dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt; bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, 
rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, 
bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn 
cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống, rượu; đồ uống có cồn, 
lương thực, thực phẩm, đồ uống; diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-03206 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo, dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
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chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu); dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại; đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường; vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn; máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy; máy nén khí, máy trộn bê tông; máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, 
máy tiện, máy nghiền; máy nhuộm, máy lọc; máy gia công kim loại, máy xay), máy móc 
nông nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài 
dao, máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát 
điện; máy xay; máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, 
máy cơ điện dùng trong công nghiệp hoá chất, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và 
thìa), dụng cụ cắt; dụng cụ để tài; dụng cụ cầm; tay thao tác thủ công; kéo, cái giũa móng 
tay, thiết bị ghi âm thanh; hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh; hình ảnh, thiết bị tái tạo âm 
thanh, hình ảnh, thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp 
đựng dụng cụ y tế, kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện; que thử 
dùng trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí; thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng; thiết 
bị chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô; xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, 
động cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa: chất nổ công nghiệp, hợp 
kim của kim loại quý, vàng; kim cương, đá quy, đồng hồ, đồ nữ trang; đàn, kèn, trống; 
nhạc cụ điện tử, hộp nhạc; giá để nhạc cụ; văn phòng phẩm, giấy; sách; túi đựng bằng 
giấy hoặc chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em; băng dính; ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, 
cao su; băng cách điện; cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô túi xách, va li, ví, đồ trang trí 
bằng da dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong 
xây dựng, đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, 
bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà 
bếp, thiết bị lau chùi, bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi 
niêu xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, 
lều (trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư sợi và chỉ 
thêu, sợi, chỉ sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, 
sợi và chỉ đã xe; chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng 
vải, áo gối; quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ 
ren tua kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, 
chiếu, giấy dán tường, thảm tập thể dục; lớp lót dưới thảm; thiết bị để rèn luyện hình thể, 
đồ chơi, bóng để chơi trò chơi, ván trượt đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi); dầu ăn thực vật, 
thức ăn làm từ cá thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt; bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, 
rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, 
bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, 
nước tương, mì ống; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt 
hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn 
cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống, rượu; đồ uống có cồn, 
lương thực, thực phẩm, đồ uống; diêm, bật lửa, thuốc lá.  
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(210) 4-2012-03246 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Tân Bình  (VN) 
Cụm 6, Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Các loại van nước bằng kim loại (không phải bộ phận của máy): van cửa, van 
một chiều lò xo, van một chiều lá, van phao, van bi. 

 
 

(210) 4-2012-03269 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, xám tro, xám trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần bánh kẹo 
SABICO  (VN) 
Số nhà 51 đường số 38, KDC Tân Quy 
Đông, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (đã qua chế biến), nước chiết từ tổ yến, yến sào; nước cốt gà.  
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước khoáng; nước ép hoa quả, nước ép mận, nước ép nho, nước ép táo.  
 
 

(210) 4-2012-03288 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh lá cây (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
công nghệ Khai Trí  (VN) 
62A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; màn hình máy tính; thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dùng cho 
dạy học; thiết bị ngoại vi của máy tính; máy tính xách tay; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính đã được ghi; thiết bị chiếu hình; màn ảnh chiếu hình; bộ xử lý (bộ xử lý 
trung tâm); phần mềm máy vi tính; máy đọc (bộ xử lý dữ liệu máy vi tính).  

 
Nhóm 20: Bàn học sinh; ghế; bàn; tủ; đồ gỗ trường học; đồ đạc bằng kim loại; bàn bằng 
kim loại; bàn làm việc; ghế có tay dựa; tủ nhiều ngăn; ghế bằng sắt; giường.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy móc văn phòng, kim khí điện máy (máy lạnh, tủ lạnh, bàn uie, 
máy giặt, đầu đĩa, tivi), máy vi tính và phụ tùng thay thế, thiết bị tin học, thiết bị dạy 
nghề, thiết bị trường học. 
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(210) 4-2012-03289 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
công nghệ Khai Trí  (VN) 
62A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; màn hình máy tính; thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dùng cho 

dạy học; thiết bị ngoại vi của máy tính; máy tính xách tay; chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính đã được ghi; thiết bị chiếu hình; màn ảnh chiếu hình; bộ xử lý (bộ xử lý 
trung tâm); phần mềm máy vi tính; máy đọc (bộ xử lý dữ liệu máy vi tính).  

 
Nhóm 20: Bàn học sinh; ghế; bàn; tủ; đồ gỗ trường học; đồ đạc bằng kim loại; bàn bằng 
kim loại; bàn làm việc; ghế có tay dựa; tủ nhiều ngăn; ghế bằng sắt; giường.    

 
Nhóm 35: Mua bán: máy móc văn phòng, kim khí điện máy (máy lạnh, tủ lạnh, bàn ủi, 
máy giặt, đầu đĩa, tivi), máy vi tính và phụ tùng thay thế, thiết bị tin học, thiết bị dạy 
nghề, thiết bị trường học. 

 
 

(210) 4-2012-03298 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 848707 02.09.2011 NZ 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.11.1; 5.3.7 
(731) NZN IP LIMITED  (NZ) 

Level 5, 14 Viaduct Harbour Avenue, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh, trẻ còn ẵm ngửa và cho người tàn tật bao gồm sữa 
hoặc sản phẩm trên cơ sở sữa; sữa bột; chất bổ sung dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh; chất bổ 
sung dinh dưỡng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03347 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A8.1.10; 8.3.1 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, nâu đen, 

trắng 
(731) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS 

LLC   (US) 
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 
60093, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bích quy, bánh quy dẹt nhỏ và bánh quy giòn.  
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(210) 4-2012-03348 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đen, vàng 
(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED  

(GB) 
111-113 Renfrew Road, Paisley, 
Renfrewshire PA3 4DY, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu mạnh, rượu mùi. 
 
 

(210) 4-2012-03379 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) BIOVED PHARMACEUTICALS, INC.  

(US) 
1929 O'Toole Way, San Jose, CA 95131, 
USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và các sản phẩm dược ở dạng viên nang, viên nén, kem, thuốc xịt, thuốc 

nước và thực phẩm chức năng dùng để triều trị các bệnh và các chứng viêm và thoái hóa 
xương, cơ và khớp nối. 

 
 

(210) 4-2012-03381 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/413,432 01.09.2011 US 

  
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo chìa khóa bằng kim loại và vòng đeo chìa khóa bằng kim loại thường.  
 

Nhóm 09: Thiết bị điện thoại và thiết bị viễn thông dùng trên ô tô, cụ thể là điện thoại 
cầm tay và điện thoại tế bào và bộ phận của chúng.  

 
Nhóm 11: Đèn xe ô tô, cụ thể là đèn pha, đèn sau, đèn pha xuyên sương mù, đèn cho ô tô 
đua, đèn lắp thêm, đèn trần và đèn ô tô sử dụng cho mục đích trang trí.  
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Nhóm 12: ¤ tô và các chi tiết kết cấu của chúng; các chi tiết bao gói lựa chọn dùng cho 
xe ô tô; lưới dùng cho xe ô tô; các bộ phận dùng cho xe ô tô, cụ thể là, bộ ghế đệm, tay 
lái, dây đai an toàn, các linh kiện mạ crôm, cần và núm sang số, bánh và bộ phận cấu 
thành của chúng, nắp chụp trục bánh xe, bậc lên xuống xe, khung nóc, phanh, bộ giảm 
chấn, lò xo giảm chấn, thanh giằng chống xoắn dùng cho xe cộ, thanh giằng cân bằng, 
đường gờ bảo vệ và trang trí bên ngoài bằng kim loại, đường gờ bảo vệ và trang trí bên 
ngoài bằng nhựa ép đùn, bộ vi sai, cần số, mui xe, chi tiết trang trí dạng dải, đường gờ của 
ghế ngồi, phanh tay, bánh xe, đĩa phanh, bộ kẹp phanh, đệm phanh, động cơ, bảng gắn 
đồng hồ có các chi tiết điều khiển, phù hiệu biểu tượng gắn bên ngoài, kính chắn gió che 
nắng dùng cho xe ô tô; tấm chắn bảo vệ phía trước, tấm chắn bùn, nắp che móc kéo phía 
đuôi, khung lắp biển số cho ô tô. 

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn và thảm dùng cho xe ô tô.  

 
Nhóm 28: Mô hình ô tô đồ chơi.  

 
 

(210) 4-2012-03384 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng cam, đỏ, 

nâu đen, vàng, xanh lá cây đậm, xanh 
nõn chuối, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Yên Bình  (VN) 
Xóm Quán Vã, xã Đồng Tiến, huyện Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 35: ủy thác mua bán hàng hóa; môi giới thương mại; bán đá, cát, sỏi, đất phục vụ 

xây dựng. 
 

Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh hạ tầng cho khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu 
thể thao - giải trí - nghỉ dưỡng.  

 
Nhóm 37: Khai thác mỏ, vật liệu xây dựng, dịch vụ liên quan đến khai khoáng cụ thể là 
khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. 

 
 

(210) 4-2012-03386 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thép VTS  (VN) 

Số 6 ngõ 81 phố Đức Giang, tổ 22A, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, đại lý mua bán xăng dầu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

688 

(210) 4-2012-03438 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất - xây 
dựng - thương mại - dịch vụ 
Tân Đại Phát   (VN) 
106/1 B Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-03442 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24 
(591) Vàng nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Quốc Nguyên   (VN) 
35 đường số 14, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; quần áo nam; quần áo nữ. 

 
 

(210) 4-2012-03446 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.4 
(731) CHEIL INDUSTRIES INC.   (KR) 

290, Kongdan-dong, Gumi-city, 
Kyungsangbuk-do, Republic of Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da; nước thơm chống nắng; nước thơm dưỡng thể; 

chế phẩm trang điểm, kem nền (mỹ phẩm); son bóng; nước hoa; túi thơm dùng để ướp 
quần áo; xà phòng; sữa rửa mặt, dầu gội; mặt nạ dưỡng da.  

 
Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt; kính điều hòa mắt; thấu kính râm; kính bơi; kính trượt 
tuyết; gọng dùng cho kính đeo mắt và kính râm; bao đựng điện thoại di động.  

 
Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hoa tai; vòng đeo tay (đồ nữ trang); 
ghim cà vạt; khuy măng sét; kim loại quý; hộp tráp nhỏ (đựng đồ tư trang); đồng hồ; đồng 
hồ điện tử.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sổ tay; giấy ghi nhớ; hộp bút; dụng cụ viết; anbom; sổ tay bỏ 
túi; khăn giấy; bìa bọc hộ chiếu; miếng lót cốc bằng giấy; bưu thiếp. 
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Nhóm 18: Túi du lịch; cặp tài liệu; túi xách tay; túi đeo lưng; túi xách dành cho phụ nữ; 
túi dùng cho thể thao; túi đựng mỹ phẩm; «; « che nắng; hộp đựng bằng da.  

 
Nhóm 24: Khăn vải dùng để tẩy trang; mÒn bông; đồ vải dùng cho giường; vỏ nệm; rèm 
vải; khăn trải bàn bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; chăn du lịch; màn tắm bằng vải; 
khăn tắm (trừ quần áo); vải; vải không dệt.  

 
Nhóm 25: Trang phục gồm: áo khoác ngoài; bộ quần áo; váy dài; áo vét; áo len đan (có 
tay hoặc không tay); áo choàng ngoài; váy ngắn; quần đùi; quần áo da; quần áo len; áo 
len dài tay; áo sơ mi; quần áo trẻ em; quần áo thể thao; đồ đi chân; giày; ủng; giày thể 
thao; tất; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng); cà vạt; găng 
tay (trang phục); đồ đội đầu; mạng che mặt để chống lạnh; quần áo chống thấm nước; thắt 
lưng (trang phục).  

 
Nhóm 26: Đăng ten; ru băng buộc tóc; đồ trang trí cho tóc; cái cặp tóc và cái kẹp tóc; đồ 
trang sức dùng cho giày (không bằng kim loại quí); lông vũ (phụ kiện của quần áo); ghim 
cài không bằng kim loại quí (phụ kiện của quần áo); trang kim dùng để trang trí quần áo; 
vật trang trí dùng cho quần áo; khuy áo; kẹp duỗi tóc; đồ dùng để thêu.  

 
Nhóm 28: Bóng thể thao; túi đựng gậy đánh gôn (có hoặc không có bánh xe); vật chống 
(giá đỡ) cổ tay dùng cho các vận động viên thể thao; vật chống (giá đỡ) đầu gối dùng cho 
các vận động viên thể thao; máy luyện tập thể dục; găng tay thể thao; túi được thiết kế đặc 
biệt dành để trượt tuyết và lướt sóng; găng tay trượt tuyết; gậy đánh gôn; găng tay đánh 
gôn; đồ dùng để câu cá; búp bê hình linh vật trò chơi bảng.  

 
 

(210) 4-2012-03447 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.4 
(731) CHEIL INDUSTRIES INC.   (KR) 

290, Kongdan-dong, Gumi-city, 
Kyungsangbuk-do, Republic of Korea   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm dưỡng da; nước thơm chống nắng; nước thơm dưỡng thể; 

chế phẩm trang điểm, kem nền (mỹ phẩm); son bóng; nước hoa; túi thơm dùng để ướp 
quần áo; xà phòng; sữa r−a mặt, dầu gội; mặt nạ dưỡng da.  

 
Nhóm 09: Kính râm; kính đeo mắt; kính điều hòa mắt; thấu kính râm; kính bơi; kính trượt 
tuyết; gọng dùng cho kính đeo mắt và kính râm; bao đựng điện thoại di động.  

 
Nhóm 14: Vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); hoa tai; vòng đeo tay (đồ nữ trang); 
ghim cà vạt; khuy măng sét; kim loại quy; hộp tráp nhỏ (đựng đồ tư trang); đồng hồ; đồng 
hồ điện tử.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm; sổ tay; giấy ghi nhớ; hộp bút; dụng cụ viết; anbom; sổ tay bỏ 
túi; khăn giấy; bìa bọc chiếu; miếng lót cốc bằng giấy; bưu thiếp.  

 
Nhóm 18: Túi du lịch; cặp tài liệu; túi xách tay; túi đeo lưng; túi xách dành cho phụ nữ; 
túi dùng cho thể thao; túi đựng mỹ phẩm; «; « che nắng; hộp đựng bằng da.  
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Nhóm 24: Khăn vải dùng để tẩy trang; mÒn bông; đồ vải dùng cho giường; vỏ nệm; rèm 
vải; khăn trải bàn bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; chăn du lịch; màn tắm bằng vải; 
khăn tắm (trừ quần áo); vải; vải không dệt.  

 
Nhóm 25: Trang phục gồm: áo khoác ngoài; bộ quần áo; váy dài; áo vét; áo len đan (có 
tay hoặc không tay); áo choàng ngoài; váy ngắn; quần đùi; quần áo da; quần áo len; áo 
len dài tay; áo sơ mi; quần áo trẻ em; quần áo thể thao; đồ đi chân; giày; ủng; giày thể 
thao; tất; khăn quàng cổ; khăn choàng cổ (có thể che được cả mũi và miệng); cà vạt; găng 
tay (trang phục); đồ đội đầu; mạng che mặt để chống lạnh; quần áo chống thấm nước; thắt 
lưng (trang phục).  

 
Nhóm 26: Đăng ten, ru băng buộc tóc; đồ trang trí cho tóc; cái cặp tóc và cái kẹp tóc; đồ 
trang sức dùng cho giày (không bằng kim loại quí); lông vũ (phụ kiện của quần áo); ghim 
cài không băng kim loại quí (phụ kiện của quần áo); trang kim dùng để trang trí quần áo; 
vật trang trí dùng cho quần áo; khuy áo; kẹp duỗi tóc; đồ dùng để thêu.  

 
Nhóm 28: Bóng thể thao; túi đựng gậy đánh gôn (có hoặc không có bánh xe); vật chống 
(giá đỡ) cổ tay dùng cho các vận động viên thể thao; vật chống (giá đỡ) đầu gối dùng cho 
các vận động viên thể thao; máy luyện tập thể dục; găng tay thể thao; túi được thiết kế đặc 
biệt dành để trượt tuyết và lướt sóng; găng tay trượt tuyết; gậy đánh gôn; găng tay đánh 
gôn; đồ dùng để câu cá; búp bê hình linh vật; trò chơi bảng.  

 
 

(210) 4-2012-03485 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ quảng 
cáo Hoa Cát Tường  (VN) 
Lầu 2, phòng 2A, toà nhà Mai Sơn, số 
180 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-03524 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 1.15.24; 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 
(591) Đỏ đậm, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Yến Hải Đảo VINA  (VN) 
72 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến sơ chế, thực phẩm chế biến từ tổ yến như: yến chưng đường phèn, yến 

sấy khô.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn, nước yến (đồ uống), nước khoáng, nước giải khát làm từ 
yến (đồ uống).  
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Nhóm 35: Mua bán: tổ yến, yến sào, đồ uống giải khát, lương thực, thực phẩm, thuốc lá; 
xuất khẩu yến, các sản phẩm làm từ yến; nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và thiết bị 
phục vụ sản xuất yến và sản phẩm từ yến. 

 
Nhóm 40: Khai thác tổ yến, cụ thể: thu hoạch, sơ chế, bảo quản tổ yến.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống thực hiện bởi nhà hàng.  

 
Nhóm 44: Nuôi chim yến. 

 
 

(210) 4-2012-03569 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 6.1.2 
(731) SHANGHAI XINJIA PERFUME CO., 

LTD.   (CN) 
No. 2076 Waiqian Road, Waigang, 
Jiading, Shanghai, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Vanilin (hoá chất dùng trong công nghiệp); etyl-vanilin (hoá chất dùng trong 

công nghiệp); dẫn xuất vanilin có mùi thơm vani [hợp chất hóa học có mùi thơm vani, 
dùng trong công nghiệp]; chất chiết xuất từ cây vani [hợp chất hóa học dùng trong công 
nghiệp]. 

 
 

(210) 4-2012-03577 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) LES AMIS PTE. LTD.    (SG) 
1 Scotts Road, #02-14/16, Shaw Centre, 
Singapore 228208. 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống 
mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn (cung cấp thức ăn, đồ uống và chỗ ở 
tạm thời); đặt chỗ bữa ăn; cung cấp dịch vụ thức ăn và đồ uống; phục vụ đồ ăn, thức uống 
tiếp đãi khách cho tiệc cưới; cung cấp đồ ăn các câu lạc bộ xã hội (cung cấp thức ăn); 
cung cấp dịch vụ cốc tai tại phòng chờ; quán bar phục vụ thức ăn và đồ uống; quán bar 
phục vụ cà phê; quán bar phục vụ đồ ăn nhẹ; quán bar phục vụ rượu; quán rượu nhỏ; cung 
cấp các điều kiện ăn ở cho khách hàng [về bản chất là cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và 
đồ uống) cho các hội nghị, tiệc đãi khách, các buổi họp mặt xã hội quan trọng, các sự 
kiện gây quỹ, và các sự kiện đặc biệt; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải 
bàn, đồ đạc bằng thủy tinh cho các cuộc họp, hội nghị, các cuộc thảo luận, triển lãm; cung 
cấp thông tin về dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống và chỗ ở tạm thời thông qua tất cả 
các phương tiện thông tin, bao gồm trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng thông 
tin toàn cầu; cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và tham vấn về thức ăn và đồ uống, cung 
cấp thông tin, dịch vụ tư vấn và tham vấn về chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2012-03578 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, xanh lá cây, đỏ sẫm 
(731) LES AMIS PTE. LTD.   (SG) 

1 Scotts Road, #02-14/16, Shaw Centre, 
Singapore 228208. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện ; cung cấp dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống mang đi do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn (cung cấp thức ăn, đồ uống và 
chỗ ở tạm thời); đặt chỗ bữa ăn; phục vụ đồ ăn, thức uống tiếp đãi khách cho tiệc cưới; 
cung cấp đồ ăn cho các câu lạc bộ xã hội (cung cấp thức ăn); cung cấp dịch vụ cốc tai tại 
phòng chờ; quán bar phục vụ thức ăn và đồ uống; quán bar phục vụ cà phê; quán bar phục 
vụ đồ ăn nhẹ; quán bar phục vụ rượu; quán rượu nhỏ, cung cấp các điều kiện ăn ở cho 
khách hàng (về bản chất là cung cấp chỗ ở tạm thời, thức ăn và đồ uống) cho các hội nghị, 
tiệc đãi khách, các buổi họp mặt xã hội quan trọng, các sự kiện gây quỹ, và các sự kiện 
đặc biệt; cho thuê phòng họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ đạc bằng thủy tinh cho 
các cuộc họp, hội nghị, các cuộc thảo luận, triển lãm, cung cấp thông tin về dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống và chỗ ở tạm thời thông qua tất cả các phương tiện thông tin, bao 
gồm trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc mạng thông tin toàn cầu; cung cấp thông 
tin; dịch vụ tư vấn và tham vấn về thức ăn và đồ uống, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn 
và tham vấn về chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2012-03581 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) J H WHITTAKER & SONS LIMITED  

(NZ) 
Mohuia Crescent, Elsdon, Porirua, New 
Zealand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo bao gồm bánh kẹo có sô-cô-la và thanh sô-cô-la.  

 
 

(210) 4-2012-03628 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BOEHRINGER INGELHEIM 
VETMEDICA GMBH   (DE) 
55218 Ingelheim, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y.  
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(210) 4-2012-03693 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) SHINSUNG TONGSANG CO., LTD.  

(KR) 
444 Dunchon-dong, Gangdong-ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần jean xanh; áo len dài tay; áo sơ mi; áo mặc ngoài chui đầu; quần 

dài; bộ quần áo; áo vét; áo choàng dài; mũ; bít tất ngắn cổ; đồ đi ở chân.  
 
 

(210) 4-2012-03694 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A2.1.17; 2.1.25 
(731) SHINSUNG TONGSANG CO., LTD.  

(KR) 
444 Dunchon-dong, Gangdong-ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo len dài tay; áo sơ mi; áo mặc ngoài chui đầu; quần dài; bộ quần 

áo; áo vét; áo choàng dài; mũ; bít tất ngắn cổ; đồ đi ở chân [trang phục]; quần jean xanh.  
 
 

(210) 4-2012-03707 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.13.25 
(731) TATUNG COMPANY   (TW) 

No. 22, Sec. 3 Chung Shan N. Road, 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy sản xuất 

điện; máy giặt; máy vắt quần áo; máy ép trái cây chạy bằng điện dùng cho mục đích gia 
đình; máy trộn chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình; máy rửa bát đĩa; máy hút bụi 
chân không; bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ và đầu máy; máy bơm (máy 
móc); máy nén (máy móc). 

 
Nhóm 09: Thiết bị thu hình, vành loa cho máy tăng âm; máy vi tính; màn hình (phần cứng 
máy tính); máy quay đĩa DVD; điện kế; dụng cụ đo khí; dây điện; dây cáp điện; sợi cáp 
quang, máy biến thế (điện), dụng cụ chuyển mạch và bảng điều khiển (điện); bình ắc quy; 
pin điện, thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, tĩnh điện, nhiệt); tai nghe; thiết bị điều khiển 
từ xa; máy nghe nhạc âm thanh nổi cho cá nhân; thiết bị hoa tiêu qua vệ tinh; bộ chuyển 
đổi tần số; thiết bị sạc pin; thiết bị và dụng cụ để cân. 
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Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm 
điện; bếp điện; máy sấy không khí; lò sưởi, dùng điện; lò không dùng cho mục đích thí 
nghiệm; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò điện từ; thiết bị cung cấp nước nóng; vòi nước 
uống; thiết bị phân phối nước; hệ thống và thiết bị làm lạnh; khoang làm lạnh; thiết bị 
chống ẩm; máy sấy khô bát đĩa; thiết bị lọc nước uống; thiết bị tiệt trùng nước; máy pha 
cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy sấy tóc; máy và thiết bị làm sạch 
không khí; tủ lạnh có cửa kính để trưng bày (tủ bày hàng); hệ thống và thiết bị làm lạnh; 
thiết bị và máy móc làm sạch nước; thiết bị nấu bếp (lò).  

 
 

(210) 4-2012-03765 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHIMANO INC.  (JP) 
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy đo tốc độ và thời gian dùng cho xe đạp, thiết bị đo điện năng dùng cho xe 

đạp.  
 

Nhóm 12: Xe đạp điện, xe đạp và phụ tùng của chúng bao gồm ổ trục, ổ trục bánh răng 
trong, trục xe đạp có chứa máy phát bên trong, cần nhả nhanh ổ trục, thiết bị nhả nhanh « 
trục, cần nhả bánh răng, cần chuyển số, thanh chuyển đĩa phía trước, thanh chuyển đĩa 
phía sau, bộ phận dẫn hướng cho xích, bộ líp, đĩa xích, bánh đai truyền dùng cho xe đạp, 
xích truyền động, cáp sang số, bộ trục khuỷu, đĩa xích trước, bàn đạp, bộ phận giữ bàn 
chân trên bàn đạp, tay phanh, phanh trước, phanh sau, cáp phanh, má phanh, vành bánh 
xe, bánh xe, nan hoa, bộ phận kẹp giữ nan hoa, trục đỡ giữa thân xe, bộ phận điều chỉnh 
vị trí yên xe, bộ phận tháo nhanh yên xe, linh kiện cho kết cấu thuộc khung xe, bộ phận 
gim sóc, tay lái (ghi đông), bộ phận tay quay điều chỉnh tay lái, tay nắm trên tay lái, bộ 
phận tay lái nối thêm, trục chỗ ngồi, yên xe, thanh chuyển đĩa được điều khiển bằng máy 
tính, hộp số của xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-03767 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MINETEC S.A.   (CL) 
AmÐrico Vespucio No. 2101, Renca, 
Santiago, Chile  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị di chuyển đất; máy và thiết bị vận chuyển đất như xẻng máy, 

thiết bị xúc nạp vật liệu, máy nạp vật liệu, máng xả vật liệu chạy bằng máy, máy đào; 
thiết bị và máy xây dựng như máy đóng cọc, xe lu, xe lu có chế độ rung, xe lu có bánh xe, 
máy ủi có động cơ, máy đặt ống nước, máy đầm bàn rung và máy nén và hoàn thiện san 
phẳng bề mặt đất; máy và thiết bị khai thác mỏ (không nằm trong nhóm khác); máy và 
thiết bị phân kim loại; máy bốc xếp; máy xếp đống; băng tải; máy phát điện; cưa xích; 
máy xén cỏ; máy nén khí; cần trục có động cơ; máy công cụ; động cơ điện và động  cơ 
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(ngoại trừ cho xe cộ mặt đất); cơ cấu ghép nối máy và thành phần truyền động (không 
dùng cho xe cộ mặt đất); dụng cụ nông nghiệp ngoại trừ các dụng cụ bằng tay. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; khai thác và khai thác mỏ; lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các 
sản phẩm khai thác mỏ và xây dựng; dịch vụ cho thuê công cụ khai thác mỏ và xây dựng; 
dịch vụ cho thuê máy móc và máy công cụ, động cơ và đầu máy (ngoại trừ xe cộ trên mặt 
đất), cơ cấu ghép nối máy và thành phần truyền động (không dùng cho xe cộ mặt đất), 
dụng cụ nông nghiệp ngoại trừ các dụng cụ bằng tay, lò ấp trứng; lắp đặt, sửa chữa và bảo 
trì máy móc và công cụ máy, động cơ và đầu máy (ngoại trừ xe cộ mặt đất), dụng cụ nông 
nghiệp ngoại trừ các dụng cụ bằng tay, lò ấp trứng, máy bán hàng tự động. 

 
 

(210) 4-2012-03788 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 5.7.21; A5.7.22; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương, xanh 

dương sẫm 
(731) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

Phòng A203, tháp The Manor, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả, xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong hoạt động thương mại, 
dịch vụ chức năng văn phòng; hoạt động văn phòng liên quan đến kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-03789 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.15.1; 5.7.21; A5.7.22 
(591) Trắng, xanh cốm, xanh dương, xanh 

dương sẫm 
(731) Công ty cổ phần VITAL  (VN) 

Phòng A203, tháp The Manor, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong hoạt động thương mại, 
dịch vụ chức năng văn phòng; hoạt động văn phòng liên quan tới kinh doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2012-03792 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 20.5.15; 24.15.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH HOTDEAL  (VN) 

Lầu 8, 110 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy vi tính, hàng kim khí điện máy, điện lạnh, điện thoại, thiết bị 

ngành viễn thông, tin học; dịch vụ quảng cáo cho mục đích phân phối sản phẩm; tổ chức 
giới thiệu và xúc tiến thương mại; bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 
các mặt hàng như: máy vi tính, hàng kim khí điện máy, điện lạnh điện thoại, thiết bị 
ngành viễn thông, tin học, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, hàng may mặc.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông 
tin trên mạng, dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ bốc xếp, phân phối và 
vận chuyển hàng hoá; dịch vụ du lịch, lữ hành nội địa; dịch vụ cho thuê các phương tiện 
vận tải. 

 
Nhóm 42: thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mục đích hỗ trợ việc bán hàng. 

 
 

(210) 4-2012-03795 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.3; 26.4.4; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH An Sơn   (VN) 

Số 3, ngõ 123 Âu Cơ, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Cấu kiện thép, que hàn bằng kim loại;  i; vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

khung kim loại dùng cho xây dựng; tấm kim loại dùng cho xây dựng.  
 

Nhóm 07: Máy hàn điện; máy cắt khí gas; máy cắt plasma; cần trục; cần cẩu; thiết bị 
nâng hạ, thiết bị hàn điện.  

 
Nhóm 09: Máy biến áp; máy biến tần; bộ đảo điện (bộ chuyển mạch điện); bộ nối điện; 
bộ chỉnh lưu dòng điện; vỏ biến thế điện bằng kim loạ.  

 
Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ: sắt thép, vật liệu và thiết bị xây dựng, xi măng gạch ốp lát, 
gạch xây, đá, cát, sởi, kính xây dựng, thiết bị vệ sinh, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội 
thất, đồ điện gia dụng, đèn và thiết bị chiếu sáng, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công 
nghiệp, máy hàn, máy cắt, cần cẩu, cần trục, thiết bị nâng hạ, cấu kiện kim loại và bê 
tông; máy biến áp, bộ chuyển mạch, bộ chỉnh lưu dòng điện.  
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Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, công nghiệp và công trình đường bộ; cho thuê máy móc 
và thiết bị xây dựng; lắp đặt, vận hành và xử lý sự cố cần trục, cần cẩu và thiết bị nâng hạ 
máy biến áp, máy biến tần, bộ chỉnh lưu dòng điện, máy hàn, máy cắt.  

 
 

(210) 4-2012-03799 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay cà phê chạy bằng điện dùng cho mục đích gia dụng hoặc thương mại; 

máy tạo váng sữa chạy bằng điện. 
 

Nhóm 16: Cái lọc cà phê bằng giấy dùng cho máy pha cà phê; khăn ăn bằng giấy;   cái lót 
cốc bằng giấy; túi giấy; cái bọc cốc (để đỡ nóng tay khi cầm) bằng giấy; bao và giấy dùng 
để bao gói; sách hướng đẫn nhỏ. 

 
Nhóm 21: Cối xay cà phê và cối nghiền cà phê thao tác bằng tay; cốc cách nhiệt đựng cà 
phê và đồ uống; cái lọc cà phê không phải bằng giấy và có thể dùng lại được [không chạy 
điện]; cái lót cốc không làm bằng giấy và không phải là đồ vải để trên bàn ăn; bình chân 
không cách nhiệt; cốc cà phê, cốc và cốc to dùng để uống trà; đồ thủy tinh (đồ chứa dùng 
trong gia đình hoặc bếp); đĩa đựng đồ; đĩa ăn và bát; giá ba chân (đồ dùng để trên bàn ăn); 
hộp đựng nhỏ (dùng để đựng cà phê, chè hoặc thuốc lá dùng trong gia đình); phin pha cà 
phê nhỏ giọt không chạy bằng điện; dụng cụ pha cà phê dạng nén không chạy bằng điện; 
hộp đựng thực phẩm để trang trí (dùng trong gia đình hoặc bếp); ấm đun trà không chạy 
bằng điện; cái pha trà; ấm trà; cái lọc trà; chân nến (không phải bằng kim loại quý); giá 
đỡ nến không phải bằng kim loại quý; tượng nhỏ làm bằng gốm; tượng nhỏ làm bằng sứ; 
dụng cụ tạo váng sữa không chạy bằng điện; muỗng xúc [dụng cụ xúc đồ ăn]; cốc giấy.  

 
Nhóm 29: Bột sữa khô; sữa bột; sữa; sữa có hương vị; món sữa khuấy và đồ uống được 
chế trên cơ sở sữa; mứt trái cây (mứt ướt); xốt trái cây, cụ thể là: trái cây nghiền nhuyễn, 
hỗn hợp nhão từ trái cây, trái cây được hầm nhừ, nước chiết ra từ trái cây dùng làm thức 
ăn và nước ép trái cây để nấu nướng, món thạch hay món nấu đông, cụ thể là: thạch trái 
cây (nước quả nấu đông), món thịt nấu đông và thạch cho thực phẩm; đồ phết lên thực 
phẩm, cụ thể là: bơ và mứt ướt, sữa đông, và trái cây được bảo quản. 

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê xay và cà phê hạt; cacao; chè (trà) và chè (trà) thảo mộc; đồ 
uống cà phê, chè (trà), cacao và cà phê hơi espresso (được pha chế bằng cách dùng nước 
nóng nén dưới áp suất cao đi qua bột cà phê được xay rất nhuyễn); đồ uống được chế trên 
cơ sở cà phê; đồ uống được chế trên cơ sở cà phê hơi espresso; đồ uống được chế trên cơ 
sở chè (trà); sôcôla và vani bột; nước xốt để cho thêm vào đồ uống được làm chủ yếu từ 
sôcôla, cacao, cà phê, đường, và hương liệu (không phải là tinh dầu); sôcôla dạng lỏng; 
nước xốt từ sôcôla; nước xốt trái cây không bao gồm nước quả nam việt quất và nước xốt 
táo; sản phẩm nướng bằng lò bao gồm bánh nướng xốp, bánh nướng, bánh quy mặn, bánh 
quy, bánh ngọt và bánh mì, bánh mì lát (bánh xăng-đuých), ngũ cốc ăn sáng làm chủ yếu 
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từ bột yến mạch xay được cán mỏng dạng miếng trộn với các thành phần như trái cây khô 
hay đường và quả hạch; cà phê pha sẵn; chè (trà) pha sẵn; kem lạnh và bánh kẹo đông 
lạnh; sôcôla, kẹo, gia vị và bánh kẹo ngọt, mà bản chất là dạng hạt nhỏ dùng để phủ rắc 
lên trên đồ uống. 

 
Nhóm 32: Nước trái cây và nước ngọt có chứa nước ép trái cây [đồ uống không cồn]; 
nước ép trái cây [đồ uống không cồn]; đồ uống có ga được chế biến trên cơ sở trái cây và 
nước ép từ trái cây hay rau củ (không cồn) và đồ uống xô-đa [không cồn]; đồ uống trái 
cây ướp lạnh [không cồn] và đồ uống được chế biến trên cơ sở trái cây được ướp lạnh 
[không cồn]; hỗn hợp dạng lỏng và bột (chế phẩm) dùng để pha chế đồ uống; si rô tạo 
hương vị dùng để pha chế đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-03804 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) YIWU SENNA CLOTHING CO., LTD.  

(CN) 
Fl. 6, No.789 Jiangdong South Road, 
Yiwu City, Zhejiang, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sáp dùng cho ria mép; chế phẩm để làm sạch; xi đánh giày; chế 

phẩm để mài; nước hoa; kem đánh răng; dầu gội đầu; xà phòng dùng cho da.  
 
 

(210) 4-2012-03817 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.6; 26.15.15; 25.1.5; A5.5.20; 
A5.3.13; 25.1.25; A5.3.14 

(591) Đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thuốc lá 
Thăng Long  (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2012-03855 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.4.1 
(591) Cam, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tương Tác Đỉnh 
Cao  (VN) 
43/5 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới các công ty (cụ thể là dịch vụ cung 
cấp các thông tin đến các công ty và khách hàng cá nhân về mua bán các giống chó, các 
loại thức ăn cho các giống chó), thông tin kinh tế, thông tin thương mại qua mạng Internet 
và mạng viễn thông; dịch vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan tới các công ty, thông 
tin kinh tế, thông tin thương mại qua mạng Internet và mạng viễn thông; dịch vụ quảng 
cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; mua bán động vật, mua bán thức ăn 
cho động vật.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng Internet và mạng 
viễn thông, dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy 
tính toàn cầu; dịch vụ điều khiển các phương tiện tìm kiếm trên mạng Internet; dịch vụ 
nhằm kết nối, truy cập thông tin các cơ sở dữ liệu trên mạng Internet.  

 
Nhóm 42: Thiết kế website; lập trình máy vi tính; thiết kế, biên soạn thông tin, nhập dữ 
liệu và tạo các cơ sở dữ liệu trên trang web theo đơn đặt hàng theo hợp đồng; dịch vụ biên 
soạn thông tin, nhập dữ liệu và duy trì các tên miền đã đăng kí; dịch vụ thuê và cho thuê 
chương trình xử lý dữ liệu.  

 
 

(210) 4-2012-03869 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) ZHANJIANG HENGRUN 

MACHINERY CO., LTD.  (CN) 
Base Of Shapo Industrial Zone, Suixi 
County, Zhanjiang China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền; máy ép cỏ khô; công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ 

công; máy nông nghiệp; máy bóc vỏ ngũ cốc; máy gặt đập liên hợp; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm; bộ ngưng tụ hơi nước [bộ phận của máy]; cơ cấu đã được cơ giới hoá 
dùng để cho gia súc ăn uống; máy bao gói. 

 
 

(210) 4-2012-03878 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A11.3.4; 26.1.4; 2.9.1; A1.1.10 
(731) Cơ sở sản xuất kinh doanh 

Hồng Hoàng  (VN) 
18C Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; cacao; sôcôla; kẹo; mứt dạng bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-03921 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Trương Văn Huyền  (VN) 
58/5Q, Tam Đông 3, Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Nguyễn Hồng Khanh   (VN) 
3/18 tổ 18, phường Tân Bình, thị xã Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối sen vòi tắm, thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-03923 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SA NI  (VN) 
27 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Cao, 
quận 01, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ gỗ nội thất văn phòng; phụ kiện dùng cho đồ gỗ 

nội thất không làm bằng kim loại; gương soi; khung tranh; sản phẩm nghệ thuật (mỹ 
nghệ) làm từ gỗ, tre mây dùng cho mục đích trang trí; đệm (nệm mouse).  

 
Nhóm 24: rèm cửa bằng vải. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); giấy dán tường; tấm phủ sàn; chiếu; tấm 
thảm dùng cho ô tô.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo và tiếp thị; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; dịch vụ cung cấp thông tin về việc làm và thông tin thương mại;môi giới thương mại; 
tư vấn nhân sự.  

 
 

(210) 4-2012-03930 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) 1. Hộ kinh doanh Đoàn Việt 
Cường   (VN) 
Xóm Hợp Thành, xã Cao Ngạn, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
2. Dương Thị Nguyệt Nga   (VN) 
Tô 10, phường Gia Sàng, thành phố Thái 
Nguyên  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc, tạo mẫu tóc; dịch vụ massage da mặt, làm móng (nail); dịch 

vụ ảnh viện áo cưới; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trang điểm cô dâu.  
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(210) 4-2012-03934 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Thiên Ân  (VN) 
237/20 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm bổ dưỡng có nguồn gốc thực vật. 

 
 

(210) 4-2012-03984 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, tím 
(731) BPCE S.A.  (FR) 

50 avenue Pierre Mendes France, Paris, 
France 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Các giao dịch tài chính; các giao dịch tiền tệ; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; 

phân tích tài chính; tư vấn tài chính, thông tin về tài chính; bảo đảm tài chính; đánh giá tài 
chính; tư vấn bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; quỹ 
đầu tư; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ tài chính; dịch vụ cho thuê két an toàn 
để giữ đồ vật quý giá; dịch vụ quỹ tiết kiệm; định giá tài chính. 

 
 

 
(210) 4-2012-03998 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-03999 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây  (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-04020 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; A5.7.22 
(731) BORNNET CORPORATION CO., LTD.  

(TH) 
272/2 Soi Ladprao 122 (Mahadthai 1), 
Plubpla, Wangtonglang, Bangkok 10310, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ hoa quả (không phải cho mục đích y 

tế); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dành cho chế độ ăn kiêng không dùng cho mục đích y 
tế được chiết xuất từ hoa quả.  

 
Nhóm 30: Cà phê hòa tan; ca cao hòa tan; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ ngũ cốc 
(không phải cho mục đích y tế) 

 
Nhóm 32: Đồ uống nhẹ (không có cồn); đồ uống (không có cồn); nước ép trái cây không 
chứa cồn; đồ uống liền (không có cồn); nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không cho 
mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-04036 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) JOTUN A/S  (NO) 
Hystadveien 167, 3209 Sandefjord, 
Norway 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, sơn mài, chất cắn màu, sơn chống gỉ dùng cho tàu, thuyền, giàn 

khoan đầu; các sản phẩm chống gỉ và chất bảo quản gỗ, lớp phủ (bản chất là sơn) dùng 
cho tàu, thuyền và giàn khoan dầu véc ni ở dạng bột; véc ni ở dạng bột để xử lý bề mặt để 
bảo vệ và trang trí của sản phẩm kim loại chất dẻo, sản phẩm ván ép bột sợi có tỷ trọng 
trung bình (MDF) hoặc sản phẩm gỗ. 
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(210) 4-2012-04040 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED    (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman British West Indies  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; đồ uống sữa dâu, đồ uống sữa đậu phộng, đồ uống sữa táo, đồ uống 
sữa đào, đồ uống sữa cam (tất cả đều là đồ uống từ sữa, sữa là chủ yếu).    

 

Nhóm 30: Sôcôla sữa (đồ uống); đồ uống cacao với sữa; cà phê sữa; hồng trà; trà xanh; trà 
« long; hồng trà chanh; trà xanh chanh; trà xanh mật ong; trà xanh xí muội; trà hoa; trà 
trái cây; trà hoa cúc; trà thảo dược; trà bí đao; trà hoa hồng; trà lúa mạch; trà sữa (trà là 
chủ yếu).    

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn mật ong; đồ uống (chất 
lỏng giống nước còn lại sau khi sữa chua đã đông lại); đồ uống ép từ trái cây không chứa 
cồn; nước ép trái cây; nước (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-04097 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ASION-STAR TECHNOLOGY (HK) 
INTERNATIONAL CO., LIMITED. (HK)
Flat/Rm B1, 8/F, Chong Ming Building, 
72 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Đèn nháy [đèn tín hiệu]; máy thu thanh và máy thu hình; máy nghe nhạc âm 
thanh nổi cá nhân, điện thoại cầm tay; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; pin ganvanic; 
thiết bị sạc cho pin điện; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; mạch tích hợp; dây điện thoại. 

 
 

(210) 4-2012-04102 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Đồng Nguyên 

Xanh   (VN) 
ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học xử lý nước thải; chế phẩm phân bón; chất kích 
thích tăng trưởng cây trồng.  
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(210) 4-2012-04103 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A5.1.5; 26.4.1; A5.1.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Đồng Nguyên 

Xanh   (VN) 
ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học xử lý nước thải; chế phẩm phân bón; chất kích 

thích tăng trưởng cây trồng.  
 
 

(210) 4-2012-04158 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  
(JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa, bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa son 

lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, đồ đựng mỹ phẩm (không chứa sẵn mỹ phẩm); 
đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình, đồ chứa bằng 
chất dẻo dùng cho mục đích gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-04159 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  
(JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh thân thể, nước thơm, nước hoa, và mỹ phẩm; chế phẩm bảo 

vệ khỏi nắng; chế phẩm chăm sóc sắc đẹp; chế phẩm để tắm; tinh dầu; sản phẩm chăm 
sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và trang điểm; tất cả các sản phẩm trên đều là mỹ 
phẩm hoặc chế phẩm mỹ phẩm. 

 
Nhóm 21: Lược và miếng bọt biển để cọ rửa, bàn chải để cọ rửa, bàn chải tóc, cọ thoa son 
lên môi, cọ thoa mỹ phẩm lên lông mày, đồ đựng mỹ phẩm (không chứa sẵn mỹ phẩm); 
đồ chứa bằng thuỷ tinh, gốm sứ và đất nung dùng cho mục đích gia đình, đồ chứa bằng 
chất dẻo dùng cho mục đích gia đình.    
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(210) 4-2012-04180 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) T1112890C 19.09.2011 SG 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy dùng trong giặt là, và các chế phẩm làm sạch khác, và các loại xà 

phòng khác, các chất (chế phẩm) tẩy vết bẩn dùng cho vải; các chế phẩm tẩy trắng dùng 
trong giặt là; nước rửa chén đã; các chế phẩm làm mềm vải dùng trong giặt là; các chất 
(chế phẩm) làm sáng màu vải dùng để giặt là trong gia đình; chất tẩy dùng trong giặt là; 
chế phẩm làm mềm vải dùng cho mục đích gia đình; các chế phẩm tẩy trắng dùng để giặt 
là; hồ bột để giặt là; sáp để giặt là; các chế phẩm để làm láng bóng vải dùng trong giặt là 
và các chế phẩm giặt là; các chế phẩm làm sạch được tẩm vào khăn giấy, các chế phẩm 
làm sạch và tẩy rửa, và các loại xà phòng khác, các chế phẩm để làm sạch nhà tắm, nhà vệ 
sinh, các chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích giặt là, các chất làm mềm vải dùng trong 
giặt là, và các chế phẩm giặt là khác, các chế phẩm đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, chất 
tẩy dạng bột dùng trong giặt là, chất tẩy nhân tạo dùng cho gia đình, xà phòng công 
nghiệp, các chế phẩm để giặt khô, bột đánh bóng, các chế phẩm dùng để làm sạch các 
đường ống chất thải, chất tẩy dạng nước, dầu dùng cho mục đích làm sạch, chất tẩy rửa 
dùng để làm sạch, xà phòng khử trừng, chất tẩy dùng để làm sạch bồn cầu, xà phòng dùng 
cho mục đích vệ sinh, chế phẩm làm sạch nhà tắm và bồn tắm, chế phẩm để diệt nấm mốc 
trong nhà tắm và bồn tắm.  

 

(210) 4-2012-04211 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Ngô Tấn Dũng   (VN) 
38 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-04222 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; 20.7.1 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Đại học Đà Nẵng   (VN) 
41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-04226 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.13 
(591) Xanh lá cây, nâu, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Hoàng Minh   (VN) 

128 An Dương Vương, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Kỹ năng sư phạm gia đình.  
 
 

(210) 4-2012-04235 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A24.17.13; 4.5.14 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng, xám, hồng, đen 
(731) RISKA CO., LTD   (JP) 

900 Kuramochi, Joso-shi, Ibaraki 300-
2722 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-04263 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.12 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Trường Phát Đạt  
(VN) 
245/32 A Bến Chương Dương, phường 
Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lau mặt bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, giấy vệ sinh, khăn ăn bằng 

giấy,  
 

Nhóm 35: Mua bán khăn giấy, khăn giấy để tẩy trang, khăn ăn bằng giấy, khăn trải bàn 
ăn bằng giấy.  
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(210) 4-2012-04270 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.4.4; 26.11.3; 
A26.11.9; 26.4.7 

(731) ZHEJIANG HENGJIU MACHINERY 
GROUP CO., LTD   (CN) 
Development Area, West City Of Zhuji, 
Zhejiang Province, People's Republic of 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Xích truyền động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; hệ thống 

truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy; đai truyền cho máy móc; bánh răng truyền 
động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu đẩy không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; bộ phận truyền động không dùng cho phương tiện giao 
thông đường bộ.  

 
 

(210) 4-2012-04271 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.11.3; A26.11.9; 
26.4.4; 26.4.7 

(731) ZHEJIANG HENGJIU MACHINERY 
GROUP CO., LTD    (CN) 
Development Area, West City Of Zhuji, 
Zhejiang Province, People's Republic of 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xích truyền động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; hệ thống 

truyền lực bằng bánh xe răng cưa của máy; đai truyền cho máy móc; bánh răng truyền 
động không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; cơ cấu đẩy không dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; bộ phận truyền động không dùng cho phương tiện giao 
thông đường bộ.  

 
 

(210) 4-2012-04289 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.3; 26.4.2 
(591) Cam, vàng, xanh cốm, xanh nước biển 

hồng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần quốc tế VAG  

(VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Khẩu trang bảo hộ phòng chống bức xạ; khẩu trang bảo hộ chống cháy; mặt nạ 
bảo hộ; mặt nạ phòng độc (không dùng cho hô hấp nhân tạo).  

 
Nhóm 10: Khẩu trang dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 24: Khẩu trang (trang phục); 

 
Nhóm 25:  Mạng che mặt (trang phục); khăn trùm che mặt.  

 
 

(210) 4-2012-04338 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.9; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Amore Việt 
Nam   (VN) 
Số 14 ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 24:  Khăn mặt bằng vải 
 

Nhóm 25: Quần lót, áo lót, tất, găng tay (trang phục), mũ.  

 
 

(210) 4-2012-04405 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A11.1.6 
(591) Trắng, vàng, đỏ 
(731) Lê Quốc Hưng   (VN) 

Phòng 918 CT3B khu đô thị mới Mỹ 
Đình II, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; rau củ quả khô đóng gói. 
 

Nhóm 30: Mì ăn liền; bánh đa (để nấu); mì gạo; bún khô; bánh cuốn; cháo dinh dưỡng; 
kem lạnh; cà phê; chè (trà); cacao. 

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo kem, cà phê, chè, cacao, bánh, kẹo, rau 
củ quả khô đóng gói, mì ăn liền, bánh đa (để nấu), mì làm từ gạo, bún khô, bánh cuốn, 
cháo dinh dưỡng. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, cửa hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-04447 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoàng 
Sáng   (VN) 
276 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, văn phòng phẩm, mua 

bán, thiết bị vệ sinh, gốm sứ, mua bán đồ điện gia dụng như: bếp điện, lò vi sóng, lò 
nướng, máy xay sinh tố, bóng đèn, dây điện, ổ cắm, máy thu hình (tivi), đầu máy đọc đĩa 
kỹ thuật số, máy ví tính, quạt điện, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, máy hút bụi.  

 
 

(210) 4-2012-04459 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ESPECIALIDADES 
FARMACEUTICAS CENTRUM, S.A  
(ES) 
Calle Sagitario 14, 03006 Alicante, Spain 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04467 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) BAODA SHOES CO.,LTD   (CN) 
Binhai Road, Dongyuan Town, Huinan 
Industrial Park, Huian County, Fujian, 
China 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy, mũ, quần đùi nịt bụng cho phụ nữ, hàng dệt kim (quần áo được 

làm theo phương pháp dệt kim), găng tay (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-04468 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.2; 26.4.1 
(591) Trắng, da cam, xanh dương, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Mua Bán  
(VN) 
Số 42, phố Hà Trung, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; phổ biến các thông 
báo quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-04480 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.1; A26.11.12 
(731) SOLUTIONPACK MACHINERY (M) 

SDN. BHD.   (MY) 
Lot 1661, Jalan Industri Rembia 4, 
(Melaka World Solar Valley), Mukim 
Sungai Petai, 78000 Alor Gajah, Melaka, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm; máy đóng gói hàng; máy nạp tải; máy dán nhãn; máy 

nhào; máy chống (đỡ); máy bào chế dược phẩm; máy sản xuất thực phẩm và đồ uống chế 
tạo theo yêu cầu của khách hàng; phụ tùng/ linh kiện/ cụm chi tiết thay thế của máy và 
dây chuyền máy sản xuất thực phẩm và đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-04481 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.13.1 
(731) PARLAIN COMPANY LIMITED  (HK) 

21/F One Mong Kok Road Commercial 
Centre, 1 Mong Kok Road, Kowloon, 
Hong Kong   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da. 
 
 

(210) 4-2012-04492 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85423717 15.09.2011 US 

(531) 26.4.2; A25.7.3; A14.1.24; 21.3.16 
(591) Ghi, đen, trắng 
(731) THE LUBRIZOL CORPORATION  

(US) 
29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, 
Ohio 44092, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, cụ thể là chất phụ gia cho nhiên liệu và chất bôi trơn. 
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(210) 4-2012-04493 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) WALSN ENTERPRlSES LTD.   (CA) 

3145-21331 Gordon Way, Richmond, 
B.C. V6W 1J9, Canada  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Giao diện cho máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị xử lý dữ liệu; 

bộ điều biến; bộ dò; thiết bị và dụng cụ trắc địa; dụng cụ đo; thiết bị kiểm tra khí gaz; 
mạch tích hợp; thiết bị đo bằng điện.  

 
 

(210) 4-2012-04502 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.1; A26.11.9 
(731) HOLCIM IP LTD   (CH) 

Zurcherstrasse 156, CH-8645 Jona 
(Switzerland)  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, bê tông.  

 
 

(210) 4-2012-04503 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; A26.11.9; 26.13.25 
(731) HOLCIM IP LTD    (CH) 

Zurcherstrasse 156, CH-8645 Jona 
(Switzerland)   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng, bê tông.  

 
 

(210) 4-2012-04516 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
vật liệu chịu lửa Novaref  
(VN) 
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vữa chịu mài mòn chịu nhiệt. 
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(210) 4-2012-04518 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
vật liệu chịu lửa Novaref  
(VN) 
Số 16 BT4, khu đô thị Văn Quán, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vữa chịu mài mòn chịu nhiệt. 

 
 

(210) 4-2012-04601 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TUBE CITY IMS, LLC   (US) 
12 Monongahela Avenue, Glassport, PA 
15045 USA  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong việc mua bán nguyên liệu thô và tính toán việc 

nạp nguyên liệu thô cho lò nung trong lĩnh vực luyện thép và sản xuất kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-04602 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TUBE CITY IMS, LLC    (US) 
12 Monongahela Avenue, Glassport, PA 
15045 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng trong việc mua bán nguyên liệu thô và tính toán việc 

nạp nguyên liệu thô cho lò nung trong lĩnh vực luyện thép và sản xuất kim loại. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực tối ưu hoá việc cung cấp phế liệu kim 
loại.  

 
 

(210) 4-2012-04606 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) INTERNATIONAL HEALTH 
MANAGEMENT PTE. LTD.   (SG) 
111 North Bridge Road, #22-04/05 
Peninsula Plaza, Singapore 179098  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 05: Nước uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế, nước khoáng có chứa thuốc; 

nước uống chứa vitamin; nước uống có chứa glucosamine.  
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Nhóm 32: Nước khoáng và nước có ga và nước uống khác không chứa cồn thuộc nhóm 
32; đồ uống không chứa cồn, bao gồm nước, nước có hương liệu, nước bổ sung (bổ sung 
hương vị); nước có hoa quả, nước tăng lực (không dùng cho mục đích y tế) , nước tăng lực 
bổ sung và đồ uống cung cấp muối và khoáng (không dùng cho mục đích y tế), và sirô, 
chất cô đặc, bột và các chất nền dùng để tạo đồ uống, nước uống và nước quả. 

 
 

(210) 4-2012-04644 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(731) FULLMARK PRIVATE LIMITED (SG) 

10 Soon Lee Road, Jurong Town, 
Singapore 628074  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực in, đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực được chứa 
trong hộp mực; mực sử dụng để in; mực in; mực in phun. 

 
 

(210) 4-2012-04650 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 25.1.25 
(591) Nâu vàng nhạt 
(731) Hsiu-Chih LIN  (TW) 

2F, No. 6, Alley 18, Lane 222, Dun Hua 
N. Rd., Song Shan Dist., Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất tây rửa (không dùng cho quá trình sản xuất hoặc không dùng 
trong ngành y); nước hoa; xà phòng, xà phòng tắm dạng lỏng; kem bôi mặt (mỹ phẩm); 
dầu gội đầu; chế phẩm làm sạch toàn thân, nước thơm để tắm; thuốc nhuộm tóc; chất giúp 
uốn sóng tóc bền nếp.  

 
 

(210) 4-2012-04652 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2598/2011 15.09.2011 IS 

(731) INTERCONTINENTAL HOTELS 
GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 
(SG) 
230 Victoria Street, #13-00 Bugis 
Junction Towers, Singapore 188024  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ phòng ở tạm thời; dịch vụ 
chỗ ở trọ tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống trong nhóm 43.  
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(210) 4-2012-04656 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH HICOM  (VN) 
62/109 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD, đầu đĩa HD, đầu đĩa KARAOKE, micro, thiết bị khuyếch đại 

âm thanh. 
 

Nhóm 11: Đèn LED. 
 
 

(210) 4-2012-04700 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại I.C.B  
(VN) 
86/7 Bàu Cát 2, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt nhựa, chất phụ gia ngành nhựa, gỗ cây và gỗ chế biến, vật liệu xây 

dựng, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-04703 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kiến Phát  (VN) 
203/47 Phan Văn Khỏe, phường 05, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ dùng tay thao tác thủ công).  

 
 

(210) 4-2012-04715 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CHONG LOONG FATT   (MY) 
No. 1, Jalan TK 4/8C, Sunway Kinrara, 
47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu động cơ, phụ gia không phải là hóa 

chất dùng cho dầu và nhiên liệu; mỡ dùng cho đệm phanh và mỡ dùng cho má phanh; các 
sản phẩm dầu mỏ, cụ thể là: etilen, propylen, polipropylen, butađien, benzen, cumen, phê 
nol, và anpha metyl styren.  
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(210) 4-2012-04785 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TOSKANI S.L.  (ES) 
Pasaje ciudadanos, 16, 08005 Barcelona-
Spain  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da, xà phòng.  
 

Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04801 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 
 

(210) 4-2012-04812 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bio 
International  (VN) 
70, đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam -
Singapore, Thuận An, Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng các loại; kem rửa mặt các loại; sữa rửa mặt các loại; sữa tắm các loại; 

muối tắm, dầu gội các loại, dầu hấp tóc; dung dịch rửa tay; chất  kem massage toàn thân, 
kem massage mặt; kem tẩy tế bào; mặt nạ (mỹ phẩm).  

 
Nhóm 05: Chất làm mát không khí; chất khử mùi tủ lạnh; chất khử hôi toilet; nhang 
(hương) muỗi; chất khử trùng (dùng cho y tế); băng phiến; chất khử nấm; chất chống mọt; 
thuốc khử độc.  
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(210) 4-2012-04813 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bio 
International   (VN) 
70, đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam -
Singapore, Thuận An, Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng các loại; kem rửa mặt các loại; sữa rửa mặt các loại; sữa tắm các loại; 

muối tắm, dầu gội các loại, dầu hấp tóc; dung dịch rửa tay;  kem massage toàn thân, kem 
massage mặt; kem tẩy tế bào; mặt nạ (mỹ phẩm).   

 
Nhóm 05: Chất làm mát không khí; chất khử mùi tủ lạnh; chất khử hôi toilet; 
nhang(hương) muỗi; chất khử trùng dùng cho y tế;  băng phiến; chất khử nấm; chất chống 
mọt;  thuốc khử độc.  

 
 

(210) 4-2012-04833 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.13.1; A1.1.10; 26.3.4; 26.1.1 
(731) ZHEJIANG WUYI YAOJU PAPER 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Babai Bridge, Yaoju Village, Wuyi 
County, Jinhua City,Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; trò chơi đông người và thẻ chơi bài; đồ chơi; thiết bị luyện 

tập thể hình.  
 
 

(210) 4-2012-04834 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.1; 2.9.1; A21.1.2 
(731) ZHEJIANG WUYI YAOJU PAPER 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Babai Bridge, Yaoju Village, Wuyi 
County, Jinhua City,Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; trò chơi đông người và thẻ chơi bài; đồ chơi; thiết bị luyện 

tập thể hình. 
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(210) 4-2012-04835 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.22; A3.1.23 
(731) ZHEJlANG WUYI YAOJU PAPER 

INDUSTRY CO., LTD.   (CN) 
Babai Bridge, Yaoju Village, Wuyi County,
Jinhua City,Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; trò chơi đông người và thẻ chơi bài; đồ chơi; thiết bị luyện 

tập thể hình.  
 
 

(210) 4-2012-04836 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.1 
(731) ZHEJlANG WUYI YAOJU PAPER 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Babai Bridge, Yaoju Village, Wuyi County,
Jinhua City,Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; trò chơi đông người và thẻ chơi bài; đồ chơi; thiết bị luyện 

tập thể hình.  
 
 

(210) 4-2012-04837 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A21.1.2; 25.1.25; 24.9.1; A2.1.24; A2.3.24
(731) ZHEJlANG WUYI YAOJU PAPER 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Babai Bridge, Yaoju Village, Wuyi County,
Jinhua City, Zhejiang Province, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; trò chơ đông người và thẻ chơi bài; đồ chơi; thiết bị luyện 

tập thể hình.  
 
 

(210) 4-2012-04838 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.16; 3.1.4 
(731) ZHEJlANG WUYI YAOJU PAPER 

INDUSTRY CO., LTD.    (CN) 
Babai Bridge, Yaoju Village, Wuyi County, 
Jinhua City,Zhejiang Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 28: Bài lá; trò chơi cờ; trò chơi đông người và thẻ chơi bài; đồ chơi; thiết bị luyện 
tập thể hình.  

 
 

(210) 4-2012-04839 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BILLBOARD VIDEO, INC.   (US) 
4225 Prado Road, Suite 108, Corona, CA 
92880, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị hiển thị cụ thể là các biển hiệu phát quang, có thể lập trình được, sử 
dụng trên các phương tiện giao thông. 

 
 

(210) 4-2012-04864 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 010504033 19.12.2011 EM 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-04910 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 2.1.13; 2.1.15 
(731) GONDOLA KOGYO CO., LTD.    (JP) 

1-9-7, Higashi-Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 26: Cúc áo; khuy lỗ cho trang phục; khuy móc cho trang phục; móc (đồ kim chỉ); 
huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-04911 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) GONDOLA KOGYO CO., LTD.    (JP) 
1-9-7, Higashi-Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 26: Cúc áo; khuy lỗ cho trang phục; khuy móc cho trang phục; móc (đồ kim chỉ); 
huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); khuy bấm.  
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(210) 4-2012-04938 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn thương 
mại và công nghệ Vũ Thịnh  
(VN) 
Số 107, ngõ 190, đường Hoàng Mai, tổ 
57, phường Tương Mai, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết  bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn; thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển 

năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; máy tính tiền; 
thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-04939 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Tiêu Chuẩn 

Việt  (VN) 
18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Tủ bằng kim loại; giá sách bằng kim loại; dây đồng (không bọc); khung chốt 

cửa bằng kim loại; lá nhôm. 
 

Nhóm 07: Máy phát điện, máy nông nghiệp, máy bơm nước, máy giặt, máy xay chạy 
điện, máy nghiền gia dụng chạy điện, máy hút bụi.  

 
Nhóm 09: ổ cắm điện, cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử, aptomat (thiết bị điện); dây 
điện, biến áp, biến áp, máy biến thế cáp điện, máy vi tính; điện thoại, cáp dùng cho máy 
thu hình, thiết bị dùng để dẫn, đóng cắt, biến đổi, tích trữ điều chỉnh, kiểm soát điện năng; 
tủ điện; tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị mạng); cột thu lôi; tủ phân phối 
điện; cột rút tiền tự động; máng cáp điện, thang điện, ti vi, màn hình tinh thể lỏng, máy 
ảnh, máy quay camera; đầu đĩa loa. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, vòi nước vòi hoa sen; chậu rửa (một bộ phận của thiết bị vệ 
sinh), bồn cầu; bồn tắm; chảo áp suất dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị và 
hệ thống nấu nướng; bình nước nóng dùng điện, chảo rán dùng điện, máy điều hòa không 
khí, tủ lạnh, tủ đông, tủ mát bình nước nóng lạnh sử dụng điện hoặc năng lượng mặt trời, 
máy lọc nước, bếp ga; lò vi sóng. 
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Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ: giường, tủ, bàn ghế; đồ gỗ văn phòng: bàn máy tính, tủ 
đựng tài liệu, tủ đựng sách.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia đình, đĩa đựng đồ, bộ đồ ăn không kể dao, dĩa và 
thìa; bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp (không dùng điện); xoong hầm thịt không dùng 
điện, chảo vạc để nấu không dùng điện, vỉ nướng (để dùng nấu nướng) không dùng điện; 
dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng không dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy phát điện, máy nông nghiệp, máy bơm nước, 
máy giặt, máy xay chạy điện, máy nghiền gia dụng chạy điện, máy hút bụi, ổ cắm điện, 
cầu dao điện, tắc te, chấn lưu điện tử attomat (thiết bị điện) dây điện, ổn áp, biến áp, máy 
biến thế, cáp điện, máy vi tính, điện thoại, cáp dùng cho máy thu hình, mua bán, xuất 
nhập khẩu thiết bị dùng để dẫn, đóng cắt, biến đổi, tích trữ, điều chỉnh, kiểm soát điện 
năng, mua bán, xuất nhập khẩu tủ điện tủ mạng (tủ dùng để đựng và lắp đặt các thiết bị 
mạng), cột thu lôi, tủ nguồn, cột bợm xăng cột rút tiền tự động, máng cáp điện, thang 
điện, ti vi, màn hình tinh thể lỏng, máy ảnh, máy quay camera, đầu đĩa, loa, bàn là, đồ gỗ 
nội thất, mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị chiếu sáng, vòi nước, vòi hoa sen, chậu rửa, bồn 
cầu, bồn tắm, chảo áp suất dùng điện, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị và hệ thống 
nấu nướng, bình nước nóng dùng điện, chảo rán dùng điện, máy điều hòa không khí, tủ 
lạnh, tủ đông, tủ mát, bình nước nóng lạnh, máy lọc nước, bếp ga, lò vi sóng, máy sấy tóc, 
máy văn phòng, đồ chứa đựng dùng cho gia đình, đĩa dùng cho bộ đồ ăn không kể dao, 
dĩa và thìa, bộ nồi niêu xoong chảo của nhà bếp, xoong hầm thịt, chảo vạc để nấu nướng, 
vỉ nướng (đồ dùng nấu nướng), dụng cụ nhà bếp (không dùng điện), bình đựng nước nóng 
không dùng điện. 

 
Nhóm 36: Mua bán, tư vấn, cho thuê môi giới bất động sản; cho thuê tòa nhà văn phòng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sữa chữa, xây dựng hệ thống thiết bị điện, trang trí nội 
ngoại thất, cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế máy móc, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, điện 
lạnh, điện dân dụng. 

 
 

(210) 4-2012-04944 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 
10-1, Kyobashi 1-chome, chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Ôtô và các bộ phận và linh kiện của ô tô; lốp xe dùng cho xe ô tô chở khách; 

lốp xe dùng cho xe tải; lốp xe dùng cho xe buýt; lốp xe dùng cho xe ô tô đua; lốp xe ô tô; 
lốp xe được đắp lại dùng cho xe chở khách, lốp xe được đắp lại dùng cho xe tải; lốp xe 
được đắp lại dùng cho xe buýt; lốp xe được đắp lại dùng cho xe ô tô đua; lốp xe được đắp 
lại dùng cho ô tô; lốp xe được đắp lại dùng cho máy bay; săm dùng cho xe ô tô chở 
khách; săm dùng cho xe tải; săm dùng cho xe buýt; săm dùng cho xe ô tô đua; săm dùng 
cho ô tô; bánh xe dùng cho xe ô tô chở khách; bánh xe dùng cho xe tải, bánh xe dùng cho 
xe buýt; bánh xe dùng cho ô tô đua; bánh xe dùng cho ô tô; mặt gai của lốp (ta lông) bằng 
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cao su dùng dùng để đắp lại lốp xe cho tất cả các xe cộ kể trên; xe cộ hai bánh có động cơ 
và bộ phận và linh kiện của xe cộ hai bánh có động cơ; lốp dùng cho xe cộ hai bánh có 
động cơ, săm dùng cho xe cộ hai bánh có động cơ; bánh xe dùng cho xe cộ hai bánh có 
động cơ, xe đạp và các bộ phận và linh kiện của xe đạp; lốp dùng cho xe đạp; săm dùng 
cho xe đạp; bánh xe dùng cho xe đạp; mặt gai của lốp (ta lông) bằng cao su dùng dùng để 
đắp lại; lốp xe cho xe cộ hai bánh có động cơ hoặc cho xe đạp; săm và lốp dùng cho máy 
bay; mặt gai cửa lốp (ta lông) bằng cao su dùng dùng để đắp lại lốp cho máy bay; miếng 
vá cao su có chất dính dùng để sửa chữa săm hoặc lốp xe; vành bánh xe và vỏ bọc bánh xe 
của xe cộ; săm dùng cho bánh của xe cộ, giảm xóc dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ; giảm xóc bằng hơi cho xe cộ; lò xo hơi dung cho các phương tiện giao thông trên 
bộ; khớp nối trục hoặc trục nối cho các phương tiện giao thông trên bộ; đệm chống va đập 
cho tàu thuyền; đệm ghế ngồi dùng cho xe cộ; ta lông lốp cho xe cộ dùng cho xe kéo 
trọng tải nặng; ống dẫn thuỷ lực không làm bằng kim loại dùng cho, xe cộ bộ phận giảm 
xóc treo của xe cộ, giảm xóc bằng khí nén dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-04946 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) PT ALASMAS BERKAT UTAMA   (ID) 

Bumimas Raya No. 15, Kawasan 
Industri Cikupa Mas, Talaga-Cikupa, 
Tangerang, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồ đi chân có tác dụng bảo vệ phòng chống tai nạn và chấn thương, đồ bảo hộ 

đi chân dùng để bảo vệ phòng chống tai nạn và chấn thương, giày ống bảo hộ dùng để bảo 
vệ phòng chống tai nạn và chấn thương, giày bảo hộ dùng để bảo vệ phòng chống tai nạn 
và chấn thương, đồ đi chân bảo vệ chống tai nạn, bức xạ và lửa, bao gồm giày ống và giày 
bảo vệ chống tại nạn dùng trong công nghiệp, giày ống và giày bảo vệ chống tai nạn trong 
lao động.  

 
Nhóm 25: Giày, dép quai hậu và dép lê.  

 

(210) 4-2012-04987 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Thượng Phát 

Bắc Âu   (VN) 
Số 4B ngõ 445, đường Nguyễn Khang, 
phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vốtca; rượu mạnh; đồ uống chứa cồn thuộc nhóm này (trừ bia).  
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(210) 4-2012-04992 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH G.O.U.R.M.E.T Hà 

Nội (G.O.U.R.M.E.T Hanoi 
Company Limited)   (VN) 
1B Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm, rượu; đại lý ký gửi cho các mặt hàng thực phẩm 

và rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn, dịch vụ 
cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-04993 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A9.7.19 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH G.O.U.R.M.E.T Hà 

Nội (G.O.U.R.M.E.T Hanoi 
Company Limited)    (VN) 
1B Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại thực phẩm, rượu; đại lý ký gửi cho mặt hàng thực phẩm và 

rượu. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ khách sạn, dịch vụ 
cung cấp đồ ăn thức uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-04994 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ACCOLADE WINES AUSTRALIA 
LIMITED   (AU) 
Reynell Road, Reynella, South Australia 
5161 Australia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
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(210) 4-2012-04995 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ACCOLADE WINES AUSTRALIA 
LIMITED    (AU) 
Reynell Road, Reynella, South Australia 
5161 Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 
 

(210) 4-2012-05014 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.2; 25.1.25; 1.3.1; 25.1.5; 
26.1.2; A1.1.10; 20.5.7 

(591) Vàng nhạt, xanh lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Hội tiêu chuẩn và bảo vệ 
người tiêu dùng Việt Nam  (VN)
Số 214, ngõ 22, phố Tôn Thất Tùng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng, đánh giá kinh doanh; thăm dò dư luận.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề. 
 

Nhóm 45: Câu lạc bộ gặp gỡ. 
 
 

(210) 4-2012-05036 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MIP METRO GROUP INTELLECTUAL 
PROPERTY GMHH & CO. KG  (DE) 
Metro-Strasse 1. 40235 Dusseldorf, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 
 
 

(210) 4-2012-05039 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, trắng 
(731) K-SWISS INC.  (US) 

31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, California, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Giầy ống. 
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(210) 4-2012-05053 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và phát triển 
Hưng Thịnh  (VN) 
51/12 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; mực in; men (vec ni) vec ni copal. 

 
 

(210) 4-2012-05078 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05079 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05101 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng chanh, cam 
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION 

(KOREAN CORPORATION)    (KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 26: Hộp đựng kim; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); đồ trang trí 
tóc; cặp tóc; dải băng để buộc tóc co giãn dùng để tạo kiểu tóc; dải băng để buộc tóc; lưới 
bao tóc; ghim cài (phụ kiện của trang phục); lô uốn tóc (trừ dụng cụ cầm tay), không dùng 
điện, mũ trùm đầu khi nhuộm tóc. 

 
 

(210) 4-2012-05102 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng chanh, cam 
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION 

(KOREAN CORPORATION)    (KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý quảng cáo; bố trí, sắp đặt cho mục đích quảng cáo, dịch vụ quảng cáo 

thông qua phương tiện truyền thông điện tử và internet; dịch vụ môi giới thương mại trong 
lĩnh vực sản phẩm ngũ cốc và các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc; dịch vụ môi giới 
thương mại trong lĩnh vực bánh kẹo; dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực đồ uống; 
dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực mỹ phẩm, dịch vụ môi giới thương mại trong 
lĩnh vực văn phòng phẩm; dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực phụ kiện của tóc; 
dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực giấy vệ sinh; dịch vụ môi giới thương mại 
trong lĩnh vực thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2012-05105 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD.  
(TW) 
1F, No.32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu 
Dist., New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; các bộ phận của máy khâu.  
 
 

(210) 4-2012-05106 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.1.11 
(731) CHEE SIANG INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
1F, No.32, Wu Chuan 7th Rd., Wugu 
Dist., New Taipei City 248, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy khâu; các bộ phận của máy khâu.  
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(210) 4-2012-05119 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TOYO SHINYAKU CO., LTD.   (JP) 
19-27, Hakataekimae 2-chome, Hakata-
ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0011 Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất công nghiệp được làm từ vỏ cây thông, hóa 
chất công nghiệp được làm từ chất chiết suất từ vỏ cây thông (nguyên liệu thô), hóa chất 
pô-li-phe-nol (nguyên liệu thô); hóa chất prô-an-tho-cya-ni-din (nguyên liệu thô), hóa 
chất ô-li-gô-meric prô-an-tho-cya-ni-din (nguyên liệu thô); hóa chất làm nguyên liệu thô 
cho mỹ phẩm, cho thực phẩm bổ sung, cho thực phẩm và cho đồ uống; hóa chất được làm 
từ chất chiết suất từ vỏ cây thông làm nguyên liệu thô cho mỹ phẩm, cho thực phẩm bổ 
sung, cho thực phẩm và cho đồ uống, hóa chất có chứa pô-li-phe-nol, hóa chất có chứa 
prô-an-tho-cya-ni-din; hóa chất có chứa ô-li-gô-meric prô-an-tho-cya-ni-din; chất chống 
oxi hóa (hóa chất).  

 

Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng và chất tẩy rửa; xà phòng có chứa thuốc và chất tẩy rửa (xà 
phòng) có chứa thuốc dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc, dầu xả dành cho tóc, xà phòng rửa tay, 
xà phòng rửa tay có chứa thuốc; kem đánh răng; nước súc miệng (không dùng cho mục 
đích y tế); chế phẩm làm thơm mát hơi thở (không dùng trong y tế), chế phẩm nuôi dưỡng 
tóc; chế phẩm để kích thích mọc tóc; mặt nạ làm đẹp, mặt nạ dưỡng da dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; dầu xức tóc, dầu dưỡng da toàn thân; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm tạo kiểu tóc; 
chế phẩm chống làm rám nắng, chế phẩm kem chống nắng; tất cả cho mục đích mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có chứa chất chiết suất từ vỏ cây thông dưới dạng viên, 
dạng hạt, dạng bột hoặc dạng lỏng không dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng và thực 
phẩm bổ sung dinh dưỡng có chứa thuốc dùng cho mục đích y tế, mỹ phẩm chứa thuốc, 
chế phẩm vitamin, chế phẩm có chứa amino axit dùng cho ngành y, chế phẩm dược có 
chứa canxi; thuốc phòng chữa các bệnh về răng, chế phẩm nuôi dưỡng tóc có chứa thuốc 
dùng trong ngành y; chế phẩm kích thích mọc tóc có chứa thuốc dùng trong ngành y; thực 
phẩm chức năng cho người.  

 

Nhóm 30: Chế, chế phẩm ngũ cốc (thực phẩm cho người); bánh kẹo, bánh mì, bánh  bao 
nhân nho, bột mì cho thực phẩm, ca cao, cà phê, chè xanh của Nhật Bản, mật ong.  

 

Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây tươi cụ thể là nước ép từ lúa mạch non, nước 
ép từ cây cải xoăn, nước ép từ cây bạch chỉ của Nhật Bản, nước ép từ cây ngải cứu, nước 
ép từ lá dâu tằm và nước ép từ lá cây tiên hồ Nhật Bản; đồ uống không có cồn dùng cho 
mục đích làm đẹp (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-05134 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, ổ trục bánh xe, rơ móc, tua bin dùng cho xe cộ, cần gạt nước đèn pha xe « 
tô, moay ¬ xe đạp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày; bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ồng hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xéc măng roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục siêu tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05135 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 12: ¤ tô, ổ trục bánh xe, rơ móc, tua bin dùng cho xe cộ, cần gạt nước đèn pha xe « 
tô, moay ¬ xe đạp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày; bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ồng hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xéc măng roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục siêu tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
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trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05136 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 18.3.21; 26.7.25; 18.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 12: ¤ tô, ổ trục bánh xe, rơ móc, tua bin dùng cho xe cộ, cần gạt nước đèn pha xe « 
tô, moay ¬ xe đạp. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: Quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày; bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ồng hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xéc măng roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục siêu tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05139 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
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số dàn cày; bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ồng hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xéc măng roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục siêu tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05159 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.24; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch Phương Linh  
(VN) 
Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí(du lịch sinh thái), dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ 
chức các cuộc thi khoa học và giải trí, dịch vụ hát karaoke (ka ra ô kê). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ăn uống 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi và xoa bóp. 
 
 

(210) 4-2012-05201 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô con; xe máy; xe cộ chạy bằng điện; xe quân sự dùng để vận chuyển, « 
tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ); xe đạp, ô tô buýt; xe chở khách; xe thể thao; 
xe đa dụng, xe đông lạnh; xe cứu thương, xe tải, bánh lái cho xe cộ, lốp của xe cộ; bánh 
xe cộ; phanh cho xe cộ; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, mô tơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ, chắn bùn cho xe cộ; kính chắn gió cho xe cộ, khung gầm xe cộ; 
gương chiếu hậu cho xe cộ; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ; chuông chống trộm 
dùng cho xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; cần gạt nước cho xe cộ; moay-ơ dành cho xe cộ, nắp 
chụp moay-ơ, khớp ly hợp cho xe cộ, cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ, 
bình xăng dùng cho xe cộ, khung xe cộ, tay lái (ghi đông) dùng cho xe cộ, yên xe dùng 
cho xe cộ; nan hoa dùng cho xe cộ, chân chống dùng cho xe cộ; xích dùng cho xe cộ.  
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(210) 4-2012-05202 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) ZHEJIANG DUMA SEWING 

MACHINE CO.,LTD.   (CN) 
No. 58th South Airport Road, Jiaojiang, 
Taizhou, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy khâu; máy viền, bàn đạp điều khiển dùng cho máy 

khâu, máy may, máy là; lõi cuộn dây (bộ phận của máy); máy là áp lực hơi dùng cho vải, 
có thể mang đi được, bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; hệ thống truyền lực bằng 
bánh xe răng cưa của máy.  

 
 

(210) 4-2012-05210 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) SCR-SIBELCO NV  (BE) 

Quellinstraat 49, Antwerp, Belgium B-
2018 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 40: Gia công và xử lý khoáng sản, cụ thể là tách khoáng sản, phân loại khoáng sản, 

pha trộn khoáng sản, làm sạch khoáng sản. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực khoáng sản, cụ thể là 
nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực khoáng sản, dịch vụ tư vấn kỹ thuật đối với các 
ứng dụng cuối cùng của khoáng sản và các dịch vụ kỹ thuật khác cho người mua khoáng 
sản. 

 
 

(210) 4-2012-05216 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MENU PTE. LTD.   (SG) 

30 Merchant Road #01-05/06 Riverside 
Point, Singapore 058282  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản xuất bia.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ quầy bar, quán rượu.  
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(210) 4-2012-05217 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh đen, trắng, vàng 
(731) MENU PTE. LTD.  (SG) 

30 Merchant Road #01-05/06 Riverside 
Point, Singapore 058282  

(540) 

 (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia.   
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản xuất bia.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện), dịch vụ quầy bar, quán rượu.  

 
 

(210) 4-2012-05282 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PADO  (VN) 
178A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: đá xây dựng: đá gra-nit, đá hoa (đá cẩm thạch) dạng tấm và dạng khối dùng để 

ốp lát cho công trình xây dựng; vật liệu từ đất sét: đá, sỏi xây dựng.  
 

Nhóm 20: các sản phẩm dùng để trang trí làm từ gỗ, tre, nứa, rôm, rạ. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, đồ dùng gia đình, 
vải, giày dép, hàng may mặc sẵn; mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất.  

 
Nhóm 37: Hoàn thiện công trình xây dựng: thi công trang trí nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-05296 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) PETER DE BEER   (US) 

2200 Ne 33rd Ave, APT 9B, Fort 
Lauderdale, FL, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy, cụ thể là, thiết lập yêu cầu về trình độ chuyên 

môn của giáo viên và đánh giá trình độ chuyên môn của giáo viên, hướng dẫn đào tạo 
giáo viên, tư vấn giáo dục cho các trường mẫu giáo và tiểu học.  
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(210) 4-2012-05297 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD.   (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; thuê tàu chở hàng; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị; chuyên chở 

bằng xe tải; đóng gói hàng hoá; dịch vụ hoa tiêu; dịch vụ truy tìm bưu kiện trong quá 
trình vận chuyển; dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; chuyển phát 
bưu kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; chuyển phát hoa; cất giữ hàng hoá; dịch 
vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu kho; lưu giữ tài liệu dạng vật chất hoặc điện tử; 
sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe cộ; dịch vụ lái xe.  

 
 

(210) 4-2012-05299 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CITYSMART Việt 
Nam  (VN) 
Số 7 đường số 2, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-05312 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP. (US) 
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho con người. 
 
 

(210) 4-2012-05313 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MERCK SHARP & DOHME CORP. (US)
One Merck Drive, Whitehouse Station, 
New Jersey, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho con người. 
 
 

(210) 4-2012-05314 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.5; 26.1.1 
(731) NINGBO STEED TOOLS CO., LTD  

(CN) 
Fangjiada Village, Gulin Town, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay không vận hành thủ công; súng dùng để phun sơn; băng tải 

vận hành bằng khí nén, van áp lực [bộ phận của máy móc]. 
 
 

(210) 4-2012-05315 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1 
(731) ACHILLES CORPORATION  (JP) 

22-5, Daikyo-cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, quần áo; đồ đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-05317 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở kinh doanh thực phẩm 
Gia Long Ký   (VN) 
Số 67/40/3 - 67/40/5 Nguyễn Thị Tú, 
khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt bò tẩm gia vị (khô bò).  

 
 

(210) 4-2012-05318 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.23; 18.3.21; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đoàn Lệ Hằng Vy  (VN) 
Số 71 đường 12, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ quay phim và chụp ảnh; dịch vụ đào tạo 
nghề về cắt tóc, trang điểm, chụp ảnh, quay phim.  

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ trang điểm cô 
dâu; dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ cắt tóc.  

 
 

(210) 4-2012-05319 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 5.7.3; 5.13.4 
(591) Đỏ, xanh, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Anh Khang Ký   (VN) 
Số 3/19P Quang Trung, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán - xuất nhập khẩu: thịt đã qua chế biến, thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2012-05331 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vào cỏ khô làm thức ăn vật nuôi dùng cho mục đích y tế; chế 

phẩm vitamin; chất sát trùng, diệt trùng; chế phẩm chống ký sinh trùng; chủng vi sinh 
nuôi cấy dùng cho mục đích y tế và thú y; thuốc khử độc.  

 
 

(210) 4-2012-05336 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chế phẩm chống ký sinh trùng; chủng vi sinh nuôi cấy dùng 

cho mục đích y tế và thú y; chất sát trùng, diệt trùng; chất bổ sung vào cỏ khô làm thức ăn 
vật nuôi dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 
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(210) 4-2012-05350 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.6.6; 3.6.1; A3.6.25 
(731) PAOLYTA CO., LTD.  (TW) 

3FL., No. 99, Sec. 4, Jen Ai Rd., Taipei 
106, Taiwan. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc dùng để chữa bệnh (rượu ngâm thuốc, đồ uống có cồn có chứa chất 
chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích y tế); thuốc uống dùng trong ngành y; đồ uống 
tăng lực dùng cho mục đích y tế; đồ uống tăng cường chất dinh dưỡng dùng trong ngành 
y; đồ uống tăng lực tăng cường chất dinh dưỡng dùng trong ngành y; đồ uống dùng cho 
người ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng trong ngành y; 
chất khoáng bổ sung dùng trong ngành y; dược phẩm dùng cho người.  

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; trà (chè); 
trà hòa tan; đồ uống trên cơ sở trà; trà nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; sô cô 
la; đồ uống trên cơ sở sô cô la; kem lạnh; mật ong; sữa ong chúa làm thực phẩm cho 
người không dùng cho mục đích y tế; keo ong (dùng làm thực phẩm dùng cho người); 
đường (không dùng cho mục đích y tế); đường phèn cho thực phẩm; bánh quy; bánh ngọt; 
bánh mỳ kẹp nhân; mỳ ăn liền.  

 
Nhóm 32: Nước uống tăng lực chứa taurin không có cồn và gaz nhẹ (không dùng cho mục 
đích y tế); bia, đồ uống dinh dưỡng, không chứa cồn (không dùng cho mục đích y tế), đồ 
uống vitamin, không chứa cồn (không dùng cho y tế); đồ uống không chứa cồn cụ thể là đồ 
uống nhẹ (không có rượu) và nước ép trái cây; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có gaz; đồ 
uống không chứa cồn; nước ép trái cây; si rô dùng cho đồ uống; chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-05353 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.16; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyễn Quách (VN)
81 đường số 1, khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; nước xả làm mềm vải; kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) chống 
nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  

 
 

(210) 4-2012-05354 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nguyễn Quách (VN)
81 đường số 1, khu phố 3, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da (mỹ phẩm), kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem tắm trắng da (mỹ 
phẩm); kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng trắng da(mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) 
trị mụn. 

 
 

(210) 4-2012-05355 (220) 22.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 7.3.11; 5.7.1; A26.11.9 (540) 

  

(731) Hiệp hội cà phê Buôn Ma 
Thuột  (VN) 
11A Trần Hưng Đạo, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-05370 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Mỹ Phẩm MI RA  
(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm (mỹ phẩm); kem trang điểm, 
mỹ phẩm dùng để chăm sóc da; sữa rửa mặt (mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ 
lông mày; thuốc bôi mi mắt - mascara (mỹ phẩm); mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm 
dùng cho môi; nước tẩy trang; nước sơn dưỡng móng tay, móng chân (dạng mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2012-05391 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ kỹ 
thuật liên kết Thiên Hòa OW  
(VN) 
77 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dây băng tải và hệ thống băng tải các loại. 
 
 

(210) 4-2012-05393 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SEJUNG Co., LTD.   (KR) 
11-1 Bugok 3(sam)-dong, Geumjeong-
gu, Busan 609-817, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi dùng ngoài bãi biển; cặp tài liệu; va li; túi du lịch, hòm 
du lịch; túi xách tay; túi học sinh; ba lô; «.  

 
Nhóm 25: Giầy; dép lê dùng khi tắm; giầy ống thể thao, áo khoác trùm đầu; quần; áo vét, 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi; quần áo dùng cho môn cưỡi ngựa; 
áo choàng ngoài; váy; áo choàng tắm; cái yếm; áo phông; dây đeo quần; áo gi lê; áo len 
dài tay; áo sơ mi; mũ [đồ đội đầu]; ca vát, khăn vuông dùng với áo com-plê; bít tất ngắn; 
thắt lưng (quần áo).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ khuyến khích bán hàng 
cho người khác liên quan tới túi; dịch vụ khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan 
tới quần áo; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan tới giầy; khuyến khích bán 
hàng cho người khác liên quan tới thắt lưng; khuyến khích bán hàng cho người khác liên 
quan tới đồng hồ; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan đến đồ nữ trang. 

 
 

(210) 4-2012-05394 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SEJUNG Co., Ltd.    (KR) 
11-1 Bugok 3(sam)-dong, Geumjeong-
gu, Busan 609-817, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi dùng ngoài bãi biển; cặp tài liệu; va li; túi du lịch, hòm 

du lịch; túi xách tay; túi học sinh; ba lô; «.   
 

Nhóm 25: Giầy; dép lê dùng khi tắm; giầy ống thể thao, áo khoác trùm đầu; quần; áo vét, 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi; quần áo dùng cho môn cưỡi ngựa; 
áo choàng ngoài; váy; áo choàng tắm; cái yếm; áo phông; dây đeo quần; áo gi lê; áo len 
dài tay; áo sơ mi; mũ [đồ đội đầu]; ca vát, khăn vuông dùng với áo com-plê; bít tất ngắn; 
thắt lưng (quần áo).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ khuyến khích bán hàng 
cho người khác liên quan tới túi; dịch vụ khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan 
tới quần áo; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan tới giầy; khuyến khích bán 
hàng cho người khác liên quan tới thắt lưng; khuyến khích bán hàng cho người khác liên 
quan tới đồng hồ; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan đến đồ nữ trang. 

 
 

(210) 4-2012-05395 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SEJUNG CO., LTD.    (KR) 
11-1 Bugok 3(sam)-dong, Geumjeong-
gu, Busan 609-817, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi dùng ngoài bãi biển; cặp tài liệu; va li; túi du lịch, hòm 

du lịch; túi xách tay; túi học sinh; ba lô; «.   
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Nhóm 25: Giầy; dép lê dùng khi tắm; giầy ống thể thao, áo khoác trùm đầu; quần; áo vét, 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi; quần áo dùng cho môn cưỡi ngựa; 
áo choàng ngoài; váy; áo choàng tắm; cái yếm; áo phông; dây đeo quần; áo gi lê; áo len 
dài tay; áo sơ mi; mũ [đồ đội đầu]; ca vát, khăn vuông dùng với áo com-plê; bít tất ngắn; 
thắt lưng (quần áo).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ khuyến khích bán hàng 
cho người khác liên quan tới túi; dịch vụ khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan 
tới quần áo; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan tới giầy; khuyến khích bán 
hàng cho người khác liên quan tới thắt lưng; khuyến khích bán hàng cho người khác liên 
quan tới đồng hồ; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan đến đồ nữ trang. 

 
 

(210) 4-2012-05396 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SEJUNG CO., LTD.    (KR) 
11-1 Bugok 3(sam)-dong, Geumjeong-
gu, Busan 609-817, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi dùng ngoài bãi biển; cặp tài liệu; va li; túi du lịch, hòm 

du lịch; túi xách tay; túi học sinh; ba lô; «.   
 

Nhóm 25: Giầy; dép lê dùng khi tắm; giầy ống thể thao, áo khoác trùm đầu; quần; áo vét, 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi; quần áo dùng cho môn cưỡi ngựa; 
áo choàng ngoài; váy; áo choàng tắm; cái yếm; áo phông; dây đeo quần; áo gi lê; áo len 
dài tay; áo sơ mi; mũ [đồ đội đầu]; ca vát, khăn vuông dùng với áo com-plê; bít tất ngắn; 
thắt lưng (quần áo).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ khuyến khích bán hàng 
cho người khác liên quan tới túi; dịch vụ khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan 
tới quần áo; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan tới giầy; khuyến khích bán 
hàng cho người khác liên quan tới thắt lưng; khuyến khích bán hàng cho người khác liên 
quan tới đồng hồ; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan đến đồ nữ trang. 

 
 

(210) 4-2012-05397 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SEJUNG CO., LTD.    (KR) 
11-1 Bugok 3(sam)-dong, Geumjeong-
gu, Busan 609-817, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví đựng danh thiếp; túi dùng ngoài bãi biển; cặp tài liệu; va li; túi du lịch, hòm 

du lịch; túi xách tay; túi học sinh; ba lô; «.   
 

Nhóm 25: Giầy; dép lê dùng khi tắm; giầy ống thể thao, áo khoác chùm đầu; quần; áo vét, 
áo khoác mặc ngoài áo quần khác để che cho khỏi bụi; quần áo dùng cho môn cưỡi ngựa; 
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áo choàng ngoài; váy; áo choàng tắm; cái yếm; áo phông; dây đeo quần; áo gi lê; áo len 
dài tay; áo sơ mi; mũ [đồ đội đầu]; ca vát, khăn vuông dùng với áo com-plê; bít tất ngắn; 
thắt lưng (quần áo).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ hãng quảng cáo; dịch vụ khuyến khích bán hàng 
cho người khác liên quan tới túi; dịch vụ khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan 
tới quần áo; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan tới giầy; khuyến khích bán 
hàng cho người khác liên quan tới thắt lưng; khuyến khích bán hàng cho người khác liên 
quan tới đồng hồ; khuyến khích bán hàng cho người khác liên quan đến đồ nữ trang. 

 

(210) 4-2012-05415 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.8; 18.1.5; 26.3.2; A26.3.5 
(731) Y-Y PANG RACING SPORT   (MY) 

No. 6, Jalan Jimat 25/87, Taman Sri 
Muda, 40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: ống xả của động cơ điện và động cơ; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy 

móc.  
 
 

(210) 4-2012-05416 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Trọng Tuyên  (VN) 
Đội 6, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (không dùng cho mục đích y tế); gối dài; gối ống; gối ôm.  
 

Nhóm 24: Chăn; khăn phủ giường; đồ bằng vải dùng cho giường; tấm trải phủ giường; vỏ 
đệm; vỏ gối (áo gối).  

 
 

(210) 4-2012-05417 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị kỹ 
thuật Trung Việt  (VN) 
18/2L Phan Huy ích, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại; cửa sổ không bằng kim loại; cửa gập không bằng 

kim loại; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim loại. 
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(210) 4-2012-05418 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 5.7.3; 26.1.2; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đinh Khấc Hợp  
(VN) 
132 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cháo thực phẩm; cháo ngô; cháo làm từ bột yến mạch thô; thực phẩm làm từ bột. 
 
 

(210) 4-2012-05419 (220) 23.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.1; 26.5.1; A25.1.10; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VMV Châu ¸  
(VN) 
Số 205 Mai Anh Đào, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-05430 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần cao su Sài 
Gòn - Kymdan   (VN) 
28 Bình Thới, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 20: Nệm; gối; giường ngủ; bàn làm việc; ghế ngồi; tủ đựng đồ dùng (áo, quần).  
 
 

(210) 4-2012-05431 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.1.1; A11.3.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận   (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột bánh tiêu. 
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(210) 4-2012-05432 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận    (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột bánh tôm. 

 
 

(210) 4-2012-05433 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A1.1.10; 26.1.1; 26.1.2; 25.7.25; 
8.1.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận    (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột nếp. 

 
 

(210) 4-2012-05434 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận   (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bột năng. 
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(210) 4-2012-05435 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.1.2; A24.3.7 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận  (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột chiên giòn.  

 
 

(210) 4-2012-05436 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.1.2; 8.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận   (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột bắp.  

 
 

(210) 4-2012-05437 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 3.7.17; 8.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận   (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột bắp.  
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(210) 4-2012-05438 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 3.7.17; 26.1.2; A24.3.7; 
A8.1.16 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận   (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột bánh bông lan nướng.  
 
 

(210) 4-2012-05439 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A8.1.16; 26.1.2; A1.1.10; 3.7.17; 
A24.3.7 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Vĩnh Thuận   (VN) 
Lô 54 đường số 3, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm làm từ bột ngũ cốc: bột bánh bông lan hấp.  
 
 

(210) 4-2012-05449 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Nhân Lộc  (VN) 
50 Ký Hoà, phường 11, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-05450 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 
chợ triển lãm Sài Gòn An Pha  
(VN) 
1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 
 

(210) 4-2012-05451 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.3.20 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất thực phẩm Tân Việt 
¸  (VN) 
368/32 đường TTH 21, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; thạch hoa quả; nước quả nấu đông; mứt ướt; trái cây đông 
lạnh và đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc; bột ca cao; cà phê bột; bột đậu xanh; trà chanh hòa tan (đồ uống 
trên cơ sở trà); bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-05452 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 18.3.23 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giấy Âu Cơ  (VN) 
688 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy. 
 
 

(210) 4-2012-05453 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và dịch vụ thương mại An 
Sinh  (VN) 
Số 183, tổ 9, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
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(210) 4-2012-05454 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng Mộc Lê   (VN) 
549/45/40 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình.  
 

Nhóm 42: Trang trí thiết kế nội thất, Tư vấn kiến trúc,  Kiến trúc. 
 
 

(210) 4-2012-05455 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
khí hoá lỏng Miền Bắc   (VN) 
Tầng 11, toà nhà Viện Dầu Khí, số 173, 
phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas (nhiên liệu); khí hoá lỏng (nhiên liệu); dầu công nghiệp; dầu nhớt động 

cơ; dầu nhiên liệu.  
 

Nhóm 35: Mua bán khí hoá lỏng, các sản phẩm dầu khí, phân đạm, amôniắc, các sản 
phẩm hoá chất, van gas, bình gas, bếp gas, đường ống dẫn gas; đại lý mua bán khí hoá 
lỏng, các sản phẩm dầu khí, phân đạm, amôniắc, các sản phẩm hoá chất, van gas, bình 
gas, bếp gas, đường ống dẫn gas; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy, thiết bị phục vụ cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh gas; dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây lắp và bảo dưỡng đường ống.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ chiết nạp khí 
hoá lỏng.  

 
Nhóm 41: Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ máy, thiết bị phục vụ cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh gas; giám định kỹ thuật chai chứa khí hoá lỏng và các thiết bị 
chịu áp lực; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hoá lỏng và các thiết 
bị chịu áp lực; dịch vụ giám định chất lượng.  
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(210) 4-2012-05456 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

khí hoá lỏng Miền Bắc   (VN) 
Tầng 11, toà nhà Viện Dầu Khí, số 173, 
phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 04: Khí gas (nhiên liệu); khí hoá lỏng (nhiên liệu); dầu công nghiệp; dầu nhớt động 
cơ; dầu nhiên liệu.  

 
Nhóm 35: Mua bán khí hoá lỏng, các sản phẩm dầu khí, phân đạm, amôniắc, các sản 
phẩm hoá chất, van gas, bình gas, bếp gas, đường ống dẫn gas; đại lý mua bán khí hoá 
lỏng, các sản phẩm dầu khí, phân đạm, amôniắc, các sản phẩm hoá chất, van gas, bình 
gas, bếp gas, đường ống dẫn gas; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ uỷ thác xuất nhập khẩu; 
dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu hàng hoá.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy, thiết bị phục vụ cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh gas; dịch vụ xây dựng; dịch vụ xây lắp và bảo dưỡng đường ống.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải khí hoá lỏng; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ chiết nạp khí 
hoá lỏng.  

 
Nhóm 41: Đào tạo lao động kỹ thuật ngành gas.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ máy, thiết bị phục vụ cho hoạt 
động sản xuất, kinh doanh gas; giám định kỹ thuật chai chứa khí hoá lỏng và các thiết bị 
chịu áp lực; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn đối với chai chứa khí hoá lỏng và các thiết 
bị chịu áp lực; dịch vụ giám định chất lượng.  

 
 

(210) 4-2012-05457 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh do ngân hàng thực hiện; 

dịch vụ ủy thác do ngân hàng thực hiện; dịch vụ gửi tiền tiết kiệm do ngân hàng thực 
hiện; dịch vụ cho thuê két để cất đồ quý giá (do ngân hàng thực hiện); dịch vụ đổi tiền; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch 
vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán qua hệ thống điện tử; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch 
vụ đánh giá tài chính (thuộc về đánh giá bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ 
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quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 
vụ bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền 
thuê bất động sản; dịch vụ tín dụng; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ môi giới chứng khoán 
và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ đánh giá đồ 
trang sức; dịch vụ hãng thu hồi nợ.  

 
 

(210) 4-2012-05458 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đại Dương    (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh do ngân hàng thực hiện; 
dịch vụ ủy thác do ngân hàng thực hiện; dịch vụ gửi tiền tiết kiệm do ngân hàng thực 
hiện; dịch vụ cho thuê két để cất đồ quý giá (do ngân hàng thực hiện); dịch vụ đổi tiền; 
dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch 
vụ về thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán qua hệ thống điện tử; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch 
vụ đánh giá tài chính (thuộc về đánh giá bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ 
quản lý bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch 
vụ bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền 
thuê bất động sản; dịch vụ tín dụng; dịch vụ trả lương hưu; dịch vụ môi giới chứng khoán 
và trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ uỷ thác quản lý tài chính; dịch vụ đánh giá đồ 
trang sức; dịch vụ hãng thu hồi nợ.  

 
 

(210) 4-2012-05459 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Đại 
Lợi  (VN) 
Số 16, tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế. 
 
 

(210) 4-2012-05470 (220) 23.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-05471 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05472 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18- 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05473 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05474 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đồng 
Nai   (VN) 
221B quốc lộ 15, phường Tân Tiến, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05475 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Âu Cơ  (VN) 
Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05476 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Âu Cơ  (VN) 
Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05477 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
sản xuất Âu Cơ   (VN) 
Thôn Đông, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05478 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD Dược phẩm và Y Tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng chứa sữa dùng trong y tế cho bệnh nhân bị tiểu đường, 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05479 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EVD Dược phẩm và Y Tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa như: sữa bột, sữa đặc, sữa nước.  

 
 

(210) 4-2012-05487 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) VINA DEL NUEVO MUNDO S.A. (CL) 
Parcela 11 Millahue de Apalta, Santa 
Cruz, Chile  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-05490 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH UNIRN Việt Nam  
(VN) 
Số 27 ấu Triệu, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, hàng may mặc như váy, áo váy, dày dép và mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-05491 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.22; 5.5.16; 25.1.6; 25.1.5 
(591) Xanh da trời, đỏ, hồng, vàng, trắng, xanh 

lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Thành 

Tiến  (VN) 
310/10/7/1 Mã Lò, khu phố 6, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang để thắp (hương để thắp). 

 
 

(210) 4-2012-05493 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Chính Việt  (VN) 
23-25-27 đường số 26, khu dân cư ấp 05 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: túi xách, giày, dép, quần, áo, mũ (nón), dây thắt lưng da (dùng cho 

trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-05494 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Chính Việt   (VN)
23-25-27 đường số 26, khu dân cư ấp 05 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo; mũ (nón); dây thắt lưng da (dùng cho trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: túi xách, giày, dép, quần, áo, mũ (nón), dây thắt lưng da (dùng cho 
trang phục).  
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(210) 4-2012-05495 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.23 
(731) Trần Thị Mộng Châu  (VN) 

7/3 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán: phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2012-05496 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tùng Dương  (VN) 
B4, tầng 6, tòa nhà Z751, số 18 Phan 
Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2012-05497 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) YKK AP Inc.   (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là, dây buộc bằng kim loại, tấm kim 

loại dùng trong xây dựng, dầm kim loại dùng trong xây dựng, công trình xây dựng dựng 
sẵn bằng kim loại, cửa sổ hai cánh (cửa sổ mở), lớp phủ cho xây dựng và công trình xây 
dựng, khung cửa, tay nắm cửa, tay nắm cửa sổ, tấm cửa, cửa ra vào, hàng rào, phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho cửa sổ, mái che tường bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng, 
cổng, lưới, khung nhà kính bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), tấm 
chắn côn trùng bằng kim loại, cửa sổ lật bằng kim loại, vật liệu lót bằng kim loại dùng 
trong xây dựng, mành che ngoài bằng kim loại, vật liệu gia cường bằng kim loại dùng 
trong xây dựng, cửa chớp lật chống thấm nước, cửa chớp dùng trong xây dựng, vật liệu 
lợp mái nhà bằng kim loại, tấm lát sàn hoặc lợp mái bằng kim loại dùng trong xây dựng, 
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khung cửa sổ, cửa sổ, mành mành, tấm vách, mặt dựng cao ốc, kim loại thường loại thô 
hoặc bán thành phẩm và các hợp kim của kim loại thường để sản xuất, màn cửa hoặc mái 
che nắng bằng kim loại, lan can hoặc chắn song bằng kim loại, tất cả bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-05498 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) YKK AP INC.    (JP) 

1, Kanda Izumi-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cụ thể là, dây buộc bằng kim loại, tấm kim 

loại dùng trong xây dựng, dầm kim loại dùng trong xây dựng, công trình xây dựng dựng 
sẵn bằng kim loại, cửa sổ hai cánh (cửa sổ mở), lớp phủ cho xây dựng và công trình xây 
dựng, khung cửa, tay nắm cửa, tay nắm cửa sổ, tấm cửa, cửa ra vào, hàng rào, phụ kiện lắp 
ráp bằng kim loại cho cửa sổ, mái che tường bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng, 
cổng, lưới, khung nhà kính bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), tấm 
chắn côn trùng bằng kim loại, cửa sổ lật bằng kim loại, vật liệu lót bằng kim loại dùng 
trong xây dựng, mành che ngoài bằng kim loại, vật liệu gia cường bằng kim loại dùng 
trong xây dựng, cửa chớp lật chống thấm nước, cửa chớp dùng trong xây dựng, vật liệu 
lợp mái nhà bằng kim loại, tấm lát sàn hoặc lợp mái bằng kim loại dùng trong xây dựng, 
khung cửa sổ, cửa sổ, mành mành, tấm vách, mặt dựng cao ốc, kim loại thường loại thô 
hoặc bán thành phẩm và các hợp kim của kim loại thường để sản xuất, màn cửa hoặc mái 
che nắng bằng kim loại, lan can hoặc chắn song bằng kim loại, tất cả bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-05499 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) KENKO TOKINA CO., LTD.   (JP) 

3-9-19 Nishi-Ochiai, Shinjuku-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh, điện ảnh và quang học cụ thể là: máy ảnh, ca-

me-ra giám sát, máy ghi hình có dạng hình mái vòm sử dụng công nghệ kỹ thuật số 
và/hoặc sử dụng tín hiệu tương tự, ống kính máy ảnh, ống kính rời của máy ảnh, ống kính 
cho hệ thống ca-me-ra giám sát, kính lọc sáng (máy ảnh), bộ phận chụp nghiêng ảnh của 
máy ảnh, bộ phận giá đỡ của máy ảnh, vỏ bọc cho hệ thống ca-me-ra giám sát, hệ thống 
an ninh bao gồm ồng kính quang học: máy ghi hình, vỏ bọc của ca-me-ra giám sát, bộ 
phận phóng ảnh cho máy ảnh, máy tính và phần mềm máy tính để điều khiển hệ thống an 
ninh; hệ thống an ninh điều khiển bằng máy tính có khả năng điều chỉnh chức năng làm 
nét và phóng to của máy ảnh, cần gạt và cơ cấu quay của vỏ máy ghi hình của hệ thống an 
ninh, bộ phận tích nhiệt và bộ phận làm mát của vỏ bọc của máy camera giám sát.  
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(210) 4-2012-05506 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) COLORESCIENCE, INC.  (US) 
5909 Sea Lion Place, Suite H, Carlsbad, 
California 92008, U.S.A 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 21: Cọ dùng cho trang điểm; bọt biển dùng cho trang điểm; que bôi dùng để trang 
điểm; và miếng bông để để đánh phấn.  

 
 

(210) 4-2012-05530 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.4; 24.15.21; 26.1.11 
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-
ku, Tokyo 107-8556 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe ôtô con, xe máy; xe cộ chạy bằng điện; xe quân sự dùng để vận chuyển; « 
tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người (xe cộ), xe đạp; ô tô buýt; xe chở khách, xe thể thao; 
xe đa dụng; xe đông lạnh, xe cứu thương; xe tải; bánh lái cho xe cộ; lốp của xe cộ, bánh 
xe cộ; phanh cho xe cộ, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, mô tơ cho phương 
tiện giao thông trên bộ; chắn bùn cho xe cộ; kính chắn gió cho xe cộ; khung gầm xe cộ, 
gương chiếu hậu cho xe cộ; thiết bị phát tín hiệu báo rẽ cho xe cộ; chuông chống trộm 
dùng cho xe cộ, giảm xóc cho xe cộ, cần gạt nước cho xe cộ, moay-ơ dành cho xe cộ; nắp 
chụp moayơ; khớp ly hợp cho xe cộ; cơ cấu ghép nối cho phương tiện giao thông trên bộ, 
bình xăng dùng cho xe cộ; khung xe cộ; tay lái (ghi đông) dùng cho xe cộ; yên xe dùng 
cho xe cộ; nan hoa dùng cho xe cộ, chân chống (dùng cho xe cộ, xích dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-05531 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1; 3.3.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, vàng, đỏ, xanh lá 

cây, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Anh Vũ   (VN) 
Số nhà 03-T4, khu đô thị Nam Thăng 
Long Ciputra, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo may sẵn.  
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà, dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ, dịch 
vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục), công viên vui chơi giải trí. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ, nhà nghỉ du lịch, nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách 
sạn.  
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(210) 4-2012-05532 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Phạm Ngọc 
Dụng  (VN) 
Quầy số 02 Móng Cái Plaza, đường 
Hùng Vương, phường Trần Phú, thành 
phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bao gồm: sen, vòi, bệ xí nhà vệ sinh, chậu rửa inox, chậu tủ 

dùng trong phòng vệ sinh, si phông. 
 

(210) 4-2012-05533 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đỏ, cam, vàng, hồng, xanh da trời, tím, 

xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư giải 
trí Thỏ Trắng  (VN) 
875 Cách Mạng Tháng Tám (cổng đường 
Trường Sơn), phường 15, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 35: Mua bán băng đĩa nhạc, đĩa âm thanh, hình ảnh; quảng cáo; tổ chức giới thiệu 
và xúc tiến thương mại.  

 
Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  

 
Nhóm 41: Ghi âm và sản xuất bản âm nhạc, vui chơi giải trí; câu lạc bộ thể thao.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-05534 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MITSUBISHI RAYON CO., LTD.   (JP) 
6-41, Konan 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi. 
 

Nhóm 24: Vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải, chăn, vỏ đệm, vỏ bọc ngoài [vỏ rời] dùng cho 
đồ đạc; vỏ bọc bằng vải của nắp đậy bệ xí, rèm bằng sợi dệt; khăn phủ giường [vải dệt]; 
mÒn bông; vải dệt kim.  

 
Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-05535 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) GENERAL MILLS MARKETING, INC.  
(US) 
Number One General Mills Boulevard 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa, sữa chua.  
 

Nhóm 30: Kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem trái cây (đá lạnh); kem 
lạnh trái cây có chứa sữa; kem lạnh dạng thanh và sữa chua đông lạnh dạng thanh; bánh 
ngọt tráng miệng đông lạnh có thêm kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2012-05536 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh lá cây, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
quốc tế DOLLA  (VN) 
A5-TT3 Bắc Linh Đàm, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm: 

điện thoại, máy tính, máy in, máy fax, máy photocopy và các máy móc, thiết bị điện tử sử 
dụng trong văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-05537 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kỷ Nguyên Xanh  
(VN) 
247/80F9 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), (trang phục thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-05538 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản - kiến trúc - xây dựng 
Thái Bình Dương  (VN) 
147 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây lát; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 
trình xây dựng; thông tin về xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 

 
 

(210) 4-2012-05539 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Phan Thị Thuận   (VN) 
Đội 13, thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, chăn lam bằng tơ tằm; lụa tơ tằm; tấm phủ giường (ga); vải bọc nệm gối, 

khăn làm bằng tơ tằm.  
 
 

(210) 4-2012-05540 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Ta Pha  (VN) 
453 Phan Văn Trị, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tranh tụng, dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân 

sự, đầu tư, thương mại, lao động, dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ.  
 
 

(210) 4-2012-05541 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Thời Đại Xanh  
(VN) 
1489 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe mô tô, phụ tùng xe mô tô, xe đạp.  

 
 

(210) 4-2012-05542 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Thời Đại Xanh (VN)
1489 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 1, 
phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bia, rượu, nước giải khát, mua bán thực phẩm đã chế biến.  
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(210) 4-2012-05543 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Cơ sở chế biến thực phẩm 
Nguyên Hương  (VN) 
26/22A Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm chế biến từ thịt lợn, thịt bò: nem chua, chả lụa, xúc xích, lạp 

xưởng.  
 
 

(210) 4-2012-05544 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Anh  (VN) 
79/81 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy, khăn lau bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, 

khăn giấy (loại ướp lạnh dùng để lau).  
 
 

(210) 4-2012-05545 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ vận 
tải Thanh Hải  (VN) 
Số 1, ngách 1/16, ngõ 1, phố Thuý Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đầu đĩa, đầu kỹ thuật số, đầu thu tín hiệu từ vệ tinh. 

 
 

(210) 4-2012-05546 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.3; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục THE ILI  (VN) 
Số 373/23 Lý Thường Kiệt, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ cung cấp thông tin về 

giáo dục; dịch vụ dịch thuật. 
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(210) 4-2012-05547 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 1.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục THE ILI  (VN) 
Số 373/23 Lý Thường Kiệt, phường 9, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ cung cấp thông tin về 

giáo dục; dịch vụ dịch thuật. 
 
 

(210) 4-2012-05549 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1 
(591) Xanh biển đậm, trắng, xanh biển nhạt 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại Hoàng Trần  (VN) 
25 Mê Linh, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2012-05550 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
xây lắp Hồng Phú  (VN) 
Xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước. 

 
 

(210) 4-2012-05551 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  
(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05552 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.13.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BAIKAN  (VN) 
Số 18 ngách 16/1 đường Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu rượu, bia thuốc lá, thuốc lào, bánh, kẹo, nước 

khoáng và đồ uống không chứa cồn, hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm đã chế biến 
sẵn được đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2012-05553 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sạch HTT Hà Nội  (VN) 
Điểm công nghiệp và dịch vụ, xã Đắc Sở, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột như: mì ống, mì sợi. 

 
 

(210) 4-2012-05554 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17 
(731) Đỗ Thanh Hải  (VN) 

Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng phi kim loại dạng tấm.  
 
 

(210) 4-2012-05555 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 5.5.19 
(731) Phạm Hoàng Yến  (VN) 

Số 2, ngõ 97, phố Khương Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-05560 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Đen trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Hạnh Phúc   (VN) 
17 S đường số 4 , phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn chống rỉ, sơn dầu.  
 

Nhóm 11: Chậu rửa gắn cố định, vòi hoa sen, bệ xí vệ sinh, thiết bị dùng cho bồn tắm, vòi 
nước. 

 
Nhóm 19: Gạch vuông lót nền không bằng kim loại, gạch vuông ốp tường không bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-05564 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.11.14; 26.13.25; 3.7.17 
(731) MOBILENET CORPORATION LTD.  

(KR) 
A210, SangyungMulsan 2F, Dangsan-
dong 2-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Túi (bao) chuyên dụng đựng điện thoại di động; túi (bao) chuyên dụng đựng 

điện thoại.  
 
 

(210) 4-2012-05565 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả dừa (tươi); lá cà ri (tươi); tỏi (tươi); hạt giống cỏ; cây xả; củ hành (tươi); 

cây hẹ tây; tôm pandan (còn sống).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

762 

(210) 4-2012-05568 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) đen, trắng 
(731) Vin∙ Vistamar LTDA.  (CL) 

Rosario Norte No 615, Oficina No 2101, 
Piso 21 Las Condes, Santiago, Chile 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-05569 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Vin∙ Vistamar LTDA.   (CL) 

Rosario Norte No 615, Oficina No 2101, 
Piso 21 Las Condes, Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-05570 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Vin∙ Vistamar LTDA.  (CL) 

Rosario Norte No 615, Oficina No 2101, 
Piso 21 Las Condes, Santiago, Chile 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-05571 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển thương mại DELYS  (VN) 
N6E Trung Hòa, Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; nước váng sữa; sữa chua; xúc xích; bơ.  
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(210) 4-2012-05572 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt  (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng; thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-05573 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt  (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ, 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-05574 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ, 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-05575 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ, 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
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(210) 4-2012-05576 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.9; 3.7.1; 3.7.16; A3.7.24; 3.9.1 
(591) Xanh ngọc, đen 
(731) Federaciãn Nacional de 

Cafeteros de Colombia   (CO) 
Calle 73 No. 8 -13, Bogot¸, Colombia  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; nông cụ (không thao tác thủ công).  
 
 

(210) 4-2012-05577 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anh Tin  (VN) 
2A4 chung cư 152/11 Nguyễn Thị Tần, 
phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 07: Đầu bơm áp lực (bộ phận của máy móc) dùng cho máy phun thuốc trừ sâu, 
máy xịt rửa.  

 
 

(210) 4-2012-05578 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đen, trắng (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Hà Ngọc Đại 
Hải Trường Giang  (VN) 
Gian 7B số 77-89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-05579 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.3.4; 26.4.9 
(591) Đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở may mặc MTA  (VN) 
9 Hoàng Văn Hòe, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép và đồ đi chân, mũ nón.  
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(210) 4-2012-05581 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACHISON  (VN)
391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ lao động, găng tay bảo hộ lao động, dây đai an toàn, giầy bảo 

hộ lao động, tất cả dùng để phòng chống tai nạn. 
 

Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị bảo hộ lao động. 
 
 

 
(210) 4-2012-05582 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Quốc 
Cường VN  (VN) 
5/12 đường 41, khu phố 7, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: giấy và các vật phẩm giấy, bút (viết), keo dán dùng 

cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, kim bấm giấy, kẹp giấy; giá nhỏ chia ngăn để 
đựng văn phòng phẩm (đồ dùng văn phòng).  

 
 

 
(210) 4-2012-05586 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh tím than, xanh lá cây, xanh da trời, 

vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tùng Anh  (VN) 
Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 10: áo chống gù lưng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-05587 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.5; A5.3.13; A25.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng nhạt, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 

thương mại Thiên Ngọc Dung  
(VN) 
Số 322 Trần Hưng Đạo, Ngọc Châu, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và phân phối các loại máy thẩm mỹ; các loại máy chăm sóc sức khoẻ.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-05588 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh đen, xanh dương, ghi, đen, trắng 
(731) Trịnh Thế Hiện  (VN) 

Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-05589 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chăm sóc Khỏe và Đẹp Việt 
Nam  (VN) 
31 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-05590 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.4; 26.4.2 
(591) Vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bổn Nguyệt  (VN) 
27B Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-05591 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8; A26.11.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, tím, đen, trắng 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bổn Nguyệt   (VN) 
27B Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05592 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.23; 26.1.1; A25.3.3; A19.13.21; 
A1.1.10; 5.3.20; 1.15.3 

(591) Đỏ, vàng, tím, xanh sẫm, xanh lá cây, 
đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05593 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.2; A26.3.6; 26.3.23 
(591) Xanh dương, hồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05594 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải    (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05595 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Hưng Cát (VN)
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05596 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05597 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12 
(591) Da cam, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vạn 

Phúc  (VN) 
37 Trần Nguyên Đán, phường Thuận 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy viết cho văn phòng, vở viết cho học sinh, 

giấy các tông làm bao bì.  
 
 

(210) 4-2012-05598 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 25.1.25 
(591) Tím, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vạn 

Phúc  (VN) 
37 Trần Nguyên Đán, phường Thuận 
Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy viết cho văn phòng, vở viết cho học sinh, 

giấy các tông làm bao bì.   
 
 

(210) 4-2012-05599 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại. 
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(210) 4-2012-05600 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-05602 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; 26.3.1; 25.1.25 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may 
Nguyên Dung  (VN) 
3A Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, quần áo lót, quần áo tắm. 

 
 

(210) 4-2012-05605 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BROTHER INDUSTRIES, LTD.   (JP) 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-
shi, 467-8561 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và dụng cụ máy móc cụ thể là: máy gia công kim loại và tổ hợp máy gia 

công dùng để cắt, nghiền, đục và phân loại kim loại và gỗ; máy khâu và các bộ phận và 
phụ tùng thay thế của nó; máy thêu; máy dệt kim; máy dệt vải; máy in vải; máy cắt; mô tơ 
và động cơ (trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ).  

 
Nhóm 09: Máy in (dùng với máy tính); máy fax; máy quét tài liệu (scan); thiết bị đa chức 
năng có thể sao chụp, in, quét hình, chụp ảnh và truyền dữ liệu và hình ảnh; trống của 
máy in; máy in nhãn (dùng với máy tính); máy in tem (dùng với máy tính); thiết bị truyền 
thông mạng, cụ thể là: bộ định tuyến mạng; thiết bị hiển thị thông tin; thiết bị ghi, truyền 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, cụ thể là thiết bị cầm tay kỹ thuật số; màn hình hiển 
thị đội đầu; pin; thiết bị liên lạc qua mạng máy tính; máy ảnh cụ thể là máy ảnh kỹ thuật 
số và máy quay vi-đê-ô, mi-crô; loa; máy chủ mạng; chương trình và phần mềm máy tính 
(được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được); thiết bị ghi sẵn chương trình máy tính, điện 
thoại (có micro và loa ngoài); máy sao chụp tài liệu (photocopy).  
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Nhóm 16: Máy đánh chữ, máy dát mỏng tài liệu dùng cho văn phòng hoặc gia đình; máy 
in nhãn mác dùng cho văn phòng hoặc gia đình (không phải loại máy in dùng với máy 
tính); hộp băng mực và băng mực dùng cho máy in nhãn mác dùng cho văn phòng hoặc 
gia đình; ruy băng mực in; giấy bao gồm cả giấy in sao; con dấu tự ra mực hoặc đổ mực 
sẵn; văn phòng phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05606 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.1 
(731) LUCKY UNION FOODS CO., LTD. (TH) 

1/74-75, Moo 2, Samutsakorn Industrial 
Estate, Thasai, Muang Samutsakorn, 
Samutsakorn 74000, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã chế biến; cá (không còn sống); cá được bảo quản; thực phẩm chế 
biến từ cá, thực phẩm làm từ cá; động vật giáp xác (không còn sống); động vật có vỏ cứng 
(không còn sống).  

 
 

(210) 4-2012-05608 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2; A26.4.6; 25.5.25 
(731) LUCKY UNION FOODS CO., LTD. (TH) 

1/74-75, Moo 2, Samutsakorn Industrial 
Estate, Thasai, Muang Samutsakorn, 
Samutsakorn 74000, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hải sản đã chế biến; cá (không còn sống); cá được bảo quản; thực phẩm chế 
biến từ cá, thực phẩm làm từ cá; động vật giáp xác (không còn sống); động vật có vỏ cứng 
(không còn sống).  

 
 

(210) 4-2012-05610 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

dầu khí Miền Nam   (VN) 
428 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc 
và giày dép. 
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(210) 4-2012-05611 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SWAT.FAME, INC.   (US) 
16425 East Gale Avenue, City of 
Industry, California 91745, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong những nhóm khác).  
 
 

(210) 4-2012-05612 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SWAT.FAME, INC.    (US) 
16425 East Gale Avenue, City of 
Industry, California 91745, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong những nhóm khác).  
 
 

(210) 4-2012-05613 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SWAT.FAME, INC.    (US) 
16425 East Gale Avenue, City of Industry,
California 91745, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không nằm trong những nhóm khác).  
 
 

(210) 4-2012-05614 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dinh dưỡng bổ sung, cụ thể là hỗn hợp các thành phần độc quyền để 
thêm vào và được bán như là thành phần hợp thành không thể thiếu dùng trong các chế 
phẩm dinh dưỡng cho khoa nhi; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung; thực phẩm bổ sung dùng 
khi ăn kiêng dạng lỏng và bột, chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng và bột; chất ăn kiêng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho khoa nhi; sản phẩm dinh dưỡng bổ sung 
dùng khi ăn kiêng dành riêng cho trẻ em; sữa công thức dành cho trẻ còn ẵm ngửa; thực 
phẩm dành cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và cảc sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2012-05616 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-05617 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) J.S.V. HARDWARE CO., LTD.   (TH) 
31 Mu 1, Tambol Pantong, Amphur 
Pantong, Chonburi, 20160, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Cáp điện.  
 
 

(210) 4-2012-05631 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 
STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống được làm từ cà phê; cà phê; cà phê hạt; cà phê xay.  
 
 

(210) 4-2012-05632 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu Bảo Liên (VN)
D4 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2012-05633 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) NEOMADA GROUP LIMITED  (NZ) 
Unit C, 14 Canaveral Drive, Rosedale, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm; sản phẩm và 

chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh thân thể; sản phẩm và chế phẩm dùng cho tóc 
và chăm sóc tóc, bao gồm cả dầu gội đầu, dầu xả, bọt, keo, sáp và nước xịt tóc. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược; chất ăn kiêng và chế phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chế phẩm ăn kiêng bổ sung; chế phẩm vitamin và khoáng chất; thực phẩm cho trẻ em bé; 
sữa bột công thức cho trẻ em, sữa non. 

 
Nhóm 29: Sữa, sữa bột và các sản phẩm sữa; sữa chua và sữa chua chứa vi khuẩn dùng để 
cấy vi khuẩn sữa chua; sản phẩm có chứa sữa chua; sữa chua uống; hỗn hợp sữa chua sấy 
khô; sản phẩm sữa có chứa vi khuẩn lactic; sản phẩm bơ sữa; đồ uống trên cơ sở sản phẩm 
bơ sữa; sữa dê; trái cây và rau quả sấy khô, nấu chín và bọc đường; cùi trái cây và nước 
xốt từ trái cây; thạch trái cây và mứt ướt. 

 
Nhóm 32: Nước suối, nước khoáng (đồ uống), nước có ga và các thức uống không có cồn 
khác; nước uống làm từ trái cây và nước ép trái cây; xi rô và các chế phẩm khác dùng để 
làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-05635 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.9.24; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuỷ sản và 
thương mại Thuận Phước  (VN) 
Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Ngao (không còn sống; philê cá; cá (không còn sống); tôm (không còn sống). 

 
 

(210) 4-2012-05636 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Khuyên  (VN) 
Số 58 phố Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-05637 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Khải Hùng Phát  (VN) 
Tập thể công ty cầu 11, xã Hải Bối, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; ampli; đầu kỹ thuật số; đầu đĩa DVD, VCD; đầu Karaoke. 
 
 

(210) 4-2012-05641 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.2.1 
(731) CELLINI DESIGN CENTER PTE LTD  

(SG) 
53 Loyang Drive, Singapore 508957  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, bao gồm cả đồ nội thất bằng kim loại, ghế sofa, tủ, là vật dụng đồ 
nội thất, đồ nội thất, văn phòng, giường, bàn trang điểm, tủ bát đĩa, bàn ăn, ghế ăn, mặt 
bàn, ghế quầy rượu, quầy kệ tất cả là các mặt hàng đồ nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-05646 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 8.1.1 
(591) Trắng, cam 
(731) Công ty TNHH Bánh Đông 

Lạnh  (VN) 
244 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-05647 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH An Hưng   (VN) 

Đường số 4, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy, khăn ướt.  
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(210) 4-2012-05648 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, xám 
(731) Công ty TNHH An Hưng   (VN) 

Đường số 4, khu công nghiệp Đồng An, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; khăn giấy ướt. 
 
 

(210) 4-2012-05649 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A25.7.21; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần cơ khí Đa 

Phúc  (VN) 
Số 19, ngõ 48, đường Hồ Tùng Mậu, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa cổng bằng kim loại, phụ kiện cửa cổng tự động (khóa, bản lề, tay 

co) bằng kim loại, cửa cuốn bằng kim loại, cửa thép. 
 
 

(210) 4-2012-05650 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Việt á  (VN) 
28A Cửu Long, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, đồng hồ nước.  
 

Nhóm 42: Cài đặt và triển khai hệ thống phần mềm máy vi tính; lập trình phần mềm máy 
vi  tính.  
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(210) 4-2012-05651 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ 
(731) Công ty Cổ phần công nghệ 

Việt á  (VN) 
28A Cửu Long, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính; đồng hồ nước.  
 

Nhóm 42: Cài đặt và triển khai hệ thống phần mềm máy vi tính, lập trình phần mềm máy 
vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-05652 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.3; 26.3.23; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty Cổ phần công nghệ 

Việt á  (VN) 
28A Cửu Long, phường Phước Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: Thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như: máy tính bán hàng, 
EDA (01 loại máy tính), máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy vi tính, máy 
móc, thiết bị công nghiệp và xây dựng như: máy tính công nghiệp, thiết bị điện, điện tử và 
thiết bị tin học như: thiết bị mạng nội bộ không dây, thiết bị cấp thoát nước như: đồng hồ 
nước; đại lý bán sỉ thiết bị mã vạch.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện, hệ thống điện công nghiệp và dân dụng, máy móc và thiết 
bị công nghiệp, xây dựng, thiết bị chống sét, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, hệ 
thống cấp, thoát nước; bảo trì thiết bị chống sét, thiết bị điện tử và thiết bị tin học, thiết bị 
và linh kiện điện tử, viễn thông; sửa chữa, thiết bị điện tử và thiết bị tin học, thiết bị và 
linh kiện điện tử, viễn thông.  

 
 

(210) 4-2012-05653 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.3; 25.7.20; A25.7.21 
(591) Đen, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại Lâm Việt Quang  (VN) 
25/57D Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng: đèn bóng đèn, đèn huỳnh quang, đèn trần, đèn com - pắc 
(compact), đèn led (đèn điện tử).  

 
 

(210) 4-2012-05655 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Chính Việt  (VN) 
23-25-27 đường số 26, Khu dân cư ấp 05 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo; mũ (nón), dây thắt lưng da (dùng cho trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: túi xách, giày, dép, quần, áo, mũ (nón), dây thắt lưng da (dùng cho 
trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-05658 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.6 
(591) Trắng, vàng, cam, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tiến Hưng  

(VN) 
Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột mì.  

 
 

(210) 4-2012-05659 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; 5.7.3; A5.3.13 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam vàng, 

trắng 

(540) 

 

(731) Cổng ty cổ phần Vĩnh Hoàn  
(VN) 
Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: gạo, phân bón, nông sản thực phẩm.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xay xát lúa, đánh bóng gạo; dịch vụ bảo quản thực phẩm. 
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(210) 4-2012-05660 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam  (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 
 

(210) 4-2012-05661 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Báo cáo 
Đánh giá Việt Nam  (VN) 
Tầng 25, phòng 2508, tòa nhà 57 Láng 
Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Đánh giá công việc thương mại, nghiên cứu kinh doanh, biên tập thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính, dự báo kinh tế, nghiên cứu thương mại. 
 
 

(210) 4-2012-05662 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A1.5.3; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại trang trí nội 
thất Phát Đạt  (VN) 
160/8 đường số 11, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại  

 
 

(210) 4-2012-05663 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ tươi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vinahouse  (VN) 
129/9A đường Tân Chánh Hiệp 36, khu 
phố 2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Dán giấy phủ tường; xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; sơn nội thất và 
ngoại thất; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; thông tin về 
sửa chữa.  

 
 

(210) 4-2012-05664 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.24; 7.3.11; A7.1.11; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Làng 
Việt   (VN) 
15 Đinh Tiên Hoàng, phường Đao Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-05667 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh lá, đen (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tiếp thị Hoàng Kỳ  (VN) 
140/2/7 Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn Led, bóng đèn điện, đèn đường, đèn dùng cho thiết bị máy chiếu, đèn 

chùm, đèn trần. 
 
 

(210) 4-2012-05668 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tiếp thị Hoàng Kỳ   (VN) 
140/2/7 Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn Led, bóng đèn điện, đèn đường, đèn dùng cho thiết bị máy chiếu, đèn 

chùm, đèn trần. 
 
 

(210) 4-2012-05669 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.21 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch CA BA RET  (VN)
264/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 08, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-05670 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng - thương mại - dịch 
vụ Lê Trần  (VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: tấm kim loại dùng cho xây dựng, khung kim 

loại dùng cho xây dựng, vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: vật liệu xây dựng không bằng kim loại, trần 
nhà không bằng kim loại, thạch cao, tấm đúc dùng cho xây dựng không bằng kim loại, 
vách ngăn, không bằng kim loại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt: giám sát việc xây dựng công trình, xây 
dựng, phá dỡ các công trình xây dựng, lắp đặt bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn 
phòng, dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng, lắp đặt và bảo dưỡng 
đường ống dẫn.  

 
 

(210) 4-2012-05673 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A11.3.3 (540) 

  

(731) Lưu Đức Hiển  (VN) 
166 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê sữa; hương liệu cà 

phê; cà phê chưa rang.  
 
 

(210) 4-2012-05674 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Kim Thoa  (VN) 
97/12 Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; sơn móng tay; dầu gội đầu; nước hoa; nước hoa xịt phòng; xà bông 

cục.  
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(210) 4-2012-05675 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DOLBY LABORATORIES LICENSING 
CORPORATION   (US) 
100 Potrero Avenue, San Francisco, 
California 94103, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị, phần sụn và phần mềm, và bộ phận của chúng dùng để mã hóa, giải 

mã, tạo ra, xắp xếp, xử lý, tăng cường và hiển thị hình ảnh, ảnh chụp và tín hiệu kỹ thuật 
số, tệp tin và hình ảnh trên các sản phẩm điện tử của khách hàng, cụ thể là điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, và 
trực tuyến; phần mềm và phần cứng máy tính dùng để ghi, xắp xếp, truyền, nhận và tái tạo 
lại hình ảnh, ảnh chụp và tính hiệu kỹ thuật số, tệp tin và hình ảnh; điện thoại thông minh, 
máy tính bảng, máy tính cá nhân, máy tính xách tay và điện thoại di động thuộc nhóm 9.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan tới việc truyền và xử lý hình ảnh, ảnh chụp và hình 
ảnh kỹ thuật số; dịch vụ thiết kế và bảo trì phần mềm máy tính cho người khác thuộc 
nhóm 42.  

 
 

(210) 4-2012-05676 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
16 đường 16, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; sữa tắm; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; dược 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05677 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
16 đường 16, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; sữa tắm; xà phòng.   
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Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; dược 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05678 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ dược phẩm Anh Minh  
(VN) 
16 đường 16, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; sữa tắm; xà phòng.   
 

Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm chức năng; dược 
phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05679 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) INSPIRATION 

BIOPHARMACEUTICALS, INC.   (US) 
One Kendall Square, Building 1400, East 
Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2012-05681 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  
(VN) 
P1002 tầng 10, tòa nhà Thăng Long, 105 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
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(210) 4-2012-05682 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đen, vàng cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  
(VN) 
P1002 tầng 10, tòa nhà Thăng Long, 105 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-05683 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.7; 26.11.3; 20.5.7 
(591) Đen, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH AFC Việt Nam  
(VN) 
P1002 tầng 10, tòa nhà Thăng Long, 105 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-05684 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ và xuất 
nhập khẩu Hùng Hậu  (VN) 
69A Trương Phước An, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-05685 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.22; 24.17.3 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Long Việt   (VN) 
72 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục), áo sơ mi, sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  
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(210) 4-2012-05686 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Long Việt   (VN) 
72 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục), áo sơ mi, sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  
 
 

(210) 4-2012-05687 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Long Việt   (VN) 
72 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục), áo sơ mi, sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  
 
 

(210) 4-2012-05688 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Long Việt    (VN) 
72 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục), áo sơ mi, sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  

 
 

(210) 4-2012-05689 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Long Việt    (VN) 
72 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục), áo sơ mi, sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  
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(210) 4-2012-05690 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Sản Xuất Và 
Thương Mại Long Việt    (VN) 
72 Nguyễn Thiệp, Đồng Xuân, Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo (trang phục), áo sơ mi, sơ mi cộc tay; quần dài; áo mưa.  

 
 

(210) 4-2012-05691 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.3.1; A1.1.10; 26.1.1; 7.5.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
giống cây trồng Sáu Rí  (VN) 
ấp Bình Hưng II, xã Bình Mỹ, huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Giống lúa. 

 
 

(210) 4-2012-05692 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Trường Việt   (VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua 

bán hàng điện dân dụng; mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết 
bị linh kiện điện tử, viễn thông như: máy massage, máy tập thể dục, thiết bị y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05693 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Trường Việt    (VN) 
89B đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện; mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua 

bán hàng điện dân dụng; mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng; mua bán thiết 
bị linh kiện điện tử; viễn thông như: máy massage, máy tập thể dục, thiết bị y tế.  
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(210) 4-2012-05695 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Thuận PPT  
(VN) 
Tổ 12, phường Tân Lập, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu lợp mái nhà (không bằng kim loại); rãnh máng dùng cho mái nhà 
(không bằng kim loại); vật liệu lợp mép (gờ) mái nhà không bằng kim loại, tấm lợp mái 
(không bằng kim loại); vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-05696 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 1.3.1; A1.3.17 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP Thế Giới Thể Thao  
(VN) 
219 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ từ tính đã được mã hóa; thẻ từ đã được mã hóa; thẻ nhận dạng từ tính; thẻ 
mạch tính hợp (thẻ thông minh); thẻ thông minh (thẻ tích hợp); thẻ. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; phát 
hành thẻ tín dụng; tư vấn tài chính.  

 
 

(210) 4-2012-05699 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mạng viễn 
thông Việt Cáp  (VN) 
352/6 Lê Văn Quới, khu phố 11, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, thiết bị liên lạc; loa; ampli; micro.  
 
 

(210) 4-2012-05700 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ nghệ - mỹ 
thuật và quảng cáo Việt Tấn - 
AD  (VN) 
Tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện 
Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình 
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán đồ nội thất và ngoại thất, cụ thể là: tủ, giường, bàn, ghế, kệ; buôn bán 
vật liệu xây dựng, cụ thể: giấy dán tường, thạch cao chống thấm, gạch, sạn, xi măng, cát, 
sơn. 

 
Nhóm 37: Thi công mỹ thuật quảng cáo, cụ thể: lắp đặt pano quảng cáo, áp phích, thi 
công, lắp đặt nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-05701 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chăm Chăm  
(VN) 
Lô 9, khu vận tải II Ngô Quyền, phường 
Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống); đồ uống có chứa cồn (trừ bia); rượu vang; nước ép trái cây có 

cồn; rượu khai vị.  
 
 

(210) 4-2012-05702 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) 1. Trương Thị Sinh   (VN) 
7/146 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 
2. Ngô Thùy Giang   (VN) 
B302, chung cư M3-M4 số 91A, đường 
Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn bún đậu, bún riêu.  
 
 

(210) 4-2012-05703 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH môi trường đô 
thị Hà Ngọc  (VN) 
Số 115 phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển chất thải.  
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(210) 4-2012-05709 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Hoàng Mai  
(VN) 
Ngã tư Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm như: giấy can dùng để chế bản; bìa màu các loại; giấy màu 
các loại; giấy dùng cho máy tính, dùng cho máy fax; giấy in dùng cho văn phòng; giấy 
than; các loại sổ ghi chép; vở học sinh. 

 
 

(210) 4-2012-05712 (220) 27.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.2; 2.7.16 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Lê Thanh Trường  (VN) 
23/3 tổ 38 khu phố 3, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bao cao su, gel bôi trơn, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-05713 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Thiên Thành  (VN) 
151/22 Nguyễn Trãi, phường 02, quận 05 
, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn vật tư ngành nước, mua bán thiết bị vệ sinh.  
 
 

(210) 4-2012-05714 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Bioenrich 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà C'Land, 156 Xã Đàn II, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05715 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Bioenrich 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà C'Land, 156 Xã Đàn II, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05716 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05717 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05718 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05719 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam    (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05721 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Trường Phát   (VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-05722 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sáng tạo Âu 

Châu   (VN) 
162 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05723 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế VINACARE  (VN) 
Số 45A, tổ 13, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05724 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thủy Trúc   (VN) 
Số 19, tổ 38, tập thể 242 ngõ Gốc Đề, 
đường Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05725 (220) 27.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A5.3.14; A6.19.9; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nông Nguyên Phát (VN)
36/9 KP Tây B, Đông Hòa, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-05726 (220) 27.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 1.5.1 
(591) Vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Nông Nguyên Phát (VN)
36/9 KP Tây B, Đông Hòa, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2012-05727 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.17.11; A1.5.3; 5.7.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Đông á   (VN) 
Số 67/40/5 Nguyễn Thị Tú, khu phố 3, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; thịt trâu đã qua chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-05729 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân); chế phẩm chống chảy nhiều 
mồ hôi (dùng cho cá nhân). 

 
 

(210) 4-2012-05730 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh, cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ tư 
vấn tổ chức kinh doanh.  

 

Nhóm 36: Cho vay (tài chính), đầu tư vốn, phát hành trái phiếu, quản lý tài khoản khách 
hàng; quản lý tài chính, tư vấn tài chính.  

 
 

(210) 4-2012-05731 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Cố vấn điều hành kinh doanh, cố vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tái lập kinh 
doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li xăng sản phẩm và dịch vụ tư 
vấn tổ chức kinh doanh.   

 
Nhóm 36: Cho vay (tài chính), đầu tư vốn, phát hành trái phiếu, quản lý tài khoản khách 
hàng; quản lý tài chính, tư vấn tài chính.  

 
 

(210) 4-2012-05732 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho vay (tài chính), đầu tư vốn, phát hành trái phiếu, quản lý tài khoản khách 

hàng; quản lý tài chính, tư vấn tài chính.  
 
 

(210) 4-2012-05733 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho vay (tài chính), đầu tư vốn, phát hành trái phiếu, quản lý tài khoản khách 

hàng; quản lý tài chính, tư vấn tài chính.  
 
 

(210) 4-2012-05734 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Cho vay (tài chính) đầu tư vốn, phát hành trái phiếu; quản lý tài khoản khách 

hàng, quản lý tài chánh, tư vấn tài chính.  
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(210) 4-2012-05735 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 40-2011-0053766 30.09.2011 KR 

(731) OTlS ELEVATOR COMPANY   (US) 
10 Farm Springs, Farmington, 
Connecticut 06032, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 07: Thang cuốn và hệ thống băng trượt dành cho người đi bộ.  
 
 

(210) 4-2012-05736 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.7; A25.7.6 
(591) Xanh da trời, xanh dương, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
Siêu Sao   (VN) 
Số 1, ngõ 1 Hàng Chuối, phường Phạm 
Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; cung cấp thông tin liên 
quan đến trò chơi máy tính và trò chơi điện tử; cung cấp nội dung giải trí đa truyền thông 
trên mạng máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-05737 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh tím, đỏ 

(540) 

  
(731) Trần Thượng Bắc   (VN) 

57 Núi Trúc, Ba Đình, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; hóa-mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm; kem dưỡng 
da; cửa hàng bán lẽ các sản phẩm đã liệt kê ở trên. 

 
 

(210) 4-2012-05738 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DGC Việt Nam  
(VN) 
Số 5 ngõ 53, Nguyễn Khoái, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy cắt kim loại và vật liệu mới (bê tông gạch đá); máy mài; 
máy bào soi; máy khoan; máy chà nhám đánh bóng; máy bào; máy cưa. 

 
Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện phòng tắm; bình nước nóng; bộ vòi hoa sen phòng tắm; vòi 
rửa; chậu rửa (bồn rửa) gắn cố định. 
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(210) 4-2012-05741 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giống cây 
trồng Đồng Tháp  (VN) 
C19, tổ 48, khóm 5, phường 6, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng. 

 
 

(210) 4-2012-05745 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-05746 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05750 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-05751 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

(210) 4-2012-05752 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX   (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-05753 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-05754 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-05755 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-05756 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
ViGoor   (VN) 
Số 16/46/19 đường Chùa Hàng, phường 
Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu phần mềm máy tính, máy tính, thiết bị ngoại vi dùng với 
máy tính, đĩa CD, đĩa VCD thiết bị công nghệ thông tin.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, tư 
vấn các giải pháp ứng dụng kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu 
chuyển giao công nghệ tin học.  

 
 

(210) 4-2012-05757 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ViGoor   (VN) 
Số 16/46/19 đường Chùa Hàng, phường 
Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu phần mềm máy tính, máy tính, thiết bị ngoại vi dùng với 
máy tính, đĩa CD: đĩa VCD; thiết bị công nghệ thông tin.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống máy tính, tư 
vấn các giải pháp ứng dụng kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu 
chuyên giao công nghệ tin học.  
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(210) 4-2012-05759 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.20; 5.3.16; 1.5.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ xây lắp điện cơ An 
Hưng Phát   (VN) 
02/7 khu phố Tân Thắng, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị diện dân dụng, thiết bị điện công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-05760 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Vàng sậm 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Herbal 
Essentials   (VN) 
116/30/17 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Trà túi lọc.  
 
 

(210) 4-2012-05765 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.1; 26.1.2; A11.3.3 
(591) Xanh rêu, vàng, nâu, ghi xám, trắng, đen
(731) Công ty cổ phần Vi Na Mit  

(VN) 
ấp 1, xã Tân Định, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan.  
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(210) 4-2012-05766 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A6.19.5; A5.3.13; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, vàng, hồng, 
nâu, trắng, đen, xám 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Xanh và Xanh   (VN) 
Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân 
Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-05767 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) Châu Tiết Ann   (US) 

1143 Story Road, Suite 220, San Jose, 
CA 95122, U.S.A. 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05768 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 5.13.4 
(591) Đen, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại dầu khí Thái Bình  
(VN) 
Số 458, phố Lý Bôn, phường Đề Thám, 
thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ của các quản trị viên bất động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, 

đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn.  
 

Nhóm 41: Các dịch vụ có mục đích chính là giải trí, vui chơi hoặc tiêu khiển cho mọi 
người.  

 
Nhóm 43: Các dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống để tiêu dùng (do nhà hàng thực 
hiện) và các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác cung 
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cấp chỗ ở tạm thời; các dịch vụ đặt chỗ ở cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch 
hoặc môi giới du lịch; chỗ ở cho động vật.  

 
Nhóm 45: Các dịch vụ cho các cá nhân có liên quan đến các sự kiện xã hội như dịch vụ 
hôn lễ.  

 
 

(210) 4-2012-05770 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất. 

 
 

(210) 4-2012-05771 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1 
(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất. 

 
 

(210) 4-2012-05772 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch dùng trong giặt là; các chế phẩm tẩy trắng dùng trong 

giặt là; chất tẩy dùng trong giặt là; bột giặt; nước xả vải (nước làm mềm và thơm vải); 
chất bảo dưỡng vải (chất làm mềm và dưỡng sợi vải); chất làm mềm vải; các chế phẩm 
làm sạch dùng trong gia đình; chất làm mới vải (chất làm mềm, thơm và sáng màu vải); 
xà phòng, chất hóa học làm sáng màu dùng cho mục đích gia đình (giặt là), các chế phẩm 
tẩy vết bẩn; các chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; các chế phẩm để tẩy 
màu; hồ bột để là. 
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(210) 4-2012-05773 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh, khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh kinh 

nguyệt, quần lót vệ sinh kinh nguyệt, quần lót vệ sinh, miếng đệm lót mỏng dùng cho 
mục đích vệ sinh hoặc vệ sinh kinh nguyệt, chất khử mùi và chất làm thơm mát, không 
dùng cho cá nhân; miếng đệm quần lót phụ nữ dùng cho mục đích vệ sinh hoặc vệ sinh 
kinh nguyệt băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, khăn lau vệ sinh, khăn lau 
bằng giấy tẩm các dung dịch vệ sinh, và khăn lau bằng giấy tẩm các chất diệt trùng.  

 
 

(210) 4-2012-05774 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa hồng, tự nhiên; cây hoa hồng để trồng; cây hoa hồng khô, dùng để trang 

trí.  
 
 

(210) 4-2012-05775 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, ghi, ô liu 
(731) ALPHA LABORATORIES LIMITED  

(NZ) 
16-18 Bowden Road, Mt Wellington, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung, chế phẩm và chất chiết dùng để dinh dưỡng, để chăm sóc sức 

khỏe và dùng cho ăn kiêng, cụ thể là chất chiết, chế phẩm và chất bổ sung vitamin; chất 
chiết, chế phẩm và chất bổ sung khoáng chất; chất chiết, chế phẩm và chất bổ sung làm từ 
thảo dược; tất cả dùng trong mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ: chất bổ sung, chế phẩm và chất chiết dùng để dinh 
dưỡng, để chăm sóc sức khỏe và dùng cho ăn kiêng, cụ thể là chất chiết, chế phẩm và chất 
bổ sung vitamin; chất chiết, chế phẩm và chất bổ sung khoáng chất; chất chiết, chế phẩm 
và chất bổ sung làm từ thảo dược; tất cả dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-05776 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 10.3.1; A10.3.4 
(731) Công ty TNHH Dệt May Vĩnh 

Oanh  (VN) 
Xã Yên Trị, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
 

Nhóm 35: Mua bán áo mưa. 
 
 

(210) 4-2012-05777 (220) 27.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần VINATRO  (VN)

Lô 31, Tô Vĩnh Thành, phường Vĩnh 
Tuy, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 11: Lồng túi lọc bụi của thiết bị lọc không khí  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vải lọc bụi, túi lọc bụi.  
 
 

(210) 4-2012-05778 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(731) WUHAN WHITE SHARK BAIT 

LIMITED LIABILITY COMPANY (CN)
Zha Shan Street, Tan Shu Ward, Cai Dian 
Dist., Wu Han City, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, mồi giả câu cá. 
 

Nhóm 31: Mồi câu cá (mồi sống). 
 
 

(210) 4-2012-05779 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 21.3.15; 16.3.13 
(731) WUHAN WHITE SHARK BAIT 

LIMITED LIABILlTY COMPANY (CN)
Zha Shan Street, Tan Shu Ward, Cai Dian 
Dist., Wu Han City, China. 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, mồi giả câu cá.  
 

Nhóm 31: Mồi câu cá (mồi sống). 
 
 

(210) 4-2012-05784 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 41-2011-0030132 28.09.2011 KR 

(731) NHN BUSINESS PLATFORM CORP. (KR)
9F, First Tower, 266-1, Seohyun-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Kyunggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tìm kiếm thông tin trên internet cho người khác; biên tập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 
trong máy vi tính cho người khác; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ môi giới thương mại 
trong lĩnh vực phần mềm dành cho dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ môi giới thương 
mại trong lĩnh vực thiết bị liên lạc đầu cuối di động dành cho dịch vụ điện toán đám mây; 
dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực máy tính bảng cho dịch vụ điện toán đám 
mây; dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực máy chủ dành cho dịch vụ điện toán 
đám mây, phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; đại lý thông tin thương mại.  

 

Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt cơ sở dữ liệu cho bên thứ ba; triển khai chương trình xử 
lý dữ liệu [cho người khác], triển khai phần mềm vận hành hệ thống và bộ điều khiển [cho 
người khác]; lập trình các ứng dụng đa phương tiện; triển khai trang web [cho người 
khác]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê phần mềm ứng 
dụng; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp chương trình an ninh mạng 
internet; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ 
liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch 
vụ triển khai phần mềm trò chơi trên máy tính [cho người khác], dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê và 
dịch chương trình máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-05785 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 41-2011-0030131 28.09.2011 KR 

(731) NHN BUSINESS PLATFORM CORP. (KR)
9F, First Tower, 266-1, Seohyun-dong, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Kyunggi-do, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tìm kiếm thông tin trên internet cho người khác; biên tập thông tin vào 
cơ sở dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tra cứu dữ liệu 
trong máy vi tính cho người khác; quản lý tệp tin máy tính; dịch vụ môi giới thương mại 
trong lĩnh vực phần mềm dành cho dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ môi giới thương 
mại trong lĩnh vực thiết bị liên lạc đầu cuối di động dành cho dịch vụ điện toán đám mây; 
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dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực máy tính bảng cho dịch vụ điện toán đám 
mây; dịch vụ môi giới thương mại trong lĩnh vực máy chủ dành cho dịch vụ điện toán 
đám mây, phổ biến các thông báo quảng cáo; dịch vụ tiếp thị; đại lý thông tin thương mại.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy chủ đặt cơ sở dữ liệu cho bên thứ ba; triển khai chương trình xử 
lý dữ liệu [cho người khác], triển khai phần mềm vận hành hệ thống và bộ điều khiển [cho 
người khác]; lập trình các ứng dụng đa phương tiện; triển khai trang web [cho người 
khác]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; cho thuê máy chủ đặt web; cho thuê phần mềm ứng 
dụng; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp chương trình an ninh mạng 
internet; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; chuyển đổi dữ 
liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý]; dịch 
vụ triến khai phần mềm trò chơi trên máy tính [cho người khác], dịch vụ khôi phục dữ 
liệu máy tính cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê và 
dịch chương trình máy tính.   

 
 

(210) 4-2012-05786 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-05789 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Mậu Mi  
(VN) 
35 Đỗ Thúc Tịnh, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 
 
 

(210) 4-2012-05790 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân  (VN) 
ấp Trường Thọ, xã Trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-05791 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.13 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất - Thương
mại Dệt May Minh Phương (VN) 
42 Khâm Thiên, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục. 
 
 

(210) 4-2012-05793 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.7.6; 9.9.1; A9.9.5 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Thái Văn Thuận  (VN) 
93/7 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-05794 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 25.5.25; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần NIPPON Con 
Heo Vàng  (VN) 
Lô L01 KCN Long Hậu, xã Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 29: Chế biến thực phẩm: ba rọi xông khói, dăm bông đùi, dăm bông giò heo, paté 
gan heo, xúc xích khô baton, xúc xích Saigon xông khói, xúc xích heo, xúc xích tỏi xông 
khói, xúc xích khô chorizo, xúc xích heo xông khói.  

 
 

(210) 4-2012-05795 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1; A2.5.24; 2.5.8; A25.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, trắng, tím, 

xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - sản xuất Hoàng 
Quan   (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 28: Keo thổi bong bóng (đồ chơi).  
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(210) 4-2012-05796 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 3.5.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh dương, vàng, xanh 

lá cây, hồng tím nhạt, xanh lá mạ, nâu đỏ
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - sản xuất Hoàng 
Quan  (VN) 
2967 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Keo dính dùng để bẫy chuột. 
 
 

(210) 4-2012-05797 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; A26.11.12 
(591) Cam, lam, lục 

(540) 

  

(731) Công ty CP Khử Trùng Nam 
Việt  (VN) 
Lô C 19A đường số 9, khu CN Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2012-05798 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 20.7.1; A20.1.3; 5.3.20; A17.3.2; 
A1.1.10 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trường trung cấp Luật Vị 
Thanh  (VN) 
Đường 19/8, phường 4, thành phố Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trì; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá, trường 
đào tạo (giáo dục). 

 
 

(210) 4-2012-05799 (220) 28.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.1; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị và Phụ 
tùng Minh Đức   (VN) 
Số 33, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ.  
 
 

(210) 4-2012-05800 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
VINASUN  (VN) 
Số 232 đường Bưởi, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương 

mại và quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại và quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-05801 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Trần Văn Phương   (VN) 
18 Y Ngông, thị trấn Quảng Phú, huyện 
Cư Mgar, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-05802 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 (540) 

  

(731) Dương Văn Nghề   (VN) 
416/43 Trần Phú, phường Thành Công, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép các loại.  

 
 

(210) 4-2012-05804 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-05805 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-05806 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, da, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và phân phối Sao 
Mộc   (VN) 
161 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Khoai tây tươi cắt sợi.  

 
 

(210) 4-2012-05807 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-05808 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(731) IRVIN AND JOHNSON 

INTERNATIONAL PROPRIETARY 
LIMITED   (ZA) 
1 Davidson Street, Woodstock, Cape 
Town, 7925, Republic of South Africa  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) và thú săn (không còn 
sống), và các chất thay thế cho thịt, cá, gia cầm và thú săn thuộc nhóm này; chiết xuất của 
thịt; rau và trái cây đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín. 
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Nhóm 30: Bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt; xốt (gia vị) và gia vị.  
 
 

(210) 4-2012-05809 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHENZHEN BESTEMP 
AUTOMATION EQUIPMENT CO., 
LTD.   (CN) 
Block A1, 9/F, Unit 1, Fengheng Yuan, 
Building 4, Chentian Community, 
Qianjin 2 Road, Xixiang Street, Bao'an 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
People's Republic of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị để xử lý dữ liệu; bộ tách sóng; thiết bị đo; thiết bị chỉ báo nhiệt độ; 

nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo chính xác.  
 
 

(210) 4-2012-05810 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam  (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05811 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05812 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05813 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05814 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05815 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2012-05816 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05817 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05819 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Giấy Thu 
Việt  (VN) 
139 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2012-05822 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inox). 

 
 

(210) 4-2012-05823 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ phát triển điện Việt 
Nam   (VN) 
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước gồm: quạt sưởi điện, ấm điện, quạt hơi nước, 
quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng gồm: nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2012-05824 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ phát triển điện Việt 
Nam   (VN) 
Xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước gồm: quạt sưởi điện, ấm điện, quạt hơi nước, 
quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng gồm: nồi cơm điện.  
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(210) 4-2012-05828 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FOREST LABORATORIES UK 
LIMITED   (GB) 
Riverbridge House, Anchor Boulevard, 
Crossways Business Park, Dartford, Kent 
DA2 6SL, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 
chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-05829 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Phú Nhuận   (VN) 
314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-05831 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.23; 26.4.4; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty luật Hợp Danh FDVN  
(VN) 
193 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu cần thiết của cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-05832 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.2 
(591) Da cam, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư HT 

VINA   (VN) 
Số 5 phố Linh Lang, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì cát tông. 
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(210) 4-2012-05833 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-05834 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Thịnh  (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-05835 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-05836 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Thịnh   (VN) 
Số 9, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-05837 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12; A6.3.13 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phượng Hoàng Hiếu  (VN) 
114B Phạm Như Xương, quận Liên 
Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2012-05838 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH Gió Hát  (VN) 

Số 194 phố Trần Duy Hưng, tổ 10, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quầy bán rượu (quán bar); dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ nhà trọ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
 
 

(210) 4-2012-05839 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 

 
 

(210) 4-2012-05840 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Đại Niên Cát   (VN) 
74/6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
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(210) 4-2012-05841 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PARABOLIC DRUGS LIMITED  (ID) 
SCO 99-100, Top Floor, Sector-17B, 
Chandigarh, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05842 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05843 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05844 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Phương Lê   (VN) 
A37 lô 12 đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05845 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05846 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh   (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05847 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh   (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05848 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh   (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05849 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh   (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05850 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh   (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05851 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh  (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05852 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dược phẩm Phú 
Vinh   (VN) 
A8, lô 9, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05853 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần CIS  (VN) 

Nhà G5, Làng Quốc Tế Thăng Long, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: phần mềm máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, 

máy khai khoáng, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, máy xây dựng, thiết bị và phụ 
tùng máy xây dựng, máy phát điện, động cơ điện, dây điện, máy văn phòng, giường; tủ, 
bàn ghế, đồ gỗ nội thất, đèn, bộ đèn điện, thiết bị và máy móc trong lĩnh vực y tế; thiết bị 
và máy móc trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; thiết bị và máy móc trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật; thiết bị và máy móc trong lĩnh vực công nghiệp; thiết bị và máy móc trong lĩnh 
vực môi trường; thiết bị và máy móc trong lĩnh vực viễn thông; ô tô; xe máy, máy móc 
trang thiết bị và sản phẩm ngành điện; máy móc trang thiết bị và sản phẩm điện lạnh; dịch 
vụ cung cấp thông tin về thị trường, kinh tế.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, lắp đặt hệ thống điện.  

 
 

(210) 4-2012-05855 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Đen, đỏ, vàng cam, xanh lá cây, xanh 

dương, xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Du lịch Nam 
Thái Bình Dương  (VN) 
Số 73, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cảo; quảng cáo bằng truyền hình; đại lý quảng cáo; cập nhật tư 
liệu quảng cáo, phân phát các thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông để bán lẻ; dịch vụ soạn thảo bài quảng cáo; tổ chức triển lãm 
nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm các nhà tài trợ phục vụ mục 
đích quảng cáo, tuyên truyền. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ du lịch; đại lý du lịch, vận tải 
hàng hóa; vận chuyển hành khách bằng xe ô tô.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến không thể tải xuống từ 
mạng internet, thông tin về giải tri; thông tin về giáo dục; xuất bản sách; sản xuất chương 
trình biểu diễn. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát; kinh doanh khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-05856 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh nước biển (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Anh  (VN) 
Số 255, đường Giải Phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Van cổng; van một chiều hai cánh bướm; van bướm tay gạt; y lọc; khớp nối; 
van bướm tay quay; van một chiều lá lật bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-05857 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh đậm, xanh ngọc lam 
(731) UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.   (AR) 

Tucum¸n 466, (1049) City of Buenos 
Aires, Argentina  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 
xương; dịch vụ hộ lý; dịch vụ cố vấn dược học; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ nhà dưỡng bệnh; 
dịch vụ nhà tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ cho thuê tiện nghi vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-05858 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Cam, xanh đậm 
(731) UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.   (AR) 

Tucum¸n 466, (1049) City of Buenos 
Aires, Argentina  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 
xương; dịch vụ hộ lý; dịch vụ cố vấn dược học; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ nhà dưỡng 
bệnh; dịch vụ nhà tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ cho thuê tiện nghi vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-05859 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Cam, xanh lam đậm 
(731) UNIVERSAL ASSISTANCE S.A.  (AR) 

Tucum¸n 466, (1049) City of Buenos 
Aires, Argentina   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp 

xương; dịch vụ hộ lý; dịch vụ cố vấn dược học; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ nhà dưỡng 
bệnh; dịch vụ nhà tắm công cộng cho mục đích vệ sinh; dịch vụ cho thuê tiện nghi vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-05861 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Cam (540) 

  

(731) Công ty TNHH Anh Em Anh Lê  
(VN) 
102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau (không 

kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các loại hàng hóa mày; 
các dịch vụ này có thể được cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hóa hoặc 
thông qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-05862 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) UNI AIRWAYS CORPORATION (TW) 
8F., No. 117, Sec. 2, Chang-An E. Road, 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Thẻ; phong bì [văn phòng phẩm]; ấn phẩm in; sổ tay hướng dẫn; sách; tạp chí 
[định kỳ]. 

 
Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay; giày; mũ; bít tất ngắn cổ; găng tay [trang phục]; ca vát. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi: diều; bóng cho trò chơi; bài lá; bàn cờ trò chơi; dụng cụ rèn luyện 
hình thể, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo]. 
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Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không; dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành 
khách; dịch vụ thuê phương tiện vận tải để vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng; dịch 
vụ lưu giữ hàng hoá; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-05863 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.12; 26.4.4; 24.7.1; A24.7.23 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam 
(731) UNI AIRWAYS CORPORATION  (TW)

8F., No. 117, Sec. 2, Chang-An E. Road, 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Thẻ phong bì [văn phòng phẩm]; ấn phẩm in, sổ tay hướng dẫn, sách; tạp chí 
[định kỳ].  

 
Nhóm 25: Quần áo, áo thun ngắn tay; giày, mũ; bít tất ngắn cổ; găng tay [trang phục]; ca vát.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, diều, bóng cho trò chơi; bài lá; bàn cờ trò chơi; dụng cụ rèn luyện 
hình thể; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo].  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không, dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành 
khách, dịch vụ thuê phương tiện vận tải để vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng, dịch 
vụ lưu giữ hàng, hoá; dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-05864 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.12; 26.4.4; A24.7.23; 24.7.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, da cam. 
(731) UNI AIRWAYS CORPORATION  (TW)

8F., No. 117, Sec. 2, Chang-An E. Road, 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Thẻ phong bì [văn phòng phẩm], ấn phẩm in; sổ tay hướng dẫn; sách; tạp chí 
[định kỳ].  

 
Nhóm 25: Quần áo; áo thun ngắn tay; giày; mũ; bít tất ngàn cổ; găng tay [trang phục], ca vát.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; diều, bóng cho trò chơi; bài lá; bàn cờ trò chơi; dụng cụ rèn luyện 
hình thể; đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo].  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường không; dịch vụ vận tải; dịch vụ vận chuyển hành 
khách dịch vụ thuê phương tiện vận tải để vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch 
vụ lưu giữ hàng hoá, dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

823 

(210) 4-2012-05865 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) UNI AIRWAYS CORPORATION (TW) 
8F., No. 117, Sec. 2, Chang-An E. Road, 
Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Thẻ; phong bì [văn phòng phẩm]; ấn phẩm in; sổ tay hướng dẫn; sách; tạp chí 
[định kỳ]. 

 
 

(210) 4-2012-05866 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 24.15.2 
(591) Đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần Phúc Lê Gia (VN)

P.606, Block B, Indochina Park, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý, môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng nhằm mục đích 
thương mại; kinh doanh (mua bán) qua mạng như: ti vi, máy nghe nhạc, máy chụp hình, 
máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế đồ hoạ; thiết kế gian hàng triển lãm, hội chợ. 
 
 

(210) 4-2012-05867 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ ánh Sáng 
Phương Đông  (VN) 
99 Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nho khô. 
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(210) 4-2012-05868 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xám 
(731) Công ty cổ phần Phúc Lê Gia (VN)

P.606, Block B, Indochina Park, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý, môi giới, đấu giá cho mục đích thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc 

tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, tổ chức triển lãm cho mục 
đích thương mại và quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng nhằm mục đích 
thương mại; kinh doanh (mua bán) qua mạng như: tivi, máy nghe nhạc, máy chụp hình, 
máy quay phim, máy vi tính, điện thoại di động. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng như: dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin 
trên mạng.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy vi tính; thiết kế đồ họa; thiết kế gian hàng triển lãm, hội chợ.  

 
 

(210) 4-2012-05871 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần An Đô  (VN) 

1202B lầu 12, tòa nhà Sailing Tower, 
111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch 
vụ lưu trú ngắn ngày.  

 
 

(210) 4-2012-05873 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.20; 26.1.2; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, hồng cánh sen, vàng đậm, 

vàng nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất bánh đậu 
xanh Nguyên Hương   (VN) 
68 Trần Hưng Đạo, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  
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(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh.  
 
 

(210) 4-2012-05874 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-05875 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-05876 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-05877 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05878 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-05879 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần vận tải và 
dịch vụ du lịch Phương Trang  
(VN) 
486-486A Lê Văn Lương, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô; mua bán xe gắn máy; mua bán phụ tùng xe; mua bán vật liệu 
xây dựng; mua bán thiết bị công nghiệp; mua bán máy vi tính và thiết bị máy vi tính. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; mua bán 
nhà; đại lý đổi ngoại tệ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình công 
nghiệp; dịch vụ san lấp mặt bằng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe; du lịch lữ 
hành; môi giới vận tải; đại lý bán vé máy bay. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 
 
 

(210) 4-2012-05880 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3; 25.7.17; 25.7.1; A25.7.8 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại-dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Dương V.N   (VN)
92 Hồ Học Lãm, khu phố 1, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho gia đình và văn phòng.  
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(210) 4-2012-05881 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.1; A25.7.8; 25.7.17; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại-dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Dương V.N   (VN)
92 Hồ Học Lãm, khu phố 1, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho gia đình và văn phòng. 
 
 

(210) 4-2012-05882 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.1; A25.7.8; 25.7.17; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại-dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Dương V.N   (VN)
92 Hồ Học Lãm, khu phố 1, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho gia đình và văn phòng. 
 
 

(210) 4-2012-05883 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.1; A25.7.8; 25.7.17; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại-dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Dương V.N   (VN)
92 Hồ Học Lãm, khu phố 1, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho gia đình và văn phòng. 
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(210) 4-2012-05884 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.1; A25.7.8; 25.7.17; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại-dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Dương V.N   (VN)
92 Hồ Học Lãm, khu phố 1, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho gia đình và văn phòng. 
 
 

(210) 4-2012-05885 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.1; A25.7.8; 25.7.17; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất-

thương mại-dịch vụ xuất 
nhập khẩu Đại Dương V.N   (VN)
92 Hồ Học Lãm, khu phố 1, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho gia đình và văn phòng. 
 
 

(210) 4-2012-05886 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng chanh, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

và đầu tư Nhiệt Đới  (VN) 
S 7-1 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 31: Cây giống 
 

Nhóm 35: Mua bán cây giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn, dịch vụ lâm nghiệp, cho thuê thiết bị 
nông nghiệp. 
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(210) 4-2012-05887 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

phần mềm Hài Hòa  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Technosoft, khu công 
nghiệp, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-05888 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

phần mềm Hài Hòa  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Technosoft, khu công 
nghiệp, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lập chương trình máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-05889 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Văn Viễn   (VN) 
Thôn Bình Huệ, xã Quang Phục, huyện 
Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lào.  
 
 

(210) 4-2012-05890 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 2.7.23; 2.1.1; A2.1.23; 2.1.25
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH Giầy Bình Minh  

(VN) 
879/42 đường Hương Lộ 2, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép.  
 
 

(210) 4-2012-05891 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11 
(591) Xanh cửu long, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phước Khánh Thịnh  (VN) 
Số 72, khu phố 9, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Ván ép; vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch.  

 
 

(210) 4-2012-05892 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, xám, đen 
(731) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ 

Thiết Bị Năng Lượng  (VN) 
12/20/20 Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị thủy lực, thiết bị nén khí, máy bơm, van, xi lanh.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các trạm nguồn thủy lực, thiết bị nén khí  
 
 

(210) 4-2012-05893 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 

17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ lữ hành 

nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng 
(resort); quán cà phê; quầy rượu (quầy bar). 
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(210) 4-2012-05894 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY (US)
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Màng lọc cho hệ thống thiết bị lọc nước sử dụng trong thành phố hoặc trong 
công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-05895 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Năm   (VN) 
Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-05896 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Ngọc Năm    (VN) 
Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-05898 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Thiện Nhân (VN)
107 - C19 Nguyễn Quý Đức, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu diezel; dầu nhiên liệu; xăng; dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hoá sau: dầu diezel, dầu nhiên liệu, xăng, dầu nhờn, dầu 
để bôi trơn, dầu động cơ. 
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(210) 4-2012-05899 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sức Sống Tâm 
An  (VN) 
Số 1 ngõ 192/473/2 Lê Trọng Tấn, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán café; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; nhà hàng ăn uống; nhà an dưỡng 

cho những người cao tuổi. 
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; phòng chữa bệnh [y tế]; bệnh viện; nghề chữa răng; dịch vụ spa 
sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc. 

 
 

(210) 4-2012-05900 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A11.3.7; 16.3.17 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ tìm 
kiếm trực tuyến Sói Trắng  
(VN) 
9 Lê Thạch, phường 12, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-05901 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  (VN)
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; cặp làm việc; túi khoác vai; túi xách tay; ví da; ví đựng điện thoại di 

động.  
 
 

(210) 4-2012-05902 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  (VN)
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2012-05903 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  (VN)
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2012-05904 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  (VN)
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc; đầu lọc cho thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2012-05905 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  
(VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; cặp làm việc; túi khoác vai; túi xách tay; ví da; ví đựng điện thoại di 

động. 
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày dép; mũ đội đầu; quần áo các loại; khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2012-05906 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  
(VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa    

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; cặp làm việc; túi khoác vai; túi xách tay; ví da; ví đựng điện thoại di 

động.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày dép; mũ đội đầu; quần áo các loại; khăn choàng. 
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(210) 4-2012-05907 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  (VN)
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; cặp làm việc; túi khoác vai; túi xách tay; ví da; ví đựng điện thoại di động.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày dép; mũ đội đầu; quần áo các loại; khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2012-05908 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt  (VN)
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 
(511)   Nhóm 18: Cặp xách; cặp làm việc; túi khoác vai; túi xách tay; ví da; ví đựng điện thoại di động.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); giày dép; mũ đội đầu; quần áo các loại; khăn choàng. 
 
 

(210) 4-2012-05909 (220) 29.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1; 2.3.9; A1.1.10 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Trang tin điện tử - Hội Liên 
hiệp thanh niên Việt Nam  (VN)
Tầng 2, số 64 Bà Triệu, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện văn hoá giáo dục, giải trí, trao giải thưởng.  

 
 

(210) 4-2012-05910 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Dương Duy Khang  (VN) 
119 lô E, cư xá Thanh Đa, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối, nệm. 
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn (không bằng giấy), khăn trải giường; chăn; drap; gối, nệm.  
 

Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet nhằm mục đích 
thương mại; mua bán các sản phẩm dệt may gia dụng trên mạng internet.  

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; bất động sản; tài chính tiền tệ.  
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(210) 4-2012-05911 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.6 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Châu Tiên   (VN) 
Số 11, ngõ 105, phố Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước lau kính; chất tẩy vết bẩn; chất lỏng không trơn trượt dùng cho sàn nhà; 

chế phẩm loại bỏ cáu cặn dùng trong gia đình; chế phẩm hóa học dùng để chuội bóng 
màu dùng trong gia đình; chế phẩm vệ sinh dùng cho ô tô.  

 
Nhóm 16: Khăn giấy ướt (vải không dệt); khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn 
giấy dùng để tẩy trang.  

 
Nhóm 24: Khăn lau bằng vải; khăn ăn bằng vải; khăn vải dùng để tẩy trang.  

 
 

(210) 4-2012-05912 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trang Thiết Bị 
Nha Khoa  (VN) 
199 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; vật liệu để hàn và in dấu răng; chất tẩy uế, vô trùng các vật liệu và 

dụng cụ y tế, dụng cụ nha khoa (dùng trong y khoa).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẫu, y tế, dụng cụ dùng trong nha khoa, làm răn; 
dụng cụ chỉnh hình răng, vật liệu khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2012-05913 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam UNIBEN  
(VN) 
17/15C Phan Văn Hớn, phường Tân Sơn 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; sữa và các sản phẩm từ sữa. 
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(210) 4-2012-05915 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đạt Hùng Dũng  
(VN) 
255/85A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa PVC (ống mềm).  
 
 

(210) 4-2012-05916 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đạt Hùng Dũng  
(VN) 
255/85A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa PVC (ống mềm).  
 
 

(210) 4-2012-05917 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

 

(731) Cty TNHH Đạt Hùng Dũng  (VN) 
255/85A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 
(511)   Nhóm 07: Đầu phun áp lực (bộ phận của máy). 

 
 

(210) 4-2012-05918 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.6; A3.1.24 (540) 

  

(731) Cty TNHH Đạt Hùng Dũng  (VN) 
255/85A Nơ Trang Long, phường 13, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh    

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa PVC (ống mềm).  
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(210) 4-2012-05919 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Báo Lao Động - Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam  (VN) 
51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: áp phích quảng cáo; xuất bản phẩm dạng in, tờ giấy (văn phòng phẩm), bản tin; 

báo chí. 
 

Nhóm 20: Giá bày báo chí. 
 

Nhóm 38: Truyền hình; hãng thông tấn, hãng tin tức. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-05920 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.1; A8.1.22; 8.1.19; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, hồng, đỏ, vàng, vàng đậm, 

vàng nhạt, vàng nâu, xanh da trời nhạt, 
nâu, nâu đậm 

(731) Công ty cổ phần Sô cô la Bỉ  
(VN) 
Số 7 Tuệ Tĩnh, phường Bùi Thị Xuân, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la, ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh 

kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-05921 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Đại học Ngoại Thương  
(VN) 
91 phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2012-05922 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia   (VN) 
127 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-05923 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-05924 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Hà An   (VN) 
Số 9 Phạm Sư Mạnh, Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 
uống, quán ăn, quán rượu nhỏ, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-05925 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và phát triển Hà An   (VN) 
Số 9 Phạm Sư Mạnh, Tràng Tiền, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán thực phẩm.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn 
uống, quán ăn, quán rượu nhỏ, quán cà phê.  
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(210) 4-2012-05926 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Việt 
Chuyên  (VN) 
18/14 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ chống ẩm (xây dựng); dán giấy dán tường (giấy màu); lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; dịch vụ 
ngăn cách (nhiệt; điện; âm) trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-05927 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; 1.15.23; 21.1.17 
(591) Xám, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ Việt 
Chuyên   (VN) 
18/14 Thích Quảng Đức, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; 
quảng cáo ngoài trời; hãng quảng cáo; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; giới 
thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05928 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1; 1.15.15 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MIZUKING Việt 
Nam   (VN) 
405/41A đường Trường Chinh, phường 
14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm sạch nước; thiết bị và máy làm sạch nước.  
 
 

(210) 4-2012-05929 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
VNPOWER   (VN) 
258/7 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 09: Hệ thống nguồn liên tục UPS (thiết bị điện); tủ bảng điện phân phối hạ thế; tủ 
phân phối trung thế. 

 

(210) 4-2012-05930 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MAX BIOCARE PTY LTD.   (AU) 
Suite 19-20, Level 3 Como Centre, 299 
Toorak Rd., South Yarra VIC 3141, 
Australia  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05931 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.11.1 
(731) Công ty TNHH GOLDEN PATH 

ACADEMICS Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngõ 43/33 đường Cổ Nhuế, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; du học; tư vấn giáo dục, đào tạo, du học.  

 
 

(210) 4-2012-05932 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.11.1 
(731) Công ty TNHH GOLDEN PATH 

ACADEMICS Việt Nam  (VN) 
Số 33, ngõ 43/33 đường Cổ Nhuế, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 

(TRUNG THUC.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; du học; tư vấn giáo dục, đào tạo, du học.  

 
 

(210) 4-2012-05933 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bằng Hữu Media  
(VN) 
134 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Ví tiền; ba lô; vali, túi xách tay; túi thể thao. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, thắt lưng, mũ nón (tất cả thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2012-05935 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.5; 5.7.1; 2.9.14; A2.9.15 
(731) Cơ sở Phạm Thanh Triển  (VN) 

ấp Châu Hưng, xã Châu Điền, huyện Cầu 
Kè, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thức ăn gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống. 
 
 

(210) 4-2012-05936 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH thương mại 

truyền thông quảng cáo Sao 
Phương Nam  (VN) 
135/53 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo (mục đích thương mại); tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cung ứng lao 
động (tuyển dụng lao động và giới thiệu việc làm).  

 
 

(210) 4-2012-05937 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

truyền thông quảng cáo Sao 
Phương Nam   (VN) 
135/53 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 
Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo (mục đích thương mại); tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; dịch vụ tư vấn quản lý tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ cung ứng lao 
động (tuyển dụng lao động và giới thiệu việc làm).  
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(210) 4-2012-05938 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hùng Hiền  (VN) 
Thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: cao xương ngựa.  

 
 

(210) 4-2012-05939 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.11.12; 11.3.1; 3.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hùng Hiền  (VN) 
Thôn Chúng, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp 
Hoà, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng: cao xương ngựa.  

 
 

(210) 4-2012-05940 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) STANLIB LIMITED   (ZA) 
17 Melrose Boulevard, Melrose Arch, 
2196, South Africa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ quản lý đầu tư tài 

chính, dịch vụ quản lý và tư vấn đầu tư tập thể; dịch vụ quản lý và tư vấn đầu tư tín thác; 
dịch vụ quản lý và tư vấn đầu tư quỹ/vốn.  

 
 

(210) 4-2012-05941 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Hoa Sen  (VN) 
204/131/2/2 An Dương Vương, phường 
16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 
da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; sữa rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn. 

 
 

(210) 4-2012-05942 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Sen Hồng   (VN) 
67/4/27/20 Nguyễn Quý Yêm, khu phố 
4, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da (mỹ phẩm); kem ngừa mụn nám (mỹ phẩm); kem bôi mặt 
(mỹ phẩm); kem bột tắm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm(mỹ phẩm); kem hấp dầu tóc.  

 
 

(210) 4-2012-05944 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dũng Sài Gòn   (VN) 
65 Yersin, tổ 1, khu phố 1, phường Phú 
Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 41: Dạy nghề (tạo mẫu tóc, trang điểm, làm móng tay chân); chụp ảnh cưới; nhiếp 
ảnh; quay phim.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm móng tay chân; chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2012-05945 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh da trời, xanh dương, đỏ 
(731) KOREA EXCHANGE BANK CO., 

LTD.   (KR) 
181, Euljiro 2-ga, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thông tin về tài chính; dịch vụ ngân hàng; 
dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ cấp vốn; kinh doanh chứng khoán; môi giới chứng khoán và 
trái phiếu; dịch vụ đổi tiền.  
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(210) 4-2012-05946 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) KALBE VISION, PTE., LTD.  (SG) 
Ayer Rajah Industrial Estate, Block 71, 
Ayer Rajah Crescent #05-08/09, 139951 
Singapore  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược được sử dụng để bôi trơn và tái tạo độ ẩm để làm giảm khô, 

kích ứng và khó chịu gây ra bởi việc sử dụng lâu dài kính áp tròng.  
 
 

(210) 4-2012-05948 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.17.11; 5.7.1; 5.7.6; A26.11.8 
(591) Nâu đỏ, vàng sậm, trắng 

(540) 

 

(731) Lâm Ngọc Hà  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cacao. 

 
 

(210) 4-2012-05949 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.23; 1.17.11; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư 
và Phát triển y tế Việt Nam  
(VN) 
Số 10, ngõ 101 Núi Trúc, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-05950 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.13.1 
(731) MEIHUA HOLDING GROUP CO., 

LTD.   (CN) 
No. 224, Beijing West Road, Lhasa, 
Tibet, P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị làm tăng hương vị cho thức ăn; đồ gia vị; tương; giấm; hương liệu, trừ 

tinh dầu, gia vị chế biến từ thịt gà; đồ gia vị (tạo mùi vi); gia vị; giấm bia; muối nấu ăn.  
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(210) 4-2012-05951 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(731) MEIHUA HOLDING GROUP CO., 

LTD.    (CN) 
No. 224, Beijing West Road, Lhasa, 
Tibet, P.R. China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học để bảo quản thực phẩm; phân bón; thuốc thử hoá học 

[không dùng trong y tế hoặc thú y]; hóa chất phụ gia (dưới dạng tự nhiên của các axit 
amin, axit phytic, taurine hay gin glutamine) để sử dụng trong công nghiệp (sản xuất thực 
phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm hoặc hóa chất khác); axit amin dùng trong khoa học (thí 
nghiệm hoặc nghiên cứu).  

 
Nhóm 30: Gia vị làm tăng hương vị cho thức ăn; đồ gia vị; tương; giấm; hương liệu, trừ 
tinh dầu, gia vi chế biến từ thịt gà; đồ gia vi (tạo mùi vi); gia vị; giấm bia; muối nấu ăn.  

 
 

(210) 4-2012-05953 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AZCOM  (VN) 
Số 135 Lê Thanh Nghị, phường Đồng 
Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ 

sơ sinh; chất bổ sung dinh dưỡng dành cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 30: Bột; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-05954 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Vàng kim, nâu đất, xanh lá, đỏ, trắng, 

vàng nghệ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Hiệu kinh doanh Ba Nhẫn  (VN)
Số 79/1 ấp 2, xã Phú Ngọc, huyện Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gia cầm, cụ thể là thịt gà (đã chế biến).  
 

Nhóm 31: Gia cầm, cụ thể là con gà (còn sống).  
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(210) 4-2012-05955 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05956 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05957 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long   (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05958 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long   (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05959 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43 , cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05960 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân Thành Nam  
(VN) 
Số 136 đường Bắc Ninh, phường Nguyễn 
Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05961 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tân Thành Nam  
(VN) 
Số 136 đường Bắc Ninh, phường Nguyễn 
Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05962 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.23; 2.9.25 
(591) Đỏ, tím, xanh tím, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Thị Hải Yến   (VN) 

Số nhà 20, ngõ 129, đường Trương Định, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05963 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 1.15.15; 2.9.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh dương, be, nâu nhạt, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh   (VN) 
Số 123, ngõ 184, đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05964 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 26.4.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Tâm Việt   (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-05965 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.5.20; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Tâm Việt   (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; 
mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-05966 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A25.7.21; 1.15.21; 
1.15.15; A6.3.4 

(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 
nhạt, xanh lá mạ, vàng, đỏ, trắng 

(731) Nghiêm Long  (VN) 
Số 45, phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-05967 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.3.5; 25.5.25; 
A25.7.21; 26.2.7 

(591) Vàng, xanh cốm, đen, xanh da trời, trắng
(731) Nghiêm Long   (VN) 

Số 45 Phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-05968 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3; 1.17.11; 5.3.20; 5.7.14 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, trắng 
(731) Hợp tác xã dùng nước và dịch 

vụ nông nghiệp xã Phúc Hòa  
(VN) 
Xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Quả vải tươi. 

 
 

(210) 4-2012-05969 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại và đầu tư Phong 
Phó  (VN) 
168B Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (đai lưng trang phục); nịt bít tất; mũ; giày; dép.  

 
 

(210) 4-2012-05970 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thép Việt Kim  (VN) 
D6/28 quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sắt, thép, kim loại màu, quặng kim loại, ô tô, xe máy, phụ tùng và 

các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-05971 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.3.11; A26.11.8; 7.1.24 
(591) Đen, cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thương mại 
-dịch vụ ẩm thực Bếp Việt (VN) 
Số 487, khu phố Nguyễn Trãi, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cung cấp 
dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; dịch vụ quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-05973 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.7.6; 1.5.1; 3.7.10 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Môi Trường 
Trời Xanh   (VN) 
Đường A, KCX & CN Linh Trung 3, ấp 
Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; làm sạch toà nhà (bên trong); 
làm sạch toà nhà (bên ngoài); làm sạch đường phố. 

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải và tích trữ rác. 

 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; xử lý rác thải (chuyển hoá); tiêu huỷ rác và chất thải; 
dịch vụ đốt rác và chất thải. 

 
 

(210) 4-2012-05974 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người. 
 
 

(210) 4-2012-05975 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 20.7.1; 26.4.3; 10.3.7 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH giáo dục Thanh 

Thảo  (VN) 
74 đường 2/4 (khóm Trường phúc), 
phường Vĩnh Phước, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, tin học; tư vấn du học; đào tạo và hỗ trợ giáo dục mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở. 
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(210) 4-2012-05976 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Hộ kinh doanh Gia Hân  (VN) 
112 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-05977 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần D.O.R.I.S  (VN) 
Số 108/192 Lê Trọng Tấn, Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Vitamin tổng hợp; thực phẩm chức năng; dược phẩm chế biến từ cá.  

 
 

(210) 4-2012-05978 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; A26.11.12; 3.7.16 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05979 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - sản xuất Đạt 
Hiển Toàn  (VN) 
38/35C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Bánh xe các loại. 
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(210) 4-2012-05980 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.7.6; A5.3.14 (540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-05981 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.13.25 (540) 

 

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa.  
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-05984 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh   (VN) 
Lô C5, khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy lọc nước uống chạy điện dùng cho mục đích gia đình; thiết 
bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước nóng lạnh). 

 
 

(210) 4-2012-05985 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cơ sở sản xuất trà Thiên 
Thảo  (VN) 
423 Hùng Vương, Lạc Thiện, D'ran, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao. 
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(210) 4-2012-05986 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Thu Loan  (VN) 
Số 54 tổ 1, khóm 8, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật.  
 

(210) 4-2012-05987 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ZHEJIANG DUMA SANITARY WARE 
CO.,LTD   (CN) 
No.58Th South Airport Road,Taizhou 
City, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn; dụng cụ nấu nướng dùng điện; vòi nước; thiết bị tắm hơi; bồn tắm ngồi; 
buồng vệ sinh; buồng tắm gương sen [có vách ngăn đóng kín]; bệ xí vệ sinh; hệ thống tắm 
hơi; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố định].  

 
 

(210) 4-2012-05988 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CLEMENS KUCHLER   (DE) 
Eifelstrasse 18, 65812 Bad Soden, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Sản phẩm liên quan đến thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điếu và đầu lọc dùng cho 
thuốc lá điếu; đồ dùng dành cho người hút thuốc, cụ thể là ống nhổ dùng cho người hút 
thuốc, bật lửa dùng cho người hút thuốc, dụng cụ cắt đầu xì gà; diêm.  

 
 

(210) 4-2012-05989 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CLEMENS KUCHLER   (DE) 
Eifelstrasse 18, 65812 Bad Soden, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Sản phẩm liên quan đến thuốc lá, cụ thể là thuốc lá điếu và đầu lọc dùng cho 
thuốc lá điếu; đồ dùng dành cho người hút thuốc, cụ thể là ống nhổ dùng cho người hút 
thuốc, bật lửa dùng cho người hút thuốc, dụng cụ cắt đầu xì gà; diêm.  
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(210) 4-2012-05990 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 
Phượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; dây điện; tụ điện; bộ ngắt mạch điện; bảng điều 
khiển điện.  

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; vỏ đèn; chao đèn; chụp phản quang của đèn; bóng đèn; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 
 

(210) 4-2012-05991 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.3 
(591) Xanh, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Ngọc Thanh  (VN) 
Số 30 Giang Văn Minh, phường Kim 
Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; kem đánh răng. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 
 

Nhóm 32: Bia.  
 

Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh, rượu vodka.  
 

Nhóm 35: Mua bán: rượu, bia, sữa và các sản phẩm từ sữa, hàng tạp hóa, đồ gia dụng. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng phục vụ ăn uống; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-05992 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Ngô Tố Yên   (VN) 
51/6 Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 
Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; kem dưỡng da; kem đánh răng; nước hoa.  
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(210) 4-2012-05993 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) lNDOCHlNA ENERGY HOLDlNG L.P  
(KY) 
Clifton House, 75 Fort Street, George 
Town, Grand Cayman, Cayman lslands  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cố vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh.  
 

Nhóm 36: Tư vấn tài chính; đầu tư quỹ; quản lý tài chính; quỹ tương hỗ; định giá bất động 
sản; đánh giá tài chính, bảo hiểm, ngân hàng và bất động sản; quản lý bất động sản; dịch 
vụ đầu tư vốn; dịch vụ ngân hàng; phân tích tài chính.  

 
 

(210) 4-2012-05994 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 21.3.21; 26.1.1; 16.3.11; 
16.3.15 

(591) Hồng, vàng cam, xanh nước biển, xanh 
lá cây 

(731) Báo điện tử giáo dục Việt Nam  
(VN) 
147 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi [cho giáo dục và giải trí]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dàn dựng 

chương trình phát thanh và truyền hình; chương trình giải trí phát thanh; giải trí truyền 
hình; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-05995 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.5.2; A2.5.23; 2.5.25 
(591) Đỏ, tím 
(731) Báo điện tử giáo dục Việt Nam  

(VN) 
147 phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi [cho giáo dục và giải trí]; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; dàn dựng 

chương trình phát thanh và truyền hình; chương trình giải trí phát thanh; giải trí truyền 
hình; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến. 
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(210) 4-2012-05996 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đại 
Trường Thành   (VN) 
Số 6 Villas E, The Manor, xã Mễ Trì, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công gỗ  

 
 

 
(210) 4-2012-05997 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Đại 
Trường Thành   (VN) 
Số 6 Villas E, The Manor, xã Mễ Trì, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Bột gỗ.  
 

Nhóm 19: Gỗ xẻ thành khí (ván xẻ, nan gỗ, thanh gỗ các kích thước); gỗ ván ép; gỗ ghép 
thanh; gỗ bán gia công; gỗ đã gia công; gỗ lát tường sàn.  

 
Nhóm 40: Gia công gỗ.  

 
 

 
(210) 4-2012-05998 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, dụng cụ y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y), trang thiết bị 
y tế, dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2012-05999 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; 6.1.2; A6.19.11; A6.19.16; 
25.1.6; 8.3.1; 8.3.25; A8.3.10; A3.4.2; 
A3.4.25; 2.9.14 

(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Sản xuất và 
Thương mại Hải Châm   (VN) 
Thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa: sữa chua; bơ; pho mát, các sản phẩm từ sữa; đồ uống có sữa là thành phần 

chủ yếu. 
 

Nhóm 30: Bánh; kẹo; đường.  
 
 

(210) 4-2012-06000 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học và công 
nghệ Nam Hưng   (VN) 
301 đường Tô Hiệu, phường Hiến Nam, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy quay camera, camera quan sát, thiết bị báo động chống trộm, 

cảm biến.  
 
 

(210) 4-2012-06001 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật Đa Quốc Gia  (VN) 
Tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 

 
 

(210) 4-2012-06002 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 
vật Đa Quốc Gia   (VN) 
Tổ dân phố An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2012-06003 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH Tenox Kyusyu 

Việt Nam   (VN) 
243 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường.  
 
 

(210) 4-2012-06005 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia   (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-06006 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-06007 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quốc Gia    (VN) 
127 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-06009 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.11.2; A5.3.13; 5.3.16; A5.5.20; 
20.7.1 

(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Viện nghiên cứu y - dược cổ 
truyền Tuệ Tĩnh   (VN) 
Số 2, Trần Phú, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 
 

(210) 4-2012-06010 (220) 30.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.14; 2.9.18; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Võ Thị Băng Châu   (VN) 
181 ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện 
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng, muối nấu ăn, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh gạo, bánh gừng.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh tráng, muối tôm, trái cây, mứt các loại như: mứt nhão, mứt ướt.  
 
 

(210) 4-2012-06012 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.9; 26.1.2; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Vàng, hồng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thái Châu  (VN) 
Số 145 đường Nguyễn Hồng Đào, 
phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Đóng (bao) gói hàng hoá. 

 
 

(210) 4-2012-06013 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.6; A1.1.10; 24.5.7; 
A26.11.12; 26.3.23 

(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Phong   (VN) 
Số 74 Ngô Gia Tự, phường Phú Đông, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06014 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A17.2.2; 26.4.4; A26.4.5 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dạ Minh Châu  (VN) 
422 chung cư An Hòa 3, khu phố 1, 
đường Trần Trọng Cung, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Váy (đầm) cưới, váy (đầm) dạ hội; váy (đầm) cưới trẻ em, váy (đầm) thời 

trang, quần áo trẻ em, áo thun.  
 
 

(210) 4-2012-06015 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 
(731) Trần Mạnh Hùng   (VN) 

Phòng 410, nơ 1B, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng giấy và các tông; ấn phẩm; vật liệu để 

đóng sách; ảnh chụp; văn phông phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia 
đình; vật liệu vâ dụng cụ vẽ; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ 
gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bi giảng dạy); túi bằng chất dẻo để bao gói; 
chữ in.  

 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 
thông tin kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; đánh giá 
kinh doanh; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn thuế; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tạo dựng thương hiệu, phát triển 
thương hiệu, xây dựng thương hiệu và duy trì thương hiệu (không bao gồm tư vấn pháp lý 
và tư vấn thiết kế trong lĩnh vực này và nhằm mục đích giúp đỡ hoạt động thương mại của 
doanh nghiệp); dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói 
trên.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; phân tích tài chính; đánh giá tài chính, bảo hiểm, 
ngân hàng bất động sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; ủy thác quản lý tài 
chính, dịch vụ ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai [cho người khác]; tư vấn phần mềm máy tính.  
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là tư vấn pháp luật, tư vấn về sở hữu trí tuệ, giám định 
sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý), dịch vụ chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật(dịch 
vụ pháp lý), dịch vụ đại diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực 
tố tụng, tham gia tố tụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, đại diện ngoài tố tụng cho 
khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; dịch vụ hòa giải; 
nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp; dịch vụ đăng 
ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 

 
 

(210) 4-2012-06016 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Trần Mạnh Hùng    (VN) 
Phòng 410, nơ 1B, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông và các sản phẩm bằng giấy và các tông; ấn phẩm; vật liệu để 

đóng sách; ảnh chụp (đã in); văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng 
cho gia đình; vật liệu và dụng cụ vẽ; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn phòng 
(không kể đồ gỗ); đồ dùng giảng dạy và học tập (trừ thiết bị giảng dạy); túi bằng chất dẻo 
để bao gói; chữ in.  

 
Nhóm 35: Tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 
thông tin kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản trị doanh nghiệp; đánh giá 
kinh doanh; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn thuế; 
hỗ trợ quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tạo dựng thương hiệu, phát triển 
thương hiệu, xây dựng thương hiệu và duy trì thương hiệu (không bao gồm tư vấn pháp lý 
và tư vấn thiết kế trong lĩnh vực này và nhằm mục đích giúp đỡ hoạt động thương mại của 
doanh nghiệp); dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói 
trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; phân tích tài chính; đánh giá tài chính, bảo hiểm, 
ngân hàng, bất động sản; thông tin về tài chính; quản lý tài chính; uỷ thác quản lý tài 
chính, dịch vụ ủy thác tài sản (tài chính); tư vấn đầu tư; dịch vụ cung cấp thông tin và tư 
vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển 
khai (cho người khác); tư vấn phần mềm máy tính.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là tư vấn pháp luật, tư vấn về sở hữu trí tuệ, giám định 
sở hữu trí tuệ (dịch vụ pháp lý), dịch vụ chuyển giao công nghệ và khoa học kỹ thuật 
(dịch vụ pháp lý), dịch vụ đại diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; dịch vụ pháp lý trong lĩnh 
vực tố tụng, tham gia tố tụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, đại diện ngoài tố tụng cho 
khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; dịch vụ hòa giải; 
nghiên cứu pháp luật; quản lý quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp; dịch vụ dăng 
ký tên miền (dịch vụ pháp lý); dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu tri 
tuệ; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên. 
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(210) 4-2012-06017 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị máy 
công nghiệp Tuệ Minh   (VN) 
Tổ 8, Lệ Mật, Việt Hưng, Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy khai thác mỏ; mũi khoan; cần khoan (choòng khoan); máy khai thác than; 
răng gầu máy xúc.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, trang thiết bị và phụ tùng máy móc, dây chuyền công nghệ 
ngành (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông thủy lợi, khai thác mỏ, xây dựng), máy khai 
thác mỏ, vật tư khai thác mỏ máy nén khí, vật liệu xây dựng, vật liệu cơ khí, thiết bị điện, 
động cơ điện, máy phát điện, vật liệu điện kim loại thành phẩm, ôtô và phụ tùng ôtô, hàng 
nông sản, khoáng sản, hàng thủ công mỹ nghệ; đồ nội thất, ngoại thất, rượu bia, nước giải 
khát; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, đại lý mua bán ký gửi hàng hóa.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng máy công nghiệp; lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng máy 
nén khí; sửa chữa bảo dưỡng máy khai thác mỏ.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách bằng ôtô.  
 
 

(210) 4-2012-06018 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.15.5; 26.15.15 
(591) Đen, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị văn 
phòng Phạm Gia  (VN) 
Số 58, ngõ 477, phố Hạ Đình, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 02: Hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực in, mực dùng 
cho bản in khắc; mực cho ngành thuộc da; sơn; màu nhuộm.  

 
 

(210) 4-2012-06019 (220) 30.03.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.1; 2.9.4 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển, hồng 

(540) 

  

(731) Trần Huy Thắng  (VN) 
Số 07, ngách 207/103/3, xã Xuân Đỉnh, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giới thiệu phim; cho thuê 
máy chiếu phim, phụ tùng của máy chiếu phim; dịch vụ ảnh kỹ thuật số; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; lập kế hoạch cho buổi tiệc. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở tạm thời; quán ăn tự phục vụ; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2012-06020 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá cây, nâu 

đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Xanh  
(VN) 
B006 Hoa Cau, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Mứt hoa quả, hoa quả đóng hộp, ô mai mơ hoa quả hạt sấy khô.  

 
 

(210) 4-2012-06022 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.17; 24.17.25 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TĐ giáo dục 
và đào tạo Toán Quốc Tế  (VN)
Nhà số N5B, xóm Hoa, thôn Phú Mỹ, xã 
Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; 

tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); khảo thí giáo dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư 
vấn đào tạo hoặc giáo dục.) 

 
 

(210) 4-2012-06023 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh    (VN) 
31 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch làm sạch da (rửa mặt và tẩy trang); dung dịch dưỡng da cho mặt và 

cơ thể (dạng kem, gel), mặt nạ làm đẹp; sản phẩm chống nắng cho mặt và cơ thể; kem 
trang điểm; phấn trang điểm;  chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara); son môi; chì kẻ mắt; 
dầu gội; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-06024 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Đỗ Diệu Thanh   (VN) 
31 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Dung dịch làm sạch da (rửa mặt và tẩy trang); dung dịch dưỡng da cho mặt và 
cơ thể (dạng kem, gel), mặt nạ làm đẹp; sản phẩm chống nắng cho mặt và cơ thể; kem 
trang điểm; phấn trang điểm; chế phẩm bôi lông mi mắt (mascara); son môi; chì kẻ mắt; 
dầu gội; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-06030 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.3.1; A5.5.20; 5.5.4; A5.5.21 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm Tân Thái Dương   (VN) 
Số 60-62-64-66-68-70-72-74 đường số 
9A, KCD Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-06031 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.4; 1.3.1 
(591) Xanh đen, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm Tân Thái Dương   (VN) 
Số 60-62-64-66-68-70-72-74 đường số 
9A, KCD Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-06032 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 5.5.4 
(591) Xanh đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm Tân Thái Dương  (VN) 
Số 60-62-64-66-68-70-72-74 đường số 
9A, KCD Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm: bút, tẩy học sinh, giấy in các loại, bìa đựng hồ sơ, 
băng keo dán.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2012-06033 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Lê Mạnh Đức  (VN) 
Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp, cửa gập.  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-06034 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Lê Mạnh Đức   (VN) 
Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp, cửa gập.  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-06035 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Lê Mạnh Đức  (VN) 
Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa băng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp, cửa gập.  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-06036 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Lê Mạnh Đức   (VN) 
Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp, cửa gập  
 

Nhóm 19: Cửa bằng nhựa.  
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(210) 4-2012-06037 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Lê Mạnh Đức    (VN) 
Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn: cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp, cửa gập   

 
 

(210) 4-2012-06038 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mai Phương   (VN) 
14 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng kinh doanh đồ uống và bánh, cụ thể danh mục hàng hoá; 

bánh mỳ nhân trứng cuộn các loại, bánh mỳ nhân nem chua và khoai, sữa từ các loại hạt, 
sữa hoa quả. 

 
 

(210) 4-2012-06039 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Phương  (VN) 
112/82E, tổ 12, Đông Thịnh 7, phường 
Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng làm bò Pía từ bột mì; bột gạo lức.  

 
 

(210) 4-2012-06040 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; 2.3.1; 2.3.9 
(591) Đen, đỏ, nâu nhạt, nâu đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thức ăn chăn 
nuôi Kyodo Sojitz   (VN) 
Lô F5-F6-F7-F8 khu công nghiệp Thịnh 
Phát, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; thức ăn nhai cho động vật; cám; cám trộn làm thức 

ăn cho động vật; thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2012-06042 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Đại Dương 
Xanh  (VN) 
Lầu 6, toà nhà Building số 41 - 43 Trần 
Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bản đồ địa lý. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2012-06043 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 26.3.4 
(591) đen, cam 
(731) Trần Thế Anh  (VN) 

Số 14, ngách 50/59 Đặng Thai Mai, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế thời trang, thiết kế quần áo, thiết kế đồ họa nghệ thuật, thiết kế công 

nghiệp, thiết kế trang trí nội thất.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn nhanh, nhà hàng ăn uống, khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-06044 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.3.1; A14.7.7; 
A14.7.16 

(731) INTEL CORPORATION   (US) 
2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California, 95052, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ chíp của máy vi tính; mạch tích hợp; phần cứng và phần mềm máy tính 

dùng để cung cấp và tăng cường việc quản lý tổng thể các ứng dụng của máy vi tính; phần 
cứng và phần mềm máy tính để cung cấp và tăng cường bảo vệ dữ liệu, an ninh máy tính, 
mạng máy tính và phần mềm máy tính, phần mềm quản lý an ninh của phần cứng, phần 
mềm và dữ liệu máy tính.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

869 

(210) 4-2012-06045 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MARS, INCORPORATED  (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn và đồ uống cho 

động vật (không dùng trọng ngành y); đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương cho 
chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật.  

 
 

(210) 4-2012-06046 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MARS, INCORPORATED   (US) 
6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn và đồ uống cho 

động vật (không dùng trọng ngành y); đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương cho 
chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật.  

 

(210) 4-2012-06047 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SHIN NITTETSU ENGINEERING 
KABUSHIKI KAISHA (ALSO DOING 
BUSINESS AS NIPPON STEEL 
ENGINEERING CO., LTD.)   (JP) 
Osaki Center Building, 1-5-1 Osaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 06: Tấm thép, ống thép; tấm kim loại dùng cho xây dựng, vòng đai chặn bằng kim 

loại, vật dụng chặn giữ bằng kim loại; bản lề cánh dài bằng sắt, dầm kim loại dùng trong 
xây dựng, khung kim loại dùng cho xây dựng, vật liệu gia cố bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, phụ kiện gá lắp bằng kim loại dùng cho xây dựng, công trình xây dựng bằng kim 
loại, đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ], dầm bằng kim loại, vật liệu lót bằng kim 
loại [dùng trong xây dựng]; đai ốc bằng kim loại; cột trụ bằng kim loại dùng cho xây 
dựng, cọc bằng kim loại; cột bằng kim loại; thanh giằng bằng kim loại; ván cừ bằng kim 
loại, lá và tấm kim loại, lưới mắt cáo bằng kim loại, ống bằng kim loại; bộ giảm chấn 
(hoãn xung) bằng thép hình chữ U dùng cho các công trình xây dựng cách ly chống địa 
chấn.  
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(210) 4-2012-06048 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thiên Phúc  (VN) 
Tổ 33, khu 5, Nam Sơn, quận Kiến An, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì phở; mì ăn liền; miến khô. 

 
 

(210) 4-2012-06049 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển y tế Havit   (VN) 
D22, ngõ 8, phố Thanh Bình, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-06050 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H Vàng Bạc Đá 
Quý Kim Bảo  (VN) 
Số 16 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, 
thành pbố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn bằng vàng, bạc; đá quý. 

 
 

(210) 4-2012-06051 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Nâu nhạt, xanh tím than nhạt 
(731) Công ty TNHH tập đoàn 

BITEXCO  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 
 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn và quản lý kinh doanh khách sạn.  
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Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng [bất động sản].  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ 
để xe; tham quan [du lịch].  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; 
tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu 
lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm và hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
du lịch; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê phòng họp; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ; 
dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-06052 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thiết bị kỹ 

thuật và công nghệ AVCO  
(VN) 
P713 - A4 - Đền Lừ II, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đèn chiếu sáng, bóng đèn chiếu sáng, hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng, thiết bị đóng cắt mạch điện, tủ bảng điện, phích cắm điện, công tắc 
điện, ổ cắm điện, dây điện, cáp điện, ống luồn dây điện.  

 
 

(210) 4-2012-06053 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) PARCO CO., LTD.   (JP) 

28-2, Minamiikebukuro 1-chome, 
Toshima-ku, Tokyo 171-0022 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ quầy 

rượu; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ: căng tin; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ; cho thuê 
dụng cụ nấu ăn; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh phục vụ cho nấu ăn; cho 
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thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị rót nước uống; cung cấp thông tin liên quan đến dịch 
vụ quầy rượu, quán cà phê, căng tin, quán ăn, cung cấp thực phẩm và đồ uống, nhà hàng, 
nhà hàng tự phục vụ và quán ăn nhỏ; dịch vụ đặt chỗ tại quầy rượu, quán cà phê, quán ăn, 
căng tin, nhà hàng tự phục vụ, quán ăn nhỏ; cung cấp thông tin có liên quan đến đặt chỗ 
tại quầy rượu, quán cà phê, quán ăn, căng tin, nhà hàng, nhà hàng tự phục vụ và quán ăn 
nhỏ; cung cấp thông tin liên quan đến khách sạn, nhà trọ; cho thuê phòng họp; cho thuê 
địa điểm phù hợp để tổ chức triển lãm. 

 
 

(210) 4-2012-06054 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trà Ngọc Duy  
(VN) 
73/17 Phan Chu Trinh, phường 9, Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà atiso, đồ uống trên cơ sở trà. 

 
 

(210) 4-2012-06055 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Kỹ 
thuật Công nghiệp Sao Việt  
(VN) 
Số 8 đường 8A, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt dùng dán lên cửa kính, kính xe ô tô, xe gắn máy, kính trong 

các toà nhà cao ốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán phim cách nhiệt; dịch vụ quảng cáo thương mại. 
 
 

(210) 4-2012-06056 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mắt kính Anh Cường  (VN) 
316/3 hương lộ 80, phường Bình Hưng 
Hoà B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt. 
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(210) 4-2012-06057 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3; 24.15.21 
(591) Xanh đen, hồng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Bảo Khánh Long  (VN) 
45/2U, Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy (đầm); váy; đồ đi chân; đồ đội dầu. 

 
 

(210) 4-2012-06058 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tân Thành   (VN) 
146K Trần Văn Hoài, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống cây trồng; cây ăn quả.  

 
 

(210) 4-2012-06059 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thành  (VN) 
146K Trần Văn Hoài, phường Xuân 
Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe gắn máy, ô tô, phụ tùng ô tô; quảng cáo, đại lý quảng cáo, bán đấu 

giá. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, đại lý bảo hiểm, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; 
quản lý bất động sản; quản lý tài sản bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, bộ vận chuyển hành khách 
bằng đường thủy, bộ: tổ chức cuộc du lịch, hướng dẫn khách du lịch, cuộc tham quan du 
lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; quán ăn tự 
phục vụ; nhà trọ; căng tin. 
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(210) 4-2012-06060 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.1.1; 1.5.1; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây, trắng
(731) Công ty TNHH Sơn Tùng   (VN) 

Phường Phước Bình, thị xã Phước Long, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều, mủ cao su, sắn (mỳ), dầu hạt điều.  
 
 

(210) 4-2012-06061 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THAI NAKORN PATANA CO., LTD.  
(TH) 
94/7 Soi Yimprakorb, Ngamwongwan 
Road, Nonthaburi 11000, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06062 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CONOCOPHILLIPS COMPANY  (US) 
600 North Dairy Ashford, MA-1135, 
Houston TEXAS 77079-1175, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất kết dính bụi dùng 

trong quét dọn, mỡ để thắp sáng; dầu đi-ê-zen; ê-te dầu mỏ; nhiên liệu, nhiên liệu động 
cơ; dầu động cơ nhiên liệu gốc cồn, hỗn hợp nhiên liệu khí hoá; chất phụ gia không phải 
hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; khí đốt; dầu nhiên liệu, cồn [nhiên liệu]; parafin 
(dầu hỏa); dầu lửa; khi dầu mỏ, khí dầu mỏ hóa lỏng xylen; benzen) tất cả đều thuộc 
nhóm 4. 

 
 

(210) 4-2012-06063 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CONOCOPHILLIPS COMPANY   (US) 
600 North Dairy Ashford, MA-1135, 
Houston TEXAS 77079-1175, United 
States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất kết dính bụi dùng 
trong quét dọn mỡ để thắp sáng; dầu đi-ê-zen; ê-te dầu mỏ; nhiên liệu, nhiên liệu động cơ, 
dầu động cơ; nhiên liệu gốc cồn; hỗn hợp nhiên liệu khí hoá, chất phụ gia không phải hóa 
chất, dùng cho nhiên liệu động cơ) khí đốt, dầu nhiên liệu, cồn [nhiên liệu]; parafin (dầu 
hỏa); dầu lửa; khí dầu mỏ khí dầu mỏ hóa lỏng; xylen; benzen, tất cá đều thuộc nhóm 4. 

 
 

(210) 4-2012-06064 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Thị Hương Phấn   (VN) 
Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06065 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06066 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 
KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
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bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, caccao, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-06067 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06068 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) LUPIN LIMITED    (IN) 
159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06069 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) LUPIN LIMITED    (IN) 
159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06070 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SARA   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06071 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TA DA   (VN) 
48 phố Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06072 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06073 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển, xanh lá 

cây 

(540) 

  
(731) Nguyễn Anh Quốc  (VN) 

Số 7, ngõ 96, phố Đại Từ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; lò vi sóng; quạt điện; bếp điện từ; quạt phun hơi nước dùng 
điện; điều hòa nhiệt độ. 

 
 

(210) 4-2012-06076 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/443,099 10.10.2011 US 

(731) SERTA, INC. (A DELAWARE 
CORPORATION)   (US) 
2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Khung đệm, đệm và gối.  
 

Nhóm 24: Tấm phủ đệm.  
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(210) 4-2012-06078 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Văn 
Hồng cơ sở MB  (VN) 
27 ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, huyện 
Tân Trụ, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm. 

 
 

(210) 4-2012-06081 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần nha khoa 

DETEC  (VN) 
Số 2B ngõ 594 đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 10: Hàm chỉnh nha trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-06082 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10 
(731) Công ty cổ phần nha khoa 

DETEC  (VN) 
Số 2B, ngõ 594, đường Láng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 10: Hàm chỉnh nha trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-06083 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
thương mại Quốc Gia  (VN) 
Số 38, phố Lý Nam Đế, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: ổ cắm điện, công tắc điện, đầu báo cháy tự động, máy mài cầm tay, 
máy cắt gỗ cầm tay, máy khoan bê tông, máy khoan gỗ, thiết bị ghi âm, camera giám sát, 
chuông cửa có hình, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất, điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2012-06084 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) SIRIO PHARMA CO.,LTD.  (CN) 

No. 83 Taishan Road, Shantou, 
Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế dạng viên nang, 

viên nén, viên nén dạng con nhộng, dạng bột, dạng sy-rô, dạng gôm và gel; chế phẩm 
vitamin; dầu gan cá tuyết, thuốc bổ (thuốc); le-ci-thin dùng cho mục đích y tế; sợi thực 
vật ăn được, không có dinh dưỡng; đồ uống cho người ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung khoáng cho thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06085 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC   (US) 
One Ashley Way, Arcadia, WI 54612 
USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-06086 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)   (JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô điện và các bộ phận cấu trúc của ô tô và của ô tô 
điện cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, bánh xe, tay lái, bộ truyền 
động.  
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(210) 4-2012-06087 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
công nghiệp Cát Vạn Lợi   (VN) 
504 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép và các phụ kiện của ống thép (vật liệu xây dựng).  
 
 

(210) 4-2012-06088 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
công nghiệp Cát Vạn Lợi   (VN) 
504 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 06: ống thép và các phụ kiện của ống thép (vật liệu xây dựng).  
 
 

(210) 4-2012-06090 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(731) TAC SIAM CORP LTD.   (TH) 

170/1 M. 17, Teparuk Rd., Bangsaothong 
Samutprakarn 10540 Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: Dây xích con lăn dùng cho xe cộ; bộ phụ tùng cho xe cộ cụ thể như xích và đĩa 
xích; nan hoa và mũ nan hoa cho xe cộ; đĩa răng dùng cho xe cộ; ống phuộc trước dùng 
cho xe cộ; giảm sóc cho xe mô tô và ô tô; gương chiếu hậu dùng cho xe máy; vành của xe 
cộ; má phanh cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2012-06092 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1; A26.11.12; A1.1.10 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng đậm, trắng 
(731) Trường trung cấp nghề tỉnh 

Trà Vinh   (VN) 
ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, dạy nghề. 
 
 

(210) 4-2012-06093 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.15.22; 7.15.1; 26.3.4; 
26.13.1 

(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh da trời 
đậm, vàng nâu, đỏ, xanh dương, vàng 
đồng, nâu nhạt 

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Việt Mỹ   (VN) 
172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch, đá, cát, xi măng, bê tông, bột trét tường. 

 
 

(210) 4-2012-06094 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06095 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)    (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06096 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước rửa phụ khoa (mục đích vệ sinh, không dùng cho ngành y); dầu 

gội đầu; sữa tắm; mỹ phẩm làm sạch da; kem bôi da mặt (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06099 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 26.3.1; 5.7.11; 
A5.7.23 

(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  
(VN) 
Số 52 ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện.  

 
 

(210) 4-2012-06100 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 3.7.17; 26.1.1; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 52 ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện.  
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(210) 4-2012-06102 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-06103 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A8.1.16 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen, xanh lá cây, vàng 

nhạt, đỏ nâu, đỏ nâu nhạt 
(731) Dương Thị Mỹ Nhân  (VN) 

92B/36C Tôn Thất Thuyết, phường 16, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh flăng (bánh flan).  
 
 

(210) 4-2012-06104 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.16; 11.3.14; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, da cam đậm, 

xanh rêu, nâu, xanh lá cây, trắng 
(731) Tiệm trà Vinh Phát Đạt   (VN) 

397 quốc lộ 1A, ấp An Trạch, xã An 
Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2012-06105 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.16; 1.7.6 
(591) Vàng đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô   (VN)

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2012-06106 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  
(VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 

(210) 4-2012-06107 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 
141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-06108 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.9.4; 1.5.1; 3.9.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất áo phao Liên 

Phát   (VN) 
366/17N Lê Văn Quới, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 09: áo phao cứu hộ. 
 
 

(210) 4-2012-06109 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 3.7.17; 2.3.9; A2.3.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại thực phẩm xuất 
nhập khẩu chế biến nông lâm 
thủy hải sản Năm Cô Gái   (VN) 
214 đường số 7, khu dân cư Trung Sơn, 
tổ 227, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06110 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 7.3.2 
(591) Xanh dương, xanh tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần nhôm kính 

Nam Ân   (VN) 
Đường số 6, khu công nghiệp Hòa 
Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-06111 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.3; 26.1.5; 26.1.6; 18.3.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại du lịch dịch vụ 
xuất khẩu Quảng Phú   (VN) 
14/1/7 Văn Chung, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán kim loại, mua bán cây trồng, mua bán khí đốt tự nhiên, dầu, đá, cát, 

sỏi, đất sét, mua bán khoáng hóa chất và khoáng phân bón, mua bán ô tô, xe máy, phụ 
tùng xe các loại, mua bán gạo, thóc, ngô và ngũ cốc, lương thực thực phẩm, đồ uống, cà 
phê, đường, sữa, chè, và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột, mua bán gỗ, mây, tre, nứa.  

 
 

(210) 4-2012-06112 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINA  (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; nước ép từ rau dùng cho nấu ăn; nước ép hoa 

quả dùng cho nấu ăn; thịt hộp; cá hộp, trái cây đóng hộp; sữa và các sản phẩm sữa; chất 
chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản phơi khô; đóng hộp hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông làm thức ăn, mứt ướt, mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn. 
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Nhóm 30: Chè (trà); đường; cà phê; bột canh; gia vị; tương hạt cải; dấm; xì dầu; tương ớt; 
nước tương; mì ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền; nước sốt; nước sốt cà chua. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước hộp hoa quả; hỗn hợp coctai làm từ các loại nước ép hoa quả và 
không chứa cồn; nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không chứa dược chất, dùng để 
giải khát); nước uống tinh khiết, đồ uống không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); bia; đồ 
uống có ga, siro và chế phẩm làm đồ uống. 

 
Nhóm 33: Hỗn hợp coctai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  

 
 

(210) 4-2012-06113 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần AVINAA  (VN) 
¤ đất CN6, khu công nghiệp Nguyên 
Khê, Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; mắm tôm; mắm tép; nước ép từ rau dùng cho nấu ăn; nước ép hoa 

quả dùng cho nấu ăn; thịt hộp; cá hộp, trái cây đóng hộp; sữa và các sản phẩm sữa; chất 
chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản phơi khô; đóng hộp hoặc nấu chín; nước quả nấu 
đông làm thức ăn, mứt ướt, mứt quả ướt; dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 30: Chè (trà); đường; cà phê; bột canh; gia vị; tương hạt cải; dấm; xì dầu; tương ớt; 
nước tương; mì ăn liền, phở ăn liền, cháo ăn liền; nước sốt; nước sốt cà chua.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước hộp hoa quả; hỗn hợp coctai làm từ các loại nước ép hoa quả và 
không chứa cồn; nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không chứa dược chất, dùng để 
giải khát); nước uống tinh khiết, đồ uống không cồn; nước ép trái cây (đồ uống); bia; đồ 
uống có ga, siro và chế phẩm làm đồ uống.  

 
Nhóm 33: Hỗn hợp coctai làm từ đồ uống có cồn; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu mạnh; 
rượu vang; rượu mùi; rượu vodka; đồ uống có cồn có chứa hoa quả.  

 
 

(210) 4-2012-06115 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Vùng Trời Thông Tin  
(VN) 
129 Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 09: Màn hình (phần cứng máy vi tính); chuột máy vi tính; bàn phím máy vi tính, 
máy tính xách tay; điện thoại; loa, đĩa quang; vỏ máy tính (case); máy tính bảng; bộ nhớ 
điện tử, cụ thể là thiết bị USB; thiết bị lưu điện (UPS).  

 
 

(210) 4-2012-06116 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.16; 25.1.6; 1.5.1; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Sơn Vân Anh  (VN) 
ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 31: Các loại giống thủy sản như tôm giống; cá giống; cua giống.  
 
 

(210) 4-2012-06117 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần hoá - dược 
phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-06118 (220) 30.03.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-06120 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ (540) 

 

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Số 8, tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Lò xo (đồ ngũ kim).  
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(210) 4-2012-06121 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hải sản 
Trang Trại Xanh  (VN) 
289 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-06122 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Voi Trắng  (VN) 

2/5 xa lộ Hà Nội, KP1, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-06123 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.25; A26.11.9 
(591) Đỏ, vàng, ghi xám, trắng, đen 
(731) ACAVA LIMITED   (MT) 

167, Merchants Street, Valletta Vlt 1174, 
Malta  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước để uống, nước uống chứa các bon nát, nước uống có ga, đồ 

uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước xi-rô, nước uống tăng lực (không đáng cho 
mục đích y tế), đồ uống bổ dưỡng (không dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06124 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A25.3.3; A25.7.7; 26.1.6; 
1.13.1 

(591) Xanh cô ban, xanh dương, trắng 
(731) ACAVA LIMITED    (MT) 

167, Merchants Street, Valletta Vlt 1174, 
Malta  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 
(BIZCONSULT) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước để uống, nước uống chứa các bon nát, nước uống có ga, đồ 
uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước xi-rô, nước uống tăng lực (không đáng cho 
mục đích y tế), đồ uống bổ dưỡng (không dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06125 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH Voi Trắng   (VN) 

2/5 xa lộ Hà Nội, KP1, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai   

 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm phân bón phục vụ nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-06128 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) NIKE INTERNATIONAL LTD.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, OR 
97005-6453, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép, bít tất, quần áo, mũ nón, khăn đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-06130 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MAD DOGG ATHLETICS, INC.   (US) 
2111 Narcissus Ct., Venice, California 
90291, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục.  

 
 

(210) 4-2012-06131 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MAD DOGG ATHLETICS, INC.    (US) 
2111 Narcissus Ct., Venice, California 
90291, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục.  
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(210) 4-2012-06132 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MAD DOGG ATHLETICS, INC.     (US) 

2111 Narcissus Ct., Venice, California 
90291, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Vật ghi âm thanh và hình ảnh động đã được ghi trước, cụ thể là, đĩa CD, đĩa 

DVD chứa bài hướng dẫn trong lĩnh vực luyện tập sức khỏe và thể hình. 
 

Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục.  
 

Nhóm 41: Cung cấp bài hướng dẫn và dụng cụ luyện tập sức khỏe và thể hình.  
 
 

(210) 4-2012-06133 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) MAD DOGG ATHLETICS, INC.     (US) 

2111 Narcissus Ct., Venice, California 
90291, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Vật ghi âm thanh và hình ảnh động đã được ghi trước, cụ thể là, đĩa CD, đĩa 

DVD chứa bài hướng dẫn trong lĩnh vực luyện tập sức khỏe và thể hình.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ tập thể dục.   
 

Nhóm 41: Cung cấp bài hướng dẫn và dụng cụ luyện tập sức khỏe và thể hình.  
 
 

(210) 4-2012-06134 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.5; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm cho trẻ sơ sinh, trà thảo dược. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, 
thực phẩm cho trẻ sơ sinh, trà thảo dược.  
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(210) 4-2012-06135 (220) 03.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 2.5.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, trắng, vàng cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Như Nguyệt  (VN) 
Số 2-A24, khu TT Nghĩa Tân, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; phiên dịch ngôn ngữ cử 
chỉ; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ viết chữ đẹp, dịch vụ trường nội trú; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-06138 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Hoàn 
MỸ  (VN) 
57 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng giúp tăng chiều cao.  
 
 

(210) 4-2012-06139 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chắc  (VN) 
Thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-06140 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thuận 
Thành   (VN) 
229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh: văn phòng, trung tâm thương mại.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng; dịch vụ mua bán: nhà ở, căn hộ chung cư, trung 
tâm thương mại; đầu tư phát triển nhà ở bằng tài chính.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
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Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; hoạt động vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khu nghỉ mát (resort).  
 
 

(210) 4-2012-06141 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.11.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nấm Việt úc  
(VN) 
115C1 Văn Thân, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, hoa quả tươi, rau tươi, cây con (cây giống); hạt (hạt giống).  

 
 

(210) 4-2012-06142 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.11.5 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nấm Việt úc  
(VN) 
115C1 Văn Thân, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, hoa quả tươi, rau tươi, cây con (cây giống); hạt (hạt giống).  

 
 

(210) 4-2012-06143 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.11.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nấm Việt úc  
(VN) 
115C1 Văn Thân, phường 08, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi, hoa quả tươi, rau tươi, cây con (cây giống); hạt (hạt giống).  

 
 

(210) 4-2012-06144 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.3; 1.15.23; A24.15.13 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIDAN  (VN) 
1/9, Bùi Văn Ngữ, Tiền Lân, Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2012-06146 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen 
(731) DANSUK INDUSTRIAL CO., LTD.  

(KR) 
Block 705, 1 Da, Shiwha Industrial 
Complex, 1239-5, Jung-wang dong, Shi-
hung city, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; chất dẻo dạng thô; chế phẩm sinh học không dùng cho 

mục đích y tế hoặc thú y; hoá chất cương tính cho chất dẻo; chất dính dùng cho mục đích 
công nghiệp; chế phẩm hoá học để làm thuận lợi quá trình hợp kim hoá kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-06147 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, vàng chanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ Bảo Phát  (VN) 
7C ngách 211/114, ngõ 211 phố Khương 
Trung, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-06149 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.3; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên PSU Việt Nam  
(VN) 
Số 02-04 Tôn Đản, phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi thể thao; túi đeo vai học sinh, cặp học sinh; ba lô; túi xách tay; túi du 

lịch.  
 

Nhóm 25: áo khoác ngoài; mũ trùm đầu; quần áo, trang phục; dép; đồng phục; giày.  
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(210) 4-2012-06150 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Nâu, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân gốm 

Trung Nguyên  (VN) 
Khu phố Khánh Hội, thị trấn Tân Phước 
Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ sứ cho mục đích gia dụng; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ thủ công mỹ 

nghệ bằng gốm sứ dùng để trang trí dùng trong nhà, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gồm sứ 
dùng để trang trí ngoài trời; đồ gốm đề chứa đựng, đồ sứ để chứa đựng, chậu hoa: bình 
tưới, xẻng hốt rác (ky hốt rác).  

 
 

(210) 4-2012-06151 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tigon   (VN) 
Số 4065, tổ 18, ấp Đông Thuận, xã Đông 
Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06154 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Linh Khiết   (VN) 
429 Kinh Dương Vương, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe ô tô và xe gắn máy; dịch vụ rửa xe.  
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(210) 4-2012-06155 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Linh Khiết   (VN) 
429 Kinh Dương Vương, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe ô tô và xe gắn máy; dịch vụ rửa xe. 

 
 

(210) 4-2012-06156 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Linh Khiết   (VN) 
429 Kinh Dương Vương, khu phố 6, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe ô tô và xe gắn máy; dịch vụ rửa xe.  

 
 

(210) 4-2012-06160 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Hưng   (VN) 
274 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ để bàn; đồng hồ treo tường.  

 
 

(210) 4-2012-06161 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Hưng   (VN) 
274 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ để bàn; đồng hồ treo tường.  
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(210) 4-2012-06162 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06163 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06164 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06165 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06166 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06167 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06168 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân   (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06169 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06170 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-06171 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06172 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06173 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân    (VN) 
Lô E2, đường N4, khu công nghiệp Hòa 
Xá, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06175 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A25.3.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, đen, tím 
(731) Công ty TNHH thương mại Tân 

Nông  (VN) 
Lô 1, quốc lộ 2A, khu KTXH Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống, cây giống, rau và quả tươi, hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: hạt giống; cây giống; rau và quả 
tươi; hoa tươi. 

 
 

(210) 4-2012-06176 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.16; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Vàng, hồng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt nam II  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Các loại mỳ, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui, mỳ ống.  

 
 

(210) 4-2012-06177 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.9 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Trần Thị Bích Hạnh  (VN) 

Số 7 ngõ 17 Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá, thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy sản, hải sản; rau quả 

được bảo quản hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, cá , thủy sản, hải sản, rau 
quả được bảo quản hoặc nấu chín, rau quả tươi, trứng, sữa, chả cá rô quê, chả ốc, chả trai 
sông, mắm tép chưng thịt đặc biệt, phở, bún, bánh mỳ, bánh ngọt, bia, nước khoáng, nước 
ngọt. 
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Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng cung cấp); dịch vụ chuẩn bị thực phẩm và thức ăn dùng tại chỗ hoặc mang đi 
(do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-06179 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 26.1.4; 26.4.2; 4.5.2 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

dịch vụ Giáo Dục  (VN) 
Phòng 2504, số 71 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giáo trình; sách; báo; tạp chí phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy, học tập.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục bao gồm dịch vụ giáo dục tại tất cả cấp, các loại hình như: 
tiểu học, trung học, mầm non, đại học, ngoại ngữ; dịch vụ đào tạo ngoại ngữ; dịch vụ dạy 
nghề; dịch vụ tư vấn, định hướng giáo dục; dịch vụ đánh giá, kiểm tra giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-06180 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06182 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SUNDANCE ENTERPRISES, INC. (US) 
3000 North University Avenue, Suite 
250, Provo, Utah 84604, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình và dịch vụ phát sóng phim ảnh; 
dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình và phim ảnh qua vệ 
tinh; phát sóng chương trình viđêo theo yêu cầu; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ phát sóng 
âm thanh và hình ảnh qua internet, dịch vụ truyền giọng nói, dữ liệu và hình ảnh điện tử; 
dịch vụ truyền tư liệu âm thanh và hình ảnh.  
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Nhóm 41: Sản xuất và xuất bản chương trình truyền hình, phim ảnh, chương trình giải trí, 
tin tức, chương trình giáo dục và các sự kiện hiện tại; sản xuất băng hình và tiếng; sản 
xuất và xuất bản các chương trình thu thanh và thu hình, cung cấp thông tin giải trí; dịch 
vụ giáo dục và dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-06185 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Vũ Quang Huy  (VN) 
55 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, ba lô, túi xách, ví (bóp), dây thắt lưng (dùng cho 
trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-06186 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.7.23; 26.1.2; 2.7.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ cam 
(731) Công ty TNHH dịch vụ Huấn 

Luyện Viên Riêng Tại Gia  (VN) 
85 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Câu Iạc bộ thể dục thể thao; câu lạc bộ sức khỏe, dịch vụ đào tạo, huấn luyện 
thể dục, thể thao tại nhà; dịch vụ vui chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-06187 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Liên á Châu  (VN) 
141 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy sàn nhà; nước xả (quần áo, vải); nước rửa thực phẩm (rau, củ, quả).  
 

Nhóm 35: Mua bán: chất tẩy sàn nhà, nước xả (quần, áo, vải), nước rửa thực phẩm (rau, 
củ, quả).  
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(210) 4-2012-06188 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1; 3.7.10; 3.7.16 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 

Nghi  (VN) 
Lô D7 đường số 2, KCN Lê Minh Xuân, 
xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước yến (nước giải khát được làm từ tổ chim yến). 
 

Nhóm 35: Mua bán: nước yến, yến sào (được làm từ tổ chim yến).  
 
 

(210) 4-2012-06189 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 3.11.1; A3.11.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ tổng hợp Mười  (VN) 
Số 134/1 (F14) Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06190 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 5.3.9; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

kinh doanh nông sản thực 
phẩm NOSAFOOD  (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; khách sạn; quán cà phê. 
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(210) 4-2012-06191 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh nông sản thực 
phẩm NOSAFOOD   (VN) 
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, thịt, cá phơi khô hoặc nấu chín, dầu và mỡ động vật, dầu và mỡ 

thực vật. 
 

Nhóm 30: Nước tương, tương ớt, muối, tương hạt cải dầm, nước xốt (gia vị). 
 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát có ga và không có ga, nước uống 
hoa quả và nước ép  hoa quả (đồ uống), xi rô. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, chỗ ở tạm thời; quán cà phê; dịch vụ cung cấp 
thực phẩm và đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-06193 (220) 03.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1; 4.3.3; 4.3.19; 26.1.1 
(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Thiên Long  (VN) 
54/20/6 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê bãi đỗ xe. 
 

Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ. 
 
 

(210) 4-2012-06194 (220) 03.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ, cam, xanh lục, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
thương mại Đại Phát  (VN) 
32 đường số 6, khu công nghiệp Sóng 
Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng, cửa hàng phục vụ thức ăn nhanh, quán cà phê giải khát.  
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(210) 4-2012-06195 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Xanh, đen, vàng, cam, đỏ, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Cuộc Sống 
Năng Động  (VN) 
6C Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-06196 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23; A5.5.20 
(591) Xanh, đen, vàng, cam, đỏ, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Cuộc Sống 
Năng Động  (VN) 
6C Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-06197 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06198 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-06199 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06200 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA  (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06201 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06202 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

906 

(210) 4-2012-06203 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06204 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06205 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06206 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-06207 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06208 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06209 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06210 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-06211 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06212 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06213 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06214 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06215 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06216 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.    
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06217 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06218 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06219 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06220 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06221 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06222 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-06223 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06224 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06225 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
POLVITA   (VN) 
A22 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.   
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2012-06226 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ   (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-06228 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06230 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 24.1.1 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ bảo vệ G8   (VN) 
52 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
 
 

(210) 4-2012-06232 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.3.1; 21.1.13; 24.1.1; 3.3.15 
(731) LEATHER AVENUE HOLDING SDN. 

BHD. (Company No. 890128-H)  (MY) 
Level 6, Menara RA, No. 18, Jalan Dataran
SD2, Dataran SD, PJU 9, Bandar Sri 
Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 18: Túi làm bằng da và giả da; va li và túi hành lý du lịch; hộp bằng da; cặp đựng 
giấy tờ; cặp đựng tài liệu; ví đựng danh thiếp; ba lô; túi đeo vai; túi xắc loại nhỏ; túi đeo ở 
thắt lưng; túi nhỏ bằng da; ví đựng tiền và ví nhỏ dẹt gập lại được (để trong túi quần hoặc 
túi áo); dây đeo qua vai bằng da.  

 
 

(210) 4-2012-06233 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.3.1; A3.3.24 
(731) LEATHER AVENUE HOLDING SDN. 

BHD. (Company No. 890128-H)   (MY) 
Level 6, Menara RA, No. 18, Jalan Dataran 
SD2, Dataran SD, PJU 9, Bandar Sri 
Damansara, 52200 Kuala Lumpur, Malaysia

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 18: Túi làm bằng da và giả da; va li và túi hành lý du lịch; hộp bằng da; cặp đựng 
giấy tờ; cặp đựng tài liệu; ví đựng danh thiếp; ba lô; túi đeo vai; túi xắc loại nhỏ; túi đeo ở 
thắt lưng; túi nhỏ bằng da; ví đựng tiền và ví nhỏ dẹt gập lại được (để trong túi quần hoặc 
túi áo); dây đeo qua vai bằng da.  

 
 

(210) 4-2012-06234 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) ISHIN HOTELS GROUP CO., LTD.  

(JP) 
4-3-13, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 
105-0001 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ tổ chức các buổi tiệc (do nhà hàng cung cấp); dịch 

vụ nhà hàng phục vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống trong khách sạn; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cung cấp rượu bởi quán rượu; dịch vụ tư vấn chuyên về 
lĩnh vực liên quan đến khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-06235 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1; A26.11.12 
(731) CALCADOS FERRACINI LTDA.  

(BR) 
Rua Olivio Fenatti, 149. Distrito 
Industrial. Franca /SP. Brazil  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; giày; giày ủng (bốt); giày ủng lửng (bốt lửng); thắt lưng 

(trang phục), dép xăng đan.  
 
 

(210) 4-2012-06236 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(731) EIKEN INDUSTRIES CO., LTD.   (JP) 

1370, Kadoya, Omaezaki-shi, Shizuoka-
ken, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc của đầu máy chạy xăng, bộ lọc của đầu máy diêzên, bộ lọc của động cơ 

phản lực, bộ lọc của động cơ máy bay phản lực, bộ lọc của tuabin phản lực cánh quạt và 
máy lọc (xăng, không khí).  
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(210) 4-2012-06237 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.3; 24.1.1; 24.9.1 
(731) NITITA COMPANY LIMITED   (TH) 

200, 202 Plaplachai Road, Wat-Thepsirin 
Sub-District, Pomprabsatrupai District, 
Bangkok 10100, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; ví đựng tiền của phụ nữ; ví; ví đựng chìa khóa; dây đeo vai; cặp 

đựng tài liệu, va-li (hành lý); túi nhỏ; túi xách tay; túi nhỏ đựng đồ cá nhân khi đi du lịch, 
tất cả được làm bằng da và/hoặc giả da; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo trẻ em; bộ quần áo bơi; áo mưa; quần 
áo y phục (costumes); trang phục dệt kim; găng tay (quần áo); khăn choàng; thắt lưng 
(quần áo) quần áo lót mặc bên trong; mũ; mũ lưỡi trai; ca vát.  

 
 

(210) 4-2012-06238 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) PERRY ELLIS INTERNATIONAL 

GROUP HOLDINGS LIMITED   (BS) 
Montague Sterling Center, 5th Floor, 
East Bay Street, Nassau, Bahamas  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính quang học đeo mắt (optical eyewear) và kính râm (sunglasses).  
 
 

(210) 4-2012-06239 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 2.7.25 
(591) Trắng, vàng, cam, nâu, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot số 3, Nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06240 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 6.1.2; 3.3.1 
(591) Trắng, vàng, nâu, đỏ, xám, đen, xanh 

dương nhạt, nâu, da cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot số 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06241 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.5.8; A2.5.24; 25.1.25; 25.1.9 
(591) Trắng, vàng, da cam, đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam   (VN) 
Kiot số 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06242 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 7.1.6; 7.1.5; A25.1.10; 2.1.22 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, da cam, đỏ, hồng, 

xám 
(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 

Nam    (VN) 
Kiot số 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06243 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.1.10; A19.7.16; 25.1.25; 2.1.22 
(591) Trắng, đen, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, vàng, da cam, đỏ, nâu, hồng, 
xám 

(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 
Nam    (VN) 
Kiot số 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06244 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 5.7.14; 2.7.25; 
1.15.24 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, hồng, xám, 
đen, nâu, da cam 

(731) Công ty cổ phần Meotis Việt 
Nam   (VN) 
Kiot số 3, nơ 9 khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06245 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 1.15.23 
(731) Phạm Bá Cẩn  (VN) 

216D xóm Chiếu, phường 15, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch trong nước và quốc tế; dịch vụ vận chuyến 
hành khách; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; hướng dẫn du lịch; cho thuê 
phương tiện vận tải.  

 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ đặt phòng khách sạn trong 
nước và quốc tế; nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà dưỡng lão; dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ (lưu trú tạm thời).  
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(210) 4-2012-06246 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1; 8.1.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm 
(731) Tổ hợp tác cơm rượu Trung 

Thạnh   (VN) 
ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, 
huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu; ruợu nếp (cơm rượu).  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu, mua bán rượu nếp (cơm rượu).  
 
 

(210) 4-2012-06247 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A5.5.20; 3.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tianco    (VN) 
177 đường số 7, khu dân cư Hồng Phát, 
phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, kem trị mụn trị thâm, 

kem trị nám xóa tàn nhang, kem trị mụn xóa tàn nhang (tất cả là mỹ phẩm dùng cho mục 
đích làm đẹp, không có tác dụng chữa trị như dược phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-06248 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A26.11.12 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tigon   (VN) 
Tổ 19, ấp Đông Bình, xã Đông Bình, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-06249 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) U. S. MUSIC CORPORATION   (US) 
444 Courtland Street Mundelein, IL 
60060, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 
 

(210) 4-2012-06250 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.4; A18.5.7 
(591) Đen, xanh cửu long 
(731) Công ty TNHH Nguyễn Anh 

Dân Việt  (VN) 
154 Phùng Văn Cung, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước; dịch vụ vận 

chuyển hành khách trong và ngoài nước.  
 
 

(210) 4-2012-06251 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Hợp tác xã Vĩnh Thuận   (VN) 
20 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa làm bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-06252 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.3.11; 26.3.1; A26.11.8; 26.1.1; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Lương Thanh Dũng   (VN) 

861/15/28 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất; đồ đạc ngoại thất như: bàn, ghế, kệ, xích đu (không phải là đồ 

chơi). 
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Nhóm 37: Dịch vụ trang nội thất và ngoại thất; dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-06253 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Da cam, xanh nước biển, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Trí Tuệ Trẻ  (VN) 
18/3 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy in, phần mềm máy tính, máy vi tính.  
 
 

(210) 4-2012-06255 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, Germany 

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dùng để chống và diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-06256 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 24.15.3; 1.15.3 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Điện tử Bắc ¸  
(VN) 
Khu Ninh Kiều, thị trấn Chúc Sơn, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu vệ tinh; đầu đĩa nhạc; tivi; loa; cục trầm (bộ phận của loa); âmly; đầu 

đĩa nhạc và màn hình tivi dùng trên ô tô; cục đẩy (thiết bị dùng để phóng to âm thanh).  
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(210) 4-2012-06257 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Hương 
Vang  (VN) 
Số 625 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
2. Phạm Kinh Kha  (VN) 
141 Doãn Kế Thiện, tổ 28, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-06258 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) COLD WEAR PTE LTD  (SG) 
994, Bendemeer Road, #06-07, 
Singapore 339943  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: áo phao nhồi bông; áo phao lông vũ; áo khoác bằng vải nỉ hạt (vải flcece); áo 
gió; áo khoác dáng dài (áo tren cốt); áo vét; quần dài (quần lót mặc bên trong); quần trượt 
tuyết; khăn quàng cổ; khăn choàng; tất ngắn cổ; áo len dài tay; quần ống bó (quần 
legging); găng tay (trang phục); mũ; giày cao cổ. 

 
 

(210) 4-2012-06259 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đen, trắng, tím (540) 

  

(731) Cao Thị Thanh Nga   (VN) 
Số 65, ngõ 39, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giầy dép.  
 
 

(210) 4-2012-06260 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 26.1.2; 14.7.1 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn tài 
chính kế toán Nguyễn & Cộng 
SỰ  (VN) 
Số 2 Bis Nam Quốc Cang, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn thuế, dịch vụ kế toán. 
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(210) 4-2012-06264 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh "Mộc" SPA  (VN) 
Số 65A phố Trần Quốc Toản, phường 
Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tẩm quất, xoa bóp, xông hơi (không cho 

mục đích y tế); dịch vụ chăm sóc ngoại hình cơ thể (như tăng hoặc giảm cân, không cho 
mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-06266 (220) 04.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 3.7.17; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
VHOUSE  (VN) 
287/2/4 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-06267 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cà phê Chồn Hương  (VN) 
146/14/7 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Bán buôn máy móc thiết bị dùng trong lĩnh vực chế biến cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-06268 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Má Năm  (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

căn tin; quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

922 

(210) 4-2012-06269 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Má Năm   (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

căng tin; quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-06270 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Má Năm   (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 

căng tin, quán cà phê, quán cà phê tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-06271 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Má Năm   (VN) 
511/14 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống, 

căng tin, quán cà phê, quán cà phê tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-06272 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị và Phụ 
tùng Minh Đức   (VN) 
Số 33, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bầu lọc dùng cho máy cơ giới.  
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(210) 4-2012-06273 (220) 04.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.3.1; 1.5.1; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thịnh  (VN) 
Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, vợt cầu lông, 

vợt bóng bàn, bàn bóng bàn.  
 
 

(210) 4-2012-06274 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 24.15.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Minh 
Thuận  (VN) 
257B4 đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Đĩa CD; đĩa VCD; chương trình máy vi tính, phần mềm máy tính (ghi sẵn; thiết 

bị ngoại vi của máy vi tính; máy vi tính.  
 

Nhóm 35: Mua bán: đồ gỗ nội thất, các thiết bị điện trang trí, đèn thủy tinh, đồ sắt trang 
trí, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng dạy học, mô hình khoa học dùng cho giảng dạy, 
dụng cụ học tập, đồ dùng phát triển trí tuệ, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy 
tính, tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác, quản lý dữ liệu bằng máy tính, dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ: cho thuê máy tính, tư vấn phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm 
máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế hệ thống 
máy tính, phân tích hệ thống máy tính, bảo vệ máy vi tính tránh virus, tư vấn thiết kế và 
phát triển phần cứng máy vi tính, cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ 
trang tin điện tử), tạo và duy trì trang web cho người khác, cung cấp công cụ tìm kiếm trên 
internet, khôi phục dữ liệu máy tính, cho thuê trang web, cho thuê phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-06275 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.11; A1.1.10; A26.11.8 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch 
- CFN Hà Linh  (VN) 
14B Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ, thủy, hàng  không. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

924 

(210) 4-2012-06277 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Vạn Lộc   (VN) 

Số 139, khối 1B, thị trấn Đông Anh, 
huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, lưu kho và chiết nạp gas tự nhiên và 

gas hóa lỏng.  
 
 

(210) 4-2012-06278 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và phát triển dịch vụ du 
lịch Tân Minh   (VN) 
Số 22, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy.  
 
 

(210) 4-2012-06279 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CORDIS CORPORATION   (US) 
430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 10: ống thông y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06282 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 84/450,226 18.10.2011 US 

(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  
(US) 
300 Park Avenue, New York, New York 
10022, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
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(210) 4-2012-06286 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) AQUA EXPEDITIONS    (PE) 

Calle Iquitos 1167, Iquitos, Maynas - 
Loreto, Peru  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 

bằng xe buýt; dịch vụ hướng dẫn (hộ tống) khách du lịch; đặt chỗ du lịch (đặt chỗ cho các 
chuyến đi); vận chuyển bằng đường sông; tham quan [du lịch]; vận chuyển hành khách. 

 
 

(210) 4-2012-06287 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Cơ sở bánh ít Bà Dư  (VN) 
Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện 
Tuy Phước, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ít. 

 
 

(210) 4-2012-06288 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 26.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
và đào tạo Nhật Anh  (VN) 
328 Đê La Thành, phường ¤ Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2012-06289 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.1; 26.4.7; 25.5.1 
(591) Trắng, đen, ghi nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 
trúc á Châu   (VN) 
Số 6/65 (K9), khu Văn công Quân đội, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm, cửa cuốn làm bằng nhôm, hợp kim.  
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(210) 4-2012-06290 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.1; 26.4.7; 25.5.1 
(591) Trắng, đen, ghi nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế kiến 
trúc á Châu  (VN) 
Số 6/65 (K9), khu Văn Công Quân đội, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa kính. 

 

(210) 4-2012-06291 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
ATM Việt Nam  (VN) 
Số 5 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và photo. 
 

Nhóm 07: Máy in, trục lăn máy in. 
 

Nhóm 09: Máy tính, máy tính xách tay, chuông báo động điện tử, bàn phím cho máy tính 
điện tử, phần mềm máy tính (ghi sẵn), máy sao chụp tài liệu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán máy tính, mực in, máy in, máy photo qua mạng internet.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính; dịch vụ đổ mực máy in; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa thiết bị văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-06292 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Major Craft 
Việt Nam  (VN) 
Lô 242/2 đường 12, khu công nghiệp 
Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; túi đựng cần câu cá.  
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(210) 4-2012-06293 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.4 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Song Hỷ   (VN) 

Đường Trần Hưng Đạo, phường Thác 
Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến. 
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều, tiêu, cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-06294 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Hoàng Trân  (VN) 
106 đường 100, Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-06295 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Hoàng Trân  (VN) 
106 đường 100, Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-06299 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.24; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Siêu Thành  (VN) 
Lô 48, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 19: ống nước bằng nhựa cứng không làm bằng kim loại như: ống dẫn nước chịu 
nhiệt; ống dẫn nước chịu áp; van ống dẫn nước, phụ kiện tạo nhánh ống dẫn nước không 
làm bằng kim loại như: co ống các loại; măng song nối ống. 

 
 

(210) 4-2012-06303 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sống Trẻ   (VN) 
Số 9 đường 11, khu dân cư Rạch Miễu, 
phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị thẩm mỹ, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh dùng 
cho: mát-xa mặt, cắt tóc làm đầu, gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-06304 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh mực (540) 

  

(731) Nguyễn Tấn Tiễn   (VN) 
D12-7 KDC Nam Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ.  
 
 

(210) 4-2012-06305 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(731) CALLAWAY GOLF COMPANY   (US) 

2180 Rutherford Road, Carlsbad, 
California 92008-7328, USA. 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đội đầu và quần áo, tất cả dùng trong môn gôn.  
 
 

(210) 4-2012-06306 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CITIGROUP INC.   (US) 
399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; tổ chức các hoạt 
động thể thao và văn hóa, dịch vu về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ giáo dục và 
các chương trình giáo dục về phát triển nghiệp vụ đào tạo kinh doanh chuyên ngành, đào 
tạo khả năng lãnh đạo, và cung cấp (không phải mua bán) các tài liệu giảng dạy cho các 
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khóa học liên quan; cung cấp thông tin trong lĩnh vực phát triển nghiệp vụ, thăng tiến sự 
nghiệp và đào tạo khả năng lãnh đạo qua trang web và các xuất bản phẩm trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-06307 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật á Long   (VN) 
253 Phạm Đăng Giản, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa cách nhiệt bồn, thiết bị, đường ống trong xây 
dựng.  

 
 

(210) 4-2012-06308 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.8; 26.7.25 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Công Bằng  (VN) 
114/2/9 Phú Thọ Hoà, phường Phú Thọ 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: sản phẩm cách nhiệt ống gió, sản phẩm cách nhiệt ống đồng, 
sản phẩm cách nhiệt đường ống nước lạnh, sản phẩm cách nhiệt mái nhà xưởng, sản phẩm 
tiêu âm cho ống gió, vật liệu phụ ron ống gió và băng keo nhôm, tấm lót sàn gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-06309 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED   (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
 
 

(210) 4-2012-06310 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED    (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD London, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  
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(210) 4-2012-06311 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ASTRAZENECA UK LIMITED    (GB) 
2 Kingdom Street, W2 6BD London, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất.  

 
 

(210) 4-2012-06312 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xám, trắng, xanh, nâu 

(540) 

 

(731) Lê Nguyên Bình   (VN) 
22 Phan Bá Phiến, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn, đồ trang sức làm từ đá quý, bạc, đồng và các hợp kim của chúng.  
 

Nhóm 16: Quà tặng làm bằng giấy.  
 

Nhóm 18: Quà tặng và hàng thủ công làm từ da và vật liệu giả da.  
 

Nhóm 20: Sản phẩm mỹ nghệ được làm bằng đá (không phải đá quý), song, mây, tre, trúc, 
gỗ, sản phẩm sơn mài, chạm khảm; sản phẩm từ sừng trâu bò; mành che trong nhà có dát 
những thanh gỗ mỏng.  

 
Nhóm 24: Vải dệt thủ công; vải lụa để ghép mảnh khăn trải bàn, trải giường, thêu, vẽ 
tranh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi như hình các con thú nhồi bông, vật trang hoàng cây noel làm từ vải và 
vật liệu tái sinh.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang sức; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng chất 
liệu gồm sơn mài, lụa, giấy, thêu, dệt; các loại đồ uống có chứa cà phê, ngũ cốc và cơ bản 
từ trà.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dạy nghề, giải trí và hoạt động văn hóa cho người khuyết tật.  

 
 

(210) 4-2012-06313 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xám, trắng, xanh, nâu 

(540) 

  

(731) Lê Nguyên Bình    (VN) 
22 Phan Bá Phiến, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam   

 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn, đồ trang sức làm từ đá quý, bạc, đồng và các hợp kim của chúng.   
 

Nhóm 16: Quà tặng làm bằng giấy.   
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Nhóm 18: Quà tặng và hàng thủ công làm từ da và vật liệu giả da.   
 

Nhóm 20: Sản phẩm mỹ nghệ được làm bằng đá (không phải đá quý), song, mây, tre, trúc, 
gỗ, sản phẩm sơn mài, chạm khảm; sản phẩm từ sừng trâu bò; mành che trong nhà có dát 
những thanh gỗ mỏng.   

 
Nhóm 24: Vải dệt thủ công; vải lụa để ghép mảnh khăn trải bàn, trải giường, thêu, vẽ 
tranh.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi như hình các con thú nhồi bông, vật trang hoàng cây noel làm từ vải và 
vật liệu tái sinh.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu đồ trang sức; hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng chất 
liệu gồm sơn mài, lụa, giấy, thêu, dệt; các loại đồ uống có chứa cà phê, ngũ cốc và cơ bản 
từ trà.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dạy nghề, giải trí và hoạt động văn hóa cho người khuyết tật.  

 
 

(210) 4-2012-06314 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06315 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; 2.9.25; 
A25.7.21 

(591) Đỏ, xanh sẫm, xanh dương, xanh lá cây, 
vàng, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược liệu & 
vật tư y tế Hải Phòng   (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06316 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25; A25.7.21; 
2.9.24 

(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06317 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.2; 16.1.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược liệu & 

vật tư y tế Hải Phòng    (VN) 
Số 31/51 Phạm Tử Nghi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06318 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EU   (VN) 
Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

933 

(210) 4-2012-06319 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06320 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Pháp   (VN) 
Số 36B, ngõ 111 phố Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06321 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chăm sóc Khỏe và Đẹp Việt 
Nam   (VN) 
31 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-06322 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh tím sẫm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Chăm sóc Khỏe và Đẹp Việt 
Nam    (VN) 
31 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-06323 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 24.15.21; 26.3.23 
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống) và nước uống có ga, đồ uống không chứa cồn; đồ uống 

hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và chế phẩm khác để làm đồ uống. 
 
 

(210) 4-2012-06324 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.5; 26.13.25; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Cuộc Sống 
Hoàn Mỹ  (VN) 
03 lầu 13 cao ốc 86 Tản Đà, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06325 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên JUNSHIRO  
(VN) 
60 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-06326 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Sơn Hảo   (VN) 
116 lầu 1, Chu Văn An, phường 2, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Búp bê. 

 
 

(210) 4-2012-06327 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 24.9.1; A5.5.21 
(591) Đỏ, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Ban Mai Xanh   (VN) 
Số 54A ngách 124/22 Âu Cơ, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; giày (thời trang); dép; khăn quàng cổ (thuộc về 

trang phục quần áo); mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-06328 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) P.T. KONIMEX   (ID) 

Desa Sanggrahan Kec. Grogol, Kab. 
Sukoharjo Central, Java, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo và bánh kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-06331 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long  (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chế phẩm chống ký sinh trùng; chủng vi sinh nuôi cấy dùng 
cho mục đích y tế và thú y; chất sát trùng, diệt trùng; chất bổ sung vào cỏ khô làm thức ăn 
vật nuôi dùng cho mục đích y tế; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-06333 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; 26.1.2; A2.3.23 
(591) Xanh, đen, trắng, đỏ 
(731) Hàn Ngọc Dương  (VN) 

142 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo trang điểm, đào tạo chụp ảnh, dịch vụ chụp ảnh, nhiếp ảnh, sản xuất 

phim. 
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu trang phục áo cưới, áo dài. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; chăm sóc tóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ. 
 

Nhóm 45: Cho thuê áo cưới; tổ chức đám cưới; dịch vụ tổ chức hôn lễ; tư vấn hôn lễ. 
 
 

(210) 4-2012-06334 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; A1.1.8; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

quốc tế Năm Sao  (VN) 
385 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón lá. 
 

Nhóm 36: Mua bán, cho thuê: nhà, khu nhà ở, khu cao ốc văn phòng, sân gôn (golf), khu 
thương mại; môi giới bất động sản; đầu tư vốn xây dựng khu nhà ở, khu cao ốc văn 
phòng, sân golf, khu thương mại. 

 
Nhóm 39: Cho thuê kho bãi; vận tải hàng hoá; vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ; vận tải 
hàng hoá bằng đường bộ; kinh doanh lữ hành nội địa; dịch vụ bốc xếp hàng hoá. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
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(210) 4-2012-06335 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

quốc tế Năm Sao  (VN) 
385 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê: nhà, khu nhà ở, khu cao ốc văn phòng, sân gôn (golf), khu 

thương mại; môi giới bất động sản; đầu tư vốn xây dựng khu nhà ở, khu cao ốc văn 
phòng, sân golf, khu thương mại. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-06336 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.5.25; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

quốc tế Năm Sao   (VN) 
385 Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hữu cơ; phân bón lá. 

 
 

(210) 4-2012-06337 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, hồng 
(731) Công ty TNHH liên danh 

LEVER Việt Nam  (VN) 
Thôn Phong Cốc, xã Minh Đức, huyện 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước giải khát có ga; nước ép hoa quả (đồ uống 

không có cồn); xi rô (đồ uống); các loại đồ uống không có cồn. 
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(210) 4-2012-06340 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, các sản phẩm chế biến từ cà phê.  
  
 

(210) 4-2012-06341 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, các sản phẩm chế biến từ cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-06342 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng MA SAN   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, các sản phẩm chế biến từ cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-06343 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 1.15.9; A1.1.12; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NASDA  (VN) 
Số nhà 287 đường Ngô Quyền, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn (giặt giũ); chế phẩm dùng để giặt quần áo và vải; chất tẩy 
rửa; chất làm mềm vải (dùng để giặt); xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-06344 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.12; 1.15.9; 1.15.15; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

NASDA  (VN) 
Số nhà 287 đường Ngô Quyền, phường 
Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy vết bẩn (giặt giũ); chế phẩm dùng để giặt quần áo và vải; chất tẩy 

rửa; chất làm mềm vải (dùng để giặt); xà phòng.  
 
 

(210) 4-2012-06345 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam    (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa.  
 
 

(210) 4-2012-06346 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam    (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
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(210) 4-2012-06347 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 

Việt Nam    (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 

 
 

(210) 4-2012-06348 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.13.25 (540) 

 

(731) Đỗ Duy Tĩnh  (VN) 
127/1/5 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại quần áo, mũ nón và giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-06349 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh dương sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hồng Long Nha Trang  (VN) 
¤ 27, lô 1344 đường Nguyễn Sơn, Hòn 
Rí, xã Phước Đồng, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hoà 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại mặt hàng thuỷ hải sản như: thuỷ hải sản tươi sống; thuỷ hải 

sản khô. 
 
 

(210) 4-2012-06350 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Minh Thảo  (VN) 
79 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bếp ga, bình ga, bếp điện, lò nướng, gas.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống ga, bếp ga.  
 
 

(210) 4-2012-06351 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A1.1.10; A26.4.6 
(591) Đỏ, vàng cam, đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 

Chung   (VN) 
Sạp 468 chợ Bình Tây, phường 4, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 08: Thìa inox; đĩa inox, muôi canh inox.  
 

(210) 4-2012-06352 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Vàng đồng, đen 
(731) Công ty TNHH dịch vụ-thương 

mại Hoa Mặt Trời   (VN) 
18A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, va li, ví (bóp); ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép, thắt lưng (dây nịt dùng cho trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-06356 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Trần Đình Thăng   (VN) 

P8 - A34 Thái Thịnh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-06357 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Trần Đình Thăng   (VN) 
P8 - A34 Thái Thịnh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế như: dây truyền dịch; bơm tiêm; kim cánh bướm, nhiệt kế; bao cao 
su; mỡ siêu âm.  

 
 

(210) 4-2012-06358 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
Thanh Phúc  (VN) 
Lô 12A khu công nghiệp Khai Quang, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Bộ bài lá; bộ bài tú lơ khơ; bộ bài tổ tôm; bộ bài chắn; bộ bài tam cúc; bộ bài tứ 
sắc.  

 
 

(210) 4-2012-06359 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Sơn Anh   (VN) 
Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy lọc nước uống chạy điện dùng cho mục đích gia đình; thiết 
bị lọc nước; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước nóng lạnh).  

 
 

(210) 4-2012-06360 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất Việt Thành  (VN) 
Số 89/16, khu phố Bình Phước A, 
phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 20: Nệm; đệm lò xo; gối; đồ đạc trong nhà; bàn; ghế [ngồi].  
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(210) 4-2012-06361 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
sản xuất Việt Thành   (VN) 
Số 89/16, khu phố Bình Phước A, 
phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 20: Nệm; đệm lò xo; gối; đồ đạc trong nhà; bàn; ghế [ngồi].  

 
 

(210) 4-2012-06362 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.1.6; A5.1.12 
(591) Xanh lá đậm, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Hoàn Cầu 

Resort Vịnh Kim Cương   (VN) 
Nguyễn Tất Thành, thôn Phước Hạ, xã 
Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh 

doanh bất động sản. 
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); 
trường đào tạo (giáo dục).  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  

 
 

(210) 4-2012-06363 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.22; A5.5.20; A26.11.12 
(591) Xanh lá mạ, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Vạn Xuân  

(VN) 
16 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 
Tĩnh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính, linh kiện máy tính, âm-pli, đầu máy kỹ thuật số, máy quay 

video, máy ảnh, máy chiếu, máy in dùng cho máy tính; xuất nhập khẩu, đại lý, ký gửi 
hàng hóa: máy tính, linh kiện máy tính, âm-pli, đầu máy kỹ thuật số, máy quay video, 
máy ảnh, máy chiếu, máy in dùng cho máy tính.  
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(210) 4-2012-06364 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Tân Vạn 
Phát   (VN) 
260/48 Phan Anh, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa tắm; nước hoa, dầu gội 
đầu; kem và bột tắm trắng da. 

 
 

(210) 4-2012-06365 (220) 04.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Anh Vy   (VN) 
216/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem(mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ 
phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn.  

 
 

(210) 4-2012-06366 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thiên Tuệ   (VN) 
17 Đào Duy Từ, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-06367 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, trắng, xanh 

dương nhạt, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ 
Techmodule Việt  (VN) 
Số 8-C2- K9 tập thể Bộ Đội Biên Phòng, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Máy làm khô không khí, máy sấy tóc, thiết bị sấy, thiết bị lọc nước uống.  
 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn lau bằng giấy.  
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Nhóm 21: Vật dụng giữ giấy vệ sinh, vật dụng phân phát giấy vệ sinh, bình xịt nước hoa, 
bình phun nước hoa, hộp đựng xà phòng, vật dụng giữ xà phòng. 

 
 

(210) 4-2012-06368 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.4; 3.1.16; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ, xám, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Hóa Nông  (VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12 , thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-06370 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản Xuất Hàng 
Nội Thất Phương Vân Anh  (VN)
DT747B, khu phố Phước Hải, thị trấn 
Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương   

 
(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ công nghiệp.  
 

Nhóm 20: Bàn; ghế ngồi; giường nằm; tủ nhiều ngăn; đồ gỗ mỹ thuật.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tổ chức triển lãm/hội chợ phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ mua bán gỗ, ván gỗ ép dùng trong xây dựng, 
gỗ bán thành phẩm, tấm dán mặt ngoài bằng gỗ, gỗ lát sàn, gỗ xây dựng, gỗ ván thùng, 
vật liệu xây dựng, ván sàn gỗ, nhà gỗ, ván gỗ dùng trong công nghiệp, gỗ làm khuôn, ván 
gỗ dùng trong xây dựng, đồ gỗ nội thất, gỗ gia dụng, bếp gas, máy hút mùi, thiết bị nấu 
nướng, gỗ dán, gỗ lạng, ván ép, ván nhân tạo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gỗ mỹ thuật.   

 
Nhóm 40: Gia công gỗ; đốn gỗ và xẻ gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-06371 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.1; 2.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi  
(VN) 
Số nhà 114 phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06372 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 2.9.22; 26.4.2; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi  
(VN) 
Số nhà 114 phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06373 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.6; A25.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi  
(VN) 
Số nhà 114 phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06374 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 2.9.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi  
(VN) 
Số nhà 114 phố Lê Lai, phường Nguyễn 
Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06375 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hương Vang  
(VN) 
Số 625 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc.  
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(210) 4-2012-06376 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.4; 2.1.20; A2.1.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần Hương 
Vang   (VN) 
Số 625 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Phạm Kinh Kha   (VN) 
141 Doãn Kế Thiện, tổ 28, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 
 

(210) 4-2012-06378 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; A5.5.20; 26.13.25; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm. 
(731) JIE FU INVESTMENT CO., LTD.  

(TW) 
No. 3, Tung Hsing Road, Fu Hsing 
Hsiang, Chang Hwa Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt; hộp đựng kính mắt; mắt kính; kính áp tròng; kính râm; dây nhỏ cho 

kính (buộc vào gọng kính để đỡ kính).  
 
 

(210) 4-2012-06379 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9 
(731) MITSUBISHI ELECTRIC 

CORPORATION  (JP) 
7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100 - 8310 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị hiển thị điện tử có thể lập trình được (là thiết bị hiển thị điện tử chứa 

bộ nhớ chương trình máy tính dùng để điều khiển màn hình hiển thị, để vận hành bộ 
chuyển mạch, để kiểm tra giao diện máy chủ và màn hình, để điều khiển đầu vào trong hệ 
thống tự động hóa nhà máy được cung cấp chương trình ứng dụng với các chức năng như 
hiển thị màn hình, nhập dữ liệu và truyền thông với máy chủ điều khiển mà người dùng có 
thể thiết lập và kích hoạt cho một mục đích cụ thể); thiết bị điều khiển lôgic có thể lập 
trình được; thiết bị điều khiển cho động cơ trợ động (động cơ phụ); bộ khuyếch đại cho 
động cơ trợ động; thiết bị điều khiển tần số biến thiên (bộ biến tần); máy vi tính; chương 
trình máy tính (được ghi sẵn).  
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(210) 4-2012-06381 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23 (540) 

 

(731) Cơ sở Vĩnh Phát  (VN) 
1392A Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Bàn là điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bàn là điện. 
 
 

(210) 4-2012-06382 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường   (VN) 
130A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, du lịch, cho thuê phương tiện vận chuyển.  
 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có mục đích là giải trí, vui 
chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng cung cấp). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ vệ sinh và sắc đẹp cho mọi người.  

 
 

(210) 4-2012-06383 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường    (VN) 
130A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, du lịch, cho thuê phương tiện vận chuyển.    
 

Nhóm 41: Giải trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao có mục đích là giải trí, vui 
chơi hoặc tiêu khiển cho mọi người.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do 
nhà hàng cung cấp).  
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(210) 4-2012-06384 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Cường    (VN) 
130A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, chế phẩm dùng trong mục đích y tế, cao dán, vật liệu dùng 
để băng bó.  

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ và đồ dùng y tế, nha khoa, phẫu thuật, dụng cụ chỉnh hình; 
vật liệu khâu vết thương.  

 
 

(210) 4-2012-06385 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH An Cường    (VN) 
130A đường 30/4, khu phố 1, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 

(511)   Nhóm 36: Bất động sản, các dịch vụ cho thuê nhà, đánh giá bất động sản và cấp vốn.  
 
 

(210) 4-2012-06387 (220) 05.04.2012 
 (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà  (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cacao. 
 
 

(210) 4-2012-06388 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà   (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-06389 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Lâm Ngọc Hà   (VN) 
Số 4 Trần Doãn Khanh, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-06391 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Nhựa Duy Thành    (VN) 
1C23/1 Vĩnh Lộc, ấp 1, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đi ở chân, giày, miếng đệm gót cho giày, đệm gót giày. 

 
 

(210) 4-2012-06393 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Nhựa Duy Thành    (VN) 
1C23/1 Vĩnh Lộc , ấp 1, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đi ở chân, giày, miếng đệm gót cho giày, đệm gót giày. 

 
 

(210) 4-2012-06394 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nhựa Duy Thành  (VN) 
1C23/1 Vĩnh Lộc , ấp 1, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, đồ đi ở chân, giày, miếng đậm gót cho giày, đệm gót giày. 

 
 

(210) 4-2012-06395 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đoàn Thị 
Thanh Nhàn  (VN) 
35 đường số 3 KDC Bình Hưng, ấp 2, xã 
Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy. 
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(210) 4-2012-06396 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 
ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình 
Tân, thành phố Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) 
chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; sữa rửa mặt.  

 
 

(210) 4-2012-06397 (220) 05.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Thiện  (VN) 
ấp Tân Định, xã Tân Lược, huyện Bình 
Tân, thành phố Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) bôi da; kem (mỹ phẩm) 
chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; sữa rửa mặt.  

 
 

(210) 4-2012-06398 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(731) OKUNO CHEMICAL INDUSTRIES 

CO., LTD.   (JP) 
7-10 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất tẩy nhờn cho các vật liệu nhôm, chất tẩy nhờn dùng trong công nghiệp; 
hóa chất xử lý điện phân; hóa chất để nhuộm màu bề mặt của vật liệu nhôm; hóa chất sử 
dụng như chất phụ trợ nhuộm màu; chất phòng phân hủy hóa học dùng trong sản xuất 
thực phẩm và đồ uống; hóa chất dùng trong công nghiệp chế biến và sản xuất thực phẩm; 
chất phụ gia thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế) (chất hóa học); chất làm ngọt 
nhân tạo (chế phẩm hóa học); axit béo cao; chất lỏng phụ trợ dùng với vật liệu mài; hóa 
chất sử dụng làm dung dịch mạ trong việc gia công chất dẻo; hóa chất được sử dụng trong 
quy trình mạ; dung dịch mạ hóa; chế phẩm hóa chất sử dụng trong quy trình xử lý nước 
thải; hóa chất dùng cho xử lý bản mạch in; chế phẩm hóa học dùng để sản xuất hoặc bảo 
vệ các linh kiện điện hoặc điện tử; chất phủ ngoài dùng để trang trí (không phải là sơn); 
chất phủ bảo vệ chống vi khuẩn; chất phủ dùng để bảo vệ; chất làm mất kế) dính; hóa chất 
dùng trong công nghiệp; chất ăn mòn kim loại.  

 
Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm; sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo quản; chế 
phẩm bảo vệ kim loại; chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; phẩm màu; chất cắn màu.  

 
Nhóm 42: Phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu việc mạ; phân tích, kiểm tra, 
thử nghiệm hoặc nghiên cứu vật liệu kim loại; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu vật liệu vô cơ; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu phụ gia thực 
phẩm; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu sơn hoặc mực; phân tích, kiểm tra, 
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thử nghiệm hoặc nghiên cứu vật liệu thủy tinh; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu gốm; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu hóa học; dịch vụ ngành 
hóa; thử nghiệm, vật liệu; kiểm soát chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho 
người khác; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu kỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-06399 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1 
(731) OKUNO CHEMICAL lNDUSTRIES 

CO., LTD.   (JP) 
7-10 Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất tẩy nhờn cho các vật liệu nhôm, chất tẩy nhờn dùng trong công nghiệp; 

hóa chất xử lý điện phân; hóa chất để nhuộm màu bề mặt của vật liệu nhôm; hóa chất sử 
dụng như chất phụ trợ nhuộm màu; chất phòng phân hủy hóa học dùng trong sản xuất 
thực phẩm và đồ uống; hóa chất dùng trong công nghiệp chế biến và sản xuất thực phẩm; 
chất phụ gia thực phẩm (không dùng cho mục đích y tế) (chất hóa học); chất làm ngọt 
nhân tạo (chế phẩm hóa học); axit béo cao; chất lỏng phụ trợ dùng với vật liệu mài; hóa 
chất sử dụng làm dung dịch mạ trong việc gia công chất dẻo; hóa chất được sử dụng trong 
quy trình mạ; dung dịch mạ hóa; chế phẩm hóa chất sử dụng trong quy trình xử lý nước 
thải; hóa chất đùng cho xử lý bản mạch in; chế phẩm hóa học dùng để sản xuất hoặc bảo 
vệ các linh kiện điện hoặc điện tử; chất phủ ngoài dùng để trang trí (không phải là sơn); 
chất phủ bảo vệ chống vi khuẩn; chất phủ dùng để bảo vệ; chất làm mất kế) dính; hóa chất 
dùng trong công nghiệp; chất ăn mòn kim loại.   

 
Nhóm 02: Màu nhuộm; chất nhuộm; sơn; mực in; chế phẩm chống gỉ để bảo quản; chế 
phẩm bảo vệ kim loại; chế phẩm chống mờ xỉn kim loại; phẩm màu; chất cắn màu.   

 
Nhóm 42: Phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu việc mạ; phân tích, kiểm tra, 
thử nghiệm hoặc nghiên cứu vật liệu kim loại; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu vật liệu vô cơ; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu phụ gia thực 
phẩm; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu sơn hoặc mực; phân tích, kiểm tra, 
thử nghiệm hoặc nghiên cứu vật liệu thủy tinh; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu gốm; phân tích, kiểm tra, thử nghiệm hoặc nghiên cứu hóa học; dịch vụ ngành 
hóa; thử nghiệm, vật liệu; kiểm soát chất lượng; dịch vụ nghiên cứu và triển khai cho 
người khác; nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu kỹ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-06401 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.15.15 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Dương Văn Bảo   (VN) 
Số 80, ngõ 96 Chợ Hàng, phường Đông 
Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc y tế; phòng khám chữa bệnh; dịch vụ kiểm tra sức khoẻ; dịch 
vụ nha khoa; bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2012-06402 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam  (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06403 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06404 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam   (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06408 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thảo Hà  (VN) 
Số 1/19 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện). 
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(210) 4-2012-06410 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Hoàng Xuân Viện  (VN) 
Số nhà 27, ngõ 2, tập thể Cục Đo Lường 
Chất Lượng, thôn Trù 2, xã Cổ Nhuế, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc: đệm, giường, tủ.  
 

Nhóm 24: Hàng dệt may: chăn, ga, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-06411 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - 
nghiên cứu và xuất nhập 
khẩu gạo thơm ITA-RICE  (VN) 
Khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 
 

Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc); hạt (hạt giống); hạt giống thực vật; cây trồng; bột gạo dùng làm 
thức ăn cho súc vật; thóc chưa chế biến/thóc chưa xử lý.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; đóng gói hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2012-06412 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 2.9.4; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và phát triển ý tưởng MI  (VN) 
Số nhà 245, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ nghiên cứu và thăm 

dò dư luận.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 
nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.  
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(210) 4-2012-06413 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, cam, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quý Sơn Hà  (VN) 
Số 10, ấp 1, đường 25B, xã Long An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh: bồn tắm, chậu rửa, vòi 

sen, bếp ga.  
 

Nhóm 20: Các sản phẩm bằng kim loại dùng trong gia đình: giá để đồ đạc, kệ bếp, kệ 
đựng vật dụng trong phòng tắm, giá treo, giá treo quần áo, mắc áo.  

 
 

(210) 4-2012-06414 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.1.2 
(731) Công ty TNHH Tân Thành 

Nhân   (VN) 
Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn lau mặt bằng giấy; khăn giấy để tẩy trang; giấy bao gói.  

 
 

(210) 4-2012-06415 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED   (JP) 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để sản xuất thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ, và chế phẩm diệt cỏ dại và động 
vật gây hại.  
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(210) 4-2012-06416 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) NATURAL ORGANICS, INC.   (US) 
548 Broadhollow Road, City of Melville, 
State of New York 11747, United States 
of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung vi-ta-min, khoáng chất và chất dinh dưỡng 
(dùng cho mục đích y tế); chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06417 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Sen Hồng   (VN) 
Thôn Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán chăn, ga trải giường, gối, đệm.  
 
 

(210) 4-2012-06418 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 21.1.16; A19.3.4 
(591) Trắng, hồng, đỏ, xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hồng Bảo Phúc   (VN) 
61 Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Bán phiếu quà tặng (môi giới bán hàng).  

 
 

(210) 4-2012-06419 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng, đen (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiệp  (VN) 
Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế, bộ nguồn.  
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(210) 4-2012-06420 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 26.13.1; A26.11.12; A5.3.13; 
A3.7.24 

(591) Xanh dương, đen, đỏ, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xúc tiến bảo 
tồn gà tre Kiểng Việt Nam  
(VN) 
18/9 tổ 10, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; biện pháp đẩy mạnh bán hàng; quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-06421 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.15.15; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SIMSPORTS  
(VN) 
104/2 Nguyễn Trãi, phường 03, quận 05, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-06422 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ suất ăn và vệ sinh 
công nghiệp Sao Việt  (VN) 
156/1/15 Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-06423 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
MASTERBAG   (VN) 
365 Lê Quang Định, phường 05, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách, ví (bóp), vali, dây da, túi du lịch.  
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(210) 4-2012-06424 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng và khai khoáng 
Việt Bắc   (VN) 
Số 1B đường Lương Ngọc Quyến, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 37: Hoạt động xây dựng, xây lắp bao gồm: hoạt động xây lắp các công trình dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng, đô thị; hoạt động khai thác mỏ.  

 

Nhóm 44: Hoạt động trồng rừng.  
 
 

(210) 4-2012-06425 (220) 05.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 21.3.9; 26.15.15 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Sơn  (VN) 
287/15 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh mì.  
 
 

(210) 4-2012-06426 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 5.3.20; A5.3.15; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Phát  (VN)
Số 18A khu A Trương Công Định, ấp 
Rạch Đào, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo.  
 
 

(210) 4-2012-06427 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 5.7.21; 5.13.4; A5.7.23 
(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dừa Định Phú 
MỸ  (VN) 
Lô A II/15, khu công nghiệp Giao Long, 
xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh 
Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu dừa.  
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(210) 4-2012-06429 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Huy Thành   (VN) 
Số 21 lô 10A đường 10 khu đô thị Trung 
Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: ống vòi tưới nước làm bằng cao su, ống vòi tưới nước làm bằng nhựa mềm 
pôly vi- nyl clo-rua, (PVC), ống dẫn hơi làm bằng cao su, ống dẫn hơi làm bằng nhựa 
mÒm p«ly vi- nyl clo-rua.  

 
 

(210) 4-2012-06430 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng, tím, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trông   (VN) 
Thôn Phú Hưng, xã Hàm Mỹ, huyện Hòa 
Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả thanh long tươi.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  
  
 

(210) 4-2012-06431 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.13 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Bốn Việt  (VN) 
200/13 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xích con lăn. 
 
 

(210) 4-2012-06432 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thiết bị & sản xuất

máy văn phòng Việt Anh   (VN)
Xóm Bơ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 02: Mực in, thuốc màu, hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  
 
 

(210) 4-2012-06433 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 7.1.6; 16.1.1 
(591) Xanh da trời, da cam 
(731) Đoàn Văn Công   (VN) 

Phòng 1703-CT1, khu đô thị Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư 
vấn bất động sản; nhận ủy thác tài sản bất động sản; mua bán bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-06434 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06435 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Việt Mỹ  (VN) 
3/45/9 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06437 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.3.6; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH giám định và 

thẩm định giá Thương Tín (VN)
Lầu 5, số 43 Lê Thị Hồng Gấm, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 36: Định giá; mua bán bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-06438 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10; 26.4.3; 3.7.16; 26.1.2; A26.11.12
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Thanh Thảo 

Nha Trang   (VN) 
49 Đặng Huy Trứ, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán tổ chim yến, yến sào, lương thực thực phẩm chế biến từ tổ chim yến, 
bào ngư, vi cá. 

 
 

(210) 4-2012-06439 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Hoài Trang   (VN) 
160 khu 1, ấp Chánh Lộc, xã Chánh Mỹ, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-06440 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Traphaco (VN)
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06441 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Traphaco (VN)
75 Yên Ninh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

962 

(210) 4-2012-06442 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; 26.4.1; A2.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Lê Quang Sơn  (VN) 
104A Phan Đình Phùng, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06443 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty liên doanh Bio-

Pharmachemie  (VN) 
2/3 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y. 
 
 

(210) 4-2012-06444 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Dương Cao Nguyên  (VN) 
51B/2 Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-06445 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Dương Cao Nguyên  (VN) 
51B/2 Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quà lưu niệm (thú nhồi bông, móc khoá, hàng lưu niệm bằng kim 

loại), quần áo giày dép, mũ (nón), dây thắt lưng (dây nịt), cà vạt, túi xách, ba lô. 
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(210) 4-2012-06446 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

dịch vụ Sơn Hải  (VN) 
Số 25, ngõ 67, Tô Ngọc Vân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, đường bộ.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ.  
 
 

 
(210) 4-2012-06447 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ Thiên 
Phúc   (VN) 
Số 13 ngõ 1 Bắc Sơn, Ngọc Hà, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2012-06448 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.2; 26.15.15 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới   (VN)

Cụm công nghiệp Tân Dân, huyện Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng; gạch ốp lát nền; gạch ốp lát tường; gạch trang trí 

dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2012-06449 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 3.5.1; A3.5.24 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Tã giấy dùng một lần; tã lót dạng quần dùng một lần; tã trẻ em bằng giấy và 

bằng xenluloza dùng một lần.  
 

Nhóm 16: Khăn giấy ướt dùng khi lau vệ sinh cho em bé; khăn lau bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2012-06450 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, da cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư công 

nghệ Trí Tuệ Trẻ  (VN) 
18/3 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy in (không dùng cho máy tính).  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính; máy vi tính; máy fax.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy in, phần mềm máy tính, máy vi tính, máy fax.  
 
 

(210) 4-2012-06451 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, 
Yodogawa-ku, Osaka, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi; mì ống; mì ăn liền; mì đông lạnh; mì lạnh; mì khô; món ăn chế biến 

chứa (chủ yếu) mì.  
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(210) 4-2012-06452 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp Nhân Thịnh   (VN) 
17A Vân Côi, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xăng; máy phát điện điezen; máy cắt cỏ đeo vai; máy cắt cỏ đeo 

lưng; máy phun thuốc đeo lưng; máy bơm nước. 

 
 

(210) 4-2012-06453 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần xây lắp 

công nghiệp Nam Hải ICT   (VN) 
Số 16, ngõ 4/1 đường Nông Lâm, xã 
Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Cộng Đồng 

(COMMUNITY LAW CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-06454 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

thiết bị điện Việt Nhật  (VN) 
Số 103 phố Quang Trung, phường Phan 
Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn điện, đèn chiếu sáng, đèn led, đèn compact, các loại ổ cắm, công 

tắc, ổ điện, dây điện.  
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(210) 4-2012-06455 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

HaSan - DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06456 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.21; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Hồng Hải Bình  (VN) 
Lô 09-T, 10B-T khu dân cư Trung Nghĩa, 
phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ tùng máy nông nghiệp, máy phát điện, máy cắt cỏ, 

công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay, máy nông ngư cơ, máy xây dựng, thiết bị điện, 
động cơ nổ, động cơ thủy.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm 
nước, máy nông ngư cơ.  

 
 

(210) 4-2012-06457 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.21; 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tâm Bình  (VN) 
Số 37, ngõ 1141, đường Giải Phóng, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy cắt cỏ; công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay; máy 

nông nghiệp; đông cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
máy nông ngư cơ.  
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Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ tùng máy nông nghiệp, máy phát điện, máy cắt cỏ, 
công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay, máy nông ngư cơ, máy xây dựng, thiết bị điện, 
động cơ nổ, động cơ thủy.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm 
nước, máy nông ngư cơ.  

 
 

(210) 4-2012-06458 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Gia Bình  (VN) 
Số 08 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy cắt cỏ; công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay; máy 
nông nghiệp; đông cơ (không kề động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
máy nông ngư cơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ tùng máy nông nghiệp, máy phát điện, máy cắt cỏ, 
công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay, máy nông ngư cơ, máy xây dựng, thiết bị điện, 
động cơ nổ, động cơ thủy.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm 
nước, máy nông ngư cơ.  

 
 

(210) 4-2012-06459 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8; A25.7.21; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Long Bình  (VN) 
60A quốc lộ 91, khóm Đông Thạnh B, 
phường Mỹ Thạnh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy cắt cỏ; công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay; máy 
nông nghiệp; đông cơ (không kể động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
máy nông ngư cơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán máy móc, phụ tùng máy nông nghiệp, máy phát điện, máy cắt cỏ, 
công cụ nông nghiệp trừ công cụ cầm tay, máy nông ngư cơ, máy xây dựng, thiết bị điện, 
động cơ nổ, động cơ thủy.  
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(210) 4-2012-06460 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(731) Hoàng Văn Huởng   (VN) 

Số 37, đường Lương Đình Của, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh.  

 
 

(210) 4-2012-06464 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06465 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06466 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-06467 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) QINHUANGDAO TIANMA WINE 
CO., LTD.   (CN) 
No. 57 Dongxie Street, Funing Town, Funing
Country, Qinhuangdao, Hebei, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu arac; rượu vang sạch; rượu mùi; đồ uống có 
cồn [trừ bia]; rượu vang; rượu sakê. 

 
 

(210) 4-2012-06468 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) QINHUANGDAO TIANMA WINE 
CO., LTD.    (CN) 
No. 57 Dongxie Street, Funing Town, Funing
Country, Qinhuangdao, Hebei, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu arac; rượu vang sạch; rượu mùi; đồ uống có 
cồn [trừ bia]; rượu vang; rượu sakê. 

 
 

(210) 4-2012-06469 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) QINHUANGDAO TIANMA WINE 
CO., LTD.    (CN) 
No. 57 Dongxie Street, Funing Town, Funing 
Country, Qinhuangdao, Hebei, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu arac; rượu vang sạch; rượu mùi; đồ uống có 

cồn [trừ bia]; rượu vang; rượu sakê. 
 
 

(210) 4-2012-06470 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) QINHUANGDAO TIANMA WINE 
CO., LTD.    (CN) 
No. 57 Dongxie Street, Funing Town, Funing
Country, Qinhuangdao, Hebei, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu arac; rượu vang sạch; rượu mùi; đồ uống có 
cồn [trừ bia]; rượu vang; rượu sakê. 
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(210) 4-2012-06471 (220) 05.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) QINHUANGDAO TIANMA WINE 
CO., LTD.   (CN) 
No. 57 Dongxie Street, Funing Town, Funing
Country, Qinhuangdao, Hebei, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu arac; rượu vang sạch; rượu mùi; đồ uống có 

cồn [trừ bia]; rượu vang; rượu sakê.  
 
 

(210) 4-2012-06472 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.4; 3.7.17; 
18.3.21 

(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Việt 
Mai  (VN) 
Tòa nhà VMT, lô A1F, Cụm tiểu thủ 
Công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm: mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang 

điểm (mỹ phẩm; nước hoa; dầu thơm xà phòng).  
 

Nhóm 36: Bất động sản: cho thuê căn hộ, quản lý bất động sản, dịch vụ nhà ở [sở hữu bất 
động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa: trường đào tạo 
(giáo dục); cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2012-06473 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
phát triển du lịch Sao Việt  
(VN) 
Tòa nhà VMT, lô A1F, Cụm tiểu thủ 
Công nghiệp và Công nghiệp nhỏ, phố 
Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm: hương liệu [tinh dầu], muối để tắm 

không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mặt nạ làm đẹp, mỹ phẩm, 
kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, chất lỏng làm rụng lông, mỹ phẩm dùng cho lông mày, 
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bút chì kẻ lông mày, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, chiết xuất của hoa (nước 
hoa), chế phẩm xông hơi (nước hoa), bộ mỹ phẩm, son môi, đồ trang điểm (mỹ phẩm), 
phấn trang điểm, chế phẩm tẩy trang, thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra), sửa tẩy rửa 
(dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), sữa làm sạch (dùng cho mục 
đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm), tính chất bạc hà (tinh dầu), sáp dùng cho râu, 
ria, dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nước hoa, dầu thơm, xà phòng, chế phẩm chống 
nắng, phấn làm trắng. 

 
Nhóm 25: Quần áo; trang phục; thắt lưng; khăn quàng cổ; giày; bít tất. 

 
Nhóm 32: Đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước khoáng, nước (đồ uống), 
nước quả (đồ uống). 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, hoạt động văn phòng: văn phòng tuyển dụng lao động, văn 
phòng giới thiệu việc làm, điều hành kinh doanh khách sạn, quản lý kinh doanh khách sạn. 

 
Nhóm 36: Bất động sản, quản lý bất động sản, dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản), quản 
lý các căn hộ cho thuê. 

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, trường đào tạo 
(giáo dục), cung cấp dịch vụ vui chới giải trí trong nhà, công viên vui chơi giải trí, dịch vụ 
câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục), dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe, giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu mỹ phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, nhà dưỡng lão, nhà nghỉ du lịch, cho 
thuê phòng họp, nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người, thẩm mỹ viện, 
phòng khám chữa bệnh, bệnh viện, nhà dưỡng bệnh, chữa răng, thẩm mỹ viện tóc, chăm 
sóc sức khỏe, dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng, nhà nghỉ dưỡng bệnh, xoa bóp, 
vật lý trị liệu, dịch vụ thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc, viện điều dưỡng, dịch vụ tắm hơi, 
dịch vụ tắm nắng, phẫu thuật tạo hình, dịch vụ hộ lý, chăm sóc y tế, dịch vụ thẩm mỹ 
viện, viện điều dưỡng, dịch vụ y tế từ xa, dịch vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-06474 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 1.5.1; 1.17.11; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh da trời, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại Nam Việt Hưng  
(VN) 
Số tổ 24 Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy 
điện, hạ tầng kỹ thuật, khu đô thị, công trình công cộng, khu công nghiệp khu tiểu thủ 
công nghiệp; trang trí nội, ngoại thất công trình; san lấp mặt bằng cho các công trình hạ 
tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình công cộng, khu công nghiệp và khu tiểu thủ công 
nghiệp.  
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(210) 4-2012-06475 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Hộ cá thể Nguyễn Thị Phượng  
(VN) 
Số 215 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: lược dầu, lược gió xe ôtô. 

 
 

(210) 4-2012-06476 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế Mikio Việt Nam  (VN) 
Lô 11- H1 khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy tính; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; ký gửi những đồ vật quý giá. 
 

Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch. 
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí). 
 

Nhóm 42: Hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 

Nhóm 43: Phòng nhà đất (khách sạn, nhà trọ), dịch vụ khách sạn; nhà hàng. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ SPA sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2012-06477 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV TM và DV 
trực tuyến Hoàng Long  (VN) 
Số 36, ngách 25, ngõ 102 Trường Chinh, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi để hút bụi; máy xay gia dụng chạy điện; máy sấy khô; máy chế biến 

thức ăn dùng điện; máy thái thịt; máy phun sương. 
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Nhóm 11: Nồi hấp (nồi áp suất) dùng điện; bếp nấu; thiết bị điện để làm sữa chua; chảo 
rán sâu lòng dùng điện; thiết bị sưởi ấm chạy điện; ấm đun nước dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-06478 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.9; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại Kiến Trúc Xinh  
(VN) 
305 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-06480 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.3; 24.9.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Trí Long  
(VN) 
823 đường 3/2, phường 7, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán camera quan sát; mua bán đầu ghi hình; mua bán máy chấm công.  
 
 

(210) 4-2012-06482 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Số  
(VN) 
Số 349, ngõ Quỳnh Lôi, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử (như tivi, phụ kiện tivi, cát-sét và phụ kiện kèm 
theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thu thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), 
sản phẩm tin học như phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị phục vụ văn phòng.  

 

Nhóm 37: Lắp dặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính.  
 

Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính.  
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Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; dịch vụ cập nhật 
phiên bản mới cho phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì, bảo dưỡng 
và lắp đặt phần mềm máy tính; các dịch vụ về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin 
học, điện tử, viễn thông, tự động hóa như tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ liên 
quan đến phần cứng, phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-06483 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Số (VN)
Số 349, ngõ Quỳnh Lôi, phường Quỳnh 
Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử (như tivi, phụ kiện tivi, cát-sét và phụ kiện kèm 
theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thu thuật số, đầu đọc đĩa  và phụ kiện 
kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc), 
sản phẩm tin học như phần cứng, phần mềm máy tính, thiết bị phục vụ văn phòng. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính.  
 

Nhóm 41: Các dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính  
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn về phần cứng máy tính; dịch vụ cập nhật 
phiên bản mới cho phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; bảo trì, bảo dưỡng 
và lắp đặt phần mềm máy tính; các dịch vụ về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tin 
học, điện tử, viễn thông, tự động hóa như tư vấn hợp đồng chuyển giao công nghệ liên 
quan đến phần cứng, phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-06484 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Trắng, đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

thiết bị công nghiệp và xây 
lắp Thái Dương   (VN) 
381 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; hộp ắc quy; ắc quy điện; ắc quy cho thắp sáng; ắc quy điện cho xe 
cộ; ắc quy điện cao thế. 

 

Nhóm 35: Mua bán bình ắc quy, hộp ắc quy, ắc quy điện, ắc quy cho thắp sáng, ắc quy 
điện cho xe cộ, ắc quy điện cao thế. 
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(210) 4-2012-06488 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.12.1; A26.11.9 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
phát triển thương mại Hồng 
Anh  (VN) 
Thôn Ba Mát, xã Hữu Bằng, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ, sơn lót, sơn nước (dùng để sơn tường), chất phủ dùng cho gỗ; 
chất pha loãng dùng cho sơn.  

 
 

(210) 4-2012-06489 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-06490 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-06491 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-06492 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-06493 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-06494 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở. bánh, mứt, kẹo.  
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(210) 4-2012-06495 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Mận chín, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch hành 
trình Châu á Lạ Kỳ  (VN) 
Số 5, ngách 127/50, phố Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển, sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu 

thuyền; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch] đặt chỗ 
cho các chuyến đi.  

 
 

(210) 4-2012-06496 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  
(731) Trần Văn Lợi  (VN) 

Khối 1A, thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 
 
(511)   Nhóm 09: Máy quay đĩa; máy hát tự động; loa; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và 

máy âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; máy hát tự động cho máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-06497 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Phạm Ngọc Anh  (VN) 
Số 3, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay đĩa; máy hát tự động; loa; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và 

máy âm thanh; bộ ghép nối âm thanh; máy hát tự động cho máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-06498 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 18.3.23 
(591) Trắng, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Thắng  (VN) 
Số 216 B4b, ngõ 94, phố Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 

thất. 
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(210) 4-2012-06499 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
dịch vụ An Khánh  (VN) 
Số 39/90/37 phố Khuyến Lương, tổ 19, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; thiết bị đóng cửa (không dùng điện); thiết bị không dùng 
điện để mở cửa; khung cửa bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 24: Rèm cửa. 

 
 

(210) 4-2012-06500 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Xanh dương, xanh rêu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
dịch vụ An Khánh  (VN) 
Số 39/90/37 phố Khuyến Lương, tổ 19, 
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa (không dùng điện); cơ cấu mở cửa (không 
dùng điện); khung cửa bằng kim loại; cửa chớp bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại. 

 
Nhóm 24: Rèm cửa.  

 
 

(210) 4-2012-06501 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  
(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06502 (220) 06.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 25.5.2 
(591) Đỏ, tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Sơn Tùng   (VN) 
21A, 190 Lê Lai, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 42: Tư vấn thiết kế và thiết kế về kiến trúc, nội ngoại thất; tư vấn thiết kế và thiết 
kế về quy hoạch đô thị; nghiên cứu về công nghệ, vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-06503 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước mắm Việt 
Hương Hải  (VN) 
964 Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm.  
 
 

(210) 4-2012-06504 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2011-0010981 03.11.2011 CR 

  
(731) INTEL CORPORATION   (US) 

2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California, 95052-8119, USA  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính bảng; máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính xách 

tay loại nhỏ; máy tính cầm tay; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-06505 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.5.1; 26.1.1 
(591) Nâu, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
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(210) 4-2012-06506 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Vàng, đen, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06507 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06508 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
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(210) 4-2012-06509 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06510 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4 
(591) Nâu sẫm, vàng nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06511 (220) 06.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 5.9.19; A5.3.13 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06512 (220) 06.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; A5.3.13; 5.7.3 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống. 
 
 

(210) 4-2012-06513 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A5.3.13; A5.3.14; A5.5.20 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06514 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  

 
 

(210) 4-2012-06515 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 25.1.25; A3.13.18 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
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(210) 4-2012-06516 (220) 06.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.3.13; 5.7.1 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nông Tín AG  
(VN) 
372- 374 Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, cỏ.  
 

Nhóm 31: Hạt giống.  
 
 

(210) 4-2012-06520 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SUCHIANG CHEMICAL & 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (TW) 
10Fl., No. 72, Sung Chiang Road, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú ý; chất phụ gia thực phẩm có chứa thuốc; thuốc diệt nấm tất cả các 
hàng hóa nói trên dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06521 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SUCHIANG CHEMICAL & 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (TW) 
10Fl., No. 72, Sung Chiang Road, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt muỗi; thuốc thú ý; thuốc diệt động vật gây hại; thuốc trừ sâu; 
chất phụ gia thực phẩm có chứa thuốc, tất cả các hàng hóa nói trên dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06522 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SUCHIANG CHEMICAL & 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (TW) 
10Fl., No. 72, Sung Chiang Road, Taipei, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt khuẩn; thuốc thú y; chất phụ gia thực phẩm có chứa thuốc; thuốc 
diệt nấm sinh học, tất cả các sản phẩm nói trên dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06524 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty TNHH Phát triển 

Công nghệ Viễn thông   (VN) 
Số 22, tổ 11, phường Nam Đồng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền.  
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu mì ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-06525 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) KABUSHIKI KAISHA ITALIAN 
TOMATO   (JP) 
No. 12-4, Higashi Shinagawa 4-Chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); chè (trà) xanh; ca cao; đồ uống sô cô la; đường; bột sắn; bột 
cọ sagu; bánh mỳ; bánh xốp; bánh bích quy; bánh quy giòn; bánh ngọt; bánh gạo; bánh 
quy giòn làm từ gạo; bánh ngọt theo kiểu Nhật; thạch hoa quả (bánh kẹo); bánh mứt kẹo; 
kẹo; kẹo sô cô la; kem lạnh; đá lạnh có thể ăn được; mù tạt; giấm; nước xốt (gia vị).  

 

Nhóm 43: Quán ăn; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; nhà hàng ăn.  

 
 

(210) 4-2012-06526 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Lê Thị Hằng  (VN) 
Số 335 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Các đồ dùng trong gia đình bằng sứ như: lọ hoa, bình hoa, ấm chén, cốc, đĩa, 
bát hương, tượng thờ.  

 

Nhóm 37: Trang trí nội thất: mạ vàng lên các tòa nhà, trần nhà, cột nhà.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu: mạ vàng lên các đồ vật như điện thoại, bàn ghế, lọ hoa, 
bình cắm hoa, ấm chén, cốc, tượng thờ, bát hương, bức hoành phi, bàn thờ.  
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(210) 4-2012-06529 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.6; 25.3.1; 8.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kem Hà Nội  
(VN) 
P03 nhà VP công ty TNHH Anh Đào, 
KCN Phú Diễn, xã Cổ Nhuế, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn, kem lạnh.  
 
 

(210) 4-2012-06530 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Đinh Mạnh Hùng  (VN) 
Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh 
Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06531 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH Thai Nakorn 

Patana (Việt Nam)   (VN) 
Km 3, quốc lộ 1, phường 9, thành phố 
Tuy Hoà, Phú Yên 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió. 

 

(210) 4-2012-06532 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06533 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06534 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06535 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A5.5.20; 24.17.3 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ kiến 

trúc xây dựng AMORE   (VN) 
Số nhà 142, tổ 4, khu Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; giám sát xây dựng công trình; 

nghề mộc; lắp đặt sửa chữa các thiết bị điện nước trong công trình xây dựng; dịch vụ sửa 
chữa chống thấm trong xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-06536 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; A5.5.20; 24.17.3 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ kiến 

trúc xây dựng AMORE   (VN) 
Số nhà 142, tổ 4, khu Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 42: Kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế công 
nghiệp; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
 

(210) 4-2012-06537 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) LUPIN LIMITED   (IN) 
159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06538 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế; đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-06539 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06540 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06541 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép để trét mát tít 

hoặc hồ), cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay), bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay).   
 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 

 
 

(210) 4-2012-06542 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép để trét mát tít 

hoặc hồ), cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay), bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay).   
 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 
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(210) 4-2012-06543 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép để trét mát tít 
hoặc hồ), cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay), bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay).   

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật chuyên 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 

 
 

(210) 4-2012-06544 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 
tít hoặc hồ), cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay), bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay). 

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật chuyển 
dụng cho thợ sơn hay họa sĩ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 

 
 

(210) 4-2012-06545 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Trắng, hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Phương 
An  (VN) 
188 đường số 13 khu dân cư ấp 5, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn giày dép, quần áo thời trang các loại.  
 
 

(210) 4-2012-06546 (220) 06.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lý  (VN) 
73 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại. 
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(210) 4-2012-06547 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9; 26.4.1; A25.7.21 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khuôn mẫu Cát Nhật  (VN) 
111/8/2/82 Đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại để làm khuôn mẫu.  
 
 

(210) 4-2012-06548 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Song Anh   (VN) 
752/18 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhãm 18: VÝ da, va li, «.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất đi chân của nam, dây lưng bằng da (dùng cho quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán ví da, dây lưng, va li, ô, quần áo, giày dép, tất đi chân của nam.  
 
 

(210) 4-2012-06549 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 2012050549 02.02.2012 MY 

(731) CASTROL LIMITED  (GB) 
Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; mỡ bôi trơn và dầu bôi trơn; phụ gia không phải là phụ gia hóa 
học dùng cho chất bôi trơn và mỡ bôi trơn.  

 
 

(210) 4-2012-06550 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV công nghệ 
Linh Gia  (VN) 
Số nhà 16B ngõ 216 phố Hồng Mai, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Camera; máy tính; ti vi. 
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Nhóm 11: Máy điều hoà, tủ lạnh. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa máy tính; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa camera. 
 
 

(210) 4-2012-06551 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem thoa mặt (thuộc về mỹ phẩm); kem dưỡng da (thuộc về mỹ 

phẩm).  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm chức 
năng dùng cho bà mẹ mang thai (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-06552 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; 2.9.1 
(591) Xanh, xanh tím, đen 
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

truyền thông Nil  (VN) 
Tầng 3 số nhà 37 tổ 8 Trần Phú, phường 
Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ cấp cấp thông tin 

thương mại; dịch vụ tổ chức triển lãm/hội nghị nhằm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng 
cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng.  

 
Nhóm 41: Tổ chức và hướng dẫn hội thảo, hội nghị, đại hội; tổ chức giải trí và tiêu khiển; 
dàn dựng buổi biểu diễn; tổ chức sự kiện; dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-06553 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PROTHERICS MEDICINES 
DEVELOPMENT LIMITED   (GB) 
5 Fleet Place, London, EC4M 7RD, 
United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược phẩm và dược chất; chất và chế phẩm thú y; chế phẩm dược 
phẩm có chứa thuốc giải độc methotrexate, chế phẩm dược phẩm dùng trong hóa học trị 
liệu và các bệnh tự miễn dịch; chế phẩm dược phẩm dùng để điều tiết mức độ độc tính có 
trong các tác nhân trị liệu chế phẩm dược phẩm dùng để làm tan sự cô đặc của các tác 
nhân trị liệu. 

 
 

(210) 4-2012-06554 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) BTG INTERNATIONAL INC.   (US) 

Five Tower Bridge, Suite 800, 300 Barr 
Harbor Drive, West Conshohocken, PA 
19428, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất, chế phẩm dược và thú y để điều trị độc tố digoxin, 

độc tố từ lá mao địa hoàng hoặc độc tố glicozit khác tác động lên tim, chế phẩm dược và 
thú y để điều trị tiên sản giật; thuốc thử hoá học dùng để chữa bệnh trong y học hoặc thú 
y và dùng để chẩn đoán, chế phẩm dược-hóa học dùng trong điều trị độc tố digoxin, độc 
tố từ lá mao địa hoàng hoặc độc tố glicozit khác tác động lên tim và dùng trong điều trị 
tiền sản giật, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y học hoặc dược phẩm và thuốc dùng 
trong điều trị độc tố digoxin, độc tố từ lá mao địa hoàng hoặc độc tố glicozit khác tác 
động lên tim và dùng trong điều trị tiền sản giật.  

 
 

(210) 4-2012-06555 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) BAJAJ AUTO LIMITED   (IN) 

Akurdi, Pune - 411 035, lndia 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ; ô tô, xe bốn bánh, xe ba bánh và xe hai 

bánh, xe máy, xe tay ga (xe scutơ); xe tay ga loại nhỏ công suất thấp, tấm chắn hoặc mui 
dùng cho phương tiện giao thông trên bộ để cản gió, mưa, ghi đông dùng cho xe đạp và 
hoặc xe máy, hệ thống treo trước và sau dùng cho xe cộ, khung xe đạp, chắn bùn phía 
trước và phía sau dùng cho xe cộ, tín hiệu báo chuyển hướng (xi nhan) phía trước và phía 
sau dùng cho xe cộ, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ hệ, thống truyền động 
cho phương tiện giao thông trên bộ, bộ giảm thanh dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ, bánh xe trước và sau, vành bánh xe cộ, lốp xe, giá để hành lý cho xe cộ, ghế ngồi xe 
cộ; gương chiếu hậu, càng tay đòn treo dùng cho xe cộ, bộ phận bình chứa xăng, dầu 
dùng cho xe cộ, bình chứa bằng kim loại (bộ phận của xe cộ); bộ phận, phụ kiện, phụ tùng 
và linh kiện cho các hàng hóa nói trên.  
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(210) 4-2012-06556 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8 
(731) MAHAPHANT INTERHOLDING 

COMPANY LIMITED   (TH) 
2426/3 Chareunkrung Road, 
Bangkorleam Sub-District, Bangkorleam 
District, Bangkok, Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Thanh đứng khung cửa bằng kim loại; bộ diềm mái bằng kim loại; đinh vít 
bằng kim loại; đồ cửa sổ bằng kim loại; vật liệu xây dựng chịu nhiệt bằng kim loại; khối 
góc bằng kim loại; pa-nen cánh cửa bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Đá nhân tạo; xi măng amiăng; vật liệu xây dựng (làm bằng bê tông, không 
bằng kim loại); tấm pa-nen xây dựng (không bằng kim loại); trần nhà (không bằng kim 
loại); xi măng; gạch lát sàn nhà bằng gốm; gạch ốp tường bằng gốm; tấm phủ bảo vệ 
(không bằng kim loại, dùng cho xây dựng); tấm kính màu ô cửa sổ; thanh hàng rào 
(không bằng kim loại); tấm lát sàn; thạch cao; lati (không bằng kim loại); lớp lót (không 
bằng kim loại, dùng cho xây dựng), xi măng magiê ô xít; vật liệu xây dựng chịu nhiệt 
(không bằng kim loại); gỗ để làm đường gờ; vật liệu khảm dùng cho xây dựng; đá lát mặt 
đường; ván ốp tường (bằng gỗ dùng cho xây dựng); vách ngăn (không bằng kim loại); gỗ, 
dán; mái nhà (không bằng kim loại); máng xối (không bằng kim loại); mái lợp (không 
bằng kim loại); ván lợp; gỗ dùng cho xây dựng; mái vòm (không bằng kim loại); lớp gỗ 
dán bề mặt; tấm gỗ ép dùng cho xây dựng; ván ốp tường (không bằng kim loại); lớp lót 
tường (không bằng kim loại); lớp trát máng xối; khung cửa, (không bằng kim loại); ván lát 
sàn; bậc cầu thang (không, bằng kim loại); len tường; khối góc (không bằng kim loại); pa-
nen cánh cửa (không bằng kim loại); thanh đứng khung cửa (không bằng kim loại); ván lát 
sàn có khe, rãnh; gỗ tự nhiên; xi măng sợi; tấm pa-nen bằng gỗ; sàn nhà (không bằng kim 
loại; gỗ đã gia công; bộ diềm mái (không bằng kim loại); đố cửa sổ (không bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-06557 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) J. & P. COATS, LIMITED  (GB) 
1 George Square, Glasgow, G2 1AL Scotland 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi dùng trong ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2012-06559 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(731) KEYANG ELECTRIC MACHINERY 

CO.,LTD.   (KR) 
21 Bukchang-dong, Chung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 07: Máy xén cỏ; máy hàn chạy bằng ga, thiết bị hàn hồ quang; máy xay, máy hàn 
điện; máy đóng cọc chạy bằng điện; máy khoan chạy điện; búa điện; máy khoan cầm tay 
chạy điện; máy cắt [máy móc], mũi khoan [bộ phận máy]; máy đóng đinh; máy nông 
nghiệp; máy cưa; máy bào chạy bằng điện; cưa xích; lưỡi cưa [bộ phận của máy]; máy 
dẫn động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ chạy xăng không dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ, máy nén [máy móc]; máy thổi [máy móc]; máy bơm 
nước; máy hút bụi chân không; dùng cho mục đích công nghiệp, máy phát điện.  

 
 

(210) 4-2012-06563 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu DI GIA  (VN) 
321/11 liên tỉnh 5, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Chổi quét sơn (cọ sơn); trục lăn sơn (cọ lăn sơn). 

 
 

(210) 4-2012-06564 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh Trương Thị Kim 

Thúy   (VN) 
A5/19T ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-06565 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng 
cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóc môn để kích thích quả chín; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; hoá chất 
để cải tạo đất.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón dùng trong nông nghiệp, hóa chất dùng 
trong nông nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi 
sâu bọ, thuốc diệt và ngăn chặn tảo, thuốc diệt ký sinh trùng.  

 
 

(210) 4-2012-06566 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.11.3; A26.11.7 
(591) Nâu, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Tấn Đạt  (VN) 
Xã Trường Long, huyện Châu Thành, 
tỉnh Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân; cà phê rang; cà phê bột; cà phê hoà tan; cà phê túi lọc. 

 
 

(210) 4-2012-06567 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) KASTURI PASIFIKA SDN BHD   (MY) 
Level 8, Surian Tower, No 1 Jalan PJU 
7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc và da (mỹ phẩm); chế phẩm để tắm không 

chứa thuốc; tinh dầu; nước thơm dùng cho tay và cơ thể; nước hoa; xà phòng. 
 

Nhóm 14: Đá quý; đồ kim hoàn và đồ giả kim hoàn; dụng cụ xem giờ và bấm giờ; khuy 
măng sét; ghim cài ca vát. 

 
Nhóm 16: Xuất bản phẩm dạng in; tạp chí; phong bì [văn phòng phẩm], bưu thiếp, túi 
bằng giấy hoặc chất dẻo dùng để bao gói; tấm lót bình và cốc bằng giấy; khăn ăn bằng 
giấy; tập giấy viết; tập giấy dùng để ghi chép; bút chì; bút mực. 

 
Nhóm 18: Da thô hoặc bán thành phẩm; da giả; túi du lịch; túi có hai quai để xách hoặc 
đeo trên vai dùng cho phụ nữ; túi đựng quần áo để mang theo người, túi xách tay, túi dùng 
ở bãi biển, túi dùng đi du lịch để đựng quần áo và các đồ cần giặt; ví, túi [bao, túi nhỏ] 
bằng da để bao gói; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng; hộp bằng da hoặc giả da, hòm 
bằng da hoặc giả da, «. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc (như bàn, ghế, giường tủ, giá, kệ) (furniture), gương soi, khung tranh; 
đệm giường (không dùng cho mục đích y tế); đệm để tựa, ngồi và quỳ, gối; khung ảnh; 
hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo, mắc treo quần áo; vật dụng cất giữ quần áo (tủ đựng quần áo). 

 
Nhóm 24: Khăn phủ giường và khăn trải bàn; vỏ đệm giường (không dùng cho người mất 
khả năng kiềm chế); vỏ cho đệm tựa, ngồi và quỳ; vỏ gối; chăn lông vịt; chăn; rèm bằng 
vải dệt. tấm phủ giường bằng vải dệt; khăn phủ gối. 

 
Nhóm 25: Quần áo, mũ, đồ đội đầu; giày; dép, đồ đi chân.  
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Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo, đồ kim hoàn, đồ 
tư trang, đồ lưu niệm làm quà tặng, đồ tạp hóa lặt vặt ít giá trị như kim chi, đồ thực phẩm 
và đồ uống, dịch vụ photocopy, dịch vụ đánh máy chữ, dịch vụ sao chụp tài liệu; dịch vụ 
thúc đẩy bán hàng thông qua các chương trình hướng tới lòng trung thành của khách hàng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức đi du lịch, dịch vụ sắp xếp các chuyến du lịch, dịch vụ cung 
cấp các chuyến du lịch; dịch vụ đặt vé các chuyến du lịch và thăm quan, dịch vụ thông tin 
du lịch và tham quan; dịch vụ bãi đỗ xe; dịch vụ lái xe; dịch vu vận chuyển bằng xe buyt; 
dịch vụ chăm sóc khách hàng trong khách sạn, cụ thể là dịch vụ bốc dỡ và gom hành lý, 
cất giữ hành lý, dịch vụ phòng gửi hành lý, dịch vụ khuân vác hành lý, dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch, dịch vụ hộ tống hướng dẫn khách du lịch, dịch vụ đặt chỗ cho vận tải.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí, tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục 
hoặc văn hóa, tổ chức các cuộc thi đấu thể thao, dịch vụ cung cấp tiện nghi thể thao, dịch 
vụ cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn, cung cấp dịch vụ liên quan đến công viên 
giải trí hoặc các tiên nghi giải trí, dịch vụ sắp xếp và tổ chức sự kiện, các của chương trình 
biểu diễn, các cuộc thi đấu, các cuộc thi, các cuộc biểu diễn hoặc triển lãm tại chỗ, tất cả 
cho mục đích giải trí, văn hóa và giáo dục, cung cấp dịch vụ đặt vé và đặt chỗ cho các 
hoạt động giải trí, thể thao và văn hóa; sắp xếp và tổ chức các cuộc họp, các cuộc thi đấu, 
hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội nghị chuyên đề, các cuộc thảo luận cho mục đích văn 
hóa, xã hội, giáo dục, tiêu khiển hoặc giải trí, dịch vụ câu lạc bộ phòng tập thể dục; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe, cho thuê máy chiếu phim, cho thuê thiết bị âm thanh, dịch vụ 
cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan tới tất cả những dịch vụ nêu trên.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ sắp xếp chỗ ở tạm thời cụ thể là, 
khách sạn, khu nghỉ dưỡng, căn hộ cho thuê, nhà ở chung và nhà ở riêng trong quần thể 
khu nhà nghỉ và an dưỡng; dịch vụ nhà trẻ ban ngày và và dịch vụ trông trẻ ban ngày, cho 
thuê phòng họp, dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, dịch vụ 
thà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại chỗ do nhà hàng thực hiện 
(catering services), dịch vụ thiết tiệc (dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ cung cấp thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan tới tất cả các dịch vụ đã 
nói ở trên.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng (health spa serviees), dịch vu chăm 
sóc da dịch vụ tắm hơi và xoa bóp; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ làm đẹp, dịch vụ cắt rửa 
móng tay và móng chân, dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh.  

 
 

(210) 4-2012-06568 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DAYMEN U.S., INC.   (US) 
1435 North McDowell Boulevard, Suite 
200, Petaluma, California 94954 USA  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Giá ba chân linh hoạt được thiết kế dùng cho máy ảnh, máy quay viđêô, máy 
quay phim, thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay, thiết bị chiếu sáng cho máy ảnh 
và đèn chớp cho máy ảnh; giá đứng ba chân được thiết kế để dùng cho máy ảnh, máy 
quay viđêô, máy quay phim, thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay, thiết bị chiếu 
sáng cho máy ảnh và đèn chớp cho máy ảnh. 
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(210) 4-2012-06570 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06571 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06572 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06573 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-06574 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06575 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06576 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06577 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-06578 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Quốc Hùng  (VN) 
889/18 Nguyễn Trung Trực, phố 5, 
phường An Bình, thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-06579 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A11.3.4; 2.9.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đen, trắng 
(731) Lưu Văn Tĩnh  (VN) 

44 đường Dương Quảng Hàm, phường Quan
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê 
(cafè); dịch vụ quầy bar. 

 
 

(210) 4-2012-06583 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.3.1 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hạnh An  (VN) 
10B Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  
 
 

(210) 4-2012-06584 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH nhôm Đông 

Phong  (VN) 
Lô A, đường 1B, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Mô tơ (Motor) điện (dùng cho cửa cuốn điện).  
 
 

(210) 4-2012-06585 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây, xám, đen 
(731) Quách Ngọc Thảo  (VN) 

49H/10 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn các loại, váy (đầm) thêu.  
 
 

(210) 4-2012-06588 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06589 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06590 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731)  Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-06591 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2012-06592 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06593 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.4.4; 26.1.1; A3.4.24 
(591) Vàng, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Rồng Trời Xanh  

(VN) 
Số 2, đường Nguyễn Khắc Viện, phường 
Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cung cấp thông tin hỗ trợ kinh doanh; xử lý 
dữ liệu; mua bán, bán lẻ, đại lý, môi giới, đấu giá hàng hoá: sách, báo, tạp chí; văn phòng 
phẩm như: giấy, bút viết, bút đặc dụng như bút xóa hay bút viết bảng trong các cửa hàng 
chuyên doanh, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông như máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 
phần mềm, đồ điện gia dụng như, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh, đèn và bộ đèn điện nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, vải, hàng may sẵn, giày dép.  

 

Nhóm 42: Hoạt động chuyển giao công nghệ; thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; tư 
vấn về máy tính và quản trị hệ thống máy tính; lập trình máy vi tính.  
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(210) 4-2012-06594 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.1; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - tiếp thị dịch vụ 
du lịch Nam Phương   (VN) 
28 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay; vận tải hàng hóa và 

hành khách. 
 
 

(210) 4-2012-06595 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Hộ kinh doanh Thiên An   (VN) 
643/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan; cà phê sữa hòa tan; trà hòa tan; hạt điều rang muối 

(dạng mứt kẹo); ca cao bột. 
 
 

(210) 4-2012-06596 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-06598 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1; 1.15.11; 3.7.20 
(591) Vàng, xanh xám, nâu đậm, nâu đỏ, trắng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại yến sào Cao Viên  
(VN) 
251 hương lộ 20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ 
Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Yến sấy khô đóng hộp; yến sào đóng lon. 
 
 

(210) 4-2012-06599 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.13.1; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm chăm sóc sức khoẻ 
sinh sản Hà Nội  (VN) 
Số 38, phố Cảm Hội, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. 

 
 

(210) 4-2012-06600 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiệp Đức 
Quyền   (VN) 
34-36-38-40 đường 3122 Phạm Thế 
Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Thiếp chúc mừng; thiếp chúc mừng có nhạc; thiếp mời. 

 
 

(210) 4-2012-06601 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH năng lượng 
Tân Việt Mỹ  (VN) 
Số 250A, đường Lê Thánh Tông, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-06602 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ dầu 
Quốc Tế  (VN) 
65/26 đường 339, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy lọc dầu.  
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(210) 4-2012-06603 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Song 
Châu  (VN) 
181/6A Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 
 

(210) 4-2012-06605 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SUNRIDER HOTEL LIMITED   (HK) 
36th Floor, Office Tower, Langham 
Place, 8 Argyle Street, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 
ăn uống; dịch vụ chuẩn bị các bữa tiệc lớn và cung cấp thực phẩm và đồ uống cho bữa tiệc.  

 
 

(210) 4-2012-06607 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 26.13.25; 26.13.1; 1.15.15 
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni, chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho thuốc 
màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng cho gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-06608 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 
(731) Công ty TNHH CITYSMART 

EDUCATION   (VN) 
Golden Westlake, số 151 Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-06611 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Nâu cà phê (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Nông Nghiệp Đô Thị  (VN) 
Số 18 ngõ 218/2 Trần Duy Hưng, phố Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi 
 
 

(210) 4-2012-06612 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Nâu cà phê (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Nông Nghiệp Đô Thị   (VN) 
Số 18 ngõ 218/2 Trần Duy Hưng, phố Trung
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân ủ dành cho cây trồng.  
 
 

(210) 4-2012-06613 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ngôi Nhà Thiên Hà Việt Nam  
(VN) 
ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố 
Biên Hoà, Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ (nội thất), khung ảnh, giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá, vách ngăn bằng gỗ 
dùng cho đồ đạc trong nhà.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc (không làm bằng kim loại 
quý và không được mạ bằng những kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-06614 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH CITYSMART Việt 

Nam  (VN) 
Số 7, đường số 2, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2012-06615 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.3 
(591) Đỏ gạch, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Same co  (VN) 
Số 4, Dân Tộc, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Lưỡi cưa bộ phận máy (dùng trong công nghiệp). 
 
 

(210) 4-2012-06616 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh nước biển, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty TNHH WINMARK Việt 

Nam   (VN) 
Xóm 1, Thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước tẩy rửa, nước lau sàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán nước tẩy rửa, nước lau sàn.  
 
 

(210) 4-2012-06617 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ Tâm  (VN) 
Số 108/08, khu phố Tây, phường Đông 
Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị điện: ấm đun nước dùng điện, quạt điện, nồi cơm điện, bình nước 

nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ, bóng đèn chiếu sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm: ấm đun nước dùng điện, quạt điện, nồi 
cơm điện, bình nước nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ, bóng đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2012-06618 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; 5.5.19; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Huy Hùng  (VN) 
Đội 2, Thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm: chăn; ga; gối; đệm.  
 
 

(210) 4-2012-06619 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thiết bị điện Tân 
Trường Hải   (VN) 
27/6/2 đường Bình Trị Đông, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện.  
 
 

(210) 4-2012-06620 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 26.4.9; A1.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VINADO  (VN) 
151 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; mực dùng cho máy sao chụp; hợp phần mực in; hộp mực in đã có mực 

dùng cho máy in và máy sao chụp.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng: website, thiết kế đồ hoạ. 
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(210) 4-2012-06621 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.2; 25.5.1; A1.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VINADO  (VN) 
151 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in, mực dùng cho máy sao chụp, hợp phần mực in; hộp mực in đã có mực 

dùng cho máy in và máy sao chụp.  
 
 

(210) 4-2012-06622 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH PANKO VINA  (VN)

Lô I-1,2,3,4-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa (dùng cho mục đích vệ sinh).  
 

Nhóm 18: Da thuộc, giả da, sợi da, da thô.  
 

Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-06623 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hiếu  (VN) 
Thôn La B, xã Kim Giang, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc (quần áo). 

 
 

(210) 4-2012-06624 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Hiếu   (VN) 
Thôn La B, xã Kim Giang, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc (quần áo). 
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(210) 4-2012-06625 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ - tư vấn 
ánh Dương  (VN) 
203 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo, dịch vụ tư vấn về giáo dục và đào tạo; dịch vụ vui 
chơi giải trí và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc và mỹ phẩm; dịch vụ y 
tế liên quan đến điều trị ở người.  

 
 

(210) 4-2012-06626 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược HADICO  
(VN) 
22C, khu đô thị mới Định Công, Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06627 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược HADICO  
(VN) 
22C, khu đô thị mới Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06628 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Đài phát thanh - truyền hình 
An Giang  (VN) 
Số 45/1, đường Trần Hưng Đạo, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên truyền hình.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình, truyền các chương trình phát thanh và 
truyền hình.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1010 

(210) 4-2012-06629 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; 5.1.19; 5.1.20 
(591) Đen, nâu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

khoa học mùa màng Anh - Rê  
(VN) 
Lô 30A5 khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.  
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chế phẩm dùng 
để diệt động vật có hại.  

 
Nhóm 31: Hạt (hạt giống); cây trồng; hạt giống thực vật.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán hoá chất; mua bán 
giống cây trồng; đại lý ký gửi thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt nấm, diệt côn trùng, thuốc 
diệt cỏ, diệt sâu bọ).  

 
Nhóm 44: Tạo giống cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-06630 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; 5.1.9; 5.1.20 
(591) Đen, nâu, xanh, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

khoa học mùa màng Anh - Rê  
(VN) 
Lô 30A5 khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.   
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chế phẩm dùng 
để diệt động vật có hại.   

 
Nhóm 31: Hạt (hạt giống); cây trồng; hạt giống thực vật.   

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán hoá chất; mua bán 
giống cây trồng; đại lý ký gửi thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt nấm, diệt côn trùng, thuốc 
diệt cỏ, diệt sâu bọ).   

 
Nhóm 44: Tạo giống cây trồng.  
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(210) 4-2012-06631 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

khoa học mùa màng Anh - Rê  
(VN) 
Lô 30A5 khu Công Nghiệp Trà Nóc 1, 
quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp.   
 

Nhóm 05: Chất diệt nấm, chất diệt cỏ, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chế phẩm dùng 
để diệt động vật có hại.   

 
Nhóm 31: Hạt (hạt giống); cây trồng; hạt giống thực vật.   

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón; mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán hoá chất; mua bán 
giống cây trồng; đại lý ký gửi thuốc bảo vệ thực vật (thuốc diệt nấm, diệt côn trùng, thuốc 
diệt cỏ, diệt sâu bọ).   

 
Nhóm 44: Tạo giống cây trồng.  

 
 

(210) 4-2012-06632 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.4.3; 5.13.4 (540) 

  

(731) Võ Thị Thu Thảo  (VN) 
Xóm 4, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-06633 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Quang Vinh   (VN) 
1/A24 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy; cà vạt; khăn choàng; thắt lưng (quần áo).  
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(210) 4-2012-06634 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) UNIWORLD RIVER CRUISES SA  

(US) 
Suite 300, 17323 Ventura Boulevard, 
Encino, California 91316 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tàu biển du ngoạn và đặt chỗ cho việc vận chuyển bằng đường không 

và đường bộ trước và sau chuyến du ngoạn, và đặt chỗ các cuộc đi chơi tham quan cho 
các hành khách du ngoạn tàu biển của công ty chỉ liên quan đến các chuyến du ngoạn trên 
biển của công ty, và sắp xếp các chuyến du lịch và đặt chỗ việc vận tải bằng đường không 
và vận tải bằng đường bộ cho các khác, du lịch của công ty chỉ liên quan đến các chuyên 
du lịch của công ty.  

 
 

 
(210) 4-2012-06636 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; A25.7.3; 25.7.1; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - in 
ấn - quảng cáo Vũ Mã  (VN) 
219/74 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê dụng cụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo. 
 

Nhóm 40: In ấn. 
 
 

 
(210) 4-2012-06637 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - in 
ấn - Quảng Cáo Vũ Mã  (VN) 
219/74 Trần Văn Đang, phường 11, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, cho thuê dụng cụ quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo.  
 

Nhóm 40: In ấn. 
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(210) 4-2012-06638 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) E-C-TONG ELECTRONICS CO., LTD  

(CN) 
No. 8 Dongfeng Road, Northern Suburb 
Industrial District, Encheng Town, 
Enping City, Guangdong, China 529400 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; thiết bị trộn âm thanh; âm ly; micrô; thiết bị ghi âm thanh 

và/hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát âm thanh và/hoặc hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh 
và/ hoặc hình ảnh; dây cáp dùng cho thiết bị âm thanh/hình ảnh; thiết bị ghi âm; máy 
quay phim.  

 
 

(210) 4-2012-06639 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.10; 24.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Trúc  (VN) 
159/7288 Trần Văn Đang, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng hàm mặt.  

 
 

(210) 4-2012-06640 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thông Điệp  (VN) 
228/48S Thích Quảng Đức, phường 04, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-06641 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go (VN)
127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa; mỹ phẩm. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1014 

(210) 4-2012-06642 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go (VN)
127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa; mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06643 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Thuận 
Phát   (VN) 
50 đường số 21, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện. 
 
 

(210) 4-2012-06644 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Vàng, đen, nâu, nâu đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Phạm Tàu   (VN)

Thôn Võ Xá, xã Thủy Bằng, thị xã 
Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-06645 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) WITEX FLOORING PRODUCTS 
GMBH   (DE) 
Nord-West-Ring 21, D-32832 
Augustdorf, Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lát nền và vật liệu để lát nền, gỗ lát sàn, ván lát sàn, ván lát sàn cắt thành 

miếng (phiến) được làm từ gỗ hoặc vật liệu xuất phát từ gỗ.  
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(210) 4-2012-06647 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

My Lan   (VN) 
Số 19B/5 phố Nguyễn Văn Cừ, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn ướt bằng vải không dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn bằng vải để tẩy 

trang; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau mặt bằng vải. 
 
 

(210) 4-2012-06648 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-06649 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9; 1.15.15; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt, xanh sẫm, xanh 

dương, ghi đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06650 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.11.1; A26.3.6 
(591) Vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06651 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.11.1; 26.1.2; A26.3.6 
(591) Vàng, xanh dương, đen, xanh lá cây, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06652 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.15; A26.3.6 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, nâu đỏ, trắng, ghi
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06653 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; A26.3.6; 26.11.1 
(591) Vàng, xanh xám, xanh dương, ghi, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06654 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.3.6; 26.11.1 
(591) Da cam, vàng, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06655 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 26.11.1; A26.3.6 
(591) Xanh sẫm, vàng, trắng, ghi, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06656 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06657 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh da trời, đỏ, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty ROUSSEL Việt Nam  

(VN) 
202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06658 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty ROUSEL Việt Nam  (VN)
202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06659 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
249/33B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 

hiệu Việt (V_MARQUE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-06660 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Lê Văn Hùng  (VN) 
63 Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-06662 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  
(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn nền trang điểm; son môi; phấn bôi mí mắt; chế phẩm mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; nước thơm dùng cho da; phấn sáp (mỹ phẩm); dầu gội đầu; kem 
đánh răng, dầu gội đầu cho động vật được yêu quí (không dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2012-06663 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Đoàn Nguyễn Bích Uyên  (VN) 
Số 2/2B Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép và mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-06664 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SAMSUNG MEDISON CO., LTD.  
(KR) 
3366 Hanseo-ro, Nam-myeon, 
Hongcheon-gun, Gangwon-do, Republic 
of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán bệnh bằng siêu âm dùng cho mục đích y tế; đầu dò siêu âm 

dùng trong mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06665 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TAKARA HOLDINGS INC.   (JP) 
20 Naginatahoko-cho, Shijo-dori Karasuma
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu sakê (của Nhật Bản); rượu vang, rượu mạnh của Nhật Bản (rượu sôchu), rượu 
mạnh; rượu mùi; rượu cốc-tai; rượu dùng cho vào thực phẩm khi nấu nướng (rượu Mi-rin).  

 
 

(210) 4-2012-06666 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TAKARA HOLDINGS INC.   (JP) 
20 Naginatahoko-cho, Shijo-dori Karasuma
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu sa kê (của nhật bản); rượu vang; rượu mạnh của nhật bản (rượu sôchu); rượu 
mạnh; rượu mùi; rượu cốc tai; rượu dùng cho vào thực phẩm khi nấu nướng (rượu Mi-rin). 

 
 

(210) 4-2012-06667 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HUANG, YI-REN   (TW) 
No. 22, Zihciang St., Yuanlin Township, 
Changhua County 510, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: áo yếm của phụ nữ; quần lót bó sát, áo nịt ngực của phụ nữ; áo chẽn từ thắt 
lưng của phụ nữ; quần áo ngủ của nam giới; bộ quần áo bằng nỉ hoặc sợi bông mặc ấm, 
miếng độn ngực cho áo nịt ngực của phụ nữ (bộ phận của áo nịt ngực); quần áo bơi, áo gi-
lê; quần áo lót mặc bên trong; quần lót bó sát người của phụ nữ; quần áo, khăn quàng cổ 
(trang phục); mũ (đồ đội đầu); bít tất dài (trang phục); găng tay chống lạnh (trang phục); 
tạp dề (trang phục); thắt lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-06668 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HUANG, YI-REN   (TW) 
No. 22, Zihciang St., Yuanlin Township, 
Changhua County 510, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ quần áo lót mặc bên trong; dịch vụ bán 
lẻ giày.  
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(210) 4-2012-06669 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển công nghệ cao y 
dược Minh Tâm   (VN) 
Phòng 21C, tập thể Quân Y Viện 108, số 
1 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng, mua bán thiết bị y tế, mua 
bán máy móc dùng trong y tế.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, trường học, trường đào tạo nghề.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám tai mũi họng, phòng 
khám răng hàm mặt, dịch vụ xoa bóp (mát-xa).  

 
 

(210) 4-2012-06670 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Công nghệ cao Y 
Dược Minh Tâm   (VN) 
Phòng 21C, tập thể Quân Y Viện 108, số 
1 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám tai mũi họng, phòng 
khám răng hàm mặt, dịch vụ xoa bóp (mát-xa).  

 
 

(210) 4-2012-06671 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Công nghệ cao Y 
Dược Minh Tâm   (VN) 
Phòng 21C, tập thể Quân Y Viện 108, số 
1 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 44: Nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám tai mũi họng, phòng 
khám răng hàm mặt, dịch vụ xoa bóp (mát-xa).  

 
 

(210) 4-2012-06674 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 24.13.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

quản lý bất động sản Uy Sơn  
(VN) 
Số 94 - 96 Nguyễn Du, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, cho thuê bất động sản. 
 
 

(210) 4-2012-06675 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A8.1.16; 2.3.25; 2.3.11 
(591) Nâu, ghi, trắng, đen, hồng, hồng cánh 

sen 
(731) Nguyễn Thị Minh Tâm   (VN) 

10/46 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng bánh ngọt.(do cửa hàng cung cấp và thực hiện)  
 
 

(210) 4-2012-06676 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.13.25 
(591) Cam, xanh dương, đen 
(731) DNTN thương mại - dịch vụ 

quảng cáo Biên Hòa B   (VN) 
76/2 KP 9, đường Đoàn Văn Cự, phường 
Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1023 

(210) 4-2012-06677 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng địa ốc Mỹ Nhàn   (VN) 
36D Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt dùng trong xây dựng. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; tư vấn đầu tư (vốn, bất động sản, chứng khoán). 

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; xây dựng 
công trình công ích; san lấp mặt bằng; phá dỡ công trình xây dựng; chuẩn bị mặt bằng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng; thiết kế công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp; thiết kế nội ngoại thất công trình. 

 
 

(210) 4-2012-06679 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1; 26.11.3 
(731) Hộ Kinh doanh Tân Hoàng 

Phúc   (VN) 
64/24 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 
 

(210) 4-2012-06680 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 

thuật nhôm Hưng Phú Thành  
(VN) 
552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; cửa đi; cửa sổ; cổng ra vào (đều làm bằng kim loại); phụ kiện của 
cửa như: bản lề; khóa cửa (không dùng điện); chốt cửa và tay nắm các loại (làm bằng kim 
loại thường). 

 
Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ cửa cuốn dùng điện như: mô tơ điện; tời kéo dùng điện; xích 
truyền động. 

 
Nhóm 09: Thiết bị điện dùng cho cửa cuốn: thiết bị điện dùng đóng mở cửa ra vào; thiết 
bị điều khiển từ xa đóng mở cửa ra vào; bình tích điện UPS; thiết bị điều khiển dùng nâng 
hạ cửa cuốn. 

 
Nhóm 19: Cửa không làm bằng kim loại như: cửa sổ; cửa đi bằng nhựa (có lõi thép gia 
cường); cửa gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-06681 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Nâu đậm, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Linh  (VN) 
601/1A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo sơ mi, váy, quần áo thể dục, quần áo ngủ, áo bành tô, áo choàng, 

áo khoác ngoài. 
 
 

(210) 4-2012-06682 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh đậm, đỏ tía, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Linh   (VN) 
601/1A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo sơ mi, váy, quần áo thể dục, quần áo ngủ, áo bành tô, áo choàng, 

áo khoác ngoài. 
 
 

(210) 4-2012-06683 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9 
(591) Xanh đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Linh   (VN) 
601/1A Cách Mạng Tháng Tám, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo sơ mi, váy, quần áo thể dục, quần áo ngủ, áo bành tô, áo choàng, 

áo khoác ngoài. 
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(210) 4-2012-06684 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Sơn Việt Bắc 
Ninh   (VN) 
Xóm Chinh-Lũng Giang, thị trấn Lim, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đầu đĩa; đầu kỹ thuật số; băng đĩa từ tính và quang học.  

 
 

(210) 4-2012-06685 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

quốc tế Cửu Long  (VN) 
Tầng 2, phòng 202, tòa nhà 275 Lạch 
Tray, phường Đằng Giang, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-06686 (220) 09.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(591) Đen, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và xuất
nhập khẩu Hoàng Mai  (VN) 
Ngã tư Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: giấy can, các loại giấy viết, bìa màu các loại, giấy 

màu các loại, giấy dùng cho máy tính, giấy dùng cho máy fax, giấy in dùng cho văn 
phòng, giấy than, các loại sổ ghi chép, vở học sinh.  

 
 

(210) 4-2012-06687 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; 26.4.4; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh vẹt, vàng, da cam, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và xuất 
nhập khẩu Hoàng Mai  (VN) 
Ngã tư Canh, xã Vân Canh, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm như: giấy can dùng để chế bản, bìa màu các loại, giấy màu 
các loại, giấy dùng cho máy tính, dùng cho máy fax, giấy viết, giấy in dùng cho văn 
phòng, giấy than, các loại sổ  ghi chép, vở học sinh.  

 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: giấy can, các loại giấy viết, bìa màu các loại, giấy 
màu các loại, giấy dùng cho máy tính, giấy dùng cho máy fax, giấy in dùng cho văn 
phòng, giấy than, các loại sổ ghi chép, vở học sinh.  

 
 

(210) 4-2012-06688 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BLUE WAY KABUSHIKI KAISHA 
(d.b.a. BLUE WAY COMPANY)   (JP) 
61-1, Oaza-Shinichi, Shinichi-cho, 
Fukuyama-shi, Hiroshima Prefecture, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 25: Khăn quàng cổ hoặc buộc đầu; thắt lưng; áo bludông; mũ lưỡi trai; quần áo trẻ 
em; quần áo; quần áo làm bằng chất liệu bò, vải bông chéo; áo choàng ngoài; đồ đi chân; 
găng tay (trang phục); đồ đội đầu; áo vét (quần áo); bộ áo liền quần (trang phục bảo hộ 
lao động); quần; khăn quàng; áo sơ mi; váy; tất; áo chui đầu bằng chất liệu nỉ; quần dài; 
quần áo lót; quần áo không thấm nước.  

 
 

(210) 4-2012-06689 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BLUE WAY KABUSHIKI KAISHA 
(d.b.a. BLUE WAY COMPANY)    (JP) 
61-1, Oaza-Shinichi, Shinichi-cho, 
Fukuyama-shi, Hiroshima Prefecture, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 25: Khăn quàng cổ hoặc buộc đầu; thắt lưng; áo bludông; mũ lưỡi trai; quần áo trẻ 
em; quần áo; quần áo làm bằng chất liệu bò, vải bông chéo; áo choàng ngoài; đồ đi chân; 
găng tay (trang phục); đồ đội đầu; áo vét (quần áo); bộ áo liền quần (trang phục bảo hộ 
lao động); quần; khăn quàng; áo sơ mi; váy; tất; áo chui đầu bằng chất liệu nỉ; quần dài; 
quần áo lót; quần áo không thấm nước.  

 
 

(210) 4-2012-06690 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; 26.11.1 
(591) đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH tư vấn Tâm Việt 

Luật  (VN) 
48 đường 5B, phường An Lạc A, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1027 

(511)   Nhóm 35: Môi giới thương mại; hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính-kế toán); 
quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức giới thiệu và xúc tiến 
thương mại; dịch vụ photo, chuẩn bị tài liệu. 

 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 
 

(210) 4-2012-06691 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đen, hồng (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM DV Nữ 
Hoàng Thời Trang  (VN) 
5/49/10 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-06692 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) ; 6.1.2; A5.1.7; 1.15.24 
(591) Vàng, trắng, nâu, xanh da trời, xanh, 

cam, xanh lá mạ, vàng xanh, xanh ngọc, 
xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Triển Phần 
Mềm VNG  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim, không phải phim quảng cáo; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền 
hình; xuất bản sách.  

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa điểm và 
các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương tiện tra 
cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách hàng về 
các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các liên kết 
web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một website và 
liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi.  
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(210) 4-2012-06694 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Hoàng Vũ  (VN) 
9/24 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-06695 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.   (JP) 

18-1 Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích gia đình; chế phẩm tạo mùi thơm cho 

thực phẩm không phải từ tinh dầu; trà; đồ uống trên cơ sở trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đá lạnh có thể ăn được; bánh kẹo; bánh mỳ; bánh 
bao nhỏ; gia vị để nấu; đồ gia vị; bột gia vị để trộn vào cơm, cụ thể là Furi-kake; cà phê 
chưa rang; chế phẩm ngũ cốc; bánh bao có nhân kiểu Trung Quốc, cụ thể là Gyoza đã nầu 
chín; bánh xăng-đuých; bánh bao hấp kiểu Trung Quốc, cụ thể là Shumai đã nấu chín; 
cơm cuốn (shusi); viên bột có trộn những mẩu thịt bạch tuộc nhỏ đã rán, cụ thể là 
Takoyaki; bánh bao nhỏ nhân thịt băm đã hấp, cụ thể là Niku-manjuh; bánh mì kẹp thịt 
băm viên; bánh pizza; đồ ăn trưa đóng hộp gồm cơm và thịt bò; đồ ăn trưa đóng hộp gồm; 
cơm và thịt lợn; đồ ăn trưa đóng hộp gồm cà ri và cơm; đồ ăn trưa đóng hộp gồm cơm và 
rau; đồ ăn trưa đóng hộp gồm cơm và cá ngừ sống; đồ ăn trưa đóng hộp gồm cơm, cá ngừ 
sống vâ tỏi tây; đồ ăn trưa được đóng hộp gồm cơm và thịt gà dẹt mỏng; bánh mì kẹp xúc 
xích; bánh pa-tê thịt; bánh nhân thịt; hỗn hợp bánh kẹo ăn ngay; thóc đã xát vỏ yến mạch 
đã xát vỏ; lúa mạch đã xát vỏ; bột mì cho thực phẩm.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-06696 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH Vạn Xuân   (VN) 

231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Đông dược. 
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(210) 4-2012-06697 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân    (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Đông dược. 

 
 

(210) 4-2012-06698 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Vạn Xuân   (VN) 
231 Chiến Lược, khu phố 18, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Đông dược. 

 
 

(210) 4-2012-06699 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.20; 5.3.16; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, ghi xám, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Mùa vàng  (VN) 
63/2 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (bar); nhà nghỉ (resort).  

 
 

(210) 4-2012-06700 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cơ sở Vũ Thảo   (VN) 
224/39/33 khu phố 6, đường số 8, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; bếp điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng.  
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(210) 4-2012-06701 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cơ sở Vũ Thảo    (VN) 
224/39/33 khu phố 6, đường số 8, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; bếp điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng.  
 
 

(210) 4-2012-06702 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cơ sở Vũ Thảo    (VN) 
224/39/33 khu phố 6, đường số 8, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas; bếp từ; bếp điện; nồi cơm điện; lò vi sóng; lò nướng.  
 
 

(210) 4-2012-06703 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Vàng cam, xanh đen, trắng 
(731) Công ty TNHH tiếp vận Hừng ¸  

(VN) 
16-18 (lầu 6) Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 39: Giao nhận; vận chuyển hành khách, hàng hóa.  
 

(210) 4-2012-06704 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Thịnh Tài   (VN) 

1F đường Bà Triệu, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 
(micrô); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
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(210) 4-2012-06705 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FIT 24  (VN) 
61 đường G1, phường Thạnh Mỹ Lợi, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe (huấn luyện thể dục thể hình và sức khỏe).  

 
 

(210) 4-2012-06706 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(731) 1. CHONG KIM HUAT   (MY) 

No. 40, Jalan Metro Perdana Timur 8, 
Kepong Enterpreneurs Park, 7th Mile, 
Jalan Kepong, 52100 Kuala Lumpur, 
Malaysia  
2. HE DEHUAN   (CN) 
No.7 lane 4 team 12, Changgang village, 
Shiling town, Huadu district, Guangzhou 
City, Guangdong province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Đầu nối cho ống dẫn (bộ phận của máy móc), ống bằng kim loại dùng để 

truyền năng lượng thủy lực trong máy móc, ống không bằng kim loại dùng để truyền năng 
lượng thủy lực trong máy móc; ống bằng kim loại chịu áp lực cao (bộ phận của máy móc, 
máy và động cơ), cơ cấu ghép nối dùng cho máy móc, khớp nối ống kim loại (bộ phận 
của máy); khớp nối dùng cho ống dẫn bằng kim loại (bộ phận của máy móc); khớp nối 
dùng cho ống bằng kim loại (bộ phận của máy móc), khớp nối ống thép không gỉ (bộ 
phận của máy móc); máy bơm thủy lực.  

 
 

(210) 4-2012-06711 (220) 09.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.4.2; A1.1.10; 3.4.13; 1.7.6 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, 

vàng 
(731) FROMAGERIES BEL   (FR) 

16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, 
France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Trứng, sữa (ở bất kỳ dạng nào); bơ; kem; pho mát và các sản phẩm từ pho mát; 

sữa chua; sữa; protein từ sữa (dùng cho người); nước sữa; sản phẩm sữa; đồ uống làm từ 
sữa. 
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Nhóm 43: Cơ sở lưu trữ tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà 
phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); căng tin; dịch vụ 
khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; khách sạn cạnh 
đường cho khách có ôtô; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ đặt chỗ 
ở tạm thời; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-06714 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm doanh nghiệp Gia Định (VN)
Số 118/127A/15 Phan Huy ích, phường 15,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-06715 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm doanh nghiệp Gia Định (VN)
Số 118/127A/15 Phan Huy ích, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-06716 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt, 

vàng 
(731) Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm doanh nghiệp Gia Định (VN)
Số 118/127A/15 Phan Huy ích, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-06717 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Ngô 
Văn Hòng  (VN) 
Tiểu khu 8 thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu 
Hóa, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe đạp.  
 
 

(210) 4-2012-06719 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông NBC  (VN) 
Số 04, Bến Nghé, phường Tân Thuận 
Đông, quận 07, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình. 
 
 

(210) 4-2012-06720 (220) 10.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, xám đen (540) 

  

(731) Tiêu Vĩnh Ngọc  (VN) 
74/13 H Điện Biên Phủ, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ cai nghiện ma túy.  
 
 

(210) 4-2012-06722 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LTD.   (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol,Cyprus 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-06723 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Thuận Tiến Phát (VN)
Tổ 11, thôn Thị, phường Đồng Mai, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); nước (đồ uống).  
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(210) 4-2012-06724 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A Cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-06725 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A Cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-06726 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A Cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-06727 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A Cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  
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(210) 4-2012-06728 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A Cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-06729 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A Cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-06730 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-06731 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH máy tính CMS  
(VN) 
Tầng 13, CMC Tower, lô C1A cụm tiểu 
thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ 
quận Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính.  
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(210) 4-2012-06732 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.11.1 
(591) Đỏ sẫm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ELIVITAS Việt 
Nam   (VN) 
Số 184 ngõ Quan Thổ I, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-06733 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Tú   (VN) 
Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, 
tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ phụ kiện phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh; bộ sen vòi tắm; bộ xịt vệ sinh; 

chậu rửa bát bằng inox thuộc thiết bị vệ sinh; bồn tắm; bình nước nóng đun bằng điện sử 
dụng trong phòng tắm thuộc thiết bị vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-06734 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
7/15 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục, thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-06735 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH quốc tế Hưng 
Thịnh Phát  (VN) 
7/15 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục, thể thao. 
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(210) 4-2012-06736 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Vàng 
(731) TAKATORI CORPORATION   (JP) 

313-1 SHINDO-CHO, KASHIHARA-
CITY, NARA, 634-8580 JAPAN  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy cắt vải; máy gia công cắt (để gia công kim loại); máy cắt dây; 

máy và thiết bị dệt.   
 
 

(210) 4-2012-06737 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TAKATORI CORPORATION   (JP) 
313-1 SHINDO-CHO, KASHIHARA-
CITY, NARA, 634-8580 JAPAN  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy cắt vải; máy gia công cắt (để gia công kim loại); máy cắt dây; 

may và thiết bị dệt.   
 
 

(210) 4-2012-06742 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Ngọc 
Huỳnh   (VN) 
95-97 đường số 6, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Túi xách, ba lô bằng da, giả da. 

 
 

(210) 4-2012-06743 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 

biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
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thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau dùng để nấu ăn; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị; đồ gia 
vị (tất cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-06744 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 
biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau dùng để nấu ăn; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt.  

 

Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị; đồ gia 
vị (tất cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-06745 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  
(VN) 
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 
biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau dùng để nấu ăn; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt.  

 

Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị; đồ gia 
vị (tất cả thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2012-06746 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Trung Thành  (VN)
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 

biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau dùng để nấu ăn; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị; đồ gia 
vị (tất cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-06747 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trung Thành  (VN)
Số 2, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn muối xông khói; nước canh thịt; dầu thực vật; thực phẩm được chế 

biến từ cá; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử (đã qua sơ chế); 
thạch cho thực phẩm; pa-tê gan; mỡ lợn cho thực phẩm; thịt; thực phẩm được chế biến từ 
thịt; củ hành đã được bảo quản; dưa muối, rau muối; xúc xích, lạp xưởng; chế phẩm để 
nấu xúp, chế phẩm để nấu canh, chế phẩm để nấu cháo; nước ép rau dùng để nấu ăn; rau 
đã được bảo quản; rau đóng hộp; mứt gừng (mứt ướt); mứt nhão, mứt ướt.  

 
Nhóm 30: Muối là gia vị; tương hạt cải; dấm; nước sốt; tàu vị yểu (xì dầu, nước tương, 
magi); tương ớt; hương liệu; mù tạc; muối dùng để bảo quản thực phẩm; chất làm đặc 
dùng để nấu ăn; nấm men; dung dịch để ngâm trái cây, không phải là thuốc; gia vị; đồ gia 
vị (tất cả thuộc nhóm này).  

 
 

(210) 4-2012-06749 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam  (VN) 
20/28/72 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-06750 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Ana Sports Việt Nam   (VN) 
Số 1, ngõ 54, phố Giáp Nhị, phường Thịnh
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao; giầy thể thao (không bao gồm giầy có gắn bánh xe và lưỡi 

trượt) 
 

Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; vợt cho thể thao; lưới cho thể thao; quả cầu lông; quả bóng 
cho trò chơi (bóng đá, bóng chuyền; bóng tenis). 

 
Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu quần áo thể thao, giầy thể thao và các thiết bị, 
dụng cụ trong thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-06751 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Phúc Đạt   (VN) 
Số 39 ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ cầm tay dùng điện (máy khoan, máy bào, máy cưa, máy cắt, máy 

cắt kim loại, máy đầm, máy nén khí) và phụ tùng của các sản phẩm nói trên.   
 

Nhóm 09: Tụ điện, tụ khởi động, bình ắc qui điện, pin điện, thiết bị dẫn quang điện, thiết 
bị kiểm tra tụ điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo máy công cụ cầm tay dùng điện (máy 
khoan, máy bào, máy cưa, máy cắt, máy cắt kim loại, máy đầm) và phụ tùng của các sản 
phẩm nói trên, tụ điện, tụ khởi động, bình ắc qui điện, pin điện, thiết bị dẫn quang điện, 
thiết bị kiểm tra tụ điện.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các máy công cụ.  

 
 

(210) 4-2012-06752 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8 
(591) Đỏ đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Phú 

Thái   (VN) 
Số 313 đường Hùng Vương, phường Tích 
Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 37: San Iấp mặt bằng công trình, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà dân 
dụng; lắp đặt điện, nước công trình.  

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường bộ, đường biển, đường hàng không trong nước và quốc 
tế.  

 
 

(210) 4-2012-06753 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Đình Tư  (VN) 
V33, Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-06754 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Đình Tư   (VN) 
V33, Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-06755 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Đình Tư   (VN) 
V33, Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-06756 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Đình Tư   (VN) 
V33, Bến Vân Đồn, phường 8, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-06759 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; A25.3.3; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cơ Khí và Môi 
Trường Nam An   (VN) 
Số 240 phố Nguyễn Văn Linh, phường 
Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bồn chứa dầu bằng kim loại và hợp kim của chúng (không thuộc các nhóm 
khác).  

 
 

(210) 4-2012-06760 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: ổ bi công nghiệp, vòng bi công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-06761 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH KYMCO Việt Nam  
(VN) 
E4/52, quốc lộ 1A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Ôtô, xe máy.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa ôtô, xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-06766 (220) 10.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1; 24.1.1; 3.1.1; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Năm Sao   (VN) 
Số 25 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 45: Vệ sỹ; dịch vụ người bảo vệ; tư vấn an ninh. 
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(210) 4-2012-06767 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 1.15.24; A1.1.10; 25.1.6 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Yến Vàng   (VN) 
79 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến, 

yến sào đã chưng cất đóng hộp.  
 
 

(210) 4-2012-06768 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Tân Đại 
Khánh International  (VN) 
161 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-06769 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Tân Đại 
Khánh International  (VN) 
161 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-06770 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.4 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cà Phê Tân Đại 
Khánh INTERNATIONAL  (VN) 
161 quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-06771 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguồn Năng 
Lượng  (VN) 
028 chung cư A Vườn Lài, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Tủ bảng điện, hệ thống giá đỡ (thang cáp điện, máng cáp điện), hệ thống thanh 

dẫn điện. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: tủ bảng điện, giá đỡ cáp điện, thanh dẫn điện. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt: tủ bảng điện, hệ thống giá đỡ (thang cáp điện, máng cáp 
điện), hệ thống thanh dẫn điện. 

 
 

(210) 4-2012-06772 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguồn Năng 
Lượng  (VN) 
028 chung cư A Vườn Lài, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện: tủ bảng điện, giá đỡ cáp điện, thanh dẫn điện. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa, lắp đặt: tủ bảng điện, hệ thống giá đỡ (thang cáp điện, máng cáp 
điện), hệ thống thanh dẫn điện. 

 

(210) 4-2012-06773 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV Thiết Kế 
Xây Dựng Thương Mại & Dịch 
Vụ Rồng Xanh   (VN) 
Phòng 702 Zen Plaza 54-56 Nguyễn 
Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản. 
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc. 
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(210) 4-2012-06774 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thiết Kế 
Xây Dựng Thương Mại & Dịch 
Vụ Rồng Xanh    (VN) 
Phòng 702 Zen Plaza 54-56 Nguyễn 
Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; kinh doanh bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc. 
 
 

(210) 4-2012-06775 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thanh 
Trâm   (VN) 
Số 47/9B đường Trần Phú, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; kem mỹ phẩm; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm 
mỹ phẩm để tắm. 

 
 

(210) 4-2012-06776 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, ghi 
(731) Công ty TNHH phát triển P&N 

Việt Nam  (VN) 
Số 23, ngõ 168, đường Nguyễn Xiển, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 
(VUGIA&PARTNER CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giầy dép, mũ nón và phụ kiện kèm theo quần áo (thắt lưng, 
túi, khăn quàng, găng tay).  

 
 

(210) 4-2012-06777 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Phạm Tuấn Phong  (VN) 
Nhà số 6, ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị (nước chấm, nước xốt). 
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(210) 4-2012-06778 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A17.2.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 

Vàng Bạc Đá Quý Nam Chính (VN)
Số nhà 630, đường Cù Chính Lan, 
phường Phương Lâm, thành phố Hoà 
Bình, tỉnh Hoà Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng và kim loại quý; đá quý nhân tạo; đồ trang sức bằng 
bạc; ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2012-06781 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  
(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06782 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  
(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06783 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Phạm Trần (VN)
55 tổ 2, ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-06784 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Hoa Mỹ  
(VN) 
83 đường số 11, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06785 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Văn Nam  
(VN) 
54/19 đường Chiến Lược, khu phố 13, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2012-06786 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 
LTD.   (IL) 
P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm.  

 
 

(210) 4-2012-06790 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; A25.3.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lục 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh Đặng Nguyên 
Đường  (VN) 
240 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, thuốc được bào chế từ dược liệu.  
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(210) 4-2012-06791 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3; 26.4.2 
(591) Vàng nhạt, vàng, đỏ, đen, xanh lục 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đặng Nguyên 
Đường   (VN) 
240 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y, thuốc được bào chế từ dược liệu.  

 
 

(210) 4-2012-06793 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH May An Đại 
Dương  (VN) 
134/16A Đào Duy Anh, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-06794 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Một Thành Viên 
ý Nguyện   (VN) 
116 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống chứa cồn (trừ bia), rượu, rượu khai vị; cốc-tai, rượu mùi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm đã chế biến, bánh kẹo, rượu, bia; nước giải khát.  
 
 

(210) 4-2012-06795 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển D&C  (VN) 
Số 11, tổ 66, ngõ 131, phố Vương Thừa 
Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2012-06796 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển D&C  (VN) 
Số 11, tổ 66, ngõ 131, phố Vương Thừ 
Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-06797 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ecompark 
Việt Nam   (VN) 
Đội 8, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn (bao gồm cả sơn dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và 

nghệ thuật), vecni, chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm. 
 

Nhóm 19: Bột bả trát tường, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng 
cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán các loại sơn tường, sơn nước, bột trét, quản lý kinh doanh 
các sản phẩm sơn tường, sơn nước, bột trét. 

 
 

(210) 4-2012-06798 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) SAMITA COMPANY LIMITED   (TH) 

14/42-45 Charasmuang Road, 
Rongmuang Sub-District, Patumwan 
District, Bangkok 10330, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi, hành lý, ví cho phụ nữ, ví cho nam giới, ví đựng chìa khóa, dây đeo vai, 

cặp đựng tài liệu, va-li, túi nhỏ, túi xách tay, túi nhỏ đựng đồ cá nhân khi đi du lịch, tất cả 
các sản phẩm đã nêu được làm bằng da và/hoặc giả da; «. 

 
Nhóm 35: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, quần áo trẻ em, bộ quần áo bơi, áo mưa, quần 
áo y phục (costumes), ca vát, trang phục dệt kim, găng tay (quần áo), khăn choàng, thắt 
lưng (quần áo), quần áo lót mặc bên trong, mũ, mũ lưỡi trai.  
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(210) 4-2012-06799 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06800 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06801 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia    (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06802 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia    (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06803 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt   (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06804 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt    (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06805 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sức Khỏe Tốt    (VN) 
Số 209, tổ 41, ngõ Văn Chương, phường 
Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06806 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06807 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 
vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
G16 làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-06808 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21 
(591) Xanh dương, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần ITG Việt Nam  
(VN) 
P908, B3D, Nam Trung Yên, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  
 
 

(210) 4-2012-06809 (220) 10.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 16.1.14 
(591) Xanh dương, hồng, đen, trắng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Doãn Hà Thắng   (VN) 
Phòng 316, Viện Vật Lý, số 10 Đào Tấn, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học. 
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Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-06810 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại trà 
cà phê Cường Thịnh  (VN) 
548/7 Tân Kỳ Tân Quý, KP7, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột các loại.  
 
 

(210) 4-2012-06811 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.3.1; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MDA E&C  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà LOD, số 38 Nguyễn 
Phong Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; xây 
dựng (xây dựng các công trình: dân dụng; công nghiệp; giao thông; thủy lợi); lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và bảo 
dưỡng đường ống dẫn; dịch vụ ngăn cách (nhiệt; điện; âm ) trong xây dựng. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế 
trang trí nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-06812 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đen, ghi 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MDA E&C  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà LOD, số 38 Nguyễn 
Phong Sắc kéo dài, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ làm kín công trình; xây 
dựng (xây dựng các công trình: dân dụng; công nghiệp; giao thông; thủy lợi); lắp đặt và 
sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và bảo 
dưỡng đường ống dẫn; dịch vụ ngăn cách (nhiệt; điện; âm ) trong xây dựng.  

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết kế 
trang trí nội thất. 
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(210) 4-2012-06813 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.2; 26.1.4; 21.1.25; 18.1.11; 
18.1.25; 26.13.25 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Thiếu Nhi Mới  (VN) 
Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 
9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng dụng cụ học tập, 

văn phòng phẩm, áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, nón mũ, bát đĩa, cốc chén, 
máy chơi trò chơi; dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; công viên vui 
chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí, dịch vụ 
giáo dục và dạy trẻ trong trường mẫu giáo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn, quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-06814 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Thiếu Nhi Mới  (VN) 
Số 84A Bà Huyện Thanh Quan, phường 
9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng may mặc thời trang, đồ dùng dụng cụ học tập, văn phòng phẩm, 

áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, nón mũ, bát đĩa, cốc chén; dịch vụ quảng cáo 
thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-06816 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vật liệu xây dựng Minh Tuấn  
(VN) 
Số 15A3, tổ 1, Giáp Nhất, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh cụ thể là: chậu rửa (dùng trong nhà tắm và bếp), bồn tắm, vòi 

nước, vòi hoa sen, van nước, bình nóng lạnh.  
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(210) 4-2012-06817 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 6.1.2; 2.3.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NASACO  (VN) 
Số 50/218 Tây Sơn, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2012-06818 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.5; 21.3.21 
(591) Vàng cam đậm, xanh lá cây đậm, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tập trung Mặt Trời 
Vàng  (VN) 
P203 tòa nhà Petro Vietnam, số 1-5 Lê 
Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, phần mềm máy tính, máy tính cá nhân bỏ túi, trò chơi trên 

điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường (marketing).  
 

Nhóm 38: Dịch vụ khai thác giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-06819 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-06820 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(731) YUNNAN QINGYITANG 

INDUSTRIAL CO.,LTD.   (CN) 
Biopharmaceutical Section Of Economic 
Development Zone, Dali, Yunnan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh, khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng miếng dùng khi có 
kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; chế phẩm khử trùng; quần 
lót vệ sinh phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2012-06821 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.2; 26.13.25; 6.1.2 
(731) CHONGQING CHANGAN CLUTCH 

MANUFACTURING CO.,LTD.   (CN) 
Community 6, 7, 10, Yongxing Village, 
Jiuxian Town, Tongliang County, 
Chongqing, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; ổ líp dùng cho xe cộ mặt đất, hộp số cho 

phương tiện giao thông trên bộ; xích truyền động cho xe cộ mặt đất; xe ô tô; động cơ dẫn 
động cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt đất; cơ cấu ghép 
nối cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp truyền động bánh răng cho phương tiện giao 
thông trên bộ; lót phanh cho ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-06822 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) BABY LIGHTING COMPANY 
LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 1201, 12/F, Wha Yuen Bldg, 
149 Queen's Rd, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn; bóng đèn điện; đèn điện; đèn; đèn lồng chiếu sáng; hệ thống chiếu 

sáng và thiết bị chiếu sáng; ống dạ quang để chiếu sáng; đèn đứng; thiết bị chiếu sáng sử 
dụng đi ốt phát quang.  

 
 

(210) 4-2012-06823 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CHONGQING LIANGPING 
ZHANGYAZI FOOD CO., LTD.   (CN) 
Liangping County Industrial Park, 
Chongqing City, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt lợn ướp, thịt; thịt muối; thịt giăm bông; thịt vịt muối; thịt đã sấy khô; thịt 

ức (thịt ở phần ngực); thịt đã được làm mềm; gia cầm, không còn sống.  
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(210) 4-2012-06824 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.20; 24.13.1; 26.1.1 
(731) DERMATECH KOREA CO., LTD. (KR)

2509, 5th Global Venture Dong, 
Gyeongbuk Technopark, 27, Sampung-Ro 
300, Gyeongsan-Si, Gyeongbuk, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; kem mỹ phẩm dùng để chăm sóc da.  

 
 

(210) 4-2012-06825 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  
(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; máy bơm; máy xay nghiền gia 
dụng chạy điện; thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm.  

 

Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện; dụng cụ để kết nối điện (công tắc, ổ cắm, phích cắm); rơle 
điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện.  

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết 
bị sấy; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); 
thiết bị phân phối nước.  

 
 

(210) 4-2012-06826 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  
(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; máy bơm; máy xay nghiền gia 
dụng chạy điện; thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm.   

 

Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện; dụng cụ để kết nối điện (công tắc, ổ cắm, phích cắm); rơle 
điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện.   

 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết 
bị sấy; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); 
thiết bị phân phối nước.  
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(210) 4-2012-06827 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  
(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; máy bơm; máy xay nghiền gia 

dụng chạy điện; thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm.   
 

Nhóm 11: Bộ đóng mạch điện; dụng cụ để kết nối điện (công tắc, ổ cắm, phích cắm); rơle 
điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện.   

 
 

(210) 4-2012-06828 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  
(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; máy bơm; máy xay nghiền gia 

dụng chạy điện; thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm.   
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết 
bị sấy; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); 
thiết bị phân phối nước.  

 
 

(210) 4-2012-06829 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  
(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; máy bơm; máy xay nghiền gia 

dụng chạy điện; thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm.   
 

Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết 
bị sấy; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); 
thiết bị phân phối nước.  
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(210) 4-2012-06830 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH SENA Việt Nam  

(VN) 
Số 34 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy công cụ; máy phát điện; máy bơm; máy xay nghiền gia 

dụng chạy điện; thiết bị cơ điện dùng để chế biến thực phẩm.   
 

Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện; dụng cụ để kết nối điện (công tắc, ổ cắm, phích cắm); rơle 
điện; bộ tích điện; hộp nối đầu dây (điện); dây điện.   

 
Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết 
bị sấy; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí); 
thiết bị phân phối nước.  

 
 

(210) 4-2012-06831 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước 

hoa. 
 
 

(210) 4-2012-06832 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 5.3.20 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước 

hoa. 
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(210) 4-2012-06833 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.2.7 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước hoa. 
 
 

(210) 4-2012-06834 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; A25.3.3; A5.5.20; A25.3.15 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.  (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước hoa. 
 
 

(210) 4-2012-06835 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.7; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần GON SA  (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06836 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 3.7.17; A26.11.8; 26.13.25; 26.11.3
(731) Tổng công ty bưu chính Việt 

Nam  (VN) 
Số 5 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát hành báo chí.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bưu chính cụ thể là dịch vụ chuyển tiền (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khai giá.  
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Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính chuyển phát cụ thể là dịch vụ bưu phẩm (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ bưu kiện (trong nước và quốc tế); dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ chuyển 
phát nhanh, dịch vụ chuyển phát hồ sơ cấp đổi hộ chiếu, dịch vụ phát hàng (có kèm theo 
thu tiền nếu khách hàng yêu cầu) dịch vụ datapost (dịch vụ được thực hiện nhờ công nghệ 
lai ghép (kết hợp) tin học - viễn thông - Bưu chính đáp ứng nhu cầu in ấn, lồng gấp vào 
phong bì và chuyển phát thông tin tới người nhận một cách an toàn, nhanh chóng và bảo 
mật), dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ điện hoa và chuyển quà tặng, dịch vụ 
chuyển phát hồ sơ kèm tiền dịch vụ vận chuyển bưu chính cụ thể là dịch vụ vận chuyển 
tài liệu và hàng hóa bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay, giao nhận hàng hóa và dịch vụ kho vận. 

 
 

(210) 4-2012-06837 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 3.7.17; 26.11.3; 
A26.11.8 

(591) Xanh lam, vàng, đen, trắng 
(731) Tổng công ty bưu chính Việt 

Nam   (VN) 
Số 5 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát hành báo chí.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bưu chính cụ thể là dịch vụ chuyển tiền (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khai giá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính chuyển phát cụ thể là dịch vụ bưu phẩm (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ bưu kiện (trong nước và quốc tế); dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ chuyển 
phát nhanh, dịch vụ chuyền phát hồ sơ cấp đổi hộ chiếu, dịch vụ phát hàng (có kèm theo 
thu tiền nếu khách hàng yêu cầu) dịch vụ datapost (dịch vụ được thực hiện nhờ công nghệ 
lai ghép (kết hợp) tin học - viễn thông - Bưu chính đáp ứng nhu cầu in ấn, lồng gấp vào 
phong bì và chuyển phát thông tin tới người nhận một cách an toàn, nhanh chóng và bảo 
mật), dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ điện hoa và chuyển quà tặng, dịch vụ 
chuyển phát hồ sơ kèm tiền dịch vụ vận chuyển bưu chính cụ thể là dịch vụ vận chuyển 
tài liệu và hàng hóa bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay, giao nhận hàng hóa và dịch vụ kho vận. 

 
 

(210) 4-2012-06838 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 3.7.17; 26.11.3; 
A26.11.8 

(731) Tổng công ty bưu chính Việt 
Nam  (VN) 
Số 5 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát hành báo chí.    
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Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bưu chính cụ thể là dịch vụ chuyển tiền (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khai giá.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính chuyển phát cụ thể là dịch vụ bưu phẩm (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ bưu kiện (trong nước và quốc tế); dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ chuyển 
phát nhanh, dịch vụ chuyền phát hồ sơ cấp đổi hộ chiếu, dịch vụ phát hàng (có kèm theo 
thu tiền nếu khách hàng yêu cầu) dich vụ datapost (dịch vụ được thực hiện nhờ công nghệ 
lai ghép (kết hợp) tin học - viễn thông - Bưu chính đáp ứng nhu cầu in ấn, lồng gấp vào 
phong bì và chuyển phát thông tin tới người nhận một cách an toàn, nhanh chóng và bảo 
mật), dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ điện hoa và chuyển quà tặng, dịch vụ 
chuyển phát hồ sơ kèm tiền dịch vụ vận chuyển bưu chính cụ thể là dịch vụ vận chuyển 
tài liệu và hàng hóa bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay, giao nhận hàng hóa và dịch vụ kho vận. 

 
 

(210) 4-2012-06839 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; A26.11.8; 26.11.3; 3.7.17
(591) Xanh lam, vàng, đen, trắng 
(731) Tổng công ty bưu chính Việt 

Nam  (VN) 
Số 5 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phát hành báo chí.    
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bưu chính cụ thể là dịch vụ chuyển tiền (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ thanh toán, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khai giá.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính chuyển phát cụ thể là dịch vụ bưu phẩm (trong nước và quốc 
tế), dịch vụ bưu kiện (trong nước và quốc tế); dịch vụ bưu chính ủy thác, dịch vụ chuyển 
phát nhanh, dịch vụ chuyền phát hồ sơ cấp đổi hộ chiếu, dịch vụ phát hàng (có kèm theo 
thu tiền nếu khách hàng yêu cầu) dich vụ datapost (dịch vụ được thực hiện nhờ công nghệ 
lai ghép (kết hợp) tin học - viễn thông - Bưu chính đáp ứng nhu cầu in ấn, lồng gấp vào 
phong bì và chuyển phát thông tin tới người nhận một cách an toàn, nhanh chóng và bảo 
mật), dịch vụ bưu phẩm không địa chỉ, dịch vụ điện hoa và chuyển quà tặng, dịch vụ 
chuyển phát hồ sơ kèm tiền dịch vụ vận chuyển bưu chính cụ thể là dịch vụ vận chuyển 
tài liệu và hàng hóa bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay, giao nhận hàng hóa và dịch vụ kho vận. 

 
 

(210) 4-2012-06840 (220) 10.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.8; 18.1.5 (540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa nội 
Huy Cường  (VN) 
Số 1, ngõ 133 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2012-06842 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH nhà nước một 

thành viên Yến Sào Khánh 
Hòa    (VN) 
248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế, yến sào chế biến, hạt điều chế biến; hải sâm, trai, sò, 

tôm, cua, cá, mực chế biến; dừa quả chế biến.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo, chế phẩm ngũ cốc, chè (trà), cà phê, đồ gia vị.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng thiên nhiên; nước giải khát làm từ yến; nước 
ép trái cây. 

 
Nhóm 39: Trục vớt tàu chìm; dịch vụ tham quan; dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; bơi lặn, thể thao trên biển.  

 
 

(210) 4-2012-06844 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Vũ Thế Quang  (VN) 

644/4 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06845 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Vũ Thế Quang  (VN) 

644/4 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06846 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Vũ Thế Quang  (VN) 
644/4 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06847 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 10.3.7; 26.3.4; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Tân Hưng Phát (VN)

Lô C4/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho nhà tắm cụ thể như: chậu rửa, bồn tắm, bệ xí dùng trong nhà 
vệ sinh vòi nước nóng lạnh, vòi hoa sen.  

 
 

(210) 4-2012-06848 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06849 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A11.3.4; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Trường My (VN)

32 Nguyễn Thái Học, phường 2, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê. 
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(210) 4-2012-06850 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Yên Bình An  (VN) 
48/65 Nguyễn Văn Linh, phường 2, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Mỹ phẩm; kem ngừa mụn cám, mụn bọc làm liền sẹo và khít lỗ chân lông, kem 
ngừa nấm thân, tàn nhang và làm trắng da, kem chống lão hóa da (tất cả đều là mỹ phẩm, 
không có mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-06851 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xám, xanh, cam, đen 
(731) Công ty cổ phần iuEdu  (VN) 

44 ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ giảng dạy; chương trình máy tính (đóng gói sẵn hoặc ở dạng 
phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo dữ liệu (thiết bị bị đơn nhất); đĩa ghi.  

 
 

(210) 4-2012-06852 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần iuEdu  (VN) 
44 ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm giảng dạy; phần mềm soạn giáo án; phần mềm hỗ trợ giảng dạy; 
phần mềm hỗ trợ học tập, dữ liệu đã được mã hóa và lưu trữ sẵn dùng trong giảng dạy và 
học tập.  

 
 

(210) 4-2012-06853 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần iuEdu  (VN) 
44 ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ giảng dạy; thiết bị đa năng dùng trong giảng dạy và trình 
chiếu (thiết bị dọn nhà) thiết bị ghi, truyền, lưu trữ, tái tạo dữ liệu (thiết bị đơn nhất).  

 
 

(210) 4-2012-06856 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A16.1.5 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Viễn thông Hải Phòng - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam  (VN) 
Số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện 
vận tải.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám sát và đánh giá tổng hợp kết quả từ quá trình vận hành thiết bị 
giám sát hành trình, tư vấn thiết kế thiết bị giám sát hành trình.  

 
 

(210) 4-2012-06857 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A16.1.5 
(731) Viễn thông Hải Phòng - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam  (VN) 
Số 5 Nguyễn Tri Phương, quận Hồng 
Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện vận tải.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị giám sát hành trình các phương tiện 
vận tải.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ giám sát và đánh giá tổng hợp kết quả từ quà trình vận hành thiết bị 
giám sát hành trình, tư vấn thiết kế thiết bị giám sát hành trình.   
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(210) 4-2012-06858 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A14.5.2; 26.1.1 
(591) Hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Vũ Trường Sơn  (VN) 
P404, nhà B, 23B Hàng Tre, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận (phục vụ mục đích nghiên 

cứu thị trường và quảng cáo bán hàng); mua bán, xuất nhập khẩu nước hoa; mỹ phẩm, đồ 
thời trang, phụ liệu may mặc, giày dép, hàng da và giả da, vải, hàng may sần, vali, cặp, 
túi, ví, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, 
đồ dùng gia đình, đồ nội thất, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, trò chơi, đồ chơi, hoa 
và cây. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 
máy và thiết bị văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-06859 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.17; 24.17.25; 26.1.2 
(591) Xanh tím than, xanh cửu long, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Nguồn Sống Việt  (VN) 
237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 
4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; quạt điện, nồi cơm điện; máy đun nước nóng; bóng đèn; lò nướng.  

 
 

(210) 4-2012-06860 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh tím than, xanh ngọc, 

vàng, da cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Điện Hương   (VN) 
Số nhà 8, tổ 32, phường Trường Thi, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo đi mưa. 
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(210) 4-2012-06861 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.13.1; A9.7.22; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, xanh dương
(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 

tạo An Toàn   (VN) 
26/5 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo cụ thể như: cao đẳng, đại học và sau đại học, đào 

tạo chuyên nghiệp về an toàn bảo hộ lao động.  
 
 

(210) 4-2012-06862 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.6; 26.1.2; A3.7.24 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể vịt 
quay Đắc Hoà II  (VN) 
92 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp vịt, heo, gà quay (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-06864 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nguyễn Hoàng   (VN) 
796/10 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06865 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nguyễn Hoàng    (VN) 
796/10 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-06866 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Nguyễn Hoàng     (VN) 
796/10 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06867 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nguyễn Hoàng   (VN) 
796/10 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-06868 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật HI  
(VN) 
Số 6, đường 39A, phố Nối, xã Nghĩa 
Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp để nấu. 

 
 

(210) 4-2012-06869 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường  (VN) 
A1/11 ấp 1, đường 1A, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; 

kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn. 
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(210) 4-2012-06871 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Xuân Đồng  (VN) 
141/9 Bàn Cờ phường 3, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  

 
 

(210) 4-2012-06872 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.9; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Tím sẫm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dịch vụ Gia Bảo  (VN) 
98 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ.  

 
 

(210) 4-2012-06873 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.13.4; A3.13.24; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu đen, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Linh Hoa  (VN) 
12 ngõ 62, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; chiết xuất của thịt; thực phẩm làm từ cá, sữa; sản phẩm 

sữa; rau đã được bảo quản.   
 

Nhóm 30: Cháo ăn liền; mỳ; phở; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; chế phẩm ngũ cốc, 
thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê. 
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(210) 4-2012-06874 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Đỏ cờ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Bích Liên  (VN) 
Số 21 ngách 575/9 phố Kim Mã, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Kem ăn (kem lạnh). 

 
 

(210) 4-2012-06875 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15 
(731) MOHAMMAD FAIZ BIN MOHD 

HUBBARD   (MY) 
B-25-2 Bintang Fairlane, Jalan Walter 
Grenier, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 18: ¤ các loại. 

 
 

(210) 4-2012-06876 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (TW) 
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 
231, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch chủ. 

 
 

(210) 4-2012-06877 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., 
LTD.  (TW) 
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 
231, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bảng mạch chủ. 
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(210) 4-2012-06878 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-06879 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè; đồ uống trên cơ 

sở cao cao. 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống có ga, nước ép trái cây, đồ uống làm từ ngũ 
cốc, xi-rô dùng cho đồ uống, đồ uống có hương vị. 

 
 

(210) 4-2012-06880 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh Bio-
Pharmachemie   (VN) 
2/3 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long 
B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú ý. 
 
 

(210) 4-2012-06882 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-06883 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-06884 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-06885 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM  (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 
 

(210) 4-2012-06886 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TV.PHARM    (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1074 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; thực phẩm cho em bé.  

 

(210) 4-2012-06888 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06889 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06892 (220) 11.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.4.13; A3.4.14 
(591) Xám, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Coman  (VN) 
6 Bàu Bàng, phường 13, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính dùng trong văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 17: Băng keo dùng trong ngành điện, cách điện, cách nhiệt. 
 
 

(210) 4-2012-06893 (220) 11.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A6.3.13 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Tiến  (VN) 
Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2012-06894 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng xanh 

(540) 

  

(731) Thiều Văn Tha  (VN) 
Tổ 20, thị trấn Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 44: Nghề chữa răng. 

 
 

(210) 4-2012-06895 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A25.1.10; 26.1.2; 4.5.2; 4.5.3; 
2.1.11; A2.1.23; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DTQ  (VN) 
Thôn Minh Lập, xã Nghĩa Hồ, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi. 

 
 

(210) 4-2012-06896 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DTQ  (VN) 
Thôn Minh Lập, xã Nghĩa Hồ, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi. 

 
 

(210) 4-2012-06897 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (Nhôm hoặc Inox). 
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(210) 4-2012-06898 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc.  
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (Nhôm hoặc Inox). 

 
 

(210) 4-2012-06899 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc.   
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (Nhôm hoặc Inox). 

 
 

(210) 4-2012-06900 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm và inox).  

 
 

(210) 4-2012-06901 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Trang  (VN) 
431 ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cho cây trồng, thuốc trừ ốc bưu vàng. 

 
 

(210) 4-2012-06902 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Trang   (VN) 
431 ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân bón lá sinh học, phân bón lót lân hữu cơ, vô cơ, vi sinh, phân 

kích phát tố hoa trái, kích tố lá hạt.  
 
 

(210) 4-2012-06903 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Trang   (VN) 
431 ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón: phân bón lá sinh học, phân bón lót lân hữu cơ, vô cơ, vi sinh, phân 

kích phát tố hoa trái, kích tố lá hạt.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn gây hại cho cây trồng, thuốc trừ ốc bưu vàng. 

 
 

(210) 4-2012-06904 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A3.7.24; 3.7.6; 3.7.4 
(731) Công ty TNHH KOJJE   (VN) 

Số nhà 11, ngõ 78, phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; phụ kiện của đồ trang sức (như hạt, móc và ghim cài đồ trang 

sức, dây bằng kim loại quý, hộp đựng bằng kim loại quý), đồ mỹ nghệ bằng bạc, đồng hồ, 
phụ kiện đồng hồ (kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ) dây đồng hồ đeo, tay, vỏ 
đồng hồ, lò xo đồng hồ, mặt kính đồng hồ, bao đựng đồng hồ, bộ phận chuyên động của 
đồng hồ, hộp dây cót (dùng trong sản xuất đồng hồ), dụng cụ đo thời gian (đồng hồ)). 

 
Nhóm 18: Ví; túi xách. 
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đồ trang sức, mỹ nghệ bằng bạc, đồng hồ, 
phụ kiện trang sức (như chuỗi hạt, móc và ghim cài, dây bằng kim loại quý và hộp đựng 
bằng kim loại quý), phụ kiện đồng hồ (kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ), dây 
đồng hồ đeo tay, vỏ đồng hồ, lò xo đồng hồ, mặt kính đồng hồ, bao đựng đồng hồ, bộ 
phận chuyển động của đồng hồ, hộp dây cót (dùng trong sản xuất đồng hồ), dụng cụ đo 
thời gian (đồng hồ)), ví, túi xách, phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-06905 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.6; 3.7.4; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH KOJJE    (VN) 

Số nhà 11, ngõ 78, phố Bùi Ngọc Dương, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; phụ kiện của đồ trang sức (như hạt, móc và ghim cài đồ trang 

sức, dây bằng kim loại quý, hộp đựng bằng kim loại quý), đồ mỹ nghệ bằng bạc, đồng hồ, 
phụ kịện đồng hồ (kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ) dây đồng hồ đeo, tay, vỏ 
đồng hồ, lò xo đồng hồ, mặt kính đồng hồ, bao đựng đồng hồ, bộ phận chuyên động của 
đồng hồ, hộp dây cót (dùng trong sản xuất đồng hồ), dụng cụ đo thời gian (đồng hồ)).  

 
Nhóm 18: Ví; túi xách.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đồ trang sức, mỹ nghệ bằng bạc, đồng hồ, 
phụ kiện trang sức (như chuỗi hạt, móc và ghim cài, dây bằng kim loại quý và hộp đựng 
bằng kim loại quý), phụ kiện đồng hồ (kim đồng hồ (dùng cho sản xuất đồng hồ), dây 
đồng hồ đeo tay, vỏ đồng hồ, lò xo đồng hồ, mặt kính đồng hồ, bao đựng đồng hồ, bộ 
phận chuyển động của đồng hồ, hộp dây cót (dùng trong sản xuất đồng hồ), dụng cụ đo 
thời gian (đồng hồ)), ví, túi xách, phần mềm máy tính.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-06907 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DOW AGROSCIENCES LLC.   (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt 

cỏ; và thuốc trừ sâu.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1079 

(210) 4-2012-06908 (220) 11.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.25; 26.13.25; 9.1.11; 21.3.16 
(591) Đỏ, đen, nâu nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kỹ thuật   (VN) 
111 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 
nhiệt, điện, âm trong xây dựng; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm, 
dịch vụ thi công xây dựng, dịch vụ phá các công trình xây dựng, dịch vụ lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện; dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn, dịch vụ lắp đặt 
và sửa chữa thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thiết lập bản vẽ xây dựng; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng 
lượng; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực bảo vệ môi trường; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học 
vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, 
thiết bị điện, hóa chất; dịch vụ nghiên cứu dự án kỹ thuật.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực an ninh; dịch vụ giám sát trộm và báo hiệu an ninh.  

 
 

(210) 4-2012-06909 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Cần Thơ   (VN) 
Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 

 
 

(210) 4-2012-06910 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Cần Thơ    (VN) 
Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 

 
 

(210) 4-2012-06911 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thuốc sát 
trùng Cần Thơ    (VN) 
Km 14, quốc lộ 91, phường Phước Thới, 
quận ¤ Môn, thành phố Cần Thơ  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ; 
thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 

 
 

(210) 4-2012-06912 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt   (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ bệnh cho cây trồng, thuốc đuổi sâu bọ; 

thuốc diệt và ngăn chặn tảo. 
 
 

(210) 4-2012-06913 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

IFFC   (VN) 
215A7 Nguyễn Văn Hưởng, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa ra vào bằng gỗ; cửa sổ bằng gỗ.  
 

Nhóm 20: Bàn ăn; ghế ngồi; ghế nằm; giường ngủ; tủ quần áo; tủ bếp.  
 

Nhóm 22: Mái che bằng vải; mái che bằng vật liệu tổng hợp; dù sân vườn (mái che di 
động bằng vải dệt).  

 
 

(210) 4-2012-06914 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 9.7.1; 1.7.6; 2.1.12 
(591) Trắng, xanh lá cây, nâu, đen 
(731) Đặng Thành Duy   (VN) 

Số 8 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Khu du lịch sinh thái (nhằm mục đích vui chơi giải trí).  
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(210) 4-2012-06916 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ sẫm (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và truyền thông Tràng An (VN)
9B/24/324 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại.  
 

Nhóm 40: In ấn.  
 
 

(210) 4-2012-06917 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06918 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06919 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06920 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06921 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06922 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-06923 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06924 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
VINACARE    (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06925 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06926 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06927 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-06928 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Kiến Vàng Hà 
Nội   (VN) 
Số 104 Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển nhà; đóng gói hàng hóa; dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ giao hàng; 
vận chuyển hàng hóa, vận tải.  

 
 

(210) 4-2012-06929 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hoàng Thiên   (VN)
27/16/5 Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 
 

(210) 4-2012-06931 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần xây dựng Kỹ 
Thuật Việt  (VN) 
34 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể: xây dựng nhà, các công trình dân dụng, công trình 
công ích, xây dựng công trình giao thông đường bộ, giao thông đường sắt; dịch vụ giải 
phóng mặt bằng xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-06932 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 5.3.20; 25.5.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trí Đức  (VN) 
Đức Hiệp, Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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Nhóm 26: Đăng ten và đồ dùng để thêu; duy băng và dải; khuy; khuy bấm; khuy móc; 
kim khâu và kim băng; hoa nhân tạo. 

 
 

(210) 4-2012-06933 (220) 11.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A2.5.22; A2.5.24; 25.5.2; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, tím, nâu 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Hà  (VN) 
341 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép.  
 
 

(210) 4-2012-06934 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.4; 21.1.17; 15.1.13; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Dung  (VN) 
Số 46 Trúc Khê, Láng Hạ, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-06936 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Dấu Chân   (VN) 
Phòng 104-A2, tầng 1 phố Lạc Chính, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận tải hàng hoá; vận chuyển hành khách; đại 
lý giao nhận hàng hoá trong nước và quốc tế.  

 
 

(210) 4-2012-06943 (220) 11.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.7; 26.4.3; 26.5.1 (540) 

  

(731) Đỗ Bá Huy  (VN) 
Số 163 khu phố 2, Tân Phong, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; linh kiện máy tính. 
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất. 
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(210) 4-2012-06944 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại - dịch vụ - sản xuất Bang 
Phước Nguyên   (VN) 
Số 106H/5D Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2012-06946 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.4.2; A26.11.12; A5.5.20 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh coban 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Việt Gia    (VN) 
118/18 Trần Văn Quang, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm, cụ thể là: bìa, bút, giấy in, kẹp hồ sơ, giấy ghi chú, bấm kim.  
 
 

(210) 4-2012-06947 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Lê Thị Trang   (VN) 

219 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: giày, dép.  
 
 

(210) 4-2012-06948 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH Long Huei   (VN) 

Số 23 đường ĐT743, khu công nghiệp 
Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ phòng chống tai nạn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ.  
 
 

(210) 4-2012-06949 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, vàng đất, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu UNIFA  
(VN) 
88 đường 24A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, thẩm mỹ viện tóc, dịch vụ trang điểm, dịch vụ thẩm mỹ viện, 

xoa bóp, phẫu thuật tạo hình.  
 
 

(210) 4-2012-06950 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 13.1.6 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Phú 
Thạnh  (VN) 
16/15 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), chuông cho cây noel, 

cây noel bằng vật liệu tổng hợp.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), chuông cho 
cây noel.  

 
(210) 4-2012-06951 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần y khoa và 

thẩm mỹ Thu Cúc   (VN) 
Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2012-06952 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần y khoa và 

thẩm mỹ Thu Cúc   (VN) 
Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc, tư vấn chăn sóc sắc đẹp; 
phòng khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ; phòng khám chuyên khoa da liễu; dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp, cơ sở điều trị, điều dưỡng phục hồi chức năng bằng phương pháp xoa 
bóp, day ấn hơi thuốc y học cổ truyền.  

 
 

(210) 4-2012-06953 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần y khoa và 

thẩm mỹ Thu Cúc   (VN) 
Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 

Nhóm 44: Bệnh viện; tư vấn chăm sóc sắc đẹp.  
 
 

(210) 4-2012-06954 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH VO VO  (VN) 

Số 7, lô A3, khu định cư Tân Qui Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu gạo; nước uống có cồn (trừ bia); nước uống hoa quả (trái cây) 
có cồn; rượu mạnh, rượu ê-ty-líc (etylic), rượu cồn.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu; rượu vang, lương thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, 
kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá mực), vải sợi, hàng may 
mặc, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích 
đu, miếng gép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khoá), vật liệu xây dựng 
(sắt, thép, gạch, cát, xi măng), văn phòng phẩm (sách băng video, cát sét, đĩa nhạc, giấy 
bút, vở, túi xách) đồ gia dụng (giường tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát đĩa), đồ điện gia 
dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa 
tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy 
chụp hình). 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn; dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; 
quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2012-06955 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 25.1.6; A5.5.20 
(591) Vàng, xanh, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Thế Giới 
Việt  (VN) 
134/2K Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm; hải sản khô và đông lạnh như: tôm, cá, cua.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước mắm; mắm nêm, hải sản khô và đông lạnh 
như: tôm, cá, cua. 

 
 

(210) 4-2012-06956 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.9; 2.3.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Thế Giới 
Việt   (VN) 
134/2K Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm; hải sản khô và đông lạnh như: tôm, cá, cua.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: nước mắm; mắm nêm, hải sản khô và đông lạnh 
như: tôm, cá, cua. 
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(210) 4-2012-06958 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 5.13.4; 5.7.3; 1.17.11 
(591) Xanh, trắng, lục, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y Khoa Trí 
Quang  (VN) 
166 quốc lộ 1A, phường Lê Bình, quận 
Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; nhà thương (bệnh xá), bệnh viện; dịch vụ trợ giúp 

y tế. 
 
 

(210) 4-2012-06959 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A12.1.9; A12.1.10 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Vương Thị Cúc  (VN) 
38/316 Lê Hoàng Thái, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn ghế cổ điển kiểu pháp; mua bán tủ, giường, bàn, ghế.  

 
 

(210) 4-2012-06960 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A3.7.24; 3.7.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BEIJING INNOVATION FURNITURE 

CO., LTD.   (CN) 
No. 15 Fengxiangsanyuan, Fengxiang 
Development Zone, Huairou District, 
Beijing, P.R. China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc; cái tựa đầu [đồ đạc]; đệm; giường; đồ đạc bằng kim loại, bàn học sinh, 

giá đồ đạc; ghế trường kỷ, ghế trường kỷ cỡ nhỏ; nệm.  
 
 

(210) 4-2012-06961 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) YUNNAN QINGYITANG 
INDUSTRIAL CO.,LTD.   (CN) 
Biopharmaceutical Section Of Economic 
Development Zone, Dali, Yunnan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh, khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng miếng dùng khi có 
kinh nguyệt; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, chế phẩm khử trùng; quần 
lót vệ sinh phụ nữ.  

 
 

(210) 4-2012-06962 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoàng Hải Phượng  
(VN) 
C7/15C Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06963 (220) 11.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.5.16; 1.7.6 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh Đô  (VN) 

141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và mặn; kẹo; mứt; kẹo; chè (trà); cà phê; bột ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-06966 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Trắng, vàng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu trang thiết 
bị y tế Đại Thắng  (VN) 
12 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2012-06968 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 5.7.3; A6.19.9; A18.1.9; 
15.1.22 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Đăng Vĩnh 
Long  (VN) 
1371 tổ 24, ấp Bình Phụng, xã Trung 
Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06969 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoàng Đăng Vĩnh 
Long  (VN) 
1371 tổ 24, ấp Bình Phụng, xã Trung 
Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-06970 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Tenox Kyusyu 
Việt Nam   (VN) 
243 Hoàng Văn Thụ, phường 1, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường.  
 
 

(210) 4-2012-06973 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 8.1.1; A25.1.10; 26.5.1 
(591) Nâu, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM Tường Vân  
(VN) 
17- 19 Bà Lê Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, socola. 
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(210) 4-2012-06975 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DETASU PHARMEXCO   (IN) 
1096, 2nd floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, lndia  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06976 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DETASU PHARMEXCO   (IN) 
1096, 2nd floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, lndia  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06977 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DETASU PHARMEXCO    (IN) 
1096, 2nd floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, lndia  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06978 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DETASU PHARMEXCO    (IN) 
1096, 2nd floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, lndia  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06979 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) DETASU PHARMEXCO    (IN) 
1096, 2nd floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, lndia  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-06980 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hương Việt 
Sinh  (VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Tôm, không còn sống; rau quả tẩm bột rán, cá tẩm bột rán, miếng khoai tròn 

được bọc bằng vụn bánh mì và rán mỡ; mỡ có thể ăn được, chất béo ăn được; thực phẩm 
chế biến từ cá; quả đóng hộp, trái cây đóng hộp; dưa chuột bao tử; chiết xuất của thịt; thịt 
đã được bảo quản; thịt đóng hộp; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; rau 
đã sấy khô; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp. 

 
Nhóm 30: Bánh sữa nhỏ, bánh bao nhỏ; bánh ngọt; gạo; bánh gạo; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở gạo; bánh mì cuộn.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-06983 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kim Giao  (VN) 
48 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-06984 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 1.3.1; 1.3.2; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh dương, đỏ, xanh 

đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hải An Thịnh  (VN) 
203 Lê Đại Hành, quận Cẩm Lệ, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy sấy khô không khí; nồi hơi (không phải bộ 

phận của máy); bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng).  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1095 

(210) 4-2012-06985 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A5.5.20; A5.3.13; 15.1.13; 
21.1.17 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Nông Xanh  (VN) 
51 đường số 47, phường Bình Thuận, 
quận 07, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); phân bón; phân ủ; chế phẩm phân bón; phân bón có 
chứa nitơ.  

 
 

(210) 4-2012-06986 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Cam, xanh dương, trắng 
(731) VITAHEALTH IP PTE LTD   (SG) 

BLK-26, Kallang Place, #05-04, Kallang 
Basin Industrial Estate, Singapore 
339157  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng cho người; thực phẩm và đồ uống dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; tinh dầu dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06987 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.1.16; 26.4.1 
(591) Cam, xanh dương, trắng, đen 
(731) VITAHEALTH IP PTE LTD   (SG) 

BLK-26, Kallang Place, #05-04, Kallang 
Basin Industrial Estate, Singapore 
339157  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng cho người; thực phẩm và đồ uống dùng cho mục 

đích y tế; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; tinh dầu dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-06988 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.1.16; 26.4.1 
(591) Cam, xanh dương, trắng, đen 
(731) VITAHEALTH IP PTE LTD    (SG) 

BLK-26, Kallang Place, #05-04, Kallang 
Basin Industrial Estate, Singapore 
339157  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và dược chất dùng cho người; thực phẩm và đồ uống dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; tinh dầu dùng cho mục đích y tế; 
thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-06990 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; 26.13.25; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ hàn 
Weldcom   (VN) 
540 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt, máy hàn điện. 
 
 

(210) 4-2012-06991 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ hàn 
Weldcom   (VN) 
540 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy hàn điện.  
 
 

(210) 4-2012-06992 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 4.3.3; 25.1.25 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hà Minh Nhựt  (VN) 
42/6/12C Trần Thánh Tông, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2012-06993 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Trắng, xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Nguyên 
Bình  (VN) 
23/15 đường số 1, khu phố 2, phường Bình 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn khăn sữa, khăn giấy. 
 
 

(210) 4-2012-06994 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Seatecco  (VN)
174 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị làm sạch không khí; 
thiết bị làm lạnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống điều hòa không khí, thiết bị làm sạch không khí, hệ thống 
phòng và chống cháy, hệ thống chống sét, thang máy, các dây chuyền công nghệ cho 
ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, y tế, tủ điện, máy phát điện, quạt 
điện, mô tơ điện, thiết bị biến tần, thiết bị khởi động mềm, rơ-le, công tắc, thiết bị đóng 
ngắt mạch và bảo vệ mạch điện. 

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống làm lạnh công nghiệp, hệ thống điều 
hòa không khí, lò sưởi, hệ thống phòng cháy, hệ thống chống sét, hệ thống thông tin, 
thang máy, hệ thống cấp thoát và xử lý nước, các dây chuyền công nghệ cho ngành chế 
biến thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, y tế và các ngành công nghiệp khác và dịch 
vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ lắp đặt các công trình thuộc lĩnh vực 
cơ khí công nghiệp, cơ khí tủ điện, hệ thống điện điều khiển, đường dây và trạm điện hạ 
thế 35KV; dịch vụ; sửa chữa máy văn phòng; dịch vụ sửa chữa tàu thuyền. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; các 
dây chuyền sản xuất thiết bị đồng bộ phục vụ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2012-06995 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần Seatecco  (VN)

174 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị làm sạch không khí; 
thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống điều hòa không khí, thiết bị làm sạch không khí, hệ thống 
phòng và chống cháy, hệ thống chống sét, thang máy, các dây chuyền công nghệ cho 
ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, y tế, tủ điện, máy phát điện, quạt 
điện, mô tơ điện, thiết bị biến tần, thiết bị khởi động mềm, rơ-le, công tắc, thiết bị đóng 
ngắt mạch và bảo vệ mạch điện.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống làm lạnh công nghiệp, hệ thống điều 
hòa không khí, lò sưởi, hệ thống phòng cháy, hệ thống chống sét, hệ thống thông tin, 
thang máy, hệ thống cấp thoát và xử lý nước, các dây chuyền công nghệ cho ngành chế 
biến thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, y tế và các ngành công nghiệp khác và dịch 
vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ lắp đặt các công trình thuộc lĩnh vực 
cơ khí công nghiệp, cơ khí tủ điện, hệ thống điện điều khiển, đường dây và trạm điện hạ 
thế 35KV; dịch vụ; sửa chữa máy văn phòng; dịch vụ sửa chữa tàu thuyền. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; các 
dây chuyền sản xuất thiết bị đồng bộ phục vụ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ. 

 
 

(210) 4-2012-06996 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.7 
(731) Công ty cổ phần Seatecco  (VN)

174 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; thiết bị làm sạch không khí; 
thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống điều hòa không khí, thiết bị làm sạch không khí, hệ thống 
phòng và chống cháy, hệ thống chống sét, thang máy, các dây chuyền công nghệ cho 
ngành chế biến thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, y tế, tủ điện, máy phát điện, quạt 
điện, mô tơ điện, thiết bị biến tần, thiết bị khởi động mềm, rơ-le, công tắc, thiết bị đóng 
ngắt mạch và bảo vệ mạch điện.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản   
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống làm lạnh công nghiệp, hệ thống điều 
hòa không khí, lò sưởi, hệ thống phòng cháy, hệ thống chống sét, hệ thống thông tin, 
thang máy, hệ thống cấp thoát và xử lý nước, các dây chuyền công nghệ cho ngành chế 
biến thực phẩm, dược phẩm, nước giải khát, y tế và các ngành công nghiệp khác và dịch 
vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; dịch vụ lắp đặt các công trình thuộc lĩnh vực 
cơ khí công nghiệp, cơ khí tủ điện, hệ thống điện điều khiển, đường dây và trạm đìện hạ 
thế 35KV; dịch vụ; sửa chữa máy văn phòng; dịch vụ sửa chữa tàu thuyền.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; các 
dây chuyền sản xuất thiết bị đồng bộ phục vụ cho các ngành công nghiệp và dịch vụ. 
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(210) 4-2012-06997 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A18.1.12 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh: Hỏa Xa Anh 
Em  (VN) 
75 đường số 39, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn quần áo thời trang các loại. 
 
 

(210) 4-2012-06998 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.4; 26.13.25 
(591) Xanh lục, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thành Gia  (VN) 
Phòng 1116 - CT16, khu đô thị Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-06999 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A17.2.2; A1.1.12; A1.1.2; A1.1.9 
(591) Đỏ, xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Nhật   (VN) 
Số 79 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng không dùng điện, cụ thể là: bộ nồi inox, chảo rán, ấm đun nước, 
ấm trà, bát, đĩa.  

 
 

(210) 4-2012-07000 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Lê Ngân   (VN) 
Số 71/2 Tân Thành, phường Hoà Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; chậu vắt nước cây lau nhà; cán cây lau nhà; giẻ lau dùng cho cây 
lau nhà; giá để treo cây lau nhà; chổi quét bụi dùng trong gia đình. 
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(210) 4-2012-07003 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.16; A11.3.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá, đỏ, tím, ghi 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Ngô 
Nguyệt Trâm  (VN) 
03 Hoàng Minh Giám, phường 09, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê, ca cao, trà sữa (đồ uống trên cơ sở trà, trà là thành phần chủ yếu). 
 

Nhóm 43: Quán cà phê giải khát.  
 
 

(210) 4-2012-07004 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Lê Bùi Phương Thảo   (VN) 
17/3 đường Phan Văn Hớn, tổ 1, ấp 7, xã 
Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, thắt lưng (dây nịt), đồng hồ, túi xách.  
 
 

(210) 4-2012-07005 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Ngọc 
Phát  (VN) 
Số 7/57KP3, phường Tam Hoà, thành 
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng; nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn.  
 
 

(210) 4-2012-07006 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.4.2 
(591) Nâu, trắng, đen 
(731) Bùi Hùng   (VN) 

34/2/68 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ du lịch; tổ chức các chuyến tham 
quan du lịch.  

 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ dưỡng (resort); nhà hàng ăn uống, quán rượu (quán bar). 
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(210) 4-2012-07007 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Trần Văn Quang  (VN) 
368B Cách Mạng Tháng 8, phường 10 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-07008 (220) 12.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thế  (VN) 
108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn giấy, khăn ướt. 
 
 

(210) 4-2012-07009 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Viện Hóa học Công nghiệp 
Việt Nam   (VN) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNER CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho phanh.  
 
 

(210) 4-2012-07011 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH tập đoàn 

BITEXCO  (VN) 
Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 
 

(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn và quản lý kinh doanh khách sạn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản). 
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Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ 
để xe; tham quan (du lịch). 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều 
khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); 
tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu 
lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm và hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp. 

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trữ tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
du lịch; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê phòng họp; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ; 
dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-07012 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 
Tác  (VN) 
Lầu 6, số 456 Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2012-07013 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 
Tác  (VN) 
Lầu 6, số 456 Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

(210) 4-2012-07014 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa dược Hợp 
Tác  (VN) 
Lầu 6, số 456 Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2012-07015 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.3.1 
(731) TSUNG-TSE HSIEH  (TW) 

No. 20, Lane 30, Sec. 2, Hewei 
Rd.,Tainan City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà 

phê; đồ uống trên cơ sở trà; đá lạnh dùng cho đồ uống; chè (trà).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; căng tin; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2012-07016 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.8 
(731) BEIJING JINGDONG 360 DU E-

COMMERCE LTD.  (CN) 
Room B186, Building 2, No. 99, 
Kechuang 14 Street, Beijing Economic 
and Technological Development Zone, 
Beijing, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; thuê phương tiện vận tải; vận chuyển đảm bảo đồ vật có giá trị; 

dịch vụ lai dắt tàu thuyền; dịch vụ đóng gói hàng hóa; dịch vụ hoa tiêu; dịch vụ theo dõi 
và truy tìm các gói hàng quá cảnh; dịch vụ giao hàng; dịch vụ chuyển phát nhanh (thư tín 
hoặc hàng hóa); dịch vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng qua bưu điện; 
dịch vụ chuyển phát hoa; dịch vụ cất giữ hàng hóa; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu 
kho; dịch vụ lưu giữ các dữ liệu hoặc tài liệu điện tử; sắp xếp chuyến di lịch; đặt chỗ cho 
các chuyến đi; cho thuê xe cộ; dịch vụ lái xe.  

 
 

(210) 4-2012-07017 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quảng Bình  (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07018 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Quảng Bình  (VN) 
Đường Hữu Nghị, phường Bắc Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07019 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và đầu tư xuất 
nhập khẩu Đại Hưng  (VN) 
Phòng 14B03 tòa nhà Ruby Land, số 
58/4 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07020 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TA DA   (VN) 
48 phố Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07021 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TA DA   (VN) 
48 phố Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1105 

(210) 4-2012-07022 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đại Bắc   (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07023 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển y tế và hóa 
chất VQTECH   (VN) 
Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-07024 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển y tế và hóa 
chất VQTECH   (VN) 
Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07025 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang
Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07026 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07027 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Anh Tuấn   (VN) 
Nhà số 3, ngõ 68/53/22, đường Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép.  

 
 

(210) 4-2012-07028 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Anh Tuấn    (VN) 
Nhà số 3, ngõ 68/53/22, đường Cầu 
Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép.  

 
 

(210) 4-2012-07029 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Tím, xanh ngọc bích, nâu đậm, nâu nhạt, 

xanh da trời, đỏ gạch, hồng tím, cam, 
trắng 

(731) TCF CO. LLC   (US) 
26901 Malibu Hills Road, Calabasas 
Hills, California 91301, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh tráng miệng, bánh phomát, bột nhão, bánh kẹo, bánh nướng nhỏ, bánh 
ngọt, và hương liệu trừ tinh dầu cho bánh ngọt. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, quán rượu nhỏ, căng tin.  

 
 

(210) 4-2012-07030 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch lát; 
gạch thẻ); gạch granite.  

 
 

(210) 4-2012-07031 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch lát; 
gạch thẻ); gạch granite.  

 
 

(210) 4-2012-07032 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gạch Men Bách 
Thành  (VN) 
Đường số 3, khu công nghiệp Nhơn Trạch 
1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền; gạch lát; 
gạch thẻ); gạch granite.  

 
 

(210) 4-2012-07033 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng 
(731) Nghiêm Long  (VN) 

Số 45, phố Hàng Ngang, phường Hàng 
Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.   
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(210) 4-2012-07034 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Da cam, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần SAHABAK (VN)

Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh 
Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát tường, sàn; gỗ ván MDF; gỗ xẻ; gỗ dán; gỗ đã gia công; gỗ dùng làm đồ 

đạc trong nhà.  
 
 

(210) 4-2012-07035 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần SAHABAK (VN)

Khu công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh 
Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát tường, sàn; gỗ ván MDF; gỗ xẻ; gỗ dán; gỗ đã gia công; gỗ dùng làm đồ 

đạc trong nhà.  
 
 

(210) 4-2012-07036 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.3.5; 26.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

bán dẫn SEMITECH  (VN) 
61A Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị biến đổi nguồn điện.  
 
 

(210) 4-2012-07037 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.1.10; 24.1.1; 5.9.21; 5.9.15; 8.7.7; 
A11.3.20 

(731) Nguyễn Nhân Hoàn  (VN) 
Số 76, Ngõ Chợ Khâm Thiên, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 30: Tương ớt [gia vị]; sa tế. 
 
 

(210) 4-2012-07038 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hương Sen  (VN) 
Số 18 Trần Thái Tông, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả. 
 
 

(210) 4-2012-07039 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh nước biển, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch khám 

phá Cát Bà  (VN) 
Số 205 đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện 
Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành; dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách; đại lý bán vé máy bay, 

tàu thủy cao tốc, tàu hỏa, ô tô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2012-07040 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch khám 

phá Cát Bà   (VN) 
Số 205, đường 1/4, thị trấn Cát Bà, huyện 
Cát Hải, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách; đại lý bán vé máy bay, 

tàu thủy cao tốc, tàu hỏa, ô tô.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-07044 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 (540) 

  

(731) Trần Quốc Tấn  (VN) 
Số 01 ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh 
Hoá, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07045 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ Hoà Hương HOTFIX (VN) 
32/4 Đồng Xoài, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy công nghiệp như: máy ép nhiệt mặt phẳng tự động, máy 

ép nhiệt mặt phẳng cơ, máy in mặt phẳng, máy in kỹ thuật số lên các loại vải; mua bán 
tấm khuôn sàn hột cườm ủi; mua bán quần áo đính cườm, quần áo trơn phẳng các loại.  

 
 

(210) 4-2012-07046 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Phúc Thành  
(VN) 
19/4 đường Dương Công Khi, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-07047 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Thanh 
Phương   (VN) 
912 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-07048 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.15; 4.5.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khang 
Thương  (VN) 
Tầng M, toà nhà ITAXA, 126 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo (giáo dục). 

 
 

(210) 4-2012-07053 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.3; 26.4.2; 25.5.25 
(731) LIAN YI INDUSTRIAL CO., LTD. (TW) 

No. 359, Sec. 4, Anhe Rd., Annan Dist., 
Tainan, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 12: Xi lanh cho xe cộ; vỏ bọc xi lanh cho xe cộ; phanh cho xe cộ; trống phanh cho 

xe cộ; phanh đĩa cho xe cộ; phanh sau cho xe cộ; giảm xóc cho xe cộ; ống xả cho xe cộ; 
lót phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ. 

 
 

(210) 4-2012-07054 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 
Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07055 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 
Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07056 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 

Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07057 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 
Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07058 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 
Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07059 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH MTV Dược Nam 
Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07060 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07061 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07062 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07063 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07064 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07065 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07066 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh    (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07067 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07068 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược trung 
ương Mediplantex   (VN) 
358 đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07069 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược trung 
ương Mediplantex  (VN) 
358 đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược. 
 
 

(210) 4-2012-07070 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3 
(731) Công ty TNHH Vương Việt Anh  

(VN) 
P101 - D154, phường Phương Liệt, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 
 

(210) 4-2012-07071 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh dương đậm (540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Thời Trang Trẻ Lê Gia  (VN) 
39/32G1 đường Quang Trung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo.  
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(210) 4-2012-07073 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.1.1; A5.1.7; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hưng Thành  

(VN) 
Số 74B Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy in; giấy các tông (carton), giấy bao gói; bao bì nhựa, bì thư; vở học sinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy các loại: giấy in, giấy các tông (carton), giấy bao gói, thiết bị 
máy móc cho ngành công nghiệp giấy-in-bao bì: máy ép kiện, máy in ba màu, văn phòng 
phẩm: bút, kéo, mực, cục tẩy, vở.  

 
 

(210) 4-2012-07074 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Khải Nguyên  (VN) 
66-66A Minh Phụng, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Bu lông bằng kim loại; đinh (ốc vít) bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-07075 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.24; 24.15.1; 1.17.11; 26.1.2 
(591) Vàng, đỏ tươi, xanh da trời, xanh lục, 

trắng, xanh lơ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và xây 
dựng Phúc Kiên Long Việt Nam  
(VN) 
Số 63, ngách 63/33, đường Lê Đức Thọ, 
thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá các công trình xây dựng; lắp đặt cửa 

và cửa sổ; lắp đặt trang thiết bị nhà bếp; dịch vụ chống ẩm.  
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(210) 4-2012-07076 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thang máy 
Hồng Đạt  (VN) 
Nhà A1, P4, tập thể Nam Đồng, phường 
Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị nâng, đai của máy nâng, xích của máy nâng, máy nâng (thang máy).  

 
 

(210) 4-2012-07077 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TAIWAN YAMANI INC.  (TW) 
24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính mắt; kính râm; dây nhỏ cho kính 

(buộc vào gọng kính để đỡ kính) và dây nhỏ cho kính dạng mắt xích; bao và hộp dùng 
cho các loại kính nêu trên; Máy vi tính; băng tù trống của máy tính; đầu đọc đĩa quang; 
túi và cặp chuyên dụng để đựng máy tính xách tay và máy tính xách tay loại nhỏ; máy 
ảnh; máy chiếu kính ảnh (máy chiếu phim dương bản); máy chiếu phim; giá ba chân 
chuyên dụng để máy ảnh hoặc kính thiên văn; máy ghi hình; băng từ ghi âm thanh có sẵn 
chương trình biều diễn âm nhạc; băng từ ghi hình có sẵn chương trình biểu diễn âm nhạc; 
thiết bị ghi âm; vỏ cho điện thoại di động.  

 
Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ dùng cho người lặn dưới nước; dụng cụ ghi 
thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giờ; khuy măng sét; cái kẹp cavát; hộp nữ trang làm 
bằng kim loại quý; trâm cài đầu (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); vòng đeo 
tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức); đồng tiền xu lưu niệm mạ 
vàng hoặc mạ bạc.  

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (các tông); ấn phẩm ngành in; các vật dụng văn phòng phẩm để 
trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách làm bằng da, giá để bút, giá để danh thiếp; giá để 
lịch, khay đựng giấy ghi nhớ, và hộp đựng dụng cụ mở thư, sổ cá nhân bỏ túi (ấn phẩm 
ngành in), lịch bỏ túi, sổ nhật ký, tập giấy viết chi chú, sổ tay, tấm lót kê để viết bằng bìa 
hoặc giấy, văn phòng phẩm, cặp giấy đựng tài liệu dùng trong văn phòng, cặp dạng hộp 
bằng bìa cứng đựng tài liệu, bút viết bút chì, và hộp đựng bút viết và bút chì.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; ví xách tay cho phụ nữ; ví tiền; túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ 
bên trong) và túi đựng dụng cụ làm đẹp được bán riêng (không có đồ bên trong); túi xách 
tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng trong điền kinh (túi thể thao); túi thể thao trừ loại túi 
chuyên dụng định hình để chuyên đựng các dụng cụ thể thao; túi đi biển; ví cầm tay cho 
phụ nữ; túi buộc dây để mang hành lý hoặc đồ thể thao; túi mua sắm làm bằng da; túi 
mang hành lý dùng cho chuyến đi ngắn ngày; cặp học sinh; túi đeo vai; túi mua sắm làm 
bằng vải dệt; túi sách đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1118 

giày dùng để đi du lịch; cặp xách làm bằng da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; vali; hòm đựng 
hành lý; túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng hồ sơ và giấy tờ rời; ô và 
gậy chống (đi bộ).  

 
Nhóm 25: áo vét tông cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê 
(áo chẽn không tay); váy phụ nữ; áo bành tô; áo len dài tay chui đầu; quần soóc rộng; váy 
áo dài của phụ nữ (mặc trong những dịp đặc biệt); quần lót chẽn; quần dài; bộ quần áo 
comple; khăn quàng cổ; thắt lưng (đi kèm với quần áo); mũ; găng tay (trang phục); bít tất 
chân ngắn cổ ( trang phục); cavát dạng nơ (dùng cho trang phục); ca vát; giày; giày ống.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; cúc cho quần áo; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); móc (đồ kim 
chỉ) và khuy lỗ cho quần áo; ghim băng và kim (khâu, đan); hoa nhân tạo; khóa thắt của 
dây lưng không bằng kim loại quý (phụ kiện của trang phục); khóa cài của thắt lưng; khóa 
móc của dây lưng (không bằng kim loại quý); khóa cài của dây đai (không bằng kim loại 
quý); khóa kéo (phéc-mơ- tuya); khóa kéo dùng cho túi; khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-07078 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 3.4.13 
(731) TAIWAN YAMANI INC.  (TW) 

24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính mắt; kính râm; dây nhỏ cho kính 
(buộc vào gọng kính để đỡ kính) và dây nhỏ cho kính dạng mắt xích; bao và hộp dùng 
cho các loại kính nêu trên; máy vi tính; băng từ trống của máy tính; đầu đọc đĩa quang; 
túi và cặp chuyên dụng để đựng máy tính xách tay và máy tính xách tay loại nhỏ; máy 
ảnh; máy chiếu kính ảnh (máy chiếu phim dương bản); máy chiếu phim; giá ba chân 
chuyên dụng để máy ảnh hoặc kính thiên văn; máy ghi hình; băng từ ghi âm thanh có sẵn 
chương trình biểu diễn âm nhạc; băng từ ghi hình có sẵn chương trình biểu diễn âm nhạc; 
thiết bị ghi âm; vỏ cho điện thoại di động.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ dùng cho người lặn dưới nước; dụng cụ ghi 
thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giờ; khuy măng sét; cái kẹp cavát; hộp nữ trang làm 
bằng kim loại quý; trâm cài đầu (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); vòng đeo 
tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức); đồng tiền xu lưu niệm mạ 
vàng hoặc mạ bạc.   

 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (các tông); ấn phẩm ngành in; các vật dụng văn phòng phẩm để 
trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách làm bằng da, giá để bút, giá để danh thiếp; giá để 
lịch, khay đựng giấy ghi nhớ, và hộp đựng dụng cụ mở thư, sổ cá nhân bỏ túi (ấn phẩm 
ngành in), lịch bỏ túi, sổ nhật ký, tập giấy viết chi chú, sổ tay, tấm lót kê để viết bằng bìa 
hoặc giấy, văn phòng phẩm, cặp giấy đựng tài liệu dùng trong văn phòng, cặp dạng hộp 
bằng bìa cứng đựng tài liệu, bút viết bút chì, và hộp đựng bút viết và bút chì.   

 
Nhóm 18: Da và giả da; ví xách tay cho phụ nữ; ví tiền; túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ 
bên trong) và túi đựng dụng cụ làm đẹp được bán riêng (không có đồ bên trong); túi xách 
tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng trong điền kinh (túi thể thao); túi thể thao trừ loại túi 
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chuyên dụng định hình để chuyên đựng các dụng cụ thể thao; túi đi biển; ví cầm tay cho 
phụ nữ; túi buộc dây để mang hành lý hoặc đồ thể thao; túi mua sắm làm bằng da; túi 
mang hành lý dùng cho chuyến đi ngắn ngày; cặp học sinh; túi đeo vai; túi mua sắm làm 
bằng vải dệt; túi sách đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng 
giày dùng để đi du lịch; cặp xách làm bằng da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; vali; hòm đựng 
hành lý; túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng hồ sơ và giấy tờ rời; ô và 
gậy chống (đi bộ).   

 

Nhóm 25: áo vét tông cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê 
(áo chẽn không tay); váy phụ nữ; áo bành tô; áo len dài tay chui đầu; quần soóc rộng; váy 
áo dài của phụ nữ (mặc trong những dịp đặc biệt); quần lót chẽn; quần dài; bộ quần áo 
comple; khăn quàng cổ; thắt lưng (đi kèm với quần áo); mũ; găng tay (trang phục); bít tất 
chân ngắn cổ ( trang phục); cavát dạng nơ (dùng cho trang phục); ca vát; giày; giày ống.   

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; cúc cho quần áo; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); móc (đồ kim 
chỉ) và khuy lỗ cho quần áo; ghim băng và kim (khâu, đan); hoa nhân tạo; khóa thắt của 
dây lưng không bằng kim loại quý (phụ kiện của trang phục); khóa cài của thắt lưng; khóa 
móc của dây lưng (không bằng kim loại quý); khóa cài của dây đai (không bằng kim loại 
quý); khóa kéo (phéc-mơ- tuya); khóa kéo dùng cho túi; khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-07079 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 3.4.13 
(731) TAIWAN YAMANI INC.  (TW) 

24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính mắt; kính râm; dây nhỏ cho kính 
(buộc vào gọng kính để đỡ kính) và dây nhỏ cho kính dạng mắt xích; bao và hộp dùng 
cho các loại kính nêu trên; máy vi tính; băng từ trống của máy tính; đầu đọc đĩa quang; 
túi và cặp chuyên dụng để đựng máy tính xách tay và máy tính xách tay loại nhỏ; máy 
ảnh; máy chiếu kính ảnh (máy chiếu phim dương bản); máy chiếu phim; giá ba chân 
chuyên dụng để máy ảnh hoặc kính thiên văn; máy ghi hình; băng từ ghi âm thanh có sẵn 
chương trình biểu diễn âm nhạc; băng từ ghi hình có sẵn chương trình biểu diễn âm nhạc; 
thiết bị ghi âm; vỏ cho điện thoại di động.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ dùng cho người lặn dưới nước; dụng cụ ghi 
thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giờ; khuy măng sét; cái kẹp cavát; hộp nữ trang làm 
bằng kim loại quý; trâm cài đầu (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); vòng đeo 
tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức); đồng tiền xu lưu niệm mạ 
vàng hoặc mạ bạc.   

 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (các tông); ấn phẩm ngành in; các vật dụng văn phòng phẩm để 
trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách làm bằng da, giá để bút, giá để danh thiếp; giá để 
lịch, khay đựng giấy ghi nhớ, và hộp đựng dụng cụ mở thư, sổ cá nhân bỏ túi (ấn phẩm 
ngành in), lịch bỏ túi, sổ nhật ký, tập giấy viết chi chú, sổ tay, tấm lót kê để viết bằng bìa 
hoặc giấy, văn phòng phẩm, cặp giấy đựng tài liệu dùng trong văn phòng, cặp dạng hộp 
bằng bìa cứng đựng tài liệu, bút viết bút chì, và hộp đựng bút viết và bút chì.    
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Nhóm 18: Da và giả da; ví xách tay cho phụ nữ; ví tiền; túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ 
bên trong) và túi đựng dụng cụ làm đẹp được bán riêng (không có đồ bên trong); túi xách 
tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng trong điền kinh (túi thể thao); túi thể thao trừ loại túi 
chuyên dụng định hình để chuyên đựng các dụng cụ thể thao; túi đi biển; ví cầm tay cho 
phụ nữ; túi buộc dây để mang hành lý hoặc đồ thể thao; túi mua sắm làm bằng da; túi 
mang hành lý dùng cho chuyến đi ngắn ngày; cặp học sinh; túi đeo vai; túi mua sắm làm 
bằng vải dệt; túi sách đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng 
giày dùng để đi du lịch; cặp xách làm bằng da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; vali; hòm đựng 
hành lý; túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng hồ sơ và giấy tờ rời; ô và 
gậy chống (đi bộ).   

 

Nhóm 25: áo vét tông cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê 
(áo chẽn không tay); váy phụ nữ; áo bành tô; áo len dài tay chui đầu; quần soóc rộng; váy 
áo dài của phụ nữ (mặc trong những dịp đặc biệt); quần lót chẽn; quần dài; bộ quần áo 
comple; khăn quàng cổ; thắt lưng (đi kèm với quần áo); mũ; găng tay (trang phục); bít tất 
chân ngắn cổ ( trang phục); cavát dạng nơ (dùng cho trang phục); ca vát; giày; giày ống.   

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; cúc cho quần áo; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); móc (đồ kim 
chỉ) và khuy lỗ cho quần áo; ghim băng và kim (khâu, đan); hoa nhân tạo; khóa thắt của 
dây lưng không bằng kim loại quý (phụ kiện của trang phục); khóa cài của thắt lưng; khóa 
móc của dây lưng (không bằng kim loại quý); khóa cài của dây đai (không bằng kim loại 
quý); khóa kéo (phéc-mơ- tuya); khóa kéo dùng cho túi; khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-07080 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.4.13; A25.7.21; A26.11.8 
(731) TAIWAN YAMANI INC.   (TW) 

24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính mắt; kính râm; dây nhỏ cho kính 
(buộc vào gọng kính để đỡ kính) và dây nhỏ cho kính dạng mắt xích; bao và hộp dùng 
cho các loại kính nêu trên; máy vi tính; băng từ trống của máy tính; đầu đọc đĩa quang; 
túi và cặp chuyên dụng để đựng máy tính xách tay và máy tính xách tay loại nhỏ; máy 
ảnh; máy chiếu kính ảnh (máy chiếu phim dương bản); máy chiếu phim; giá ba chân 
chuyên dụng để máy ảnh hoặc kính thiên văn; máy ghi hình; băng từ ghi âm thanh có sẵn 
chương trình biểu diễn âm nhạc; băng từ ghi hình có sẵn chương trình biểu diễn âm nhạc; 
thiết bị ghi âm; vỏ cho điện thoại di động.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ dùng cho người lặn dưới nước; dụng cụ ghi 
thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giờ; khuy măng sét; cái kẹp cavát; hộp nữ trang làm 
bằng kim loại quý; trâm cài đầu (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); vòng đeo 
tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức); đồng tiền xu lưu niệm mạ 
vàng hoặc mạ bạc.    

 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (các tông); ấn phẩm ngành in; các vật dụng văn phòng phẩm để 
trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách làm bằng da, giá để bút, giá để danh thiếp; giá để 
lịch, khay đựng giấy ghi nhớ, và hộp đựng dụng cụ mở thư, sổ cá nhân bỏ túi (ấn phẩm 
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ngành in), lịch bỏ túi, sổ nhật ký, tập giấy viết ghi chú, sổ tay, tấm lót kê để viết bằng bìa 
hoặc giấy, văn phòng phẩm, cặp giấy đựng tài liệu dùng trong văn phòng, cặp dạng hộp 
bằng bìa cứng đựng tài liệu, bút viết, bút chì, và hộp đựng bút viết và bút chì.    

 

Nhóm 18: Da và giả da; ví xách tay cho phụ nữ; ví tiền; túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ 
bên trong) và túi đựng dụng cụ làm đẹp được bán riêng (không có đồ bên trong); túi xách 
tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng trong điền kinh (túi thể thao); túi thể thao trừ loại túi 
chuyên dụng định hình để chuyên đựng các dụng cụ thể thao; túi đi biển; ví cầm tay cho 
phụ nữ; túi buộc dây để mang hành lý hoặc đồ thể thao; túi mua sắm làm bằng da; túi 
mang hành lý dùng cho chuyến đi ngắn ngày; cặp học sinh; túi đeo vai; túi mua sắm làm 
bằng vải dệt; túi xách đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng 
giày dùng để đi du lịch; cặp xách làm bằng da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; vali; hòm đựng 
hành lý; túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng hồ sơ và giấy tờ rời; ô và 
gậy chống (đi bộ).   

 

Nhóm 25: áo vét tông cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê 
(áo chẽn không tay); váy phụ nữ; áo bành tô; áo len dài tay chui đầu; quần soóc rộng; váy 
áo dài của phụ nữ (mặc trong những dịp đặc biệt); quần lót chẽn; quần dài; bộ quần áo 
comple; khăn quàng cổ; thắt lưng (đi kèm với quần áo); mũ; găng tay (trang phục); bít tất 
chân ngắn cổ ( trang phục); cavát dạng nơ (dùng cho trang phục); ca vát; giày; giày ống.    

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; cúc cho quần áo; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); móc (đồ kim 
chỉ) và khuy lỗ cho quần áo; ghim băng và kim (khâu, đan); hoa nhân tạo; khóa thắt của 
dây lưng không bằng kim loại quý (phụ kiện của trang phục); khóa cài của thắt lưng; khóa 
móc của dây lưng (không bằng kim loại quý); khóa cài của dây đai (không bằng kim loại 
quý); khóa kéo (phéc-mơ- tuya); khóa kéo dùng cho túi; khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-07081 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.4.13; 26.1.1 
(731) TAIWAN YAMANI INC.   (TW) 

24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính mắt; kính râm; dây nhỏ cho kính 
(buộc vào gọng kính để đỡ kính) và dây nhỏ cho kính dạng mắt xích; bao và hộp dùng 
cho các loại kính nêu trên; máy vi tính; băng từ trống của máy tính; đầu đọc đĩa quang; 
túi và cặp chuyên dụng để đựng máy tính xách tay và máy tính xách tay loại nhỏ; máy 
ảnh; máy chiếu kính ảnh (máy chiếu phim dương bản); máy chiếu phim; giá ba chân 
chuyên dụng để máy ảnh hoặc kính thiên văn; máy ghi hình; băng từ ghi âm thanh có sẵn 
chương trình biểu diễn âm nhạc; băng từ ghi hình có sẵn chương trình biểu diễn âm nhạc; 
thiết bị ghi âm; vỏ cho điện thoại di động.   

 

Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ dùng cho người lặn dưới nước; dụng cụ ghi 
thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giờ; khuy măng sét; cái kẹp cavát; hộp nữ trang làm 
bằng kim loại quý; trâm cài đầu (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); vòng đeo 
tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức); đồng tiền xu lưu niệm mạ 
vàng hoặc mạ bạc.   
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Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (các tông); ấn phẩm ngành in; các vật dụng văn phòng phẩm để 
trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách làm bằng da, giá để bút, giá để danh thiếp; giá để 
lịch, khay đựng giấy ghi nhớ, và hộp đựng dụng cụ mở thư, sổ cá nhân bỏ túi (ấn phẩm 
ngành in), lịch bỏ túi, sổ nhật ký, tập giấy viết chi chú, sổ tay, tấm lót kê để viết bằng bìa 
hoặc giấy, văn phòng phẩm, cặp giấy đựng tài liệu dùng trong văn phòng, cặp dạng hộp 
bằng bìa cứng đựng tài liệu, bút viết, bút chì, và hộp đựng bút viết và bút chì.    

 
Nhóm 18: Da và giả da; ví xách tay cho phụ nữ; ví tiền; túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ 
bên trong) và túi đựng dụng cụ làm đẹp được bán riêng (không có đồ bên trong); túi xách 
tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng trong điền kinh (túi thể thao); túi thể thao trừ loại túi 
chuyên dụng định hình để chuyên đựng các dụng cụ thể thao; túi đi biển; ví cầm tay cho 
phụ nữ; túi buộc dây để mang hành lý hoặc đồ thể thao; túi mua sắm làm bằng da; túi 
mang hành lý dùng cho chuyến đi ngắn ngày; cặp học sinh; túi đeo vai; túi mua sắm làm 
bằng vải dệt; túi sách đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng 
giày dùng để đi du lịch; cặp xách làm bằng da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; vali; hòm đựng 
hành lý; túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng hồ sơ và giấy tờ rời; ô và 
gậy chống (đi bộ).   

 
Nhóm 25: áo vét tông cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê 
(áo chẽn không tay); váy phụ nữ; áo bành tô; áo len dài tay chui đầu; quần soóc rộng; váy 
áo dài của phụ nữ (mặc trong những dịp đặc biệt); quần lót chẽn; quần dài; bộ quần áo 
comple; khăn quàng cổ; thắt lưng (đi kèm với quần áo); mũ; găng tay (trang phục); bít tất 
chân ngắn cổ ( trang phục); cavát dạng nơ (dùng cho trang phục); ca vát; giày; giày ống.    

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; cúc cho quần áo; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); móc (đồ kim 
chỉ) và khuy lỗ cho quần áo; ghim băng và kim (khâu, đan); hoa nhân tạo; khóa thắt của 
dây lưng không bằng kim loại quý (phụ kiện của trang phục); khóa cài của thắt lưng; khóa 
móc của dây lưng (không bằng kim loại quý); khóa cài của dây đai (không bằng kim loại 
quý); khóa kéo (phéc-mơ- tuya); khóa kéo dùng cho túi; khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-07082 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1; 3.1.4; A3.1.22 
(731) TAIWAN YAMANI INC.   (TW) 

24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; mắt kính; gọng kính; kính mắt; kính râm; dây nhỏ cho kính 

(buộc vào gọng kính để đỡ kính) và dây nhỏ cho kính dạng mắt xích; bao và hộp dùng 
cho các loại kính nêu trên; máy vi tính; băng từ trống của máy tính; đầu đọc đĩa quang; 
túi và cặp chuyên dụng để đựng máy tính xách tay và máy tính xách tay loại nhỏ; máy 
ảnh; máy chiếu kính ảnh (máy chiếu phim dương bản); máy chiếu phim; giá ba chân 
chuyên dụng để máy ảnh hoặc kính thiên văn; máy ghi hình; băng từ ghi âm thanh có sẵn 
chương trình biểu diễn âm nhạc; băng từ ghi hình có sẵn chương trình biểu diễn âm nhạc; 
thiết bị ghi âm; vỏ cho điện thoại di động.   
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Nhóm 14: Đồng hồ; đồng hồ đeo tay; đồng hồ dùng cho người lặn dưới nước; dụng cụ ghi 
thời gian (đồng hồ); đồng hồ bấm giờ; khuy măng sét; cái kẹp cavát; hộp nữ trang làm 
bằng kim loại quý; trâm cài đầu (đồ trang sức); chuỗi hạt (đồ trang sức đeo cổ); vòng đeo 
tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); hoa tai (đồ trang sức); đồng tiền xu lưu niệm mạ 
vàng hoặc mạ bạc.   

 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng (các tông); ấn phẩm ngành in; các vật dụng văn phòng phẩm để 
trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách làm bằng da, giá để bút, giá để danh thiếp; giá để 
lịch, khay đựng giấy ghi nhớ, và hộp đựng dụng cụ mở thư, sổ cá nhân bỏ túi (ấn phẩm 
ngành in), lịch bỏ túi, sổ nhật ký, tập giấy viết chi chú, sổ tay, tấm lót kê để viết bằng bìa 
hoặc giấy, văn phòng phẩm, cặp giấy đựng tài liệu dùng trong văn phòng, cặp dạng hộp 
bằng bìa cứng đựng tài liệu, bút viết, bút chì, và hộp đựng bút viết và bút chì.    

 

Nhóm 18: Da và giả da; ví xách tay cho phụ nữ; ví tiền; túi đựng mỹ phẩm (chưa có đồ 
bên trong) và túi đựng dụng cụ làm đẹp được bán riêng (không có đồ bên trong); túi xách 
tay cho phụ nữ; ba lô; túi dùng trong điền kinh (túi thể thao); túi thể thao trừ loại túi 
chuyên dụng định hình để chuyên đựng các dụng cụ thể thao; túi đi biển; ví cầm tay cho 
phụ nữ; túi buộc dây để mang hành lý hoặc đồ thể thao; túi mua sắm làm bằng da; túi 
mang hành lý dùng cho chuyến đi ngắn ngày; cặp học sinh; túi đeo vai; túi mua sắm làm 
bằng vải dệt; túi xách đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi đựng 
giày dùng để đi du lịch; cặp xách làm bằng da; cặp đựng giấy tờ tài liệu; vali; hòm đựng 
hành lý; túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa bằng da; cặp đựng hồ sơ và giấy tờ rời; ô và 
gậy chống (đi bộ).    

 

Nhóm 25: áo vét tông cho nam giới, phụ nữ và trẻ em; áo sơ mi; áo choàng ngoài; áo gilê 
(áo chẽn không tay); váy phụ nữ; áo bành tô; áo len dài tay chui đầu; quần soóc rộng; váy 
áo dài của phụ nữ (mặc trong những dịp đặc biệt); quần lót chẽn; quần dài; bộ quần áo 
comple; khăn quàng cổ; thắt lưng (đi kèm với quần áo); mũ; găng tay (trang phục); bít tất 
chân ngắn cổ ( trang phục); cavát dạng nơ (dùng cho trang phục); ca vát; giày; giày ống.    

 

Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu trang trí; ruy băng (đồ may vá) và dải viền để trang trí 
quần áo; cúc cho quần áo; huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); móc (đồ kim 
chỉ) và khuy lỗ cho quần áo; ghim băng và kim (khâu, đan); hoa nhân tạo; khóa thắt của 
dây lưng không bằng kim loại quý (phụ kiện của trang phục); khóa cài của thắt lưng; khóa 
móc của dây lưng (không bằng kim loại quý); khóa cài của dây đai (không bằng kim loại 
quý); khóa kéo (phéc-mơ- tuya); khóa kéo dùng cho túi; khuy bấm.  

 
 

(210) 4-2012-07083 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ vừa (eau de toilette); chất gien (gel), muối để 
tắm và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi dùng 
cho cơ thể; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien (gel) và phấn dùng cho 
mặt, cơ thể và tay; chế phẩm bảo vệ da khỏi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang 
điểm; dầu gội đầu; chất gien (gel), nước xịt, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và chăm 
sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm tạo nếp tóc 
lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho cá nhân.  
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(210) 4-2012-07084 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, nước hoa có nồng độ vừa (eau de toilette); chất gien (gel), muối để 
tắm và tắm vòi hoa sen không dùng cho mục đích y tế; xà phòng thơm, chất khử mùi dùng 
cho cơ thể; mỹ phẩm cụ thể là kem, sữa, nước thơm, chất gien (gel) và phấn dùng cho 
mặt, cơ thể và tay; chế phẩm bảo vệ da khỏi nắng (sản phẩm mỹ phẩm); chế phẩm trang 
điểm; dầu gội đầu; chất gien (gel), nước xịt, keo bọt và dầu thơm để tạo kiểu tóc và chăm 
sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm tạo nếp tóc 
lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; tinh dầu dùng cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-07085 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thu Hằng  (VN) 

52 Trương Định, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-07086 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.15 
(731) FOSHAN CITY NANHAI POPULA 

FAN CO.,LTD   (CN) 
Xincheng Industrial Zone, Shishan, 
Nanhai Foshan Guangdong, China  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy thổi để nén, hút và vận chuyển khí; máy thổi để nén, hút và vận chuyển hạt; 
băng tải vận hành bằng khí động; máy thổi (máy móc); máy quạt gió; bộ ngưng tụ khí. 

 
 

(210) 4-2012-07087 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) GUANGDONG YIZUMI PRECISION 
MACHINERY CO., LTD   (CN) 
NO. 22, Ke Yuan 3 Road, Hi-Tech Area, 
Ronggui, Shunde, Foshan City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy dập nổi; máy đúc; máy xếp dỡ tự động đảo phôi (tay máy điều khiển); máy 
gia công kim loại; máy dập khuôn (máy rèn); máy ép (máy dùng cho mục đích công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2012-07088 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh coban, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - dịch vụ - sản xuất Bang 
Phước Nguyên  (VN) 
Số 106H/5D Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2012-07089 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức (VN)
62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07090 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức (VN)
62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07091 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức (VN)
62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07092 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.3.11; 24.15.21; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

tổng hợp Minh Long  (VN) 
38A/132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò tươi; thịt bò đông lạnh; thịt gà đông lạnh; thịt lợn đông lạnh; các sản 

phẩm chế biến từ thịt như xúc xích, thịt hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thịt bò tươi, thịt bò đông lạnh, thịt gà đông lạnh, thịt 
lợn đông lạnh, các sản phẩm chế biến từ thịt như: xúc xích, thịt hộp. 

 
 

(210) 4-2012-07093 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần SANG TA  (VN) 
153-155 Nguyễn Duy Dương, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bông thủy tinh cách nhiệt, cách âm, ống gió mềm.  

 
 

(210) 4-2012-07094 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A11.3.7 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Nhật Tài  (VN) 

62/11A1 Trần Bình Trọng, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán phở.  
 
 

(210) 4-2012-07095 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.4 
(731) YUAN XIANG LEI  (CN) 

No.107, Suqiao Village, Suiyang 
District, Shangqiu, Henan, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại; dây đeo điện thoại di động; thiết bị truyền thông 
mạng; máy vi tính; thiết bị giải trí đa phương tiện di động; đầu nối cho dây điện; hệ thống 
phòng trộm, chạy điện; pin ganvanic; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2012-07096 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.2.3; 26.2.1; 26.2.7 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH cơ khí Mạnh 

Quang  (VN) 
Số 201 phố Huế, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay; máy nông nghiệp; máy phát điện; 
xích dẫn động trừ loại dùng cho xe trên mặt đất; động cơ khí nén; máy nén (máy móc); 
băng tải [máy móc]; cơ cấu nối ghép không dùng cho phương tiện xe cộ mặt đất; thiết bị 
nâng; động cơ, không dùng cho xe cộ trên mặt đất; máy công cụ; thiết bị để gia công cơ 
khí; máy bơm.  

 

Nhóm 12: ¤ tô; xe đạp, phương tiện giao thông đường thuỷ; động cơ cho xe cộ chạy trên 
mặt đất; xích xe máy; nhông xe máy; xe máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy và máy công cụ, mô tô và động cơ, các bộ phận ghép nối và 
truyền động của máy, nông cụ, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải trắc địa, nhiếp ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ để: dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị ghi truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các 
cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý các dữ kiện và máy vi tính, thiết bị dập lửa, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, 
sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh, 
xe máy, phụ tùng cho xe máy, ô tô nhô tùng cho ô tô, xe đạp, phụ tùng cho xe đạp, tàu 
thủy, phụ tùng cho tàu thủy, nhông xe máy, xích xe máy, hãng xuất nhập khẩu, dịch vụ 
giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nghiên cứu thị trường, quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-07097 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH cơ khí Mạnh 

Quang   (VN) 
Số 201 phố Huế, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Công cụ nông nghiệp trừ dụng cụ cầm tay; máy nông nghiệp; máy phát điện; 
xích dẫn động trừ loại dùng cho xe trên mặt đất; động cơ khí nén; máy nén (máy móc); 
băng tải [máy móc]; cơ cấu nối ghép không dùng cho phương tiện xe cộ mặt đất; thiết bị 
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nâng; động cơ, không dùng cho xe cộ trên mặt đất; máy công cụ; thiết bị để gia công cơ 
khí; máy bơm.   

 

Nhóm 12: ¤ tô; xe đạp, phương tiện giao thông đường thuỷ; động cơ cho xe cộ chạy trên 
mặt đất; xích xe máy; nhông xe máy; xe máy.   

 

Nhóm 35: Mua bán: máy và máy công cụ, mô tô và động cơ, các bộ phận ghép nối và 
truyền động của máy, nông cụ, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải trắc địa, nhiếp ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ để: dẫn, 
chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển điện, thiết bị ghi truyền và tái tạo 
âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động và các 
cơ cấu dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính, 
thiết bị xử lý các dữ kiện và máy vi tính, thiết bị dập lửa, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, 
sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô thông gió, phân phối nước và thiết bị vệ sinh, 
xe máy, phụ tùng cho xe máy, ô tô nhô tùng cho ô tô, xe đạp, phụ tùng cho xe đạp, tàu 
thủy, phụ tùng cho tàu thủy, nhông xe máy, xích xe máy, hãng xuất nhập khẩu, dịch vụ 
giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nghiên cứu thị trường, quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-07098 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 26.2.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH cơ khí Mạnh 

Quang  (VN) 
Số 201 phố Huế, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy như: nhông; xích; vành; má phanh; bộ giảm xóc; chân chống; 
ống xả; moay ¬; chắn bùn; khung xe; động cơ xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-07099 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MY FATHER CIGARS, INC.  (US) 
1890 N.W. 96 Avenue, Doral, Florida 
33172, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Xì gà. 
 
 

(210) 4-2012-07101 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh kẹo dừa Ngân 
Phát  (VN) 
Tổ NDTQ số 02, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ 
Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa, kẹo chuối.  
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(210) 4-2012-07102 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Nga  (VN) 
ấp Thới Hòa, xã Thành Thới A, huyện 
Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, mứt chuối.  

 
 

(210) 4-2012-07103 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Trúc Giang Bến Tre  (VN) 
Số 200B, đường Nguyễn Đình Chiểu, 
khu phố 1, phường 8, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 32: Nước giải khát (đồ uống không cồn), nước uống đóng chai, nước ép trái cây, 

bia, nước ngọt (đồ uống không cồn).  
 
 

(210) 4-2012-07104 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.9; 26.11.3 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Thanh Thanh  (VN) 
Số 28/2, ấp Vĩnh Bắc, xã Đại Điền, 
huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07105 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-07106 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Văn Thường   (VN) 
Thôn Thị Châu, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông, gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-07108 (220) 13.04.2012 
 (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinatech   (VN) 
KM 19, quốc lộ 5A, xã Trưng Trắc, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên    

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối. 
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-07109 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinatech    (VN) 
KM 19, quốc lộ 5A, xã Trưng Trắc, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên    

 

(511)   Nhóm 20: Đệm mút, đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối. 
 
 

(210) 4-2012-07111 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 19.7.1; A11.3.2; 26.5.2; 26.5.3 
(591) Vàng cam, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Sơn  (VN) 
Căn hộ số 21, lô 2, Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz, bia, bia mạch nha, nước khoáng (đồ uống), nước nho ép 
chưa lên men, nước sô đa, nước giải khát bằng trái cây, chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Rượu gạo, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu khai vị, đồ uống có cồn chứa hoa quả, 
đồ uống được chưng cất, rượu đắng, rượu táo, đồ uống hoa quả có cồn, rượu anh đào, rượu 
mùi, rượu mật ong, rượu mạnh (đồ uống), rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu vang.  
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(210) 4-2012-07112 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quốc tế MYA  (VN) 
10/3 ấp Tân Thạnh - Tân Lý Tây, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hoá chất dùng cho nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); hoá chất dùng cho lâm nghiệp, nghề 
làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng).  

 
 

(210) 4-2012-07113 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Lê Mạnh Đức  (VN) 
Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng để tắm cụ thể như: chậu tắm, bồn tắm, vòi nước dùng để tắm; 

trang thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ cụ thể như: bồn cầu, bồn rửa mặt (lavabo), bồn tiểu 
nam; thiết bị cho bồn tắm và nhà vệ sinh cụ thể như: vòi nước, van nước, két nước eủa xí 
bệt, bệ xí.  

 
 

(210) 4-2012-07114 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-07115 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07116 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07117 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07118 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi  Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07119 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07120 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07121 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07122 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07123 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07124 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

(210) 4-2012-07125 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07126 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07127 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07128 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07129 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07130 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07131 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07132 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07133 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07134 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07135 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó  (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07136 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07137 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07138 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07139 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07140 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07141 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07142 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07143 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07144 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07145 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07146 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07147 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07148 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07151 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục nhóm KTDC  (VN) 
9 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ, dạy kỹ năng đàm thoại, tư vấn du học.  
 
 

(210) 4-2012-07152 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.3.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Nam 
Bình   (VN) 
41 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-07153 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A5.3.13 
(591) Xanh, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Nam 
Bình  (VN) 
41 Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, xúc tiến thương mại, tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện về văn hóa, giải trí, giáo dục, nghệ thuật, thể thao.  
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(210) 4-2012-07154 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2; A19.13.21; A5.3.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến thực phẩm Thanh 
Hằng  (VN) 
Thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07155 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1 
(591) Trắng, đỏ đậm, vàng nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Tràng Tiền   (VN) 
24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh; mua bán, xuất nhập 
khẩu các hàng hóa cơ khí, kim loại và các hàng hóa từ kim loại, loại khuôn mẫu, vật liệu 
xây dựng, composite và các hàng hóa làm từ composite, nhựa và các hàng hóa làm từ 
nhựa, giấy, các tông, chất dẻo và các hàng hóa làm từ chất dẻo, cao su, và các hàng hóa 
làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các hàng hóa từ thủy tinh, đồ gốm, đồ sành, đồ 
sứ, gỗ và các hàng hóa từ gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình gồm bộ ghế Sofa, kệ gỗ, bàn 
làm việc, bàn máy tính, tủ quần áo, tủ sách, tủ rượu, bộ Salon, bộ bàn ăn, giường, kệ Tivi, 
bộ bàn trà, tủ giầy, đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách, đồ dùng văn 
phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học tập, đồ chơi, thiết bị và 
dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy móc, thiết bị và máy 
công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và các phụ tùng kèm 
theo, công cụ, nông cụ và dụng cụ thủ công, thiết bị và dụng cụ điện gồm bóng đèn điện, 
dây điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn điện, 
đầu nối ống điện, khớp nối ống điện, hộp chia điện, hộp nối dây diện cút điện, nắp đậy 
hộp chia điện, kẹp đỡ ống điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, aptomat, chấn lưu điện, 
thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, thiết bị điện tử gồm tivi, phụ 
kiện tivi, catset và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu kĩ thuật 
số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn áp, máy 
thu âm, tai nghe nhạc, hàng điện lạnh gồm bình nóng lạnh, tủ lạnh, bình nước nóng năng 
lượng mặt trời, điều hòa không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, hút ẩm, tủ bảo quản, tủ 
mát, hàng điện gia dụng gồm ấm đun siêu tốc, ấm sắc thuốc, bếp tủ, bàn là, bếp từ, bếp 
gas, cây nước nóng lạnh, bộ nối điện, đèn sạc, lò vi sóng, lò nướng, lẩu điện, máy nướng 
bánh Sandwich, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy pha cà phê, máy xay đa năng, máy 
xay cháo, máy khử độc, máy hút mùi, máy hút bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc máy lọc 
nước tinh khiết, máy rửa bát, máy lọc không khí, máy xay đậu nành, máy sưởi dầu, máy 
tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, thiết bị chiếu sáng, thiết bị và 
dụng cụ ghi truyền và tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị 
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sưởi nóng, thiết bị nấu nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, 
thiết bị thông gió, thiết bị cắp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ 
sinh, van, vòi nước, thiết bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, 
hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, 
vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết bị làm 
việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết 
bị ngoại vi dùng cho máy tính, hàng hóa cách nhiệt, cách điện, vải, da, giả da, hóa chất, 
keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, hóa mỹ phẩm, chất để tẩy 
rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài mòn, chất để bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, dược phẩm, 
lương thực, thực phẩm và đồ uống, hàng may mặc, giày dép, mũ nón, dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ phát hành sách báo, tạp chí phục vụ quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê 
bất động sản; cho thuê văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-07156 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hoàng Dương   (VN)
686, Quang Trung, La Khê, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; găng tay (quần áo); khăn tay; bít tất.  
 
 

(210) 4-2012-07158 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sách Hoa Hồng (VN)
46 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn, cụ thể là in bao bì, in lịch.  
 

Nhóm 41: Xuất bản sách.  
 
 

(210) 4-2012-07159 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuận Thiên Nhiên  (VN) 
412 Phạm Thái Bường, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Sách. 
 

Nhóm 41: Xuất bản sách. 
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(210) 4-2012-07160 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07161 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07162 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07163 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07164 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07165 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07166 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07167 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội  (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07168 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07169 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07171 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Duy  (VN) 
71 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, mặt nạ dược thảo (làm đẹp).  

 
 

(210) 4-2012-07172 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Lê Minh  (VN) 
103 Cây Trâm, phường 08, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, bán buôn vật liệu xây dựng, máy móc xây dựng, thiết bị xây dựng, 

bán buôn ô tô.  
 

Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; đầu tư mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản.  
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Nhóm 37: Xây dựng và sửa chữa nhà cửa, cho thuê máy móc thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe có động cơ.  
 
 

(210) 4-2012-07173 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Lê Minh  (VN) 
103 Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, điện thoại và vật tư linh kiện 
điện thoại, thẻ điện thoại, thẻ sim điện thoại, mua bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và 
phần mềm.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa điện thoại và vật tư linh kiện điện thoại, máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 
 

Nhóm 41: Đào tạo nghề.  
 
 

(210) 4-2012-07174 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Cơ sở Xuân Hùng  (VN) 
26 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và chăm sóc da.  
 
 

(210) 4-2012-07175 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.2; 26.13.25; A5.3.13 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lộc Phát 
DECOR  (VN) 
29B, tổ 16, ấp Phú Ân, xã Phước Lý, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà 
không khí, lắp đặt hệ thống điện.  
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(210) 4-2012-07176 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Trà Minh Tùng  
(VN) 
D12-BT8 đô thị Việt Hưng, phường 
Giang Biên, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo, gạo lứt. 

 
 

(210) 4-2012-07177 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.6; 20.7.1; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

cam, hồng, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thanh Hải  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 16: Khăn ăn bằng giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, hộp các tông bằng giấy, giấy gói 
hàng, giấy vệ sinh, giấy viết. 

 
 

(210) 4-2012-07178 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tùng Duy   (VN) 
71 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm.  
 

(210) 4-2012-07179 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển công nghệ Việt Nam  
(VN) 
Căn hộ 804 + 805 + 806, tầng 9, tòa nhà 
A, 190 Nguyễn Tuân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 17: Tấm phủ amiăng. 
 

Nhóm 19: Tấm xi măng; tấm lợp mái, không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-07182 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa. 
 
 

(210) 4-2012-07183 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.4; 2.9.14 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
Vạn Phát Tuệ  (VN) 
528/5/18A Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2012-07184 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Lê Bình 
Phát  (VN) 
Tổ 22, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao, vôi, xi măng. 
 

Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng, cụ thể buôn bán các mặt hàng: thạch cao, vôi, 
gạch, sơn vecni, xi măng cát, sạn, bê tông, kính dùng trong xây dựng, sắt thép dùng trong 
xây dựng, buôn bán trang thiết bị nội ngoại thất, cụ thể là: giường, bàn ghế, tủ và các 
trang thiết bị tương tự. 

 
 

(210) 4-2012-07185 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Lê Bình 
Phát   (VN) 
Tổ 22, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Thạch cao, vôi, xi măng.   
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Nhóm 35: Buôn bán vật liệu xây dựng, cụ thể buôn bán các mặt hàng: thạch cao, vôi, 
gạch, sơn vecni, xi măng cát, sạn, bê tông, kính dùng trong xây dựng, sắt thép dùng trong 
xây dựng, buôn bán trang thiết bị nội ngoại thất, cụ thể là: giường, bàn ghế, tủ và các 
trang thiết bị tương tự. 

 
 

(210) 4-2012-07187 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 

Nhà số 3 ngõ 68/53/22, đường Cầu Giấy, 
phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 

 
 

(210) 4-2012-07188 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống thanh nhiệt 

(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07189 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thành Công    (VN)
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; đồ uống thanh nhiệt 

(dùng cho mục đích y tế); thực phẩm cho em bé; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế.  
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(210) 4-2012-07190 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.3; A24.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại bánh tráng Bảo Linh  (VN)
B9/31A quốc lộ 50, ấp 3, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh tráng. 
 
 

(210) 4-2012-07191 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.1.10; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng, da cam 
(731) Giang Hồng Thanh  (VN) 

Số 02 hẻm 158/2/13, phố Ngọc Hà, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cafe.  
 
 

(210) 4-2012-07193 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A14.7.7 
(731) Công ty cổ phần Kềm Nghĩa  

(VN) 
10/20 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 08: Kìm cắt móng tay; kìm cắt móng chân; giũa móng tay; nhíp nhổ lông mày; kéo 
cắt tóc. 

 
 

(210) 4-2012-07196 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15 (540) 

  

(731) Nguyễn Thu Trang  (VN) 
Số 19, ngách 94/79, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, đào tạo ngoại ngữ. 
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(210) 4-2012-07197 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Dương Minh Hiển  (VN) 
Xóm Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07198 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Dương Minh Hiển   (VN) 
Xóm Sơn Quang, xã Trung Sơn, huyện 
Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo dược dùng 

cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07200 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.1; 26.1.1; 1.15.23; A1.1.10 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại - dịch vụ giấy 
nhám Nhật Minh   (VN) 
245/3 Tân Thới Hiệp 7, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám. 
 
 

(210) 4-2012-07201 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.2.7; 26.13.25; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hưng Loan  (VN) 
Xóm 4, thôn Đại Thiện 1, xã Hàm Hiệp, 
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản.  
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(210) 4-2012-07206 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A1.5.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ du lịch 
Hữu Phước  (VN) 
17/7 Nguyễn Tuyển, phường Bình Trưng 
Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-07207 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.3.23; A26.11.13 
(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 

phẩm Anh Đào   (VN) 
Số 1/18D, đường Chi Lăng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem làm trắng da, xà phòng tắm trắng da; kem dưỡng trắng da toàn thân, kem 

tẩy trắng da; sữa rửa mặt; sữa tắm trắng da.  
 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện, dịch vụ cắt sửa móng tay, dịch vụ trang điểm.  

 
 

(210) 4-2012-07208 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 9.7.1; 1.5.1; 24.9.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, tím, 

đen, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Trần 

Văn Cẩn   (VN) 
ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh tráng, nước sốt có nguồn gốc từ thực vật (gia vị); bún gạo, miến khô.  
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(210) 4-2012-07209 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Quý Sơn Hà   (VN) 
Số 10, ấp 1, đường 25B, xã Long An, 
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị 

vệ sinh), bồn tắm; vòi nước, vòi hoa sen, bình nước nóng cho nhà tắm (thiết bị cung cấp 
nước nóng). 

 
 

(210) 4-2012-07210 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9; 25.5.1; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện máy Hồng 
Bảo  (VN) 
23 đường CN 13, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, dụng cụ nhà bếp bằng 

inox, cụ thể như sau: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy nước nóng, lạnh; điện tử: 
ti vi, đầu máy, điện thoại, máy ảnh, máy nghe nhạc; điện gia dụng; dụng cụ nhà bếp; lò 
viba; lò nướng; bếp ga; bếp điện từ; nồi và bộ nồi bằng inox, dụng cụ nhà bếp bằng inox.  

 
 

(210) 4-2012-07211 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A9.7.22; A25.3.3 
(591) Cam, trắng, đen, xanh 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lam Soon Việt Nam   (VN) 
Số 103 đường Phạm Viết Chánh, phường 
19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn được, mỡ cho vào bánh cho xốp giòn và bơ thực vật.  
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(210) 4-2012-07212 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.17.11; 6.1.2; A1.1.12; 2.1.13; 2.1.21; 
2.3.1; 7.1.5; 18.1.5; A26.11.13; 2.1.22; 
2.3.22; A18.5.7 

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại Tre Xanh  (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 

 
(210) 4-2012-07213 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.3; 1.15.23; 26.15.1; 26.1.6 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  

 
 

 
(210) 4-2012-07214 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A5.11.13; 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  
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(210) 4-2012-07215 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.1.2; 1.7.1; A18.3.5; 18.3.2 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  
 
 

(210) 4-2012-07216 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 9.3.26; A9.3.9 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH dịch vụ - 

thương mại Tre Xanh   (VN) 
15 Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép.  
 
 

(210) 4-2012-07217 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07218 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam    (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07219 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07220 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07221 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Quốc Tế    (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07222 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.3 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Pháp   (VN) 
Cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim 
Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, rượu hoa quả, rượu gạo, rượu vốtca, rượu uýtki, rượu brandi  

 
 

(210) 4-2012-07223 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 24.9.1; A17.2.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Biển Kim Cương   (VN) 
Lô B4.1 - 17, khu dân cư An Cư 2 mở 
rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải, vận chuyển hành khách, sắp xếp các chuyến du lịch, 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-07224 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 24.9.1; A17.2.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Biển Kim Cương    (VN) 
Lô B4.1 - 17, khu dân cư An Cư 2 mở 
rộng, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải, vận chuyển hành khách, sắp xếp các chuyến du lịch, 

dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch. 
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(210) 4-2012-07225 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quốc Tế   (VN) 
Nhà số 18 (G14), ngách 23, ngõ 34, 
đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07227 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HONG WEN CONG   (CN) 
Fujian Sheng Jin, Jiang Shi, Long Hu 
Zhen, Xi Qian Cun Dong Qu 52 Hao, 
China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm, dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-07228 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Whitelove   (VN)
238/36 Lê Văn Quới, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07229 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.20; 25.1.6; 5.7.1 
(731) SYARIKAT THONG GUAN TRADING 

SDN BHD (29442-K)   (MY) 
No. 57, Main Road, Sungai Lalang, 
08100 Bedong Kedah, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; cacao; cà phê nhân tạo; gạo; bột mì; chế phẩm ngũ cốc; đường; 

muối nấu ăn; gia vị.  
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(210) 4-2012-07230 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ Sinh 
Thái Việt   (VN) 
39 Hoa Mai, phường 02, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc (máy phát điện, động cơ không dùng cho phương tiện giao 

thông đường bộ, động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ, máy nông nghiệp), thiết bị 
cơ điện dùng để chế biến thực phẩm, máy công cụ, máy tính và thiết bị ngoại vi máy vi 
tính, dụng cụ nổi điện (phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc), bộ đóng mạch 
điện, rơle điện, ống luồn dây điện, cáp dẫn điện, dây dẫn điện, bình ắc quy, bộ cung cấp 
điện liên tục (UPS) bộ đảo điện, thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu, bộ 
điều chỉnh (biến đổi) ánh sáng (điện), thiết bị điều chỉnh điện, hệ thống điện cho việc điều 
khiển từ xa các thao tác công nghiệp, thiết bị hàn điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ 
thống và thiết bị nấu nướng, hệ thống và thiết bị sấy, thiết bị và hệ thống thông gió (điều 
hoà không khí), máy và thiết bị văn phòng; dịch vụ xuất nhập khẩu; quảng cáo; giới thiệu 
sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07231 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.11.2; A26.11.9 
(731) TAIZHOU JINGLONG PUMP CO., 

LTD.   (CN) 
Lingkou, Shanshi Town, Wenling City, 
Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ; bơm ly tâm; máy 

bơm nước; bơm khí nén; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy phát điện; bơm chân 
không (máy móc); máy thổi; máy khí nén.  

 
 

(210) 4-2012-07232 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2012-07233 (220) 13.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, xám
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; dầu công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-07234 (220) 13.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, xám
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thuốc bảo vệ thực vật 
như là: thuốc diệt côn trùng có hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bệnh.  

 
 

(210) 4-2012-07235 (220) 13.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, xám
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; khóa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-07236 (220) 13.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, xám
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; rượu vang; rượu rum; rượu uýt ki.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1161 

(210) 4-2012-07237 (220) 13.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, xám
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2012-07238 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ điện Tân Phú    (VN) 
Thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Dây và cáp điện.  
 
 

(210) 4-2012-07239 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A1.1.12; 26.1.1; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, xám, xanh coban, đỏ 
(731) Công ty TNHH Đoàn Gia    (VN) 

341/37S/38S Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô và xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-07240 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 17.5.1; 18.1.21 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen, da cam, vàng
(731) Công ty TNHH Đoàn Gia  (VN) 

341/37S/38S Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng ô tô và xe máy.  
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(210) 4-2012-07241 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Đỏ, trắng 
(731) MAYWUFA COMPANY LTD.   (TW) 

5F., No.167, Fu Hsing North Road, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Gel vuốt tóc; dầu dùng cho tóc (mỹ phẩm); sáp dùng cho tóc; keo xịt để tạo 
kiểu dáng tóc; keo xịt màu cho tóc; kem bọt để tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm tạo màu bạc 
cho tóc (mỹ phẩm); dầu thơm dùng để giữ nếp tóc; nước xức tóc; kem dưỡng tóc (mỹ 
phẩm); dầu xả dưỡng tóc; kem chống nắng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xà phòng; 
sửa rửa mặt; xà phòng tắm dạng gel; xà phòng tắm dạng lỏng; sữa gội đầu (mỹ phẩm); 
dầu gội đầu; dầu xả làm sạch tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; sữa 
tắm dùng cho động vật (mỹ phẩm); xà phòng rửa tay; mặt nạ dùng cho tóc (mỹ phẩm); 
dầu hấp dưỡng tóc.  

 
 

(210) 4-2012-07242 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ 
(731) MAYWUFA COMPANY LTD.   (TW) 

5F., No.167, Fu Hsing North Road, 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Gel vuốt tóc; dầu dùng cho tóc (mỹ phẩm); sáp dùng cho tóc; keo xịt để tạo 
kiểu dáng tóc; keo xịt màu cho tóc; kem bọt để tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm tạo màu bạc 
cho tóc (mỹ phẩm); dầu thơm dùng để giữ nếp tóc; nước xức tóc; kem dưỡng tóc (mỹ 
phẩm); dầu xả dưỡng tóc; kem chống nắng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; xà phòng; 
sửa rửa mặt; xà phòng tắm dạng gel; xà phòng tắm dạng lỏng; sữa gội đầu (mỹ phẩm); 
dầu gội đầu; dầu xả làm sạch tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; sữa 
tắm dùng cho động vật (mỹ phẩm); xà phòng rửa tay; mặt nạ dùng cho tóc (mỹ phẩm); 
dầu hấp dưỡng tóc.  

 
 

(210) 4-2012-07245 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.12; A25.3.3; 25.5.25 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, ghi 

xám, ghi xám đậm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng   (VN) 
1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07246 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; 26.4.4; A25.3.3; A26.11.12 
(591) Xanh rêu, xanh pha vàng, xanh lá cây, vàng 

cam, ghi xám, ghi xám đậm, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng   (VN) 
1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07247 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 2.3.1; A5.1.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Mai Spa   (VN) 
Tổ 5 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, 
thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ mat xa (xoa bóp); dịch vụ xông hơi, dịch vụ 
thẩm mỹ. 

 
 

(210) 4-2012-07248 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A3.9.24; 3.9.1; A5.3.13; 5.13.4
(591) Xanh dương, vàng, nâu tím, trắng 
(731) Trung tâm giống nông lâm 

ngư  nghiệp tỉnh Kiên Giang (VN)
731 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, 
thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 31: Cây giống, con giống, lúa giống, thuỷ hải sản giống (tôm, cua, cá giống). 
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(210) 4-2012-07249 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; A25.3.3; A26.11.12; A5.3.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, ghi xám, ghi xám đậm, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng   (VN) 
1231/21C khu phố 2,tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07250 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3; 26.4.4; A5.3.15; A26.11.12; 
25.5.25 

(591) Xanh lá cây, nâu, nâu nhạt, ghi xám, ghi 
xám đậm, vàng, vàng cam, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng   (VN) 
1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07251 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; A25.3.3; A26.11.12; A5.3.15; 
25.5.25 

(591) Xanh lá cây, nâu, nâu nhạt, ghi xám, ghi 
xám đậm, vàng, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng    (VN) 
1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07252 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lục, đen, trắng, ghi xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hồ Huy Kiên 
Giang   (VN) 
Số 523B đường Mạc Cửu, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; mua bán thuốc trừ sâu; mua bán phân bón, mua 
bán hóa chất. 

 
 

(210) 4-2012-07253 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; 26.4.4; A25.3.3; A26.11.12; 
25.5.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ, ghi xám, ghi xám đậm, 
đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất đông 
nam dược Hồng Vượng  (VN) 
1231/21C khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược y học cổ truyền; dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07254 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.1.11 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tương Sinh   (VN) 
51 đường 16, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 16: Tập vở học sinh; sổ; bìa cứng.  
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(210) 4-2012-07255 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25 
(591) Trắng, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Nhà An   (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản. 
 
 

 
(210) 4-2012-07256 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Nhà An   (VN) 
Lầu 4, tòa nhà Centec, số 72-74 Nguyễn 
Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản, môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; sàn giao 

dịch bất động sản. 
 
 

 
(210) 4-2012-07257 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước 

hoa.  
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(210) 4-2012-07259 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tốt 
Đẹp  (VN) 
Gian 22, Trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07260 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Mã Văn Anh  (VN) 
135/48 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-07261 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần  SHI FU  (VN) 

139A - 139B Nguyễn Trãi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-07262 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.7; 26.4.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xám, đen, xanh dương, trắng 
(731) Trần Đình Thăng  (VN) 

P8 - A34, Thái Thịnh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; mỡ dùng cho mục đích y tế (dùng cho siêu âm).  
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Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ y tế như: dây truyền dịch, bơm tiêm, kim tiêm, nhiệt kế, bao 
cao su. 

 
 

(210) 4-2012-07263 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.5.2; 26.4.9; 26.4.4; 26.4.2 
(591) Nâu, vàng nhạt, đen, xanh dương 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại á Châu  (VN) 
100 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn. 
 
 

(210) 4-2012-07264 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; A25.7.7 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 

triển Y tế  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07265 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7; 26.13.25 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Đăng Hà  (VN) 
Lô số 33, đường Tân Tạo, khu công 
nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu: vật liệu xây dựng; gạch men; đá 
kết nối, gạch trang trí, hàng trang trí nội thất; chậu rửa lavabô, bồn tắm, bồn cầu, vòi sen. 
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(210) 4-2012-07269 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Phi 
Long   (VN) 
Số 187 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược (thực phẩm chức năng). 
 
 

(210) 4-2012-07270 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A9.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh tím than đậm, xanh nước biển đậm
(731) Nguyễn Văn Tuấn  (VN) 

Số 111C, phố Khâm Thiên, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

(210) 4-2012-07271 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ quảng cáo Anh Kiệt (VN)
159A Đề Thám, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Băng, đĩa ghi âm, ghi hình (CD, VCD, DVD).  
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức các cuộc thi nghệ thuật; sản xuất chương 
trình nghệ thuật; tổ chức các sự kiện về thể thao, văn hóa, giải trí, nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-07272 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A25.3.15 
(591) Đen, xanh 

(540) 

 

(731) Phạm Văn Trọng  (VN) 
Km 25 + 300 quốc lộ 1A, phố Quán Chè, 
xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 17: Miếng xốp trợ giúp việc cắm hoa.  
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(210) 4-2012-07273 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Trường Hải  (VN) 
Phố chợ Mễ, xã Mễ Sở, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (chạy điện); máy ép hoa quả (chạy điện) dùng cho mục đích 
gia dụng; may xay/nghiền (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy bơm nước; động 
cơ điện không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ.  

 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; chảo điện; ấm điện; phích đun nước bằng điện; bếp từ; thiết bị 
lọc nước; lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2012-07274 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ cà rốt, xanh lá cây, vàng nghệ, 

xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
Tân ánh Dương  (VN) 
Số 92A ngách 299/62, đường Hoàng 
Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu than hoạt tính; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; 
quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; cho thuê máy và thiết bị 
văn phòng (trừ máy fax và máy tính); dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

Nhóm 43: Nhà dưỡng lão; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; cung 
cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại.  

 
 

(210) 4-2012-07275 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HSC  (VN) 
56 đường Song Hành, khu phố 7, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phân bón, hóa chất. 
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(210) 4-2012-07278 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất giày dép Việt Anh (VN)
Thôn Tư Sản, xã Phúc Túc, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2012-07279 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất giày dép Việt Anh (VN)
Thôn Tư Sản, xã Phúc Túc, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép. 

 
 

(210) 4-2012-07281 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933, U.S.A 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng không chứa thuốc.  
 

Nhóm 05: Nước súc miệng có chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-07283 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.3; 4.3.19; 26.3.1; 26.1.1 
(591) Trắng, vàng da cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Kim Long  
(VN) 
ấp 2 (thửa đất số 894, tờ bản đồ số 01), 
xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm sinh học dùng xử lý môi trường nước 
nuôi trồng thủy sản. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu sinh học dùng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-07284 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Kim Long  
(VN) 
ấp 2 (thửa đất số 894, tờ bản đồ số 01), 
xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; chế phẩm sinh học dùng xử lý môi trường nước 

nuôi trồng thủy sản.  
 
 

(210) 4-2012-07285 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoài Nam   (VN) 
103 K1 Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị cấp nước và thiết bị vệ sinh. 
 

Nhóm 17: ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối (tê, cút, măng sông, chếch, côn) của chúng. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và phụ tùng nối (tê, cút; măng sông, chếch, côn) của chúng. 
 
 

(210) 4-2012-07286 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Viện Vật liệu xây dựng   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa. 

 
 

(210) 4-2012-07287 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Viện Vật liệu xây dựng   (VN) 
235 - Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa. 
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(210) 4-2012-07288 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Viện Vật liệu xây dựng   (VN) 
235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chịu lửa. 
 
 

(210) 4-2012-07289 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Đinh Quang Tập  (VN) 
Số nhà 1/8/1141, đường Ngô Gia Tự, 
phường Nam Hải, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-07290 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1; 26.3.1; 1.15.5; 26.7.25 
(591) Đen, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật và 
công nghệ Đông Nam á  (VN) 
Số 407 Lán Bè, phường Lam Sơn, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: khí hóa lỏng, xăng, dầu. 
 
 

(210) 4-2012-07291 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Khải Ca 
Hoàn  (VN) 
508/2D Cù Lao, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát, đầu ghi hình, màn hình, thiết bị báo động, chip điện tử, thiết 
bị nối mạng.  

 
 

(210) 4-2012-07292 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Siam Super 
Stream Việt Nam  (VN) 
Km 3, đường Nguyễn Tất Thành, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, đồ đi chân, mũ, nón và đồ đội đầu. 
 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz, đồ uống không có cồn; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; xi rô dùng cho đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-07293 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phần mềm L&T  
(VN) 
Số 46, ngõ 125, Tân Xuân, Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 
 

(210) 4-2012-07294 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.3.3; A25.1.10; 26.1.2; 26.15.1; 1.15.7; 
1.15.5 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, da cam, xanh, nâu 
(731) Nguyễn Thế Tài  (VN) 

Tòa nhà Housing, đường Trung Kính, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; câu lạc bộ võ thuật; câu lạc bộ bóng 
đá; câu lạc bộ tennis.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; 
dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-07295 (220) 12.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Cam, cam đỏ, xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất xây dựng - thương mại 
Bình Minh  (VN) 
373/35 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
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(210) 4-2012-07296 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Cam, cam đỏ, xanh tím 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất xây dựng - thương mại 
Bình Minh  (VN) 
373/35 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

 
(210) 4-2012-07297 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23 
(591) Cam, cam đỏ, xanh tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất xây dựng - thương mại 
Bình Minh  (VN) 
373/35 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm. 
 

Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 
 

 
(210) 4-2012-07299 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 24.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giao nhận Hương Nam  
(VN) 
42/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận tải. 
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(210) 4-2012-07300 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 24.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ giao nhận Hương Nam  (VN) 
42/5 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận tải.  

 
 

(210) 4-2012-07301 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.5.1 
(731) Bùi Thế Anh  (VN) 

Số 612, nơ 4A, bán đảo Linh Đàm, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách, dây da, va li.  
 

Nhóm 25: Sản phẩm hàng may mặc: quần, áo, giầy, dép, dây lưng dùng cho quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán thương mại xuất nhập khẩu hàng may mặc: quần, áo, giầy, dép, túi 
xách, va li, dây da.  

 

(210) 4-2012-07302 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8; A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ tin học Sao Nam  (VN) 
Số 111, đường Lý Thái Tổ, tổ 15, phường 
Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình 

(540) 

  (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi, máy chiếu, máy photocoppy 

dùng trong văn phòng, máy chấm công, máy fax.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu máy tính và các thiết bị của máy tính, máy nghe nhạc 
cá nhân âm thanh nổi, máy chiếu, máy photocoppy dùng trong văn phòng, máy chấm 
công, máy fax.  
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(210) 4-2012-07303 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.4.1; 26.11.1 (540) 

  
(731) Công ty cổ phần sứ Cosan  (VN)

KCN Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
 

(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm phục vụ mục đích vệ sinh: vòi nước bằng hợp kim đồng; vòi sen 
lắp trong nhà tắm; vòi xịt nước gắn trong nhà vệ sinh; van điều chỉnh mức nước trong bình 
chứa; thiết bị cung cấp nước nóng lạnh; bồn tắm. 

 
 

(210) 4-2012-07304 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.17.11; A1.1.10; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải và 
thương mại Nhất Long  (VN) 
Số 27 ngách 53/103, phố Đức Giang, 
phường Đức Giang, Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ôtô. 
 
 

(210) 4-2012-07308 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 6.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng thương mại xuất nhập 
khẩu An Minh  (VN) 
289/9 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng bến cảng bến tàu; dịch vụ giám sát xây dựng công trình; 
xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng.  

 
 

(210) 4-2012-07309 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.1.11; 26.2.1 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Tân Thành  (VN) 
146K Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ, đại lý bảo hiểm, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản, 
quản lý bất động sản; quản lý tài sản bất động sản.  
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(210) 4-2012-07310 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.11.7; 3.9.18; 5.5.1; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng, xanh, hồng, vàng cam, đen, 

tía, nâu, trắng 
(731) Cơ sở hóa mỹ phẩm Linh Chi (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, xà phòng, thuốc đánh răng, dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-07311 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A1.1.10; 1.15.23; 22.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh 
(731) Cở sở hóa mỹ phẩm Linh Chi (VN)

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, xà phòng, thuốc đánh răng, dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-07312 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm S - 
Net Việt Nam  (VN) 
169B Nguyễn Thái Học, phường Điện 
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm chăm sóc da như: kem dưỡng da, kem chống nắng dùng cho 
da, kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), dầu dùng cho da (mỹ 
phẩm), kem bôi và nước xức dùng cho da, phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), 
mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 

(210) 4-2012-07313 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 5.13.4; 5.7.3; 26.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng đậm
(731) Doanh nghiệp tư nhân Công 

Hiệu  (VN) 
KP9, phường Long Phước, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Hạt điều chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hạt điều.  
 
 

(210) 4-2012-07314 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn  Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07315 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07316 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07317 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07318 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; A5.3.14; 26.1.6; 2.9.23 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, ghi, xanh côban, 

đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ Vạn Phúc  
(VN) 
Số nhà 401, đường Ngô Gia Tự, khu dân 
cư số 2, phường Khai Quang, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07319 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22, ngõ 134, phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1181 

(210) 4-2012-07320 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.6; 7.5.2; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh dương sẫm, xanh dương, da cam, 

đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần G & P - LAND  

(VN) 
Số 22 ngõ 134 phố Lê Trọng Tấn, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07321 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển y tế và hóa 
chất VQTECH   (VN) 
Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07322 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương sẫm, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07323 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư phát triển y tế và hóa 
chất VQTECH   (VN) 
Thôn Đông Sen, xã Thụy Phương, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07324 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) IPPAN ZAIDAN HOJIN KAGAKU 
OYOBI KESSEI RYOHO KENKYUSHO 
(THE CHEMO-SERO- THERAPEUTIC 
RESEARCH INSTITUTE)   (JP) 
1-6-1 Okubo, Kita-ku, Kumamoto-shi, 
Kumamoto, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, vắc-xin viêm não Nhật Bản thu được từ nuôi cấy tế bào.  
 
 

(210) 4-2012-07326 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 17.2.5; A17.2.6 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, xám, 

hồng nhạt 
(731) Đỗ Minh Tâm  (VN) 

Số 40 Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; xà bông; sữa rửa mặt.  
 
 

(210) 4-2012-07327 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 17.2.5; A17.2.6 
(591) Trắng, xám, xanh lá cây, xanh dương, 

hồng nhạt 
(731) Đỗ Minh Tâm   (VN) 

Số 40 Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; xà bông; sữa rửa mặt.  
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(210) 4-2012-07328 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 17.2.5; A17.2.6 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh lá cây, 

hồng nhạt 
(731) Đỗ Minh Tâm   (VN) 

Số 40 Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; xà bông; sữa rửa mặt.  
 
 

(210) 4-2012-07329 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 17.2.5; A17.2.6 
(591) Trắng, xám, xanh dương, xanh lá cây, 

hồng nhạt 
(731) Đỗ Minh Tâm   (VN) 

Số 40 Nguyễn An Ninh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; dầu gội đầu; kem dưỡng da; nước hoa; xà bông; sữa rửa mặt.  
 
 

(210) 4-2012-07333 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm đun nước dùng điện.  
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo (nhôm hoặc inox không dùng điện), bộ nồi (nhôm hoặc 
inox không dùng điện). 

 
 

(210) 4-2012-07334 (220) 16.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 25.5.2; 2.3.1; A5.11.17 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, đen, 

trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07335 (220) 16.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 5.11.1; 2.3.1; 5.3.7 
(591) Xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ, đen, 

trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xuất 
nhập khẩu Thành Đạt  (VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07343 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
nước uống tinh khiết đóng chai, nước uống chiết xuất từ rau quả, chè, cà phê, gạo, đường, 
sữa, bột sắn, bột nở, bánh, mứt, kẹo.  

 
 

(210) 4-2012-07345 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và phân phối ZINNIA  (VN) 
Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, nhập khẩu: thuốc, trang thiết bị y tế; thiết bị chẩn đoán hình ảnh, nội 
soi, phòng mổ, xét nghiệm, công cụ, dụng cụ y tế: giường khám, dao phẫu thuật, kéo phẫu 
thuật, phim chụp X - Quang, nĩa các loại, que thử y tế, bình ô xy, găng tay y tế, chỉ phẫu 
thuật, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-07346 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07347 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07348 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07349 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07350 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-07351 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, huyện 
Đức Hoà, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-07352 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; 26.4.2; 26.4.4; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại Tự Tin  (VN) 
565/20 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm điện tử như: thiết bị đo lường, thiết bị báo hiệu, bảng điện tử, 

thiết bị kiểm tra tự động. 
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(210) 4-2012-07353 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.5.1; 2.5.2; 26.1.2; 2.5.3 
(591) Xanh, trắng, vàng, hồng tím, đen, nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển Y Tế  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 34T, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức năng dùng 
trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07354 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh MEYER - 
BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07355 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh MEYER - 
BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07356 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen 
(731) Lê Huy Dũng  (VN) 

23B Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc thời trang công sở; quần áo, váy, chân váy, vét (vest). 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, váy liền, chân váy, vét (vest); mua bán các phụ kiện thời 
trang; dây lưng, vòng cổ, nơ cài áo. 

 
 

(210) 4-2012-07357 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đen 
(731) Lê Huy Dũng   (VN) 

23B Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, váy liền, chân váy, vét (vest); mua bán các phụ kiện thời 
trang; dây lưng, vòng cổ, nơ cài áo. 

 
 

(210) 4-2012-07358 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10 
(591) Vàng, đen 
(731) Lê Huy Dũng   (VN) 

23B Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm may mặc thời trang công sở: quần, áo, váy, chân váy, vét (vest).  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, váy liền, chân váy, vét (vest); mua bán các phụ kiện thời 
trang; dây lưng, vòng cổ, nơ cài áo. 

 
 

(210) 4-2012-07360 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thiên An  (VN) 
533-535 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07361 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đỏ, đen 
(731) Nguyễn Thị Thu Hiền  (VN) 

78 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tinh, thiết bị ngoại vi của máy tính và phần mềm máy tính, 
thiết bị điện tử; máy thu hình, đầu đĩa hình, đầu đĩa tiếng, đầu karaoke, âm ly (ampli), loa, 
microo, đồ điện gia dụng: nồi cơm điện, lò nướng bằng điện, phích cắm điện, ổ cắm điện 
và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện), đen và bộ đèn điện, máy móc thiết bị 
và phụ tùng máy văn phòng: máy fax, máy in, quần áo, giày dép, vali, túi, ví(bóp). 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa các thiết bị điện, máy lạnh, máy vi tính, đầu đĩa hình, âm 
ly (ampli), đầu karaôke. 

 
 

(210) 4-2012-07366 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.4.6; 25.5.1; 26.2.7 
(731) LI XIANG MACH. & ELEC. CO., LTD. (TW)

No.1, Lane 33, Hou juarge st., Bade city, 
Taoyuan hsien, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ dẫn động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy nâng 
[thang máy]; hộp số không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh răng truyền 
động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị nâng; máy trộn; động cơ 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu giảm tốc không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; bộ truyền động cho máy móc.  

 
 

(210) 4-2012-07367 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.4.6; 26.2.7; 25.5.1 
(731) LI XIANG MACH. & ELEC. CO., LTD. (TW)

No.1, Lane 33, Hou juarge st., Bade city, 
Taoyuan hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Động cơ dẫn động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy nâng 
[thang máy]; hộp số không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; bánh răng truyền 
động không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; thiết bị nâng; máy trộn; động cơ 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu giảm tốc không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ; bộ truyền động cho máy móc.  
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(210) 4-2012-07370 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; 2.9.12 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) SHENZHEN YISELLE GARMENTS 

CO., LTD  (CN) 
12F, Xinan Bd, 3009 Renmin Nan Rd, 
Louhu, Shenzhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày; mũ; trang phục dệt kim; quần áo lót; yếm; bộ quần áo tắm; khăn 
quàng cổ; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; quần áo cưới.  

 
 

(210) 4-2012-07371 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
thương mại và điện tử Minh 
Lâm   (VN) 
Xóm Phương Đông, thôn Phú Thứ, xã Tây 
Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; loa; bộ ghép nối âm thanh; thiết bị thu hình; máy vi 
tính; máy đọc đĩa compắc.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thiết bị thu hình, thiết bị và máy âm thanh, máy vi tính, thiết 
bị ngoại vi của máy vi tính, máy đọc đĩa compắc; dịch vụ xuất nhập khẩu: thiết bị thu 
hình, thiết bị và máy âm thanh, máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy đọc đĩa 
compắc; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức triển lãm 
phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ thông tin về thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-07372 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.25; 24.17.17; 25.1.6; 26.1.2; 
21.3.1; 3.4.7 

(591) Da cam, xanh dương đậm, xanh dương, 
đỏ, xanh da trời, xanh lá cây, nâu vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Huy Hoàng 
TÊn   (VN) 
187 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: áo mưa. 
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(210) 4-2012-07373 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Lưu Văn Khoa  (VN) 

Thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dàn cày đất nông nghiệp (công suất 20 - 120 HP); máy nông nghiệp đa năng 

(làm luống, trồng trọt, làm cỏ, bón phân).  
 

(210) 4-2012-07374 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, hồng, cam, trắng, đen
(731) Nguyễn Thị Thanh Oanh  (VN) 

26 Mạc Cửu, phường 13, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 
 

(210) 4-2012-07375 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  
(VN) 
127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07376 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  
(VN) 
127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-07377 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go (VN)
127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; nước hoa; mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07378 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.13.25 
(731) UNION JECK MACHINE WORKS 

CO., LTD.   (TW) 
No. 4, Lane 31, Ta Li St., Ta Li Dist., 
Taichung City, TAIWAN 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 12: ổ trục cho xe cộ mặt đất; ổ đỡ trục cho phuộc xe máy; ổ trục bánh xe cho xe cộ 
mặt đất; khớp vạn năng cho xe cộ mặt đất.  

 
 

(210) 4-2012-07379 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10; A3.7.24; 26.1.2; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Ngọc Yến  (VN) 
481/9/8 KP II, đường HT17, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến. 
 
 

(210) 4-2012-07380 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Thiên Ngọc Yến   (VN) 
481/9/8 KP II, đường HT17, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp, yến sào chế biến. 
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Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn). 
 
 

(210) 4-2012-07382 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; 26.1.11 
(731) Công ty TNHH Hồng Lam  (VN) 

Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả khô; ô mai các loại.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước uống tinh khiết, nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2012-07383 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 6.7.4; 6.7.1; A6.7.6; 7.11.1; 22.5.1 
(591) Vàng, nâu, đỏ, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH Hồng Lam  (VN) 

Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 29: Hoa quả khô, ô mai các loại. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước uống tinh khiết, nước ép trái cây. 
 
 

(210) 4-2012-07384 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.3; 26.2.3; 26.2.1; 26.4.2; 
26.1.11 

(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH Hồng Lam  (VN) 

Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
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(511)   Nhóm 29: Hoa quả khô; ô mai các loại.  
 

Nhóm 30: Bánh kẹo các loại. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước uống tinh khiết; nước ép trái 
cây.  

 
 

(210) 4-2012-07385 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85/519,946 19.01.2012 US 

  
(731) CITIGROUP INC.  (US) 

399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là sắp xếp và tiến hành các hội nghị, chương trình, hội 

nghị chuyên đề và hội thảo về giáo dục, và các khóa đào tạo nhằm thúc đẩy và khuyến 
khích sự đa dạng ở nơi làm việc; dịch vụ giáo dục, cụ thể là sắp xếp và tiến hành các hội 
nghị, chương trình, hội nghị chuyên đề và hội thảo về giáo dục, và các khóa đào tạo nhằm 
thúc đẩy và khuyến khích khả năng lãnh đạo, thăng tiến sự nghiệp và phát triển nghiệp vụ 
ở nơi làm việc; cung cấp chương trình và dịch vụ hướng dẫn giáo dục liên quan đến phát 
triển nghiệp vụ và đào tạo khả năng lãnh đạo; cung cấp tài liệu cho các khóa học kể trên, 
cung cấp xuất bản phẩm trực tuyến, cụ thể là tập san cá nhân chia sẻ trực tuyến (blog) liên 
quan đến phát triển nghiệp vụ, thăng tiến sự nghiệp và đào tạo khả năng lãnh đạo. 

 
 

(210) 4-2012-07387 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Xám, vàng da cam, đen 
(731) Công ty cổ phần Nhà thông 

minh Hà Nội  (VN) 
Số nhà 26, BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 
2, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm điều khiển, phần mềm tự động hóa trong công 

nghiệp dân dụng.  
 

Nhóm 35: Mua bán các nguyên liệu, phụ kiện cho rèm cửa tự động.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện cho các tòa nhà thương mại, nhà 
dân và các hệ thống điện công nghiệp.  
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(210) 4-2012-07388 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Long Sơn  (VN) 

29/3 phường Trung Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 
 

(210) 4-2012-07390 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH Long Sơn   (VN) 

29/3 phường Trung Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: ắc quy. 
 
 

(210) 4-2012-07391 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) JW PHARMACEUTICAL 
CORPORATION   (KR) 
698, Shindaebang-Dong, Dongjak-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07394 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.  (ES) 
Carretera de Palencia, s/n; 09400 Aranda 
de Duero; Burgos; Spain 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có thành phần chủ yếu là sữa kết hợp với hoa 
quả hoặc hương vị hoa quả.  

 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả; đồ uống hoa quả (không cồn); chế phẩm để làm đồ uống, xi-
rô dùng cho đồ uống; nước chiết xuất từ hoa quả không chứa cồn, tất cả đều có hoa quả 
hoặc hương vị hoa quả; đồ uống không cồn có thành phần chủ yếu là các tác nhân lên 
men lactic; đồ uống hoa quả có chứa sữa (hoa quả là thành phần chủ yếu).  
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(210) 4-2012-07395 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GRUPO LECHE PASCUAL, S.A. (ES)  

(ES) 
Carretera de Palencia, s/n; 09400 Aranda 
de Duero; Burgos; Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; các sản phẩm làm từ sữa cụ thể là món tráng miệng làm 

chủ yếu từ sữa, sữa chua, món kem mút (sản phẩm sữa); kem (sản phẩm sữa); món kem 
tráng miệng (sản phẩm sữa); kem tươi (sản phẩm sữa); thạch (dùng cho thực phẩm); mứt 
ướt; mứt quả; bơ và bơ thực vật.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng và đồ uống có ga và đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả (không cồn); xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-07396 (220) 16.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.2; 25.5.25; 
26.13.25 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, 
trắng 

(731) GRUPO LECHE PASCUAL, S.A.  (ES) 
Carretera de Palencia, s/n; 09400 Aranda 
de Duero; Burgos; Spain 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa đậu nành không bao gồm kem lạnh, kem sữa và sữa chua 

đông lạnh; đồ uống có thành phần chủ yếu là đậu nành được sử dụng như sản phẩm thay 
thế sữa.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng và đồ uống có ga và đồ uống không cồn; nước ép hoa quả; đồ 
uống hoa quả; chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-07397 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.3.6; 26.1.10; 18.1.21
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại xây dựng Tiến 
Nghiệp  (VN) 
531 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn sắt, thép, máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng xây dựng 
dùng trong khai thác than đá, quặng, khai thác dầu khí như máy khoan, máy nghiền sàng, 
máy nén, tre, nứa, gỗ cây và chế biến gỗ, xi măng, gạch xây, đá, ngói, cát, sỏi, kính xây 
dựng, sơn, vecsni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, 
khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào, búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác, 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác, ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống 
cao su.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công ích, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng nhà các loại, xây 
dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, phá dỡ, xây dựng công trình đường bộ, lắp đặt hệ 
thống điện, lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không, lắp đặt hệ thống 
xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, 
cho thuê máy móc thiết bị xây dựng, sửa chữa các kim loại đúc sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-07398 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương 
mại dịch vụ Trung Sơn  (VN) 
290B/14 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, thực phẩm chức năng, hóa chất.  
 
 

(210) 4-2012-07399 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A25.3.3; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Kem, đỏ, đỏ nâu, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ITALIAN CAFE  
(VN) 
Phòng 9A, 23 Phùng khắc Khoan, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-07400 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; A5.3.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại IAP  (VN) 
11C7, khu đô thị mới Đại Kim, Định 
Công, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  
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(210) 4-2012-07401 (220) 17.04.2012 
 (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất Bắc Hà   (VN) 
Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Nẹp chống bão bằng kim loại, bằng thép.  

 
 

(210) 4-2012-07402 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bằng Hữu 
Kinh Doanh  (VN) 
53 đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2012-07403 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bằng Hữu 
Kinh Doanh   (VN) 
53 đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-07405 (220) 17.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 5.3.20; A5.1.5; 26.1.1; A5.1.16 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Đào  (VN) 
Phố Ba Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt chua.  
 
 

(210) 4-2012-07407 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; 26.3.23; A26.11.13; 6.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Đức Minh   (VN) 
Số 56, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã 
Sơn Tây, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn: áo sơ mi, áo veston, quần áo da, quần áo giả da, cà vạt. 
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(210) 4-2012-07408 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MLACHOT   (VN) 
Số 32, ngõ 140, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế (máy phân tích huyết học không cần lấy máu).  
 
 

(210) 4-2012-07409 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MLACHOT   (VN) 
Số 32, ngõ 140, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế (máy chụp vú bằng trở kháng điện).  
 
 

(210) 4-2012-07410 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MLACHOT    (VN) 
Số 32, ngõ 140, đường Ngọc Thụy, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế (máy điều trị vết thương ngoài da). 
 
 

(210) 4-2012-07411 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thái Việt   (VN) 
P502, nhà 133, ngõ 1194 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-07412 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) WOWPRIME CORP.  (TW) 
29f., no. 160, sec. 1, Taichung port rd., 
West dist., Taichung city 40354, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà trọ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(210) 4-2012-07413 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.25; A26.11.12; 26.3.1; A26.3.6
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) WOWPRIME CORP.  (TW) 

29F., NO. 160, SEC. 1, TAICHUNG 
PORT RD., WEST DIST., TAICHUNG 
CITY 40354, TAIWAN 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà trọ.  
 
 

(210) 4-2012-07416 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng Cáo 
Trẻ   (VN) 
01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dưới các hình thức biển quảng cáo, 
panô, áp phích, catalô, mô hình, lịch, dịch vụ tư vấn quảng cáo, sản xuất phim quảng cáo, 
tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07417 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 
LIMITED   (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Cbarkop Market, Kandivali 
(West). Mumbai - 400 067. India.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-07418 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Cbarkop Market, Kandivali 
(West). Mumbai - 400 067. India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-07419 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Cbarkop Market, Kandivali 
(West). Mumbai - 400 067. India.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-07420 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Charkop Market, Kandivali 
(West). Mumbai - 400 067. India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-07421 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Charkop Market, Kandivali 
(West). Mumbai - 400 067. India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-07422 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVITA PHARMA PRIVATE 
LIMITED    (IN) 
66, Sunrays Shopping Centre, Near Apna 
Bazaar, Charkop Market, Kandivali 
(West). Mumbai - 400 067. India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-07423 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Trắng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở cà phê 
Tân Nhật Phát  (VN) 
181/9 đường Gò Xoài, khu phố 2, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-07425 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.2; 6.1.2; 26.7.25; 7.3.11 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng trang 
trí nội thất Nhà Đẹp Việt  (VN) 
661/20 Lũy Bán Bích, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát công trình xây dựng; phá dỡ công trình xây dựng; 
sơn nội, ngoại thất; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-07426 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.20; 26.3.2; 26.11.3; 26.7.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cửa sổ UK  
(VN) 
220 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ các loại (bằng vật liệu phi kim loại) 
 
 

(210) 4-2012-07427 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.3.2; 24.1.1; 3.1.1; A3.1.22; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cửa sổ UK  
(VN) 
220 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa sổ bằng nhựa (bằng vật liệu phi kim loại). 
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(210) 4-2012-07428 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Trần Thị Minh Hồng   (VN) 
6B đường Thành, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh ngọt, bánh mì, bánh kẹo; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-07430 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ORCHID Phó Quý   (VN) 
533 Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán giấy vệ sinh và khăn bằng giấy các loại.  
 
 

(210) 4-2012-07431 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.17; A5.3.13; A26.11.12; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 

Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (máy móc); máy cầy (máy móc); máy giặt (máy 

móc); máy gieo hạt; máy tuốt quả; máy hàn dùng điện; máy hút bụi dùng điện; người máy 
robot (máy móc), robot và các bộ phận của robot.  

 
Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); dụng cụ dùng để tỉa cây (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ dùng đào xới (dụng cụ cầm tay); dụng cụ để mài cầm tay; dao (dụng cụ 
cầm tay); cái kéo (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); máy vi tính; ti vi; máy ghi hình, máy 
sao chụp tài liệu; phần mềm máy tính dùng cho robot.  

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; máy điều hoà không khí; bình lọc nước uống; bình nước nóng 
dùng điện, ấm đun nước sử dụng điện; lò nấu bếp; lò vi sóng (thiết bị nấu ăn) tủ lạnh; thiết 
bị lọc nước.  
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(210) 4-2012-07432 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Văn Toán   (VN) 
Số nhà 59, tổ dân phố số 7, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen; chậu rửa mặt (gắn cố định); thiết bị lọc nước; 

chậu rửa bằng inox dùng cho nhà bếp; bình nóng lạnh dùng điện hoặc dùng gas; máy 
nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-07433 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ đậm, da cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DECORS AZUR   (VN) 
Số 29, ngõ 7, phố An Hòa, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, đồ trang trí ăn được cho bánh ngọt, sôcôla; kem lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-07434 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.12; 26.1.2; 26.4.2 
(591) Nâu đậm, kem, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FREE - TIME  (VN) 
Số 7 đường 18A, phường An Phú, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm 

thời.  
 

(210) 4-2012-07435 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1; 14.3.21; 26.13.1 
(591) Trắng, hồng, nõn chuối 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VMV Châu ¸  
(VN) 
Số 205 Mai Anh Đào, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2012-07436 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 7.1.1; A5.1.8; 6.7.25 
(591) Đen, vàng, nâu, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VMV Châu ¸  
(VN) 
Số 205 Mai Anh Đào, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-07437 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, đỏ boóc-đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VMV Châu ¸  
(VN) 
Số 205 Mai Anh Đào, phường 8, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 
 

(210) 4-2012-07439 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Khổng Viết Tiến   (VN) 
Số 10 Nguyễn Văn Tố, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; rương, va li và túi; ô, ví, ba lô. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón (trừ mũ bảo hiểm), thắt lưng (trang phục), găng tay 
(trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-07440 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.1; 26.4.1; 3.1.16 (540) 

  

(731) Công Ty TNHH đào tạo công 
nghệ thông tin và quản trị 
kinh doanh Singapore   (VN) 
433 Cộng Hòa, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dịch vụ giáo dục; đào tạo quản trị kinh doanh; đào tạo quản lý khách sạn; đào 
tạo công nghệ thông tin; đào tạo Anh ngữ; đào tạo các khóa ngắn hạn khác.  
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(210) 4-2012-07441 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 5.7.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất cà 
phê Thiên Hương  (VN) 
93/9/3 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 30: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-07442 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; A16.3.5 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phim ánh sáng 
Xanh  (VN) 
43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 

quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh, quảng cáo trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên truyền hình.  

 
Nhóm 36: Quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng [bất động 
sản], cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề, tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị, tổ chức và điều khiển 
hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp 
và tiến hành hội nghị chuyên đề; dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất phim, sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát thanh; sản xuất 
chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn, sản xuất phim trên băng hình, 
sản xuất phim video, dịch vụ phim truyền hình; giải trí qua truyền thanh, giải trí qua đài 
phát thanh, dịch vụ phòng thu âm; giải trí trên truyền hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-07443 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quảng cáo - 
truyền thông Đại Dương 
Xanh  (VN) 
63 (lầu 3) Phạm Ngọc Thạch, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên truyền hình.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề, tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị, tổ chức và điều khiển 
hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp 
và tiến hành hội nghị chuyên đề, dịch vụ giới thiệu phim, sản xuất phim, sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát thanh; sản xuất 
chương trình biểu diễn; dàn dựng chương trình biểu diễn; sản xuất phim trên băng hình, 
sản xuất phim video, dịch vụ phim truyền hình; giải trí qua truyền thanh, giải trí qua đài 
phát thanh; dịch vụ phòng thu âm; giải trí trên truyền hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật, dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-07444 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A16.3.5 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Thuỷ Lam  (VN) 
15 ngõ 62, Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; 

quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo thương mại trên đài phát thanh; quảng cáo trên 
truyền hình; quảng cáo thương mại trên truyền hình.  

 
Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức và điều khiển 
hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề, sắp xếp 
và tiến hành hội nghị chuyên đề; dịch vụ giới thiệu phim; sản xuất phim; sản xuất các 
chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình phát thanh; sản xuất 
chương trình biểu diễn, dàn dựng chương trình biểu diễn; sản xuất phim trên băng hình, 
sản xuất phim video, dịch vụ phim truyền hình; giải trí qua truyền thanh, giải trí qua đài 
phát thanh; dịch vụ phòng thu âm; giải trí trên truyền hình.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-07445 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.1; A26.11.12 
(591) Nâu đất, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bất động sản 
GuocoLand Bình Dương   (VN) 
Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; quản lý căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản). 

 
 

(210) 4-2012-07446 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 25.7.20; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bất động sản 
GuocoLand Bình Dương     (VN) 
Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 35: Điều hành và quản lý kinh doanh của khách sạn.  
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động 
sản); cho thuê văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-07447 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bất động sản 
GuocoLand Bình Dương      (VN)
Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ điều hành và quản lý kinh doanh; tư vấn điều hành và quản lý, kinh 
doanh, tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều hành và 
quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; dịch vụ nhà ở; cho thuê văn 
phòng. 

 
 

(210) 4-2012-07448 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Nâu đất, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bất động sản 
GuocoLand Bình Dương   (VN) 
Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê văn phòng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(210) 4-2012-07449 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Phúc Mã   (VN) 
220/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, hóa mỹ phẩm, bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2012-07450 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Ngô Thị Kim Oanh   (VN) 
Tổ nhân dân Ba Chãng, thị trấn Tân Yên, 
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 

 
 

(210) 4-2012-07451 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.1; 2.3.1; 5.3.20; A5.3.15 (540) 

  

(731) Ngô Thị Kim Oanh  (VN) 
Tổ nhân dân Ba Chãng, thị trấn Tân Yên, 
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-07452 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A26.11.8; 25.12.1; 
25.7.25 

(591) Xanh tím, xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(210) 4-2012-07453 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.6; A26.11.9; 25.5.25; 25.7.25; 
25.12.1 

(591) Xanh tím, tím, xanh dương, da cam, 
trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07454 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh sẫm, xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Nam   (VN) 
Số 26-1/36 Nghi Tàm, phường Quảng 
An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai.  

 
 

(210) 4-2012-07455 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.6; A19.3.24; 24.17.25 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tiến Lộc   (VN) 
Số 53 khu tập thể công ty xuất nhập khẩu 
thủy sản Hà Nội, phố Lê Văn Thiêm, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(210) 4-2012-07458 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  

(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai.  

 
 

(210) 4-2012-07460 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  

(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức trình biểu diễn, sản xuất chương trình biểu diễn, dàn dựng chương 

trình biểu diễn, sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình, dàn dựng chương trình 
phát thanh và truyền hình, giáo dục đào tạo và dạy nghề.  

 
 

(210) 4-2012-07461 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sữa Hà Nội  

(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(210) 4-2012-07462 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sữa Hà Nội  

(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn 
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa, đồ uống làm từ sữa, sữa đậu nành, sữa chua, pho mai.  
 
 

(210) 4-2012-07463 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-07464 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 
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(210) 4-2012-07465 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Vỹ Tâm (VN)
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-07468 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A24.17.13 
(591) Đen, trắng, xanh nước biển 
(731) GYNOCARE LIMITED   (GB) 

Second Floor, De Burgh House, Market 
Road, Wickford Essex, SS 12 0BB, 
United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-07470 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Dịch Vụ Quỳnh Tâm  (VN) 
43 đường số 1, phường 4, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ thông tin như: máy tính, phần mềm máy tính, 
điện thoại, linh kiện của máy tính, linh kiện điện thoại, thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ 
xuất nhập khẩu điện thoại, máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-07471 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ Hào Cát  (VN) 
Phòng 605-606 lầu 6, tòa nhà Indochina 
tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2012-07472 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Hợp tác xã sản xuất và dịch 
vụ Bình Thạnh  (VN) 
45/87 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2012-07473 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; xà phòng có chứa dược chất; chế phẩm làm sạch; nước hoa; tinh 

dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể [dùng cho cá nhân] và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân [mỹ phẩm]; mỹ phẩm chăm sóc tóc; dầu gội và dầu xả tóc, chế 
phẩm màu nhuộm tóc; mỹ phẩm tạo kiểu dáng tóc; chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường và tắm vòi hoa sen [không chứa dược 
chất]; mỹ phẩm chăm sóc da; dầu dùng cho da [mỹ phẩm], kem bôi và nước xức dùng cho 
da; chế phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-
nhơ (cologne); chế phẩm làm rụng lông [không chứa dược chất]; chế phẩm làm nâu da 
dưới ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm; chế phẩm dùng để trang điểm 
và tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; chế phẩm 
dưỡng môi [không chứa dược chất]; phấn bôi da [dùng cho mục đích mỹ phẩm]; len bông 
dùng cho mỹ phẩm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm; khăn giấy mỹ phẩm, miếng bông mỹ 
phẩm hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ẩm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá 
nhân [dùng cho mục đích mỹ phẩm] hay được làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ 
phẩm; mặt nạ làm đẹp, miếng đắp mặt [dùng khi trang điểm]. 

 
 

(210) 4-2012-07474 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Giáo dục và 

Đào tạo Hoàn Cầu   (VN) 
1/172 khu phố 5, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kế toán; lập các thống kê tài khoản; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ 

quảng cáo; dịch vụ hỗ trợ việc điều hành các công việc kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ về 
thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh, quản lý thương mại về việc cấp 
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phép hàng hoá, dịch vụ của người khác; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ kiểm tra 
tâm lý cho việc tuyển chọn nhân sự; dịch vụ xúc tiến thương mại; dịch vụ soạn thảo các 
bài quảng cáo.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn trên đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học, trang phục, sách vở, tạp 
chí, báo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ trường đào tạo các cấp; dịch vụ đào tạo các khoá học ngắn hạn; trung 
tâm ngoại ngữ; trung tâm dạy nghề; trung tâm bồi dưỡng giáo viên; chương trình bồi 
dưỡng giáo viên; tư vấn du học. 

 
 

(210) 4-2012-07475 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.16; 26.4.2; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH DELTA CENTRE 

Việt Nam   (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn trong nhà; sơn ngoài trời; sơn chống thấm.  
 

Nhóm 19: Bột bả trét tường. 
 
 

(210) 4-2012-07476 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A18.1.9; 26.4.2 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất 

nhập khẩu Vạn Lộc   (VN) 
923 đường La Thành, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 12: ¤ tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán ô tô. 
 
 

(210) 4-2012-07478 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) VIETNAM EDUCATION 
FOUNDATION (VEF)   (US) 
2111 Wilson Boulevard, Suite 700, 
Arlington, VA 22201, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Đào tạo thực hành (thao diễn); cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, 
không tải xuống được; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản 
văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]; soạn thảo văn bản, không phải là văn bản 
quảng cáo; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, hội nghị tập huấn; tổ chức triển lãm 
giáo dục; thông tin về giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-07480 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.1.8; A2.1.23; 26.13.1; 2.1.15 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

Vietsea   (VN) 
Số 17, ngõ 59, đường Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, dịch vụ cung cấp thông tin du lịch 

trên website, dịch vụ đại lý du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách, đại lý bán vé máy 
bay. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (mang tính 
giáo dục và giải trí; dành cho thiếu nhi, thiếu niên và thanh niên, dịch vụ tổ chức các 
chương trình đào tạo nhằm phát triển kỹ năng sống và kỹ năng nghề ngiệp, tổ chức sự 
kiện cho mục đích vui chơi giải trí hoặc văn hóa và thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-07481 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A2.5.22; 1.7.6; A1.1.5 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Loan  (VN) 
471/1/5 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em từ 1 - 12 tuổi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
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(210) 4-2012-07482 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.7.23; 5.7.13; A1.1.10; 1.7.6; A2.5.22
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng, vàng, xanh 

dương, đỏ, đen 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Thị Loan  (VN) 
471/1/5 Phạm Văn Bạch, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em từ 1-12 tuổi. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang. 
 
 

(210) 4-2012-07483 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Đen, xanh da trời, trắng 
(731) Đỗ Thị Duyến  (VN) 

20 Thái Thịnh, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi cho bé; mua bán đồ dùng học tập của bé; mua bán đồ dùng 

tắm rửa cho bé; mua bán đồ dùng đi lại của bé.  
 
 

(210) 4-2012-07487 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải thương 
mại - dịch vụ Vạn Công Thành  
(VN) 
52 Tân Lập I, phường Hiệp Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tàu thủy; môi giới vận tải; dịch vụ 

vận tải; vận tải đường sông. 
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(210) 4-2012-07488 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3; 24.17.18; A16.1.6 
(591) Xanh dương, xanh lá mạ, vàng, cam, đen

(540) 

 

(731) Phan Lê Khoa  (VN) 
17/11/3 đường 12 tổ 5 khu phố 4, 
phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-07489 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng thơm; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa.  

 
 

(210) 4-2012-07491 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

và thương mại Đức Huy  (VN) 
Số 25/29 Hai Bà Trưng, phường An Biên, 
quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp; yến sào chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước giải khát, nước yến. 
 
 

(210) 4-2012-07495 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Một thành viên 
thương mại và điện tử Minh 
Lâm   (VN) 
Xóm Phương Đông, thôn Phú Thứ, xã Tây 
Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị để làm lạnh đồ uống; thiết bị đun nước; quạt gió 
[điều hoà không khí]; lò vi sóng [thiết bị nấu nướng]; nồi cơm điện.  

 
 

(210) 4-2012-07497 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiệp  (VN) 
Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế, bộ nguồn điện. 

 
 

(210) 4-2012-07498 (220) 17.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Hiệp   (VN) 
Xóm Hàn, xã Sơn Đồng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp, máy biến thế, bộ nguồn điện 

 
 

(210) 4-2012-07499 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Bảo Huy  (VN) 
54/11 đường Lê Văn Lương, khu phố 2, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng như: kẹp quần áo, móc áo, lược, ly, tô, chén, đĩa, 

chổi, bàn chải.  
 

Nhóm 30: Gạo, cà phê, chè. 
 

Nhóm 31: Rau, hoa và quả tươi.  
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(210) 4-2012-07500 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH MTV thương mại-
phân bón Thuận Phong 966 (VN)
7/1 quốc lộ 53, ấp Long Thuận B, xã Long 
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-07501 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ 
(731) Công ty TNHH MTV thương mại-

phân bón Thuận Phong 966 (VN)
7/1 quốc lộ 53, ấp Long Thuận B, xã Long 
Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

(210) 4-2012-07502 (220) 18.04.2012 
 (441) 25.06.2012 

(531) 1.17.11; 26.1.2; 26.1.6; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Siêu Toán Học  
(VN) 
195 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo và giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-07504 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) TAMAHOME CO., LTD.   (JP) 
3-22-9, Takanawa, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và chào hàng; dịch vụ phát hành phiếu mua hàng (phiếu 

thưởng hàng), dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh, dịch vụ 
nghiên cứu thị trường, dịch vụ cung cấp thông tin về doanh số bán hàng, dịch vụ quản lý 
kinh doanh của khách sạn; văn phòng tuyển dụng lao động (giới thiệu việc làm), dịch vụ 
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cung cấp thông tin về việc làm, dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ đặt mua báo (cho người 
khác), dịch vụ sao chép tài liệu; dịch vụ tốc ký; dịch vụ vận hành máy tính, máy chữ, máy 
telex (máy điện báo ghi chữ) và các máy văn phòng khác (công việc văn phòng), dịch vụ 
ghi chép lại; dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là nộp hồ sơ, đặc biệt là các tài liệu bằng 
văn bản hoặc bằng băng từ tính, dịch vụ tiếp đón khách trong các tòa nhà, dịch vụ cho 
thuê vật liệu quảng cáo, dịch vụ cho thuê máy chữ và máy sao chụp (máy phôtô copy), 
cho thuê máy bán hàng tự động.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý toà nhà (quản lý bất động sản), dịch vụ thuê hoặc cho thuê toà 
nhà (dịch vụ bất động sản); mua và bán lại các tòa nhà (dịch vụ bất động sản); dịch vụ 
đánh giá bất động sản, dịch vụ cung cấp thông tin về nhà cửa hoặc đất đai (dịch vụ bất 
động sản).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các công trình nói chung, dịch vụ xây dựng; dịch vụ tư vấn 
về chuyên môn trong xây dựng, dịch vụ vận hành, kiểm tra việc bảo dưỡng và bảo dưỡng 
các tòa nhà, dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xây dựng, dịch vụ sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị xẻ gỗ, máy và thiết bị gia công gỗ hoặc máy và thiết bị 
làm gỗ dán hoặc gỗ ép, cho thuê máy và thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ trắc địa; trắc địa địa chất hoặc nghiên cứu 
địa chất, nghiên cứu về xây dựng các tòa nhà hoặc lập quy hoạch đô thị, thử nghiệm hoặc 
nghiên cứu về khoa học dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-07505 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) WASHINGTON HEALTH AND 
NUTRITION LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 2103 , Futura Plaza, 111 How 
Ming St, Kwun Tong, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; trà (chè) giảm cân dùng cho mục đích y tế; sợi thực vật ăn 

được không chứa chất dinh dưỡng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07506 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.2; 26.3.4; 26.7.25 
(591) Đen, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ bảo vệ Đại An  (VN) 
Số 25, tổ 12A, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ; dịch vụ vệ sỹ cho cá nhân; tư vấn trong lĩnh vực an ninh; người 

bảo vệ, vệ sỹ; bảo vệ ban đêm. 
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(210) 4-2012-07507 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Trần Thu Minh  (VN) 
154/23/6 đường Cống Lở, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả cho trẻ em bú bình, bơm dùng để hút sữa 

mẹ, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em bú. 
 
 

(210) 4-2012-07509 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
xuất nhập khẩu VICOMAX  
(VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lắp đặt cửa sổ; lắp đặt và sửa chữa thiết 

bị điện; lắp đặt và sửa chữa thang máy.  
 
 

(210) 4-2012-07510 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 1.15.17; A5.5.22 
(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Thịnh Hiệp Phát  
(VN) 
35/14 Ao Đôi, khu phố 6, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay; bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa); dụng cụ cắt; dao; dao cắt.  

 
 

(210) 4-2012-07511 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; 5.3.16; 25.1.25; 26.4.3; 26.4.7 
(591) Xanh lá cây, xanh tím, đen 

(540) 

  

(731) Đào Nguyên Nhất   (VN) 
Số 8A, ngõ 145/48 phố Quan Nhân, 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Trà. 
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(210) 4-2012-07512 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất thương mại Đại Quang 
Nhật  (VN) 
Số F7/73/44B tổ 6 Mã Lò, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga các loại.  
 
 

(210) 4-2012-07513 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07514 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.1 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

truyền thông Việt Vương (VN)
17 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn (dịch vụ lưu trú ngắn ngày).  
 
 

(210) 4-2012-07515 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MILBON CO., LTD.   (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để nhuộm tóc, chế phẩm để dưỡng tóc trước khi 
tẩy hoặc nhuộm màu tóc: chế phẩm để dưỡng tóc sau khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc. 
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(210) 4-2012-07516 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MILBON CO., LTD.    (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; dầu gội; dầu xả; chế phẩm dưỡng và phục hồi tóc hư 

tổn; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; tinh dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc; gel vuốt tóc; sáp tạo 
kiểu tóc; dầu dưỡng tóc, keo xịt tóc dạng bọt; chế phẩm giúp uốn tóc bền nếp; chế phẩm 
duỗi tóc thẳng; chế phẩm dưỡng tóc trước khi duỗi hoặc uốn tóc, chế phẩm dưỡng tóc sau 
khi duỗi hoặc uốn tóc; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước 
khi nhuộm hoặc tẩy màu tóc; chế phẩm dưỡng tóc sau khi nhuộm hoặc tẩy màu tóc; chế 
phẩm làm mọc tóc. 

 
 

(210) 4-2012-07517 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MILBON CO., LTD.    (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan    

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để nhuộm tóc, chế phẩm để dưỡng tóc trước khi 

tẩy hoặc nhuộm màu tóc; chế phẩm để dưỡng tóc sau khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc. 
 
 

(210) 4-2012-07518 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Đen, hồng 
(731) MILBON CO., LTD.    (JP) 

2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; chế phẩm để nhuộm tóc, chế phẩm để dưỡng tóc trước khi 

tẩy hoặc nhuộm màu tóc; chế phẩm để dưỡng tóc sau khi tẩy hoặc nhuộm màu tóc. 
 
 

(210) 4-2012-07519 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MILBON CO., LTD.    (JP) 
2-3-35, Zengenji-cho, Miyakojima-ku, 
Osaka-shi Osaka 534-0015 Japan    

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm dưỡng và phục hồi tóc hư tổn; chế phẩm tạo kiểu tóc.  
 
 

(210) 4-2012-07522 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.12; A25.7.22; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần BERLINIA Việt 

Nam   (VN) 
Số 71D ngõ 218, Trần Khát Chân, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán / kinh doanh, thiết bị vệ sinh và trang bị (phụ kiện) đi kèm: vòi hoa 

sen, bồn rửa bát, chậu vệ sinh, chậu rửa tay, van nước.  
 
 

(210) 4-2012-07523 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 1.15.5 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh thẩm mỹ viện 
Linh Nhung  (VN) 
Số 840 A, đường Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại mỹ phẩm; quảng cáo, giới thiệu sản phẩm 

mỹ phẩm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ xông hơi; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ chăm 
sóc da; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ viện).  

 
 

(210) 4-2012-07524 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ tin học Sao Nam  (VN) 
Số 111, đường Lý Thái Tổ, tổ 15, phường 
Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế đồ họa; cung cấp các giải pháp về phần 

mềm máy tính.  
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(210) 4-2012-07525 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thiết bị Kỹ 

thuật và Chuyển giao Công 
nghệ  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Vimeco, lô E9, đường 
Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các thiết bị điện tử, điện lạnh như ti vi, tủ lạnh, điều 

hòa nhiệt độ, lò vi sóng, bình nước nóng lạnh, quạt điện.  
 
 

(210) 4-2012-07526 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; 8.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Lý Lệ Trang Huyền  (VN) 

162 đường 43, phường Tân Quy, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán thương mại sản phẩm bánh mỳ, bánh ngọt các loại.  
 
 

(210) 4-2012-07527 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) LARGAN MEDICAL CO.,LTD.   (TW) 
2F No. 14, 23rd Rd., Taichung Industrial 
Park, Nantun Dist., Taichung City, 
40850, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 09: Thấu kính tiếp xúc.  

 
 

(210) 4-2012-07528 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ENESTI Hà Nội  
(VN) 
Số 97 tiểu khu Đường, thị trấn Phúc Minh, 
huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, kinh doanh mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-07529 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ENESTI Hà Nội  
(VN) 
Số 97 tiểu khu Đường, thị trấn Phúc 
Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ phân phối, kinh doanh mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07530 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ENESTI Hà Nội  
(VN) 
Số 97 tiểu khu Đường, thị trấn Phúc 
Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07531 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ENESTI Hà Nội  
(VN) 
Số 97 tiểu khu Đường, thị trấn Phúc 
Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07532 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật sản xuất Tân Thành An  
(VN) 
40/12 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Nắp chụp cách điện, thiết bị an toàn cho trạm điện.  
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(210) 4-2012-07533 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; A26.11.8; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cúc Tùng  (VN) 
Tổ 1, Vĩnh Điềm, phường Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: mua bán 

xăng, dầu và các sản phẩm liên quan).  
 

Nhóm 39: Vận tải hành khách đường bộ khác (chi tiết: vận tải hành khách bằng đường bộ 
theo hợp đồng và tuyến cố định, vận tải khách du lịch bằng đường bộ).  

 
 

(210) 4-2012-07534 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH giáo dục IDP 
(Việt Nam)  (VN) 
Tầng 2 và phòng C tầng trệt, tòa nhà Star 
Building, số 33 Ter-33 Bis, đường Mạc 
Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dịch thuật; giáo dục; giảng dạy; đào tạo; giáo dục thực hành (thao 

diễn); tổ chức cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; dịch vụ giáo dục đào tạo; thông tin về giáo 
dục; thi cử học đường; thông tin về lĩnh vực giáo dục; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc 
giải trí); học viện; trường đại học (giáo dục). 

 
 

(210) 4-2012-07535 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25 
(591) Da cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
Truyền thông Phong Thái  
(VN) 
Xóm 7, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng, ô tô, xe máy, 

quần áo, giày dép vali, ví, cặp, túi, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, xúc tiến thương 
mại. 
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(210) 4-2012-07537 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 7.1.24; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Xanh lam, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển và ứng dụng Toàn Cầu  
(VN) 
Xóm Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuât dân dung; lắp đặt hệ 
thống điện, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và điều hòa không khí; sửa chữa, bảo dưỡng 
và lắp đặt máy móc. 

 
 

(210) 4-2012-07541 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tư vấn Thiện 

Chí   (VN) 
Số 28B ngõ 105 phố Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm nhằm mục đích kinh doanh thương mại; tổ chức chương trình 
khảo sát theo nhóm nhằm mục đích nghiên cứu thương mại (khảo sát kinh doanh); tư vấn 
quản lý kinh doanh. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế.  
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (hội nghị, hội thảo); tư vấn tổ chức sự kiện (hội nghị, hội 
thảo); tổ chức chương trình truyền thông (dàn dựng các chương trình phát thanh và truyền 
hình); đào tạo nghề (kinh doanh thương mại); giáo dục đào tạo (kỹ năng quản lý, kỹ năng 
bán hàng, kỹ năng làm việc nhóm); đào tạo (cung cấp) các giải pháp xây dựng và phát 
triển đội nhóm (teambuilding).  

 
 

(210) 4-2012-07543 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.1.21; A9.7.19; 5.9.15; A11.1.4; 
A11.3.9 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Quán ở Quãy  (VN) 
Số 535 đường 3/2, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng tự phục vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống, 
quán cà phê; quán rượu (bar), cung cấp đồ ăn và thức uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-07544 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1 (540) 

 

(731) Cơ sở Lê Gia Nguyễn  (VN) 
Số 51C tổ 1, khu phố Hoà Long, phường 
Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 16: Khăn lạnh bằng giấy hoặc bằng xenlulô; khăn lau bằng giấy; khăn giấy để tẩy 

trang; khăn ăn bằng giấy; giấy nhà vệ sinh. 
 

Nhóm 35: Mua bán khăn lạnh bằng giấy hoặc bằng sợi xenlulô, khăn lau bằng giấy, khăn 
giấy để tẩy trang, khăn ăn bằng giấy, giấy nhà vệ sinh; dịch vụ quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-07545 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.7 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Tô Văn Hiển  (VN) 

Thôn Chín Hạ, xã Bắc An, huyện Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát an ninh; đầu ghi hình; micrô siêu nhạy (ống phóng thanh); 

chuông cửa điện; hệ thống báo động, hệ thống bật/tắt điện từ xa.  
 
 

(210) 4-2012-07547 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và giải trí Nụ Cười Việt  (VN) 
33 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-07548 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.1.2; 26.3.1 
(591) Xanh nõn chuối, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ 
VIPATCO   (VN) 
50 ngõ 71 đường Hoàng Văn Thái, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 45: Tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và bản quyền tác 
giả; tư vấn pháp luật bao gồm: hình sự, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, đất đai, lao 
động, doanh nghiệp, đầu tư, tài chính, ngân hàng, thuế, kế toán, thương mại, môi trường, 
dịch vụ trọng tài phân xử; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đại diện ngoài tố tụng (dịch vụ pháp 
lý). 

 
 

(210) 4-2012-07551 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 3.13.1; A3.13.24 
(731) Công ty TNHH Một thành viên 

đầu tư, xây dựng và thương 
mại Phúc Lâm   (VN) 
Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh 
Vĩnh Phúc 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-07554 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức   (VN) 
P.405 nhà D, chung cư Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07555 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Việt Đức  (VN) 
P.405 nhà D, chung cư Trung Văn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-07556 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Xuân Lộc  (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; giấy viết; khăn ăn làm bằng giấy; bìa các tông; giấy để làm bao bì. 
 
 

(210) 4-2012-07557 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.1.16; A5.1.5 
(591) Xanh dương, xanh lá, cam, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hành trình 
Đích Thực  (VN) 
Lầu 5, tòa nhà N'orch, số 170 Bùi Thị 
Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dịch vụ hỗ trợ giáo dục; đào tạo; tư vấn đào tạo.  
 
 

(210) 4-2012-07558 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) MEDOCHEMIE LTD  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-07559 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LTD  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-07560 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lưu Huỳnh Việt  (VN) 
Phòng 156 lô C, chung cư Mỹ Phước, số 
280 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho đất.  
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(210) 4-2012-07561 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.13.1; 18.3.23; A3.7.24; 
A26.11.12 

(591) Đen, đỏ, xanh nước biển, xám, vàng 
(731) Nguyễn Thị Nga   (VN) 

Thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh báo động; máy vi tính; loa đài; âm ly; máy chiếu; máy quay phim. 
 
 

(210) 4-2012-07562 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Rêu đen, nâu sẫm 
(731) Nguyễn Thị Nga   (VN) 

Thôn Diến Táo, xã Tiến Thắng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu hấp tóc; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; 
sữa dưỡng ẩm tóc. 

 
 

(210) 4-2012-07563 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Chất Việt (VN)
Số nhà 43A, ngõ 218, đường Lạc Long 
Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07564 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Chất Việt (VN)
Số nhà 43A, ngõ 218, đường Lạc Long 
Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07565 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Hải Dương    (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2012-07568 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại BOTANIA   (VN) 
Số 102A, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07569 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại BOTANIA    (VN) 
Số 102A, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07570 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1235 

(210) 4-2012-07571 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07572 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07573 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam    (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07574 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược Đại 
Nam   (VN) 
T.1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07575 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bảo vệ thực vật Hoàng Anh  
(VN) 
P103, V4, tập thể Đại học Giao Thông 
Vận Tải, ngõ 12, ngách 629 phố Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-07576 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Hộ Kinh Doanh Cá Thể Phạm 
Quang Đạt  (VN) 
Tổ NDTQ số 4, ấp 10, xã Tân Thạch, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo các loại: kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây.  

 
 

(210) 4-2012-07577 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3; 1.5.1; 24.15.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu A Tuấn Khang  (VN) 
Số 41, đường 24, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Muối làm từ tôm, tiêu, chanh Iốt, bào ngư Iốt; giấm hoa quả; satế làm từ dừa, 

tôm; tương làm từ đậu nành, vừng gồm: tương ớt, tương đen, tương xí muội; sốt làm từ 
quả gấc, sốt dùng hải sản.  

 
 

(210) 4-2012-07578 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.5.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất và thương mại Đăng 
Khoa  (VN) 
Số 19, ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Thành, huyện 
Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 29: Thạch dừa, rau câu dừa.  
 

Nhóm 30: Kẹo dừa. 
 
 

(210) 4-2012-07581 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1; 1.7.6; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Hoằng Giai  (VN)

Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xúc lật; máy đào xúc; máy khai thác 

mỏ; máy làm đường đi; máy làm gạch; máy nén khí.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy nông nghiệp, máy khai thác mỏ, máy làm đường đi, máy đào 
xúc, máy phát điện, máy xúc lật, máy công trình, máy công cụ, máy làm gạch; quảng cáo; 
dịch vụ xuất nhập khẩu; giới thiệu sản phẩm.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; thông tin về lĩnh vực sửa chữa.  

 
 

(210) 4-2012-07583 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, xám, đen, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Đại Thành Phát  
(VN) 
31/31A1 Huỳnh Thiện Lộc, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, quần áo các loại, tất (vớ).  

 
 

(210) 4-2012-07584 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07585 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07586 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07587 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07588 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07589 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh   (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07590 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07591 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược Nam Anh  (VN) 
666/10/5 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07592 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HARMAN INTERNATIONAL 
INDUSTRIES, INCORPORATED   (US) 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, 
California 91329, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để xử lý âm thanh, nhạc và giọng nói; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số để ghi, thực hiện thao tác xử lý, bắt chước tiếng, tái tạo và truyền (phát) âm thanh 
và nhạc; bộ xử lý tín hiệu âm thanh và bộ chỉnh sửa âm thanh cụ thể là, hiệu ứng (âm nền) 
âm thanh điện tử; bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số, bộ xử lý đa hiệu ứng, thiết bị xử lý tín hiệu 
cho đàn ghi ta, thiết bị xử lý tín hiệu thanh âm, và bộ xử lý tín hiệu nhạc điện tử; và phần 
mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn) liên quan đến các sản phẩm nói trên.  
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Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán hàng trực tuyến, quảng cáo và bán buôn các sản phẩm sau: 
thiết bị và dụng cụ để xử lý âm thanh, nhạc và giọng nói; thiết bị điện tử kỹ thuật số để 
ghi, thực hiện thao tác xử lý, bắt chước tiếng, tái tạo và truyền (phát) âm thanh và nhạc; 
bộ xử lý tín hiệu âm thanh và bộ chỉnh sửa âm thanh cụ thể là, hiệu ứng (âm nền) âm 
thanh điện tử; bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số, bộ xử lý đa hiệu ứng, thiết bị xử lý tín hiệu 
cho đàn ghi ta, thiết bị xử lý tín hiệu thanh âm, và bộ xử lý tín hiệu nhạc điện tử; và phần 
mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn) liên quan đến các sản phẩm nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-07593 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9; A25.7.3 
(731) HARMAN INTERNATIONAL 

INDUSTRIES, INCORPORATED   (US) 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, 
California 91329, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để xử lý âm thanh, nhạc và giọng nói; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số để ghi, thực hiện thao tác xử lý, bắt chước tiếng, tái tạo và truyền (phát) âm thanh 
và nhạc; bộ xử lý tín hiệu âm thanh và bộ chỉnh sửa âm thanh cụ thể là, hiệu ứng (âm nền) 
âm thanh điện tử; bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số, bộ xử lý đa hiệu ứng, thiết bị xử lý tín hiệu 
cho đàn ghi ta, thiết bị xử lý tín hiệu thanh âm, và bộ xử lý tín hiệu nhạc điện tử; và phần 
mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn) liên quan đến các sản phẩm nói trên.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán hàng trực tuyến, quảng cáo và bán buôn các sản phẩm sau: 
thiết bị và dụng cụ để xử lý âm thanh, nhạc và giọng nói; thiết bị điện tử kỹ thuật số để 
ghi, thực hiện thao tác xử lý, bắt chước tiếng, tái tạo và truyền (phát) âm thanh và nhạc; 
bộ xừ lý tín hiệu âm thanh và bộ chỉnh sửa âm thanh cụ thể là, hiệu ứng (âm nền) âm 
thanh điện tử; bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số, bộ xử lý đa hiệu ứng, thiết bị xử lý tín hiệu 
cho đàn ghi ta, thiết bị xử lý tín hiệu thanh âm, và bộ xử lý tín hiệu nhạc điện tử; và phần 
mềm máy tính (có thể tải xuống được hoặc ghi sẵn) liên quan đến các sản phẩm nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-07594 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 7.1.24; 4.5.2; 4.5.3; 
A2.1.23; 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ, ghi 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

đầu tư và Tài chính TFI  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Thành Công, số 57 Láng 
Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 09: Dây thoát hiểm.  
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(210) 4-2012-07595 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Toàn 
Thành Tâm  (VN) 
L5-14 Trần Quang Khải, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch, ngói; tấm (gạch) lát sàn, tấm (gạch) ốp tường [tất cả không bằng kim 
loại dùng trong xây dựng].  

 
 

(210) 4-2012-07596 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-07597 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-07598 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bách Ngân  (VN) 
118/73 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1242 

(210) 4-2012-07599 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) NIKON CORPORATION   (JP) 
12-1 Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ đo; ống kính máy ảnh; pin và thiết bị sạc pin dùng cho máy 
ảnh và máy ảnh kỹ thuật số; máy ảnh (chụp ảnh); máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị truyền 
phát (viễn thông); ống nhòm; kính viễn vọng; ống ngắm lắp ở súng trường; thiết bị và 
dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính râm; kính bảo hộ; kính lúp; ống nhòm điện tử; 
kính viễn vọng điện tử; dụng cụ điện tử đo khoảng cách; kính hiển vi điện tử; dụng cụ đo 
khoảng cách bằng tia la-ze.  

 
 

(210) 4-2012-07605 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, tím, nâu, hồng 
(731) Công ty TNHH DANONE Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 21, Melinh Point Tower, số 2 Ngô 
Đức Kế, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa chua.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa và sản phẩm sữa, sữa chua.  
 
 

(210) 4-2012-07606 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Hải Yến   (VN) 
15/10/15 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến như: nấm, rau, củ, quả, tổ yến.  
 

Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đường ăn; gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước giải khát, đường ăn, gạo, thực phẩm đã qua chế biến 
như: nấm tươi, rau, củ, quả, tổ yến.  
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(210) 4-2012-07607 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 
TÊn   (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-07608 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phẩn xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-07609 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông dược Hoàng Ân  
(VN) 
128 đường 19E, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-07611 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CHEMCORP PTY LTD  (AU) 
7 Box Road, Taren Point, NSW 2229, 
Australia  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 03: Hình xăm trang trí bóc dính dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 

Nhóm 26: Đồ trang trí tóc.  
 
 

(210) 4-2012-07612 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ, vàng, xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Huỳnh Ngọc Liên  (VN) 
34/21 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ chơi trẻ em, thiết bị giáo dục, đồ điện gia dụng, sách báo, 

văn phòng phẩm.   
 
 

(210) 4-2012-07613 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-07614 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 
Tổ 9, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-07615 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.25; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ hàn 
Weldcom  (VN) 
540 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt; máy hàn điện.  
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(210) 4-2012-07616 (220) 18.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 5.7.1; 26.1.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Hoàng Nhật Minh   (VN) 
Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  
 
 

(210) 4-2012-07617 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; 5.3.20; A5.3.15; 7.1.24; 
A7.1.11 

(591) Vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ sản xuất Ba Lá Xanh  (VN) 
ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-07618 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Xanh lá (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ sản xuất Ba Lá Xanh  (VN) 
ấp 3, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-07619 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)   (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; hộp đựng thuốc lá điếu; gạt tàn dùng cho người hút 

thuốc (không bằng kim loại); bật lửa dùng cho người hút thuốc; hộp đựng bật lửa cho 
người hút thuốc.  
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(210) 4-2012-07621 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất Huỳnh 
Thuận Phát  (VN) 
C5/18C Chánh Hưng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; giày; mũ.  

 
 

(210) 4-2012-07622 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
CITIZEN HOLDINGS CO.LTD.)   (JP) 
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-
tokyo-shi, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian cùng các bộ phận và linh 

kiện của chúng.  
 
 

(210) 4-2012-07623 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH du lịch và 

khách sạn Long Ly   (VN) 
Số 6, ngõ 189, Đông Các, phường ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-07626 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Nam   (VN) 
34 Nguyễn Văn Trỗi, Lương Khánh 
Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-07627 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.25; A8.1.16 
(591) Hồng, nâu 

(540) 

  

(731) Hạ Thị Thúy Ngà   (VN) 
P209, chung cư Bộ Đội Biên Phòng, 133 
Nguyễn Thái Sơn, phường 3, Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh, đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện (phục vụ tại chỗ).  

 
 

(210) 4-2012-07629 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Vietrip  (VN) 
137 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức đi chơi trên biển; tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ tham quan du lịch; đặt 

chỗ cho các chuyến đi; người đi cùng (hướng dẫn) khách du lịch.  
 
 

(210) 4-2012-07630 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) CORDIS CORPORATION   (US) 

430 Route 22, Bridgewater, NJ, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm và phần cứng cho hệ thống cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể) và 

điều hướng điện sinh mà sẽ đồng nhất sự tiếp xúc của một điện cực với mô.  
 

(210) 4-2012-07631 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) SUN AGRO CO., LTD.   (JP) 

10-5, 1-chome Nihonbashi-hon-cho 
Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-07632 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) SUN AGRO CO., LTD.  (JP) 
10-5, 1-chome Nihonbashi-hon-cho 
Chuo-ku, Tokyo 103-0023, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp; chế phẩm để cải tạo đất; hoá chất dùng trong nông 
nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; đất đã ủ cho cây trồng; phân bón.  

 
 

(210) 4-2012-07633 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Châu á   (VN) 
Số 8, đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-07634 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Châu á   (VN) 
Số 8, đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-07635 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Châu á  (VN) 
Số 8, đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thức ăn và đồ uống (do 
nhà hâng thực hiện); dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch 
vụ nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-07636 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ thực 
phẩm Châu á   (VN) 
Số 8, đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (cá, tôm, tép); mắm (cá, tôm, 
tép); nước xuýt; súp; các chế phẩm để nấu súp hay nước dùng; nước canh thịt; chế phẩm 
để làm nước dùng hay nước canh thịt; chất chiết xuất ra từ thịt; dầu, bơ; sữa và các sản 
phẩm sữa, thịt gia cầm đã chế biến (không còn sống), nước thịt đông.  

 

Nhóm 30: Nước xốt cho thức ăn (đồ gia vị), nước chấm (đồ gia vị); gia vị, đồ gia vị nước 
tương; tương ớt; mù tạt; snack (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc), mì, bún, miến; 
cháo; phở; kem lạnh; xốt mayonnaise, giấm.  

 
 

(210) 4-2012-07638 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.3; A2.1.23; A2.3.23 
(591) Xanh cam, ghi xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển thương hiệu Hoa 
Lan  (VN) 
Số 2 TT Bộ Tư Lệnh Thông Tin, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục - đào tạo; dịch vụ giáo dục con người, trình bày các tác phẩm văn học 
hoặc nghệ thuật cho công chúng nhằm mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 
 

(210) 4-2012-07641 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.12; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chế biến Dừa  
(VN) 
Số 52B đường Nguyễn Đình Chiểu, 
phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Chất béo từ dừa (bột sữa dừa). 
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(210) 4-2012-07643 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ nâu, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

FINEWINES   (VN) 
Lầu 3, cao ốc Phương, 31C đường Lý Tự 
Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán rượu, bia, nước giải khát các loại.  
 
 

(210) 4-2012-07646 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 24.5.1; 26.1.11 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Âu Châu   (VN) 
33/30 đường 19, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2012-07651 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.9.1; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Nâu, đỏ, xám, ghi, trắng 
(731) Phan Vũ  (VN) 

19 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; cặp da; túi mua hàng; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; túi 

xách tay; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; ca vát; túi của quần 
áo. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; giới thiệu các loại sản 
phẩm không kể vận chuyển vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản phẩm 
này; hoạt động văn phòng. 
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(210) 4-2012-07652 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, ghi 
(731) Phan Vũ  (VN) 

19 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi du lịch; cặp da; túi mua hàng; túi bằng da thuộc để đóng gói hàng hoá; túi 

xách tay; ví tiền. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục]; ca vát; túi của quần 
áo. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; giới thiệu các loại sản 
phẩm (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các sản 
phẩm này; hoạt động văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-07653 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH công nghệ cao 
Đông Dương  (VN) 
Xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước có ga, đồ uống không chứa 

cồn và chế phẩm dùng đế làm đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-07654 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.3; 26.4.4; A26.11.8; A26.11.9 
(731) CHEN FENG  (CN) 

Xu Town, Shiwang Town, Yangchun 
City, Guangdong Province, People's 
Republic of China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; bóng cho trò chơi; đệm lót để bảo vệ (bộ phận của trang phục thể 

thao); vợt; giầy trượt băng; thiết bị phục hồi cơ thể không dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-07658 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.17.5; 24.13.1; A11.3.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ An Huy  (VN) 
Số 8, tổ 41, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 
cấp thực phẩm đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

 
(210) 4-2012-07659 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch 
thương mại Tây Hồ  (VN) 
92 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Điều hành kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn.  
 

Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan [du 
lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi; 
vận chuyển hành khách.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; đặt chỗ khách 
sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-07660 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Yến Vĩnh Phúc  (VN) 
Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; mÒn bông. 
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(210) 4-2012-07661 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
và xuất nhập khẩu Đông Sơn  
(VN) 
Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; mÒn bông. 

 
 

(210) 4-2012-07662 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH HDN  (VN) 
Xóm Mới, xã Yên Đồng, huyện Yên 
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm; mÒn bông. 

 
 

(210) 4-2012-07664 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
vòng bi Thăng Huy   (VN) 
29 đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại, vòng bi, ổ lăn (bạc đạn), săm lốp.  

 
 

(210) 4-2012-07665 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 25.1.6; A1.5.3; 26.4.3 
(731) Công ty TNHH Trung Đức   (VN)

FB 81 Đồng Đen, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  
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(210) 4-2012-07666 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Trung Đức  (VN) 
FB 81 Đồng Đen, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-07667 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Đại Hùng Tiến   (VN) 
42/17 Trần Hưng Đạo, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; nón (mũ); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2012-07670 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh lục, trắng 
(731) Công ty cổ phần Khải Thắng  

(VN) 
48-50 đường số 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư thiết bị, máy móc công nghiệp, máy nén khí, thiết bị dụng cụ 
ngành hơi, máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ, sản phẩm nhựa, hàng ngũ kim, vật liệu 
xây dựng, phụ tùng nông ngư cơ, vật tư thiết bị điện, vật tư thiết bị ngành may, máy điều 
hòa nhiệt độ. 

 
 

(210) 4-2012-07671 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất thương mại 

dịch vụ Ai Việt  (VN) 
3/37 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bột; đường; hương liệu dùng cho bánh kẹo; gia vị. 
 
 

(210) 4-2012-07672 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Trần Đạt Quang  (VN) 

136/3 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-07675 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Mỹ Lộ Vệ  (VN) 
19 đường số 1, khu Hiệp Ân, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh, dịch vụ quay phim.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ trang điểm cô dâu, dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 
 

(210) 4-2012-07676 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-07677 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại BOTANIA   (VN) 
Số 102A, phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-07678 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm C.A.T   (VN) 
Nhà số 28, tổ 59, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07679 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 
PHARMACIES  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43, cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07680 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18 - 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07681 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1257 

(210) 4-2012-07682 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07683 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13, lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07689 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Hòa Hợp  (VN) 
Xóm 1, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chế phẩm dược và thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 
mục đích y tế, chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế 
phẩm dùng để diệt loài gây hại. 

 
 

(210) 4-2012-07693 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH Việt Chay  (VN) 

290/21A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê (coffee); dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-07694 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tâm 

Nhất  (VN) 
40/24 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, thuốc đông 

dược. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, 
thuốc đông dược.  

 
 

(210) 4-2012-07695 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Cở Sở Nam Phong  (VN) 

ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương (xì dầu), tương hột và tương xay. 

 
 

(210) 4-2012-07696 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07697 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

 
(210) 4-2012-07698 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.6; A3.7.24; 3.5.6 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, 

hồng, đen, vàng, cam, tím 
(731) Nguyễn Ngọc ánh  (VN) 

56 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ (nón), tất (vớ); thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 

Nhóm 26: Cái kẹp tóc, cái cặp tóc, dải bằng dùng cho tóc, đồ trang trí tóc (không làm 
bằng kim loại quý), ghim cài tóc. 

 
 

 
(210) 4-2012-07699 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.16 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh, nâu, vàng 
(731) Nguyễn Ngọc ánh   (VN) 

56 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, mũ (nón), tất (vớ); thắt lưng (dùng trong trang phục).   
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(210) 4-2012-07700 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.6.3; 26.4.1; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Ngọc ánh  (VN) 

56 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-07701 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) Đen, đen nhạt, trắng, xanh lá cây, hồng, 

tím, đỏ, vàng 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Máy ảnh; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; hộp hoặc 
bao chuyên dụng đựng máy ảnh; giá ba chân để máy ảnh; thiết bị ánh sáng dùng cho mục 
đích chụp ảnh; đèn nháy của máy ảnh; đèn nháy dạng hình súng của máy ảnh.  

 
 

(210) 4-2012-07702 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PIAS SALES CO. LTD.   (JP) 
1-22, Matsu 3-chome, Nishinari-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; đinh vít tự khoan bằng kim loại; đinh vít có rãnh khía 
bằng kim loại; đinh vít cấy có ren hai đầu bằng kim loại thường.  

 
 

(210) 4-2012-07703 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 24.13.1 
(731) PIAS SALES CO. LTD.  (JP) 

1-22, Matsu 3-chome, Nishinari-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại, đinh vít tự khoan bằng kim loại, đinh vít có rãnh khía 
bằng kim loại; đinh vít cấy có ren hai đầu bằng kim loại thường.  

 
 

(210) 4-2012-07704 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.5.1 
(731) PIAS SALES CO. LTD.   (JP) 

1-22, Matsu 3-chome, Nishinari-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại, đinh vít tự khoan bằng kim loại, đinh vít có rãnh khía 
bằng kim loại; đinh vít cấy có ren hai đầu bằng kim loại thường.  

 
 

(210) 4-2012-07705 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 25.5.25 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Bạch Minh  
(VN) 
Số 101/A2-72, Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật; dịch vụ tư vấn và đại diện sở hữu trí tuệ; dịch vụ luật sư tranh 
tụng theo quy định của pháp luật; dịch vụ luật sư riêng; dịch vụ luật sư gia đình.  

 
 

(210) 4-2012-07706 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và phát triển du lịch Hà Nội  
(VN) 
Phòng 712, nhà CT3C-X2, khu đô thị 
Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 
BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; vận chuyển hành khách; đặt chỗ 
cho vận chuyển; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; sắp xếp các chuyến du lịch.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách 
sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống; quán cà phê. 
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(210) 4-2012-07707 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Bodegas y VinÏdos de 
Aguirre S.A.  (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  
 
 

(210) 4-2012-07708 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.2 
(591) Đen, da cam 
(731) Trương Thị Kim Chi  (VN) 

107 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, ví, thắt lưng.  
 
 

(210) 4-2012-07709 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cao Mạnh Quang  (VN) 
Xóm Trại, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền quặng; búa nghiền quặng (là bộ phận của máy).  
 

Nhóm 08: Xà beng; cuốc; xẻng.  
 
 

(210) 4-2012-07710 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Anh Linh  (VN) 
Số 8B127 khu C1 Cát Bi, quận Hải An, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu khoáng sản.  
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(210) 4-2012-07711 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Arysta 
LifeScience Việt Nam  (VN) 
Số 26, đường 26, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-07712 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Xuân Lan 727   (VN) 
369 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07713 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Xuân Lan 727    (VN) 
369 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07714 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Xuân Lan 727    (VN) 
369 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-07717 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ T&T Hà Nội  (VN) 
Số 10 ngõ 159 Pháo Đài Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cơm. 
 
 

(210) 4-2012-07718 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9; 1.15.23; 26.4.4 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

xây dựng dịch vụ Lê Gia  (VN) 
615/6 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình giao thông; xây dựng công trình công ích; xây dựng công 

trình kỹ thuật dân dụng; lắp đặt và sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt và sửa chữa 
lò sưởi; lắp đặt và sửa chữa điều hoà không khí.  

 
 

(210) 4-2012-07719 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Long Vĩ Phi  (VN) 

107 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 29: Ném thịt bò khô.  
 

Nhóm 35: Mua bán ném thịt bò khô.  
 
 

(210) 4-2012-07720 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Long Vĩ Phi   (VN) 
107 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 29: Ném thịt bò khô.   
 

Nhóm 35: Mua bán ném thịt bò khô.  
 
 

(210) 4-2012-07722 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CHEN MAOFA   (CN) 
Xingpu North Road No. 129, Suqian, 
Luoshan, Jinjiang, Fujian, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hoá học để trị bệnh nầm mốc ở cây, thuốc phòng chống vi khuẩn; 

chất diệt nấm, chất diệt khuẩn, thuốc kháng sinh, chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, khăn 
giấy được ngâm, tẩm, thấm ướt nước thơm dược phẩm, giấy chống nhậy cắn, chống mọt 
cắn; bioxit, chất khử mùi dùng cho tủ lạnh (không dùng cho mục đích cá nhân).  

 
 

(210) 4-2012-07724 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPELTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Asphan/nhựa đường; hắc ín; bitum/nhựa rải đường; nhựa hắc ín; vật liệu lát 

bằng nhựa đường; vật liệu tráng bitum cho mái lợp; sản phẩm chưa bitum dùng trong xây 
dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường đi. 

 
 

(210) 4-2012-07725 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) CHEVRON INTELLECTUAL 
PROPERTY LLC    (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Asphan/nhựa đường; hắc ín; bitum/nhựa rải đường; nhựa hắc ín; vật liệu lát 

bằng nhựa đường; vật liệu tráng bitum cho mái lợp; sản phẩm chưa bitum dùng trong xây 
dựng; vật liệu phủ mặt đường; vật liệu để làm đường và phủ mặt đường đi. 
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(210) 4-2012-07726 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó   (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07727 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07728 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07729 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-07730 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07731 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07732 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 
Vi Phó    (VN) 
Lô M7A, đường D17, khu công nghiệp 
Mỹ Phước 1, xã Thới Hòa, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-07733 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

vật tư nông nghiệp Khánh 
Linh   (VN) 
A0-10 đường số 3, khu dân cư Khang 
Điền - Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2012-07734 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.1; 26.13.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Tú 
Phương   (VN) 
120 đại lộ 2, phường Phước Bình, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo: quần áo lót; quần áo trẻ em; quần áo ngủ; quần áo tắm; quần áo may 
sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-07735 (220) 19.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A25.3.15 
(731) Công ty cổ phần Mỹ Phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
930 khu công nghiệp Cát Lái Cụm II, 
Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ 
Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, nước xức tóc, xà phòng, kem đánh răng, dầu gội 
đầu, sữa tắm, chế phẩm để giặt, chất tẩy rửa dùng cho gia đình, chất khử mùi dùng cho cá 
nhân, chất gel dùng cho mục đích mỹ phẩm, mascara (thuốc bôi lông mi mắt), kem chống 
nắng, nước sơn móng, dầu làm bóng móng, son môi, chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy 
màu cho tóc; chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài, keo bọt và dầu 
thơm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc; nước hoa xịt phòng, kem cạo râu, kem ủ chăm sóc 
tóc, phấn màu mắt.  

 
 

(210) 4-2012-07737 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13 
(591) Đỏ, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Song Phượng  (VN) 
Số 91 ngõ 649, tổ 4 Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo sơ mi; quần áo may sẵn; áo khoác ngoài; quần áo ngủ; váy; áo vest.  
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(210) 4-2012-07739 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) MACY'S MERCHANDISING GROUP, 
INC. (DELAWARE CORPORATION)  
(US) 
11 Penn Plaza, New York, NY 10001, 
U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH V.N.I.P (V.N.I.P 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; tất chân (vớ); khăn đội đầu. 

 
 

(210) 4-2012-07740 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh đen, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Gia Ân  
(VN) 
Số 99B/23 Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do 

nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2012-07741 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hột Gà  (VN) 
60/70 Lý Chính Thắng, phường 08, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc như quần áo, trang phục.  

 
 

(210) 4-2012-07744 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.7.21; 26.2.7; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Công Tài  (VN) 
A9/17N Võ Văn Vân, ấp 1, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bàn ghế, tủ, gường xếp, ghế xếp, võng xếp. 
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(210) 4-2012-07745 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A3.7.24; 4.3.20; 2.9.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dịch vụ tiếp vận Toàn cầu  (VN)
81-83, lầu 3, Cách Mạng Tháng 8, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hoá các loại. 
 
 

(210) 4-2012-07746 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh cốm, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần BMC Việt 

Nam  (VN) 
Lô MB1-2, KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, 
ấp 5, Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp gồm; chất kích thích sinh trưởng 
cho cây trồng; phân bón; chất bảo quản hạt giống; hoá chất để cải tạo đất; chế phẩm dùng 
để bảo quản quả; chế phẩm dùng để bảo quản hoa.  

 

Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sản phẩm hoá học dùng trong nông nghiệp, chất kích 
thích sinh trưởng cho cây trồng, phân bón, chất bảo quản hạt giống, hoá chất để cải tạo 
đất, chế phẩm dùng để bảo quản hoa quả, chất diệt côn trùng, thuốc trừ sâu, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ.  

 
 

(210) 4-2012-07747 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.1.6; A1.5.3 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Sáng Danh  (VN) 
88/10/9 Đông Hưng Thuận 6, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Mũi tiện (bộ phận của máy móc), mũi khoan (bộ phận của máy móc), cán tiện 
(bộ phận của máy móc), máy phát điện. 
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Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-07748 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) INVIVO NSA    (FR) 

Talhouet-56250 Saint - Nolff, France 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá (không sống). 
 

Nhóm 31: Động vật sống; thức ăn cho động vật. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu dự án công nghệ, dịch vụ chuyên gia (công việc kỹ sư), đánh giá 
thử nghiệm; nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới cho bên thứ ba hoặc công ty, nghiên 
cứu về hóa chất.  

 
 

(210) 4-2012-07749 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; A5.5.21; A5.5.20; 3.7.7; 
A3.7.24; 26.7.25 

(591) Đỏ, trắng, nâu 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phú Mỹ Xuân   (VN) 
Tổ 9, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn  
 
 

(210) 4-2012-07751 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Sơn Nam 
Phong  (VN) 
B6, lô 8, khu đô thị Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 
Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách nhiệt và cách điện).  
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(210) 4-2012-07752 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần Sơn Nam 
Phong  (VN) 
B6, lô 8, khu đô thị Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (không bao gồm sơn cách nhiệt và cách điện).  
 
 

(210) 4-2012-07753 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 24.15.21; A26.11.12; 5.1.1; A5.1.16; 
26.13.25 

(591) Nâu 

(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp tư nhân CA RO 
LE  (VN) 
Tổ 1, ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch; cung cấp phương tiện 
cắm trại; cho thuê ghế; bàn; đồ thuỷ tinh; nhà nghỉ (du lịch). 

 
 

(210) 4-2012-07754 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 
Trường Việt  (VN) 
89B, đường số 3, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử; mua bán hàng điện gia dụng; mua bán thiết bị điện; mua 
bán hàng điện dân dụng; mua bán giày dép thời trang; mua bán quần áo:  mua bán máy 
massage; mua bán máy tập thể dục; mua bán thiết bị y tế; mua bán giày thể thao;  

 
 

(210) 4-2012-07755 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
cơ khí Phước Lụa  (VN) 
Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, 
huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 07: dây chuyền máy lau bóng gạo xuất khẩu. 
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(210) 4-2012-07756 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hồ 
Khanh  (VN) 
201 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo dạy nghề như: trang điểm cô dâu, chăm sóc da, tạo mẫu tóc 
nghệ thuật.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; 
dịch vụ tạo mẫu tóc nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-07757 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh nam, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm đun nước dùng điện.  
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo (nhôm hoặc Inox không dùng điện), bộ nồi (nhôm hoặc 
Inox không dùng điện). 

 
 

(210) 4-2012-07760 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng chanh, trắng 
(731) Công ty TNHH KANGAROO Việt 

Nam  (VN) 
Số 392 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước, máy móc, thiết bị và phụ tùng lọc nước khác.  
 
 

(210) 4-2012-07761 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) HTC CORPORATION   (TW) 
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại vô tuyến; thiết bị vô 
tuyến; máy tính cầm tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA); phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính cho thiết bị di động, thiết bị cầm tay và thiết bị vô 
tuyến; phần mềm giao diện người sử dụng; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính 
cho giao diện người sử dụng, thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông, phần cứng máy tính 
và phần mềm máy tính để truyền và nhận giọng nói, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh, viđêô và 
nội dung đa phương tiện; modem vô tuyến; bộ tai nghe; bộ tai nghe có chức năng truyền 
vô tuyến, cáp nối; giá đỡ ống nghe của máy điện thoại; giá đỡ điện thoại di động; tấm dán 
mặt chuyên dùng cho điện thoại di động; pin; cái nắn dòng điện; bộ nạp điện; vỏ điện 
thoại di động; bộ nạp điện để trong ô tô dùng cho điện thoại di động; giá đỡ để trong ô tô 
dùng cho điện thoại di động; điều khiển từ xa; bàn phím; micrô; loa; bao da chuyên dùng 
cho điện thoại di động. 

 
 

 
(210) 4-2012-07762 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, xám, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng và 
trang trí nội thất Tân Phú 
Lợi  (VN) 
85/922 đường 29, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bếp ga. 
 
 

 
(210) 4-2012-07763 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.2; 26.1.4; A25.3.15 
(591) Hồng, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và tư vấn Gia Linh  
(VN) 
Số nhà 5A, ngách 5, ngõ 106 Hoàng 
Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, dịch vụ thẩm mỹ 

viện, phòng khám đa khoa, viện điều dưỡng, vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2012-07765 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh dược 
phẩm Eloge France Việt Nam  
(VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07766 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Đông   (VN) 
72 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07767 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07768 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tây Huy   (VN) 
29/31/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-07769 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đen, ghi, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo và 
đầu tư phát triển thương 
hiệu KODO  (VN) 
Số 415, đường Đê La Thành, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chất thay thế cà phê; bánh, mứt, kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

 
(210) 4-2012-07770 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.13.25; 26.13.1 
(731) LEADERTRADE PRODUCTS CO., 

LTD.   (TH) 
1249/195 Gems Tower Building, 28th Fl. 
Charoenkrung Road, Suriyawong, 
Bangrak, Bangkok, 10500 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống hoa quả có thạch dừa. 

 
 

 
(210) 4-2012-07771 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.11.12; A2.3.2; 
A2.3.23; 2.3.1 

(731) SHAAN HONQ INTERNATIONAL 
COSMETICS CORPORATION   (TW) 
29F, No. 55, Chung Cheng 3rd Rd., Hsin 
Hsing District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc; nước xức để chăm sóc tóc; keo xịt để 

tạo kiểu tóc; chế phẩm chăm sóc tóc.  
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(210) 4-2012-07772 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 85466455 07.11.2011 US 

(531) 24.13.1; 26.4.1; 24.17.5 
(591) Trắng, đỏ 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để công bố và chia sẻ thông tin và phương tiện kỹ 

thuật số thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; công cụ phát triển phần mềm 
máy tính, phần mềm máy tính để sử dụng như một giao diện lập trình ứng dụng (API); 
phần mềm máy tính dùng để tạo các danh mục thông tin, danh mục của trang web và 
danh mục của các nguồn thông tin khác.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là dịch vụ truyền điện tử dữ liệu và thông điệp kỹ 
thuật số qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; dịch vụ cung cấp diễn đàn trực 
tuyến, phòng trò chuyện trực tuyến và bản tin điện tử trực tuyến qua mạng Internet nhằm 
truyền thông điệp giữa những người sử dụng mạng máy tính với nhau về lĩnh vực mọi 
người quan tâm; dịch vụ phát sóng đa phương tiện kỹ thuật số thông qua mạng Internet, 
cụ thể là, gửi, hiển thị và truyền điện tử dữ liệu, âm thanh và video; cung cấp dịch vụ truy 
cập cơ sở dữ liệu máy tính trong các lĩnh vực mọi người quan tâm.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ nhật ký trực tuyến, cụ thể là cung cấp các trang nhật ký trên Internet 
thể hiện nội dung có xác định người sử dụng về các bài bình luận xã hội, bình luận văn 
hóa và tin tức chính trị; dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là xuất bản phương tiện kỹ thuật 
số dưới dạng tạp chí điện tử thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu về các bài 
bình luận xã hội, bình luận văn hóa và tin tức chính trị; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp 
dịch vụ sử dụng tạm thời các trò chơi tương tác nhiêu người chơi hoặc một người chơi 
không tải về được, được chơi thông qua mạng máy tính và truyền thông toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải về được 
dùng cho mục đích xuất bản và chia sẻ thông tin và phương tiện kỹ thuật số thông qua 
mạng máy tính và truyền thông toàn cầu; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời các công cụ 
phát triển phần mềm trực tuyến không tải về được; cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời 
phần mềm trực tuyến không tải về được được sử dụng như một giao diện lập trình ứng 
dụng (API); cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thơi phần mềm máy tính trực tuyến không tải 
về được dùng để tạo các danh mục thông tin, danh mục của trang web và danh mục của 
các nguồn thông tin khác; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là xử lý trực tuyến các vấn đề về 
phần mềm máy tính cho người sử dụng các chương trình máy tính không tải về được; 
cung cấp nền lưu trữ các trang web cho người khác để tổ chức và điều hành các cuộc họp, 
sự kiện xã hội và các buổi thảo luận tương tác dưới dạng văn bản, âm thanh và video; 
cung cấp môi trường mạng trực tuyến với các công nghệ cho phép người dùng chia sẻ dữ 
liệu. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.  
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(210) 4-2012-07773 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh, trắng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và thương mại Năm Châu  (VN)
Số 14, ngõ 108/12 phố Bùi Xương Trạch, 
phường Khương Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, máy tính; bộ xử lý trung tâm; chương trình máy tính; phần mềm 

máy tính; bộ máy phát (viễn thông).  
 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị viễn thông; thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích hợp, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng; thiết bị điều khiển tự động bằng âm thanh và hình ảnh; 
máy tính, điện thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính; phần mềm máy vi tính; dịch vụ 
quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 42: Xuất bản phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; lập chương trình 
máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm mới. 

 
 

(210) 4-2012-07774 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thành Hưng  (VN) 
Số 104 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hàng hoá, vận chuyển hành khách.  
 
 

(210) 4-2012-07776 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bao Mei  (VN) 
365/8 Tân Thới Hiệp 01, khu phố 4, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, xà phòng. 
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(210) 4-2012-07777 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH Thương mại và 
kỹ thuật Tân Việt   (VN) 
Số 20/2  khu 15, phố Phạm Ngũ Lão, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

(210) 4-2012-07778 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) ALVOGEN PHARMA TRADING 
EUROPE EOOD   (BG) 
51 B, Bulgaria Blvd., Goce Delchev 
District, Floor 7, Offfice B22, Sofia 
1404, Bulgaria  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng. 
 

Nhóm 29: Dầu có thể ăn được.  
 
 

(210) 4-2012-07779 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.4.1; A5.5.21 
(731) Nhan Hóc Quân  (VN) 

141 -143 đường số 7, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ mai táng và tổ chức tang lễ.  
 
 

(210) 4-2012-07780 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
385/7 Lê Văn Sỹ, phường 02, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ dán decal và ốp vỏ lên điện thoại, máy tính bảng, laptop.  
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(210) 4-2012-07783 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần kiến trúc và 

đầu tư xây dựng Hà Nội 
A&MORE  (VN) 
Số 29, ngõ 79 Lý Nam Đế, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, cụ thể: xây dựng nhà, các công trình dân dụng, công trình 
công ích, xây dựng công trình giao thông đường bộ, giao thông đường sắt; dịch vụ giải 
phóng mặt bằng xây dựng; cho thuê máy móc, thiết bị ngành xây dựng. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế nội ngoại thất. 
 
 

(210) 4-2012-07784 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Cơ sở Anh Vũ   (VN) 
93 Mai Lão Bạng, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga và phụ tùng của chúng; bếp từ; bếp điện; nồi cơm điện; lò vi sóng.  
 
 

(210) 4-2012-07786 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 26.4.2 
(591) Vàng, nâu 
(731) Lương Duy Mẫn  (VN) 

1133/38 đường 3/2, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-07787 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH xây dựng - 
thương mại - dịch vụ Tân Đại 
Phát   (VN) 
106/1B Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-07788 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A25.3.3; A26.4.6 
(591) Xanh ngọc, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Dương Cẩm Dũ  

(VN) 
931 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất.  

 
 

(210) 4-2012-07790 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) ARES TRADING S.A.   (CH) 

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, CH-
1170 Aubonne, Switzerland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-07791 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Barilla G. e R. Fratelli - 

Societµ per Azioni   (IT) 
Via Mantova 166 - PARMA, Italy  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sa-gu, cà phê nhân tạo; bột 

dùng làm thực phẩm và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh mỳ que; bánh quy giòn; 
bánh bít-cốt, bánh mỳ cuộn, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy, bánh ngọt và 
bánh kẹo; sô-cô-la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc có vị ngọt, bánh pizza; đá lạnh 
có thể ăn được, mật ong, nước mật đường dùng cho thực phẩm, nấm men dùng cho thực 
phẩm, bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc 
nhân tạo ăn được. 
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(210) 4-2012-07792 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - 
Societµ per Azioni   (IT) 
Via Mantova 166 - PARMA, Italy   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sa-gu, cà phê nhân tạo; bột 
dùng làm thực phẩm và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh mỳ que; bánh quy giòn; 
bánh bít-cốt, bánh mỳ cuộn, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy, bánh ngọt và 
bánh kẹo; sô-cô-la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc có vị ngọt, bánh pizza; đá lạnh 
có thể ăn được, mật ong, nước mật đường dùng cho thực phẩm, nấm men dùng cho thực 
phẩm, bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc 
nhân tạo ăn được.  

 
 

(210) 4-2012-07793 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - 
Societµ per Azioni   (IT) 
Via Mantova 166 - PARMA, Italy   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sa-gu, cà phê nhân tạo; bột 
dùng làm thực phẩm và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh mỳ que; bánh quy giòn; 
bánh bít-cốt, bánh mỳ cuộn, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy, bánh ngọt và 
bánh kẹo; sô-cô-la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc có vị ngọt, bánh pizza; đá lạnh 
có thể ăn được, mật ong, nước mật đường dùng cho thực phẩm, nấm men dùng cho thực 
phẩm, bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc 
nhân tạo ăn được.  

 
 

(210) 4-2012-07794 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Barilla G. e R. Fratelli - 
Societµ per Azioni   (IT) 
Via Mantova 166 - PARMA, Italy   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sa-gu, cà phê nhân tạo; bột 
dùng làm thực phẩm và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh mỳ que; bánh quy giòn; 
bánh bít-cốt, bánh mỳ cuộn, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy, bánh ngọt và 
bánh kẹo; sô-cô-la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc có vị ngọt, bánh pizza; đá lạnh 
có thể ăn được, mật ong, nước mật đường dùng cho thực phẩm, nấm men dùng cho thực 
phẩm, bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc 
nhân tạo ăn được.  
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(210) 4-2012-07795 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Barilla G. e R. Fratelli - 

Societµ per Azioni   (IT) 
Via Mantova 166 - PARMA, Italy   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca cao, đường, gạo, bột sắn hột, bột cọ sa-gu, cà phê nhân tạo; bột 

dùng làm thực phẩm và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh mỳ que; bánh quy giòn; 
bánh bít-cốt, bánh mỳ cuộn, thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; bánh quy, bánh ngọt và 
bánh kẹo; sô-cô-la; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc có vị ngọt, bánh pizza; đá lạnh 
có thể ăn được, mật ong, nước mật đường dùng cho thực phẩm, nấm men dùng cho thực 
phẩm, bột nở; muối ăn, mù tạt; giấm; nước xốt (đồ gia vị); gia vị; đá lạnh tự nhiên hoặc 
nhân tạo ăn được.  

 
 

(210) 4-2012-07798 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty cổ phần bia rượu 

VIGER  (VN) 
Tổ 23, phố Hồng Hà, phường Bến Gót, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: nước uống tinh khiết.  
 
 

(210) 4-2012-07800 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  

(VN) 
81C Phan Đình Phùng, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-07801 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần rượu Phú Lễ  
(VN) 
81C Phan Đình Phùng, phường Phú 
Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-07802 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp đựng lưỡi dao cạo, 
cái để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả được thiết kế đặc biệt 
cho và có chứa lưỡi dao cạo; và các phần và bộ phận của các sản phẩm nói trên.  

 
 

(210) 4-2012-07803 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE GILLETTE COMPANY    (US) 
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; các chế phẩm cạo râu, cụ thể là, kem cạo râu, nước thơm dùng để 
cạo râu và chất gel để cạo râu; nước thơm dùng sau khi cạo râu, dầu thơm, và chất gel; 
chế phẩm rửa và làm sạch da mặt trước khi cạo râu; chất giữ ẩm; và nước hoa nồng độ nhẹ 
(cau de tollette); chất chống đổ mô hôi, chất khử mùi dùng cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-07804 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, sản phẩm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc dưới dạng gel (chất 
gien), bột, nước xịt, keo bọt, dầu thơm, kem, nước thơm, dầu dưỡng và sáp; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm màu bảo vệ cho tóc hư tổn (đang 
cần dưỡng); chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; chế phẩm dưỡng tóc 
bổ sung các dưỡng chất làm khỏe tóc tinh dầu dùng cho cá nhân. 
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(210) 4-2012-07805 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme  (FR) 
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, sản phẩm để tạo kiểu tóc và chăm sóc tóc dưới dạng gel (chất 

gien), bột, nước xịt, keo bọt, dầu thơm, kem, nước thơm, dầu dưỡng và sáp; keo xịt tóc; 
chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm màu bảo vệ cho tóc hư tổn (đang 
cần dưỡng); chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc lâu dài; chế phẩm dưỡng tóc 
bổ sung các dưỡng chất làm khỏe tóc tinh dầu dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-07806 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) AVON PRODUCTS, INC.   (US) 
1345 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10105-0196, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chất thơm (nước hoa), chế phẩm trang điểm, tinh dầu; mỹ phẩm 

chăm sóc cá nhân, chăm sóc da, chăm sóc mắt, và chăm sóc môi.  
 
 

(210) 4-2012-07807 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) AVON PRODUCTS, INC.    (US) 
1345 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10105-0196, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc cá nhân, chăm sóc da, chăm sóc mắt, và chăm 

sóc môi.  
 
 

(210) 4-2012-07808 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Nguyễn Văn Hai  (VN) 
58 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sơn móng tay; nước hoa; sữa tắm.  
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(210) 4-2012-07809 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-07827 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07828 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07829 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-07840 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07841 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07842 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07843 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-07844 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07845 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07846 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
 
 

(210) 4-2012-07847 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  
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(210) 4-2012-07860 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khánh Tân   (VN) 
504 k15, khu đô thị Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Rau củ đóng hộp; rau củ đã nấu chín; rau củ đã sấy khô; quả đóng hộp.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2012-07861 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng. 

 
 

(210) 4-2012-07862 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-07863 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí    (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng.  
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(210) 4-2012-07864 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá nông Hợp 
Trí    (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc trừ sâu; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; chế phẩm xua đuổi côn trùng.  

 
 

(210) 4-2012-07865 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 20.7.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Lê Quyết Tâm  (VN) 
Số 160/1/15, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách, báo, tạp chí, ấn phẩm - bao gồm cả mua bán trực tuyến 
(online) trên các trang thông tin điện tử (website).  

 

(210) 4-2012-07866 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 19.7.1; 24.15.1; 26.5.3 
(591) Vàng cam, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Hoàng Thanh Sơn  (VN) 
Căn hộ số 21, lô 2, Lạc Trường, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz, bia, bia mạch nha, nước khoáng, nước nho ép chưa lên men 
(đồ uống không chứa cồn), nước sô đa (đồ uống không chứa cồn), nước giải khát bằng trái 
cây (đồ uống không chứa cồn), chế phẩm để làm đồ uống.  

 

Nhóm 33: Rượu gạo, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu khai vị, đồ uống có cồn chứa hoa quả, 
đồ uống được chưng cất, rượu đắng, rượu táo, đồ uống hoa quả có cồn, rượu anh đào, rượu 
mùi, rượu mật ong, rượu mạnh (đồ uống), rượu vôtca, rượu uýt ki, rượu vang. 

 
 

(210) 4-2012-07867 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.   (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-07868 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.23; 26.13.25; 26.13.1; A26.11.12 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư và sản xuất An Lộc  
(VN) 
145/2 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-07869 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn ALEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 360, đường Láng, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni. 

 
 

(210) 4-2012-07881 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.12; A3.7.24; 3.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng nhạt, vàng đậm, hồng 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIETDISMART  
(VN) 
12/30 Nguyễn Khoái, phường 02, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web, thiết kế đồ họa; thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-07882 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bách Hưng  (VN) 
81 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Camera giám sát (thiết bị an ninh điện tử); thiết bị báo trộm (thiết bị an ninh 

điện tử).  
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(210) 4-2012-07884 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hà 
Lan  (VN) 
Phòng 1901 Saigon Trade Center, 37 Tôn 
Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-07887 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; 13.1.1 
(731) LF, LLC  (US) 

1000 Lowe's Boulevard, Mooresville, 
North Carolina 28117, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện dùng điốt phát quang có hình cây nến.  
 
 

(210) 4-2012-07888 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nam Tiến  (VN)
Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ. 
 
 

(210) 4-2012-07889 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiến  (VN)
Đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: động cơ nổ. 
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(210) 4-2012-07910 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh TNHH 
Farmapex Tranet  (VN) 
36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương      

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-07911 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh TNHH 
Farmapex Tranet  (VN) 
36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương      

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-07912 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh TNHH 
Farmapex Tranet  (VN) 
36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương      

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-07913 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty liên doanh TNHH 
Farmapex Tranet  (VN) 
36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam-Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương      

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1294 

(210) 4-2012-07914 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(300) 30 2011 066 604.0 12.12.2011 DE 

(731) MARCO SEITZ  (DE) 
Briver Allee 8, 91207 Lauf, Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may và các bộ phận của máy may, cụ thể là, động cơ, bàn đạp, cái móc, 
kim may, chân vịt; máy là hơi nước, dùng cho vải, mang đi được; máy là. 

 
 

(210) 4-2012-07915 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.4.2 
(731) SD-3C, LLC  (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, New 
Castle County, Delaware 19801, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Phương tiện lưu trữ dữ liệu, cụ thể là: thẻ nhớ mạch tích hợp, mạch tích hợp, 

chất bán dẫn, đầu đọc và đầu ghi thẻ nhớ mạch tích hợp điện tử, máy tính cá nhân; máy 
ghi âm, cụ thể là: máy ghi âm kỹ thuật số, máy ghi nhạc MP3, máy ghi âm có đầu ghi 
chứa chất silic; máy nghe nhạc cụ thể là máy nghe nhạc kỹ thuật số, máy nghe nhạc Mp3, 
máy nghe và ghi nhạc có đầu ghi chứa chất silic, máy ghi hình cụ thể là: máy ghi hình kỹ 
thuật số, máy quay phim vi-đê-ô kỹ thuật số, máy quay video xách tay kỹ thuật số có kèm 
theo hộ phận ghi hình, máy ảnh kỹ thuật số có tính năng chống rung, máy xem ảnh kỹ 
thuật số, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim video, máy ghi âm DVD, máy quay đĩa 
DVD, máy ghi âm cụ thể là: máy ghi giọng nói kỹ thuật số, máy ghi âm kỹ thuật số có sử 
dụng thẻ nhớ tích hợp, máy chơi trò chơi trên máy vi tính và có thể nghe nhạc, cụ thể là: 
thiết bị chơi trò chơi trên máy tính có thẻ nhớ mạch tích hợp, máy in nối liền với máy 
tính, máy in dạng bánh xe cánh hoa nối liền với máy vi tính; máy in kim nối liền với máy 
tính, máy in la-de nối liền với máy tính, máy in màu nối liền với máy tính, máy in hình 
ảnh nối liền với máy tính, máy in kim phun mực nối liền với máy tính, máy in phun nối 
liền với máy tính, điện thoại đi động; ti vi; hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh nhân tạo 
(GPS), thẻ nhớ mạch tích hợp; thiết bị giao diện dùng cho máy tính, cụ thể là: đầu ghi và 
đầu đọc bộ nhớ dữ liệu di động (USB), đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ của máy tính cá 
nhân, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ của bộ điều giải 
máy tính, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ kết nối, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ của hệ thống 
mạng máy tính và dùng thẻ sử dụng cho các kênh truyền hình; máy chiếu phim và máy 
chiếu dữ liệu chạy điện cụ thể là: máy chiếu có màn hình tinh thể lỏng, máy chiếu phim 
ảnh, máy chiếu ảnh kỹ thuật số, máy chiếu hình đa phương tiện máy nghe nhạc xách tay, 
máy tính trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, thẻ nhớ của bộ điều hợp, thẻ nhớ mạch tích hợp 
được ghi sẵn các chương trình âm nhạc, tin tức trên tạp chí quảng cáo, vật liệu quảng cáo, 
sách học, sách, từ điển, sách giáo khoa và ảnh, chương trình máy tính được ghi sẵn các 
chương trình ca nhạc và quảng cáo dưới dạng tiếng; chương trình máy tính được ghi sẵn 
các chương trình âm nhạc quảng cáo, vật liệu quảng cáo, sách học, sách, từ điển và sách 
giáo khoa dưới dạng hình, chương trình máy tính được ghi sẵn các chương trình âm nhạc 
và phim hoạt hình dưới dạng cả tiếng và hình. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1295 

(210) 4-2012-07916 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(731) SD-3C, LLC  (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, New 
Castle County, Delaware 19801, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phương tiện lưu trữ dữ liệu, cụ thể là: thẻ nhớ mạch tích hợp, mạch tích hợp, 
chất bán dẫn, đầu đọc và đầu ghi thẻ nhớ mạch tích hợp điện tử, máy tính cá nhân; máy 
ghi âm, cụ thể là: máy ghi âm kỹ thuật số, máy ghi nhạc MP3, máy ghi âm có đầu ghi 
chứa chất silic; máy nghe nhạc cụ thể là máy nghe nhạc kỹ thuật số, máy nghe nhạc Mp3, 
máy nghe và ghi nhạc có đầu ghi chứa chất silic, máy ghi hình cụ thể là: máy ghi hình kỹ 
thuật số, máy quay phim vi-đê-ô kỹ thuật số, máy quay video xách tay kỹ thuật số có kèm 
theo hộ phận ghi hình, máy ảnh kỹ thuật số có tính năng chống rung, máy xem ảnh kỹ 
thuật số, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim video, máy ghi âm DVD, máy quay đĩa 
DVD, máy ghi âm cụ thể là: máy ghi giọng nói kỹ thuật số, máy ghi âm kỹ thuật số có sử 
dụng thẻ nhớ tích hợp, máy chơi trò chơi trên máy vi tính và có thể nghe nhạc, cụ thể là: 
thiết bị chơi trò chơi trên máy tính có thẻ nhớ mạch tích hợp, máy in nối liền với máy 
tính, máy in dạng bánh xe cánh hoa nối liền với máy vi tính; máy in kim nối liền với máy 
tính, máy in la-de nối liền với máy tính, máy in màu nối liền với máy tính, máy in hình 
ảnh nối liền với máy tính, máy in kim phun mực nối liền với máy tính, máy in phun nối 
liền với máy tính, điện thoại đi động; ti vi; hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh nhân tạo 
(GPS), thẻ nhớ mạch tích hợp; thiết bị giao diện dùng cho máy tính, cụ thể là: đầu ghi và 
đầu đọc bộ nhớ dữ liệu di động (USB), đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ của máy tính cá 
nhân, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ của bộ điều giải 
máy tính, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ kết nối, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ của hệ thống 
mạng máy tính và dùng thẻ sử dụng cho các kênh truyền hình; máy chiếu phim và máy 
chiếu dữ liệu chạy điện cụ thể là: máy chiếu có màn hình tinh thể lỏng, máy chiếu phim 
ảnh, máy chiếu ảnh kỹ thuật số, máy chiếu hình đa phương tiện máy nghe nhạc xách tay, 
máy tính trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, thẻ nhớ của bộ điều hợp, thẻ nhớ mạch tích hợp 
được ghi sẵn các chương trình âm nhạc, tin tức trên tạp chí quảng cáo, vật liệu quảng cáo, 
sách học, sách, từ điển, sách giáo khoa và ảnh, chương trình máy tính được ghi sẵn các 
chương trình ca nhạc và quảng cáo dưới dạng tiếng; chương trình máy tính được ghi sẵn 
các chương trình âm nhạc quảng cáo, vật liệu quảng cáo, sách học, sách, từ điển và sách 
giáo khoa dưới dạng hình, chương trình máy tính được ghi sẵn các chương trình âm nhạc 
và phim hoạt hình dưới dạng cả tiếng và hình. 

 
 

(210) 4-2012-07917 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(731) SD-3C, LLC   (US) 

1209 Orange Street, Wilmington, New 
Castle County, Delaware 19801, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Phương tiện lưu trữ dữ liệu, cụ thể là: thẻ nhớ mạch tích hợp, mạch tích hợp, 
chất bán dẫn, đầu đọc và đầu ghi thẻ nhớ mạch tích hợp điện tử, máy tính cá nhân; máy 
ghi âm, cụ thể là: máy ghi âm kỹ thuật số, máy ghi nhạc MP3, máy ghi âm có đầu ghi 
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chứa chất silic; máy nghe nhạc cụ thể là máy nghe nhạc kỹ thuật số, máy nghe nhạc Mp3, 
máy nghe và ghi nhạc có đầu ghi chứa chất silic, máy ghi hình cụ thể là: máy ghi hình kỹ 
thuật số, máy quay phim vi-đê-ô kỹ thuật số, máy quay video xách tay kỹ thuật số có kèm 
theo hộ phận ghi hình, máy ảnh kỹ thuật số có tính năng chống rung, máy xem ảnh kỹ 
thuật số, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim video, máy ghi âm DVD, máy quay đĩa 
DVD, máy ghi âm cụ thể là: máy ghi giọng nói kỹ thuật số, máy ghi âm kỹ thuật số có sử 
dụng thẻ nhớ tích hợp, máy chơi trò chơi trên máy vi tính và có thể nghe nhạc, cụ thể là: 
thiết bị chơi trò chơi trên máy tính có thẻ nhớ mạch tích hợp, máy in nối liền với máy 
tính, máy in dạng bánh xe cánh hoa nối liền với máy vi tính; máy in kim nối liền với máy 
tính, máy in la-de nối liền với máy tính, máy in màu nối liền với máy tính, máy in hình 
ảnh nối liền với máy tính, máy in kim phun mực nối liền với máy tính, máy in phun nối 
liền với máy tính, điện thoại đi động; ti vi; hệ thống định vị toàn cầu qua vệ tinh nhân tạo 
(GPS), thẻ nhớ mạch tích hợp; thiết bị giao diện dùng cho máy tính, cụ thể là: đầu ghi và 
đầu đọc bộ nhớ dữ liệu di động (USB), đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ của máy tính cá 
nhân, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ nhớ của bộ điều giải 
máy tính, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ kết nối, đầu ghi và đầu đọc dùng thẻ của hệ thống 
mạng máy tính và dùng thẻ sử dụng cho các kênh truyền hình; máy chiếu phim và máy 
chiếu dữ liệu chạy điện cụ thể là: máy chiếu có màn hình tinh thể lỏng, máy chiếu phim 
ảnh, máy chiếu ảnh kỹ thuật số, máy chiếu hình đa phương tiện máy nghe nhạc xách tay, 
máy tính trợ giúp cá nhân kỹ thuật số, thẻ nhớ của bộ điều hợp, thẻ nhớ mạch tích hợp 
được ghi sẵn các chương trình âm nhạc, tin tức trên tạp chí quảng cáo, vật liệu quảng cáo, 
sách học, sách, từ điển, sách giáo khoa và ảnh, chương trình máy tính được ghi sẵn các 
chương trình ca nhạc và quảng cáo dưới dạng tiếng; chương trình máy tính được ghi sẵn 
các chương trình âm nhạc quảng cáo, vật liệu quảng cáo, sách học, sách, từ điển và sách 
giáo khoa dưới dạng hình, chương trình máy tính được ghi sẵn các chương trình âm nhạc 
và phim hoạt hình dưới dạng cả tiếng và hình. 

 
 

(210) 4-2012-07918 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY  (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng trong giặt là; các chế phẩm làm 
sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức 
tóc; kem đánh răng và tất cả các hàng hóa khác nằm trong nhóm này như chất khử mùi 
dùng cho cá nhân (nước hoa); các chế phẩm vệ sinh là các chế phẩm trang điểm bao gồm 
mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-07919 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) JAPAN HAMWORTHY & CO., LTD. (JP)
Omodaka Bldg., 1-15-1, Shigino-nishi, 
Joto-ku, Osaka 536-0014, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Bánh lái của tàu thủy; bánh răng tay lái cho tàu thủy.  
 
 

(210) 4-2012-07930 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 
Phú Mỹ  (VN) 
68/30A Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép; van bằng kim loại; mối nối bằng kim loại; lò xo bằng kim loại (tất cả 

không phải là bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: Thiết bị đo nhiệt độ và áp suất; thiết bị đo dung lượng.  
 

Nhóm 17: Tấm cao su (bán thành phẩm); đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; ống 
mềm phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: ống thép, van bằng kim loại, mối nối bằng kim loại, lò xo bằng kim 
loại, tấm cao su, đệm lót bằng cao su, mối nối bằng cao su, ống mềm phi kim loại, thiết bị 
đo nhiệt độ và áp suất, thiết bị đo dung lượng.  

 
 

(210) 4-2012-07931 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.24; A3.9.24; A3.9.4 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED (KY) 

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại cầm tay; thiết bị điện tử số cầm tay và di động để gửi và 

nhận cuộc gọi, bản fax, thư điện tử và các dữ liệu số khác; máy tính xách tay; máy trợ lý 
cá nhân dùng kỹ thuật số; máy sắp xếp công việc điện tử; thiết bị điện tử viết và lưu trữ 
văn bản dạng text (notepad); vật mang dữ liệu từ tính; phần mềm máy vi tính; thiết bị viễn 
thông di động; thiết bị mạng viễn thông; phần mềm trò chơi điện tử dùng cho điện thoại 
di động; tất cả thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, giáo dục và vui chơi, giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung 
cấp trò chơi trực tuyến với tính chất là các cuộc thi đấu qua máy vi tính; cung cấp dịch vụ 
giải trí mang đặc trưng là các chương trình âm nhạc, truyền hình, vi-đê-ô, các ảnh động, 
các chương trình tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình giải trí 
liên, quan thông qua trang web và cơ sở dữ liệu; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực 
tuyến không tải xuống được, dịch vụ trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy vi tính); cung 
cấp trò chơi trên In-tơ-nét (không tải xuống được); cung cấp trò chơi thông qua hệ thống 
máy tính hoặc thông qua mạng liên lạc toàn cầu hoặc một nền điện thoại, tổ chức các 
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cuộc thi đấu liên quan đến giáo dục và giải trí; cung cấp nhạc số từ mạng In- tơ-nét, tư 
vấn, cung cấp thông tin và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch 
vụ này được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy vi tính hoặc thông qua mạng 
liên lạc toàn cầu hoặc một nền điện thoại (không tải xuống được); tất cả thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-07932 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Đỏ, da cam, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây, xanh da trời, vàng, ghi 

(731) Công ty Cổ phần Chăm sóc Mẹ 
và Em Bé  (VN) 
230 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại đồ chơi và các sản phẩm cho trẻ em, như: bình sữa, núm vú, 

máy hấp bình sữa, xe tập đi, nhiệt kế, bình uống nước, bình tập ăn, muỗng, khay đựng 
thức ăn, vú giả; mua bán đồ may mặc, đồ đi chân và đội đầu; mua bán lương thực, thực 
phẩm, đồ uống; mua bán mỹ phẩm, đồ vệ sinh cá nhân như: dầu gội, sữa tắm, dung dịch 
vệ sinh phụ nữ, phấn thơm, nước hoa, nước giặt, nước xả, nước rửa bình sữa; mua bán đồ 
điện gia dụng như: máy xay, nghiền thức ăn, máy ép trái cây, bình đựng nước nóng, máy 
sấy tóc, máy hút bụi, bàn là, nồi cơm điện, ấm điện; mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ 
hoặc nhựa. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2012-07933 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(731) 1. SOEREN PINDSTRUP  (DK) 

Willemoesgade 11, 3. Tv, 8200 Aarhus 
N, Denmark  
2. TOMMY EGGEN   (NO) 
Romemyra 63 A, 7091 Tiller, Norway  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã nấu chín từ thịt, cá, thịt gia cầm, rau và hoa quả (đã chế biến), hải 

sản được bảo quản; mứt ướt, nước ép (từ rau, qủa, thịt) để nấu ăn, sữa và các sản phẩm từ 
sữa. 

 
Nhóm 30: Kẹo, bánh mỳ, kem lạnh (để ăn), chè (trà), cà phê, bánh ngọt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống (do nhà 
hàng tự thực hiện), dịch vụ quán cà phê, sắp xếp chỗ ở trong khách sạn; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến các dịch vụ ăn uống, chuẩn bị đồ ăn và dịch vụ nấu ăn. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 291 tập a (06.2012) 

 

 

1299 

(210) 4-2012-07934 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quốc tế Đại Hùng Tinh  (VN) 
868/7 đường Nguyễn Xiển, ấp Long 
Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa bột; sữa chua; phô mai.  
 
 

(210) 4-2012-07935 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.17; 26.4.4; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cơ điện lạnh 
Hải Yến HY  (VN) 
1A Đề Thám, phường Cô Giang, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 37: Thi công, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, cơ điện lạnh.  
 
 

(210) 4-2012-07936 (220) 20.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.9; A25.7.21; 26.3.1; 26.2.7 
(591) Đỏ, cam, xanh da trời, đỏ thẫm, trắng 
(731) Dương Trọng Nguyễn  (VN) 

91 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

Nhóm 25: Quần lót. 
 
 

(210) 4-2012-07937 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Phạm Anh Trung  (VN) 
177 đường 11, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
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(210) 4-2012-07938 (220) 23.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.3.15; 25.1.6; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) EVERGREEN STAR PTY. LIMITED  

(AU) 
20 Waltham Street Artarmon NSW 2064 
Australia  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bổ dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-07939 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - sản xuất - dịch 
vụ Như Ngọc  (VN) 
Số 1 Kim Đồng, phường Đức Nghĩa, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-07950 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An  (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước chấm từ thực vật (đồ gia vị); nước xốt.   
 
 

(210) 4-2012-07951 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 8.1.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An  (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước chấm từ thực vật (đồ gia vị); nước xốt.   
 
 

(210) 4-2012-07952 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An  (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước chấm từ thực vật (đồ gia vị); nước xốt.   
 
 

(210) 4-2012-07953 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 8.1.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An  (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước chấm từ thực vật (đồ gia vị); nước xốt.   
 
 

(210) 4-2012-07954 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A8.5.15; A8.5.25 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An  (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước chấm từ thực vật (đồ gia vị); nước xốt.   
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(210) 4-2012-07955 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07956 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07957 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; A3.11.3 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Tốt 

Đẹp  (VN) 
Gian 22, Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, số 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế, thuốc đông nam dược.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm chức năng dùng trong y tế, thuốc đông 
nam dược.  
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(210) 4-2012-07958 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  

(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07959 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hàn  
(VN) 
7A Tăng Bạt Hổ, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-07970 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-07971 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà 

hàng thực hiện.  
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(210) 4-2012-07972 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 4.3.3; 26.13.25; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thương mại 
Dịch vụ Cổng Vàng  (VN) 
Số 60 Giang Văn Minh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống do nhà 

hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-07973 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.1; 26.1.2; 18.3.23; 18.3.2 
(591) Xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất GNC  (VN) 
673 quốc lộ 91, xã Bình Hòa, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, hợp chất ni tơ dùng trong nông nghiệp, chất kích thích tăng trưởng 

cho cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, diệt sâu bọ có hại cho cây trồng, chất diệt ốc 
bươu vàng, chất trừ nấm mốc cho cây trồng.  

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp như: máy cày, máy tuốt lúa, máy bừa, máy gặt đập.  

 
Nhóm 16: Giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì bằng giấy và các tông, bao bì bằng nilon dạng 
màng mỏng dùng để bao gói. 

 
Nhóm 30: Gạo, bột mỳ (thực phẩm). 

 
 

(210) 4-2012-08041 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; tất (vớ); găng tay (bao tay) dùng cho trang phục; cà vạt; dây 

thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục.  
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(210) 4-2012-08042 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Đen, xanh tím, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực  (VN) 
B27 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; tất (vớ); găng tay (bao tay) dùng cho trang phục; cà vạt; dây 

thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục.  
 
 

 
(210) 4-2012-08043 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(591) Trắng, hồng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực    (VN) 
B27 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; tất (vớ); găng tay (bao tay) dùng cho trang phục; cà vạt; dây 

thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục. 
 
 

 
(210) 4-2012-08044 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10 
(591) Trắng, hồng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; tất (vớ); găng tay (bao tay) dùng cho trang phục; cà vạt; dây 

thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục. 
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(210) 4-2012-08046 (220) 24.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; A3.6.5; 3.6.1 
(591) Đen, trắng, da cam 
(731) Doanh nghiệp tư nhân xuất 

nhẩp khẩu thương mại sản 
xuất Tài Hưng Thịnh   (VN) 
B3/41D đường Liên ấp 26, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi. 

 
 

(210) 4-2012-08061 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.1; 1.7.6; A26.11.12; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Văn H.D  
(VN) 
17 B15/51 Cảm Hội, Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để trang điểm, kem dưỡng da; kem chống nắng, nước hoa.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2012-08062 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; 1.15.24; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến và 
xuất nhập khẩu thuỷ sản 
Cadovimex II  (VN) 
Lô III-8 khu C mở rộng, khu công 
nghiệp Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Cá tra phi lê đông lạnh; các sản phẩm từ cá tra đông lạnh; thủy hải sản đông 

lạnh  
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(210) 4-2012-08064 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(591) Vàng, nhũ vàng, xanh dương, trắng (540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
dinh dưỡng Thế Giới   (VN) 
73 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
 
 

(210) 4-2012-08069 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; thiết bị phát đĩa quang; thiết bị ghi đĩa quang; các bộ phận và 
phụ kiện cho các sản phẩm trên. 

 
 

(210) 4-2012-08080 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Sao Mai  
(VN) 
453, QL91, tổ 16, KV Thới Hòa, phường 
Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thức ăn cho gia súc, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng (cát, đá, 
sỏi, xi măng, sắt, thép, gạch ngói); quảng cáo.  

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy.  
 
 

(210) 4-2012-08083 (220) 25.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá mạ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Mai Quân  (VN) 
1290 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.  
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(210) 4-2012-08225 (220) 26.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Anh Tuấn  (VN) 
22 ngõ 47 Nguyên Hồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, giải trí.  
 
 

(210) 4-2012-08593 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại D&G 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1508 nhà chung cư CII Mỹ Đình 
I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước thơm dùng sau khi cạo râu; xà phòng dùng để cạo râu; 
chế phẩm để cạo râu.  

 

Nhóm 08: Dạo cao râu; hộp dao cạo râu; túi dao cạo râu; lưỡi dao cạo râu; tông đơ điện 
(dụng cụ cầm tay).  

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng điện; thân bàn chải; vật liệu dùng làm 
bàn chải; chổi cạo râu; bông ngoáy tai.  

 

Nhóm 24: Khăn ăn bằng vải; khăn bằng vải để lau; khăn mặt bằng vải; khăn tắm (trừ quần 
áo); khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn vải dùng trong nhà.  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: kem đánh răng, nước thơm dùng sau 
khi cạo râu, xà phòng dùng để cạo râu, chế phẩm để cạo râu, dạo cao râu, hộp dao cạo 
râu, túi dao cạo râu, lưỡi dao cạo râu, tông đơ điện (dụng cụ cầm tay), bàn chải đánh răng, 
bàn chải đánh răng điện, thân bàn chải, vật liệu dùng làm bàn chải, chổi cạo râu, bông 
ngoáy tai, khăn ăn bằng vải, khăn bằng vải để lau, khăn mặt bằng vải, khăn tắm (trừ quần 
áo), khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn vải dùng trong nhà, khăn ăn bằng vải, khăn bằng vải 
để lau, khăn mặt bằng vải, khăn tắm (trừ quần áo), khăn tay bỏ túi bằng vải, khăn vải 
dùng trong nhà.  

 
 

(210) 4-2012-08629 (220) 27.04.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.4.11; 7.3.11 
(591) Xanh nước biển, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần xây dựng và 

phát triển đô thị Miền Đông (VN)
Tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành 
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; bê tông thương phẩm, gạch lát sân đường, vỉa 
hè; gạch xây không nung.  

 
 

(210) 4-2012-08717 (220) 02.05.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.3; A1.1.9; 26.1.1; 
25.5.2 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Minh Phát Việt 
Nam   (VN) 
103/D3, tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn. 
 
 

(210) 4-2012-08975 (220) 04.05.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 1.15.15 
(591) Vàng, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 

Lan  (VN) 
Thôn Chùa, xã Xương Giang, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Tranh thêu phong cảnh, chân dung, tứ quý, tứ đại mỹ nhân.  
 
 

(210) 4-2012-09507 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Cơ sở Lưu Xuân Khuyến  (VN) 

Thôn Tân Ninh, xã Tư Mại, huyện Yên 
Dũng, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Tượng gốm, lọ gốm, tượng gốm dạng đèn, tranh gốm, đồ gốm phong thủy, đồ 

gốm để thờ.  
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(210) 4-2012-09508 (220) 10.05.2012 
  (441) 25.06.2012 

(531) 1.15.24; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Trường Đức  

(VN) 
Khu 11, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình hoa; đồ đựng bằng sành, sứ (chóe); lọ tỳ bà (lọ gốm hoặc sứ); bát; nậm 

(đồ đựng).  
 
 

 
(210) 4-2012-09611 (220) 11.05.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp   (VN) 
Số 352, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

 
(210) 4-2012-09612 (220) 11.05.2012 
  (441) 25.06.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

A.N.P.E.R Pháp    (VN) 
Số 352, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2008-02811 22659 25.05.2010 25.04.2012     B62J 3/00 
1-2009-00910 21274 25.11.2009 09.05.2012     G01N 21/01 
1-2009-01341 22945 25.06.2010 04.05.2012     B23B 47/28 
1-2009-01948 23222 26.07.2010 09.05.2012     E04B 1/16 
1-2009-02298 22738 25.05.2010 16.05.2012     B29D 43/32 
1-2009-02768 23256 26.07.2010 24.05.2012     B62K 11/14 
1-2010-01726 26058 25.05.2011 27.04.2012     D03D 27/08 
1-2011-00328 28141 26.12.2011 17.05.2012     H04N 13/04 
1-2011-00333 26259 25.05.2011 16.05.2012     H04N 13/00 
1-2011-00535 26846 25.07.2011 02.05.2012     C01C 3/00 
1-2011-00967 28476 30.01.2012 24.05.2012     C07C 59/64 
1-2011-01132 27189 25.08.2011 02.05.2012     G01N 27/48 
1-2011-01163 28755 27.02.2012 26.04.2012     C07K 14/575 
1-2011-01190 27461 25.09.2011 26.04.2012     H04J 99/00 
1-2011-01236 28179 26.12.2011 08.05.2012     A61K 31/44 
1-2011-01317 27489 25.09.2011 24.05.2012     A01P 13/00 
1-2011-01331 27746 25.10.2011 25.04.2012     G02B 6/00 
1-2011-01335 29022 26.03.2012 10.05.2012     A01N 43/78 
1-2011-01336 29023 26.03.2012 10.05.2012     A01N 25/00 
1-2011-01337 27976 25.11.2011 10.05.2012     A01N 57/14 
1-2011-01338 27747 25.10.2011 25.04.2012     A01N 37/38 
1-2011-01339 27748 25.10.2011 25.04.2012     A01N 37/38 
1-2011-01344 27218 25.08.2011 25.04.2012     C04B 18/02 
1-2011-01352 27493 25.09.2011 03.05.2012     C08F 10/06 
1-2011-01353 27494 25.09.2011 03.05.2012     C08F 10/06 
1-2011-01380 28192 26.12.2011 03.05.2012     A61K 31/535 
1-2011-01399 27755 25.10.2011 09.05.2012     C25B 11/06 
1-2011-01420 28762 27.02.2012 10.05.2012     C11D 17/04 
1-2011-01421 27759 25.10.2011 10.05.2012     A61K 8/19 
1-2011-01424 28199 26.12.2011 03.05.2012     A61K 31/137 
1-2011-01437 27511 25.09.2011 26.04.2012     C04B 11/00 
1-2011-01443 27985 25.11.2011 07.05.2012     C07H 15/24 
1-2011-01471 27517 25.09.2011 17.05.2012     B01D 3/22 
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1-2011-01472 27518 25.09.2011 04.05.2012     B01D 3/00 
1-2011-01474 27240 25.08.2011 09.05.2012     B65B 61/18 
1-2011-01482 27992 25.11.2011 07.05.2012     C07H 15/24 
1-2011-01492 27993 25.11.2011 09.05.2012     C07D 235/22 
1-2011-01493 28765 27.02.2012 09.05.2012     A61K 31/4439 
1-2011-01494 27766 25.10.2011 09.05.2012     A61K 31/4439 
1-2011-01496 27767 25.10.2011 07.05.2012     C07D 489/02 
1-2011-01499 27768 25.10.2011 03.05.2012     E02F 3/92 
1-2011-01509 27995 25.11.2011 09.05.2012     A01N 43/42 
1-2011-01512 27244 25.08.2011 08.05.2012     F21V 21/04 
1-2011-01513 27245 25.08.2011 08.05.2012     F21S 8/02 
1-2011-01518 28214 26.12.2011 11.05.2012     C03C 17/28 
1-2011-01521 29294 25.04.2012 14.05.2012     C07K 14/705 
1-2011-01522 28216 26.12.2011 15.05.2012     A61K 38/00 
1-2011-01527 28496 30.01.2012 07.05.2012     A61K 31/167 
1-2011-01528 27999 25.11.2011 10.05.2012     B65B 51/30 
1-2011-01546 28499 30.01.2012 17.05.2012     C07D 239/88 
1-2011-01548 27774 25.10.2011 02.05.2012     A01N 43/78 
1-2011-01549 29026 26.03.2012 10.05.2012     C11D 3/382 
1-2011-01558 27776 25.10.2011 10.05.2012     C11D 3/10 
1-2011-01562 28003 25.11.2011 23.05.2012     C09D 5/16 
1-2011-01565 27535 25.09.2011 14.05.2012     C07D 311/74 
1-2011-01568 28768 27.02.2012 08.05.2012     A61K 39/145 
1-2011-01573 27538 25.09.2011 14.05.2012     G06K 7/00 
1-2011-01576 27540 25.09.2011 09.05.2012     E04B 5/02 
1-2011-01591 27780 25.10.2011 09.05.2012     A23K 1/16 
1-2011-01592 27249 25.08.2011 10.05.2012     C10L 1/04 
1-2011-01595 27548 25.09.2011 02.05.2012     C07D 239/47 
1-2011-01596 27250 25.08.2011 10.05.2012     C10G 3/00 
1-2011-01600 28007 25.11.2011 18.05.2012     A01K 31/20 
1-2011-01601 28225 26.12.2011 10.05.2012     C11D 3/386 
1-2011-01603 27549 25.09.2011 08.05.2012     C25D 5/10 
1-2011-01607 27782 25.10.2011 09.05.2012     A61K 9/08 
1-2011-01610 27552 25.09.2011 17.05.2012     E04G 21/14 
1-2011-01612 28769 27.02.2012 10.05.2012     A61Q 5/00 
1-2011-01620 28226 26.12.2011 09.05.2012     B23K 20/12 
1-2011-01621 28227 26.12.2011 22.05.2012     A01N 43/40 
1-2011-01623 28228 26.12.2011 09.05.2012     A01N 43/60 
1-2011-01638 27788 25.10.2011 21.05.2012     H01L 31/00 
1-2011-01642 27789 25.10.2011 09.05.2012     C07D 217/16 
1-2011-01643 28232 26.12.2011 17.05.2012     A61K 9/00 
1-2011-01650 27793 25.10.2011 22.05.2012     A61K 35/76 
1-2011-01653 28009 25.11.2011 09.05.2012     B65D 83/04 
1-2011-01654 28010 25.11.2011 10.05.2012     B42D 15/00 
1-2011-01659 28771 27.02.2012 25.04.2012     C12N 5/078 
1-2011-01663 28233 26.12.2011 09.05.2012     C07D 209/02 
1-2011-01678 27798 25.10.2011 02.05.2012     A61K 39/00 
1-2011-01683 28014 25.11.2011 09.05.2012     H04J 11/00 
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1-2011-01699 29029 26.03.2012 07.05.2012     C07D 471/04 
1-2011-01700 29030 26.03.2012 07.05.2012     C07D 401/04 
1-2011-01714 28772 27.02.2012 18.05.2012     B60P 1/64 
1-2011-01718 28241 26.12.2011 15.05.2012     E02D 29/02 
1-2011-01723 27581 25.09.2011 25.04.2012     C07D 277/82 
1-2011-01738 27809 25.10.2011 24.05.2012     A01N 43/90 
1-2011-01770 28775 27.02.2012 17.05.2012     C07K 14/605 
1-2011-01774 29034 26.03.2012 10.05.2012     H04L 27/08 
1-2011-01779 28027 25.11.2011 17.05.2012     C11D 3/37 
1-2011-01795 27591 25.09.2011 22.05.2012     A61K 31/404 
1-2011-01797 28515 30.01.2012 24.05.2012     C08F 210/02 
1-2011-01802 27819 25.10.2011 15.05.2012     B41F 15/08 
1-2011-01803 27592 25.09.2011 16.05.2012     C07D 403/14 
1-2011-01804 27593 25.09.2011 16.05.2012     C07D 403/14 
1-2011-01816 27822 25.10.2011 24.05.2012     A01N 43/90 
1-2011-01817 27594 25.09.2011 04.05.2012     E04C 2/54 
1-2011-01822 27823 25.10.2011 03.05.2012     G06Q 20/00 
1-2011-01855 29038 26.03.2012 22.05.2012     B41J 11/00 
1-2011-01881 27834 25.10.2011 17.05.2012     B32B 27/32 
1-2011-01882 28260 26.12.2011 09.05.2012     A47G 23/02 
1-2011-01886 29310 25.04.2012 24.05.2012     C08L 1/10 
1-2011-01890 27604 25.09.2011 17.05.2012     F23C 7/00 
1-2011-01898 28264 26.12.2011 04.05.2012     C07H 1/00 
1-2011-01901 28038 25.11.2011 26.04.2012     A61K 8/06 
1-2011-01912 27839 25.10.2011 23.05.2012     E04B 2/04 
1-2011-01933 28786 27.02.2012 22.05.2012     A01N 43/42 
1-2011-01946 28046 25.11.2011 15.05.2012     C07D 453/02 
1-2011-01960 28540 30.01.2012 10.05.2012     C07D 215/26 
1-2011-01999 28543 30.01.2012 17.05.2012     C07D 271/06 
1-2011-02010 29044 26.03.2012 24.05.2012     A01H 5/10 
1-2011-02017 28544 30.01.2012 23.05.2012     H04N 7/015 
1-2011-02056 29048 26.03.2012 14.05.2012     A01H 1/00 
1-2011-02162 28077 25.11.2011 04.05.2012     C07D 217/22 
1-2011-02164 29323 25.04.2012 03.05.2012     B29C 59/04 
1-2011-02187 29326 25.04.2012 10.05.2012     F04D 25/08 
1-2011-02205 28566 30.01.2012 14.05.2012     C07D 277/20 
1-2011-02254 29060 26.03.2012 03.05.2012     H04W 72/02 
1-2011-02265 28579 30.01.2012 18.05.2012     A61K 31/473 
1-2011-02313 28589 30.01.2012 17.05.2012     H04W 52/38 
1-2011-02496 29352 25.04.2012 27.04.2012     A23L 3/00 
1-2011-02515 28850 27.02.2012 17.05.2012     C01B 25/37 
1-2011-02648 29370 25.04.2012 17.05.2012     C10L 5/02 
1-2011-02768 28647 30.01.2012 18.05.2012     C07D 487/04 
1-2011-02922 28684 30.01.2012 02.05.2012     E06B 3/46 
1-2011-03326 29459 25.04.2012 23.05.2012     A23K 1/18 
1-2011-03684 29528 25.04.2012 26.04.2012     E04C 5/06 
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Phần vi 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3434/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-00645  (220) Ngày nộp đơn 10/03/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
LIXIL Corporation (JP) 
2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3437/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-02838  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2007 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  
Nội dung cũ: 
Meiji Seika Kaisha, Ltd. (JP) 
Nội dung mới:  
MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. (JP) 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo-To, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3437/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-00606  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  
Nội dung cũ: 
Meiji Seika Kaisha, Ltd. (JP) 
Nội dung mới:  
MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. (JP) 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo-To, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3437/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-01881  (220) Ngày nộp đơn 21/07/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  
Nội dung cũ: 
Meiji Seika Kaisha, Ltd. (JP) 
Nội dung mới:  
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MEIJI SEIKA PHARMA CO., LTD. (JP) 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo-To, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3439/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-01635  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Mount Sinai School of Medicine 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3441/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-01647  (220) Ngày nộp đơn 24/06/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
SMART HUB PTE. LTD. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3442/ TB-SHTT, ngày 22/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2009-01771  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2009 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
VIRENT, INC. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2005-01704  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01497  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01770  (220) Ngày nộp đơn 31/08/2007 
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Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01871  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00804  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-01040  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3598/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-02074  (220) Ngày nộp đơn 11/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
MSD Oss B.V. (NL) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3599/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01599  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  
Nội dung cũ: 
ASAHI BREWERIES, LTD. (JP)  
Nội dung mới:  
Asahi Group Holdings, Ltd. (JP) 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3601/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-01045  (220) Ngày nộp đơn 02/05/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Asahi Group Holdings, Ltd.  (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3603/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-00986  (220) Ngày nộp đơn 15/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  
Nội dung cũ: 
ASAHI BREWERIES, LTD. (JP) 
Nội dung mới:  
Asahi Group Holdings, Ltd.  (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3604/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-00692  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  
Nội dung cũ: 
ASAHI BREWERIES, LTD. (JP) 
Nội dung mới:  
Asahi Group Holdings, Ltd.  (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan 

 
 

b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3597/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 3-2011-00495  (220) Ngày nộp đơn 29/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1913 Luxembourg, Luxembourg 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3597/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 3-2011-00748  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
13-15 avenue de la LibertÐ, L-1913 Luxembourg, Luxembourg 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3597/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 3-2011-00749  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 13-15 avenue de la LibertÐ, L-1913 Luxembourg, Luxembourg 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3597/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 3-2011-00750  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 13-15 avenue de la LibertÐ, L-1913 Luxembourg, Luxembourg 
_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3597/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012  
(210)  Số đơn: 3-2011-00751  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  

 13-15 avenue de la LibertÐ, L-1913 Luxembourg, Luxembourg 
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Phần viI 
 

 
chuyển giao đơn 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3433/ TB-SHTT, ngày 22/03/2012 
(210)  Số đơn: 1-2006-00748  (220) Ngày nộp đơn: 12/05/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
INTERMUNE, INC. (US) 
3280 Bayshore Boulevard Brisbane, California 94005, United States of America 
Bên  được chuyển giao :  
1. Tên đầy đủ: Hoffmann-La Roche Inc. (US) 

Địa chỉ: 340 Kingsland Street, Nutley, New Jersey 07110, United States of America 
2. Tên đầy đủ: F.Hoffmann-La Roche Ltd (CH) 

Địa chỉ: Bldg. 675/4. OG, 124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basel, Switzerland 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3600/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012 
(210)  Số đơn: 1-2007-01599  (220) Ngày nộp đơn: 06/08/2007 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 
Bên  được chuyển giao :  
Asahi Breweries, Ltd.  (Corporate registration number: 0106-01-039873) (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 
Asahi Breweries, Ltd.  (Corporate registration number: 0106-01-039873) (JP) trở thành 
đồng chủ đơn với SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD. (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3602/ TB-SHTT, ngày 30/05/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-01045  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 
Bên  được chuyển giao :  
Asahi Breweries, Ltd.  (Corporate registration number: 0106-01-039873) (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 130-8602, Japan 
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